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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 
AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 
AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 
AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 
AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 
AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 
AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 
AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 
AR Argentina DE Germany IL Israel 
AT Austria DJ Djibouti IN India 
AU Australia DK Denmark IQ Iraq 
AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 

of) 
BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 
BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 
BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 
BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 
BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 
BH Bahrain ES Spain KE Kenya 
BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 
BJ Benin FI Finland KI Kiribati 
BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 
BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 

(Malvinas) 
KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 
BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 
BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 
BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 
BY Belarus GH Ghana LA Laos 
BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 
CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 
CF Central African 

Republic 
GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 
CH Switzerland GR Greece LR Liberia 
CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 
CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 
CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 

Islands 
LU Luxembourg PA Panama TD Chad 
LV Latvia PE Peru TG Togo 
LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 
MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 
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MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 
MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 
ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 
MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 

China 
MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 

Tanzania 
MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 
MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 
MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 

America 
MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 
MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 
MV Maldives SD Sudan VA Holy see 
MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 

Grenadines 
MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 
MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 

(British) 
MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 
NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 
NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 
NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 
NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 
NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 
NO Norway SR Suriname ZM Zambia 
NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 
NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 
NZ New Zealand SY Syria   
OM Oman SZ Swaziland   
      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 
AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 
AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 
BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 
EP  European Patent Office (EPO) 
IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 

BỐ ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
(21) Số đơn 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 
(51) Phân loại sáng chế quốc tế 
(54) Tên sáng chế 
(57) Tóm tắt sáng chế 
(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 
(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 
(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 
(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 
(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 
 
 
NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 

BỐ ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(21) Số đơn 
(22) Ngày nộp đơn 
(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 
(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 
(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 
(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 
(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách 
đơn 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả KDCN 
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(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
 
 
NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 

BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ VÀ CÁC 
NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ ĐƯỢC BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC 

MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở 
Thoả ước Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 
(116) Số đăng bạ quốc tế theo thoả ước Madrid 
(141) Ngày hết hạn hiệu lực 
(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký NHHH hoặc ngày đăng bạ theo thoả ước Madrid 
(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo thoả ước Madrid 
(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo thoả ước Madrid được gia hạn 
(171) Thời hạn hiệu lực 
(210) Số đơn 
(220) Ngày nộp đơn 
(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
(441) Ngày công bố đơn 
(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 
(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 
(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 
(540) Mẫu nhãn hiệu hàng hoá 
(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn: nhãn tập thể 
(591) Mầu sắc bảo hộ 
(731) Tên, địa chỉ của người nộp đơn 
(732) Tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu hàng hoá 
(740) Tên, địa chỉ của người đại diện SHCN 
(822) Nước xuất xứ, ngày nộp đơn, số đơn 
(831) Ngày mở rộng lãnh thổ, nước được chỉ định mở rộng lãnh thổ theo thoả ước Madrid 
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Phần i 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế 
 
 
 
(11) 25381 
(21) 1-2007-00215 (51) 7 A61K  35/74 
(22) 01.07.2005 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2005/023330 01.07.2005 (87) WO2006/007526 19.01.2006 
(30) 60/584,830      01.07.2004 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.01.2007 
(71) MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY  (US) 

2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, United States of 
America 

(72) ISOLAURI Erika  (FI), SALMINEN Seppo  (FI) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Sữa công thức dùng cho trẻ nhỏ để điều trị bệnh nhiễm khuẩn 

đường hô hấp hoặc viêm tai giữa cấp tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến sữa công thức dùng cho trẻ nhỏ nhằm để phòng ngừa hoặc điều trị 

bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp hoặc viêm tai giữa cấp tính ở trẻ nhỏ. 
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(11) 25382 
(21) 1-2008-00077 (51) 7 A01N  47/34 
(22) 14.06.2006 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/EP2006/005734 14.06.2006 (87) WO2006/133928 21.12.2006 
(30) 60/691,077      16.06.2005 US 

60/707,312      11.08.2005 US 
60/754,267      28.12.2005 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.01.2008 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

67056 Ludwigshafen (DE) 
(72) WILHELM, Ronald (DE), GERBER, Matthias (NL), JILDERDA, Klaas (NL), 

KRUTS, Marjo  (NL), OLOUMI-SADEGHI, Hassan (US), COTTER, Henry, Van, 
Tuyl (US), KUNAST, Christoph (DE), GERHARD, Ralf, Willi  (DE), WALTER 
FENNER Gerhard (DE), KLEIN, Clark, D. (US), FINCH, Charles, W.  (US) 

(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Phương pháp bảo vệ cây trồng và chế phẩm xử lý hạt giống và 

hạt giống chứa phenylsemicarbazon  
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp bảo vệ cây trồng sử dụng  phenylsemicarbazon có 

công thức (I)  
 

  
 
trong đó R1 và R2 độc lập với nhau là hydro, halogen, CN, C1-C4 Alkyl, C1-C4 Alkoxy, 
C1-C4 Haloalkyl hoặc C1-C4 Haloalkoxy và R3 là C1-C4 Alkoxy, C1- C4 Haloalkyl hoặc 
C1-C4 Haloalkoxy, hoặc các muối nông dụng của nó dùng trong xử lý hạt giống và các 
phương pháp xử lý hạt giống tương ứng để phòng trừ động vật chân khớp gây hại. Sáng 
chế còn đề cập đến các chế phẩm dùng trong xử lý hạt giống bao gồm các 
phenylsemicarbazon có công thức (I) hoặc một muối nông dụng của nó, và đề cập đến 
phương pháp gieo hạt giống để trồng cây trồng sử dụng các phương pháp theo sáng chế.  
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(11) 25383 
(21) 1-2008-01006 (51) 7 A61K  31/165 
(22) 27.09.2006 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2006/037714  27.09.2006 (87) WO2007/038620 05.04.2007 
(30) 60/721,722       28.09.2005 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.03.2009 
(71) CYPRESS BIOSCIENCE, INC.  (US) 

4350 Executive Drive, Suite 325, San Diego, CA 92121, United States of America 
(72) RAO Srinivas G. (US), GENDREAU Michael (US), KRANZLER Jay D. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chứa chất ức chế tái hấp thu kép (DRI) dùng để điều 

trị lâu dài hội chứng đau cơ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa chất ức chế tái hấp thu kép dual reuptake inhibitor 

(DRI) để dùng trong điều trị lâu dài hội chứng đau cơ fibromyalgia syndrome (FMS). Cụ 
thể hơn, sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa chất ức chế tái hấp thu norepinephrine-
serotonin (norepinephrine-serotonin reuptake inhibitor - NSRI) để dùng trong điều trị 
lâu dài hội chứng đau cơ (FMS).  
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(11) 25384 
(21) 1-2008-02564 (51) 7 A45D  33/00 
(22) 09.07.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/KR2008/004053    09.07.2008 (87) WO/2009/123380 08.10.2009 
(30) 10-2008-0030060         31.03.2008 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.10.2008 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD  (KR) 

20, Yoido-dong, Youngdungpo-gu, Seoul, Korea 
(72) CHO, Jeong-Hoon (KR), LEE, Won-Woo (KR), LEE, Chang-Kyu (KR), OH, Se-

Woong (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Nắp hộp mỹ phẩm và hộp mỹ phẩm có nắp này 

  (57)    Sáng chế liên quan đến nắp hộp mỹ phẩm và hộp mỹ phẩm sử dụng cho nắp này. Sáng 
chế đề xuất nắp hộp mỹ phẩm, trong đó nùi bông thoa phấn được nối liền khối với nắp. 
Nùi bông thoa phấn có túi khí được nối với thân nắp, và thân nùi bông thoa phấn phủ lên 
túi khí. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất hộp mỹ phẩm có thân hộp để chứa mỹ phẩm bên 
trong và nắp được nối theo cách có thể tháo ra được khỏi thân hộp, trong đó nùi bông 
thoa phấn được nối liền khối với nắp. Thân hộp có hộp chứa ngoài và hộp chứa trong 
nằm trong hộp chứa ngoài, trong đó phương tiện đàn hồi được lắp đặt ở giữa hộp chứa 
ngoài và hộp chứa trong do đó hộp chứa trong dịch chuyển mềm dẻo lên và xuống. Theo 
sáng chế, vì nùi bông thoa phấn được nối liền khối với nắp, nên nùi bông thoa phấn có 
thể được sử dụng thuận tiện và không có khả năng bị mất. Ngoài ra, thân hộp có hộp 
chứa ngoài và hộp chứa trong, và hộp chứa trong trong đó chứa mỹ phẩm có thể dịch 
chuyển mềm dẻo lên và xuống và vì đó dễ dàng dính và thao mỹ phẩm.  

 
  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
13 

(11) 25385 
(21) 1-2009-01148 (51) 7 B66C 23/00 
(22) 02.06.2009 (43) 25.03.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.09.2009 
(75) Nguyễn Hồng Quân  (VN) 

452/2 ấp Thân Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cần trục có đối trọng bằng chất lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cần trục có đối trọng bằng chất lỏng (100) bao gồm: kết cấu khung 
đỡ giữa (110) bao gồm bốn thanh dọc (31) được định vị gần như thẳng đứng để đỡ thanh 
treo (15) nhờ hai tấm ngang (26) và hai tấm dọc (14), bốn thanh dọc (31) còn được liên 
kết chắc chắn ở đầu dưới với hai tấm ngang (27) và hai tấm dọc (28); bộ phận động lực 
(120) bao gồm tay cần kéo dài (21) có thanh thẳng đứng (10) và hai cáp (11 và 16) lần 
lượt được gắn chặt vào một vòng treo (12) ở đầu trên của thanh thẳng đứng (10), đầu 
ngoài của tay cần (21) có gắn ròng rọc (17) để nâng hoặc hạ cáp (19) có gắn khối trọng 
lượng (18) và móc cẩu (20) ở đầu dưới, đầu trong của tay cần (21) có gắn cụm ròng rọc 
(30) nối với bể chính (8) nhờ móc (9) và đầu trong của tay cần (21) còn được nối với đầu 
trên của hai thanh treo (7) trong khi đầu dưới của hai thanh treo (7) được nối chắc chắn 
với bể phụ (6), các ống (1, 4) có van (2, 3) cấp nước từ một nguồn vào bể chính (8) và bể 
phụ (6).  
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(11) 25386 
(21) 1-2009-01153 (51) 7 F01D 25/24 
(22) 03.06.2009 (43) 25.03.2011 
(75) Nguyễn Phi Thái  (VN) 

93/15 Phạm Phú Thứ, P11, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Tuabin hơi nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tuabin hơi nước được cải tiến theo cách ghép bộ phận tạo hơi nước 
vào một tuabin hơi nước bất kỳ, và một bơm nước được gắn theo hệ thống này để cung 
cấp nước cho bộ phận tạo hơi nước. Bơm nước này hoạt động nhờ cơ năng của tuabin 
qua liên kết với trục tuabin bằng puli và dây curoa.  

Nhờ giải pháp thay thế nồi hơi bằng bộ phận tạo hơi nước gắn liền với tuabin nên 
hệ thống mới theo sáng chế có những ưu điểm như gọn nhẹ, đơn giản, giá thành thấp. 
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(11) 25387 
(21) 1-2009-01511 (51) 7 H04W 4/14 
(22) 20.03.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/KR2009/001449   20.03.2009 (87) WO 2009/116842 24.09.2009 
(30) 10-2008-0025924        20.03.2008 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.07.2009 
(71) 1. SEO, JANG WON  (KR) 

101-303, Samsung Cheongdam Park Apt., 60 Cheongdam-dong, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea 
2. LEE, HYE YEON  (KR) 
304-207, Jungsan Maeul, 1554, Jungsan-dong, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea 

(72) SEO, Jang Won (KR) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(54) Phương pháp và hệ thống quảng cáo trong mạng truyền 

thông di động 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp cung cấp dịch vụ quảng cáo thông qua mạng thông tin di 

động bao gồm các bước gửi, qua một máy 
chủ SMS, một tín hiệu yêu cầu địch vụ tới 
máy chủ dịch vụ, trả lời yêu cầu truyền tin 
nhắn văn bản từ một thiết bị đầu cuối thông 
tin đi động của người sử dụng, và yêu cầu, 
qua máy chủ dịch vụ, một máy chủ quảng 
cáo gửi thông tin quảng cáo; và gửi qua máy 
chủ dịch vụ, thông tin quảng cáo tới thiết bị 
đầu cuối thông tin di động của người sử dụng 
được hiển thị trên thiết bị đầu cuối thông tin 
đi động của người sử dụng trong suốt quá 
trình truyền tin nhắn văn bản, khi máy chủ 
quảng cáo gửi thông tin quảng cáo tới máy 
chủ dịch vụ sau khi truy hồi thông tin quảng 
cáo từ cơ sở dữ liệu thông tin quảng cáo. 
Phương pháp này cho phép một người quảng 
cáo cung cấp thông tin quảng cáo tới người sử 
dụng đang sử dụng SMS, và trả phí dịch vụ 
thay cho người sử dụng để người người sử 
dụng có thể sử dụng SMS miễn phí, nhờ vậy 
có thể nâng cao hiệu quả của quảng cáo.  
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(11) 25388 
(21) 1-2009-01594 (51) 7 C07K 16/00 
(22) 15.05.2001 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/JP01/04035 15.05.2001 (87) WO01/87981        22.11.2001 
(30) 2000-147116 18.05.2000 JP 

2001-99508 30.03.2001 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.06.2005 
(71) JAPAN TOBACCO, INC.   (JP) 

2-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8422, Japan  
(72) Takashi Tsuji  (JP), Katsunari Tezuka  (JP), Nobuaki Hori  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp xác định cơ chất gắn kết với AILIM hoặc phối tử 

AILIM 
  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp xác định cơ chất gắn kết với AILIM hoặc phối tử 

AILIM (phân tử điều biến miễn dịch tế bào lympho kích thích hoạt hóa, còn được gọi là 
ICOS (inducible co-stimalator: chất đồng kích thích); và dược phẩm chứa kháng thể 
người hoặc một phần của nó gắn kết với AILIM để sản xuất thuốc chữa bệnh.  
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(11) 25389 
(21) 1-2009-01810 (51) 7 B43K 29/00 
(22) 25.08.2009 (43) 25.03.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.08.2009 
(71) 1. Doãn Hà Thắng  (VN) 

Viện vật lý - Viện khoa học Việt Nam - Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 
2. NLC CO.,LTD.  (JP) 
3-1-2, Yasaka-dai, Suma-ku, Kobe, Japan 
3. GIGA ELECTRONICS CORP.  (TW) 
9F, No. 15-1, Section 1, Han Chou South Rd., Taipei 10050, Taiwan 

(72) Doãn Hà Thắng (VN) 
(54) Bút nhận dạng quang học có chức năng đánh giá ngữ âm và 

phương pháp đánh giá ngữ âm 
  (57)     Sáng chế Bút nhận dạng quang học đề cập đến thiết bị đọc mật mã được in trên vật liệu. 

Thiết bị này có tính năng xác định và đánh giá ngữ âm. Thiết bị có thể được áp dụng tốt 
để luyện phát âm, ghi nhớ ứng dụng rộng rãi trong đào tạo, giáo dục.  

Bút nhận dạng quang học sử dụng một mô-đun nhận dạng quang học cho việc bắt 
hình ảnh của một tín hiệu mật mã (S101) và chuyển đổi hình ảnh đó sang mật mã gốc 
(S103). Một mô-đun đánh giá so sánh cách phát âm của người học với dữ liệu thông số 
đánh giá theo mật mã gốc (S105) để hiển thị đánh giá trên mô-đun hiển thị (S107), 
(S109), (S110) hoặc phát lại âm thanh tương ứng với tín hiệu mật mã in trên giấy (S201).  
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(11) 25390 
(21) 1-2009-01814 (51) 7 C08H 5/02 
(22) 26.08.2009 (43) 25.03.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.08.2009 
(71) Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam  (VN) 

Số 02 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Huy Phiêu (VN), Hoàng Anh Tuấn (VN), Nguyễn Việt Hùng (VN), Phùng 

Ngọc Bộ (VN), Đào Văn Hoằng (VN) 
(54) Phương pháp sản xuất axit humic và các muối humat từ lignin 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất axit humic và các muối humat từ lignin có 
trong dịch kiềm đen, được thải ra theo nguồn nước thải của nhà máy sản xuất giấy và bột 
giấy theo phương pháp kiềm bao gồm các bước oxy hóa dịch kiềm đen bằng chất oxy 
hóa, lọc rửa axit humic và kiềm hóa axit humic để thu được muối humat, khác biệt ở 
chỗ, quá trình oxy hóa lignin được thực hiện chỉ bằng một công đoạn ở nhiệt độ nằm 
trong khoảng từ 30 đến 95oC ở áp suất khí quyển bằng chất oxy hóa là axit nitric.  
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(11) 25391 
(21) 1-2009-01849 (51) 7 E04D  1/28 
(22) 31.08.2009 (43) 25.03.2011 
(75) Nhan Thành út  (VN) 

272/C tổ 3, khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Ngói thủy tinh kép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ngói thuỷ tinh kép là loại ngói lợp nhà gồm có hai lớp ghép lại, lớp 
thứ nhất bằng thuỷ tinh nên giữ được sự sang trọng lâu dài, bền màu, chống lão hoá, 
chống rong rêu, lớp thứ hai là bê tông để ngăn ánh sáng, tuổi thọ cao nhưng được pha 
chế để có khối lượng nhẹ, cách nhiệt nhưng  vẫn chịu được lực cần thiết và giảm được 
hiện tượng hiệu ứng nhà kính, làm cho không khí trong nhà dễ chịu hơn.  
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(11) 25392 
(21) 1-2009-01853 (51) 7 C01B  13/11, B01J  19/08 
(22) 01.09.2009 (43) 25.03.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.09.2009 
(75) Nguyễn Dần  (VN) 

213/40 Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy tạo ozon 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy tạo ozon có kết cấu phẳng bao gồm các tấm điện cực phẳng bằng 
kim loại được đặt cách nhau một khoảng nhất định tạo thành các ngăn tạo ozon; vách 
ngăn được đặt giữa các tấm điện cực cho phép khí đi được từ mặt bên này sang mặt bên 
kia của vách ngăn; đường dẫn khí vào dùng để dẫn không khí có oxy vào trong các ngăn 
tạo ozon được nối với các ngăn tạo ozon; đường dẫn khí ra dùng để dẫn khí ozon được 
tạo ra ra khỏi các ngăn tạo ozon được nối với các ngăn tạo ozon; nguồn điện thế được đặt 
vào hai tấm điện cực phẳng này sao cho tạo ra được điện trường giữa hai tấm điện cực đủ 
để biến đổi khí oxy đi qua các ngăn tạo ozon thành khí ozon. Nhờ sử dụng tấm điện cực 
phẳng, nên máy tạo ozon được chế tạo dễ dàng hơn.  
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(11) 25393 
(21) 1-2009-01900 (51) 7 E04F  15/00 
(22) 09.09.2009 (43) 25.03.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.09.2009 
(75) KIM, OH SOO  (KR) 

107-901 Lucky APT., Hogye-Dong, Dongan-Gu, Anyang-Si, Gyeonggi-Do, Republic 
of Korea 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất panen sàn xây dựng bằng cách ép khuôn 

nhờ keo dính và panen sàn xây dựng được sản xuất bằng 
phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất panen sàn xây dựng bằng cách ép khuôn nhờ 
keo dính và panen sàn xây dựng được tạo nên bằng phương pháp này. Theo phương pháp 
của sáng chế, thân chính được bố trí các đường rãnh. Sau đó, tấm phẳng dưới được đặt 
vào khoang được xác định bởi khuôn dưới và khuôn bên. Thân chính được đặt lên tấm 
dưới. Sau đó, tấm trên được đặt lên thân chính, và khuôn trên được đưa vào tiếp xúc kín 
với tấm trên để giữ tấm trên, thân chính và tấm dưới và làm kín khoang nêu trên. Chất 
đệm bằng nhựa tổng hợp sau đó được phun vào khoảng trống tạo nên giữa tấm trên, thân 
chính, tấm dưới và khuôn bên qua lỗ phun của khuôn đúc bên, nhờ đó tạo nên các phần 
ngoài cùng trên các đường bao của tấm trên, thân chính và tấm dưới, và làm bám dính 
tấm trên và tấm dưới vào thân chính. Sau đó, panen sàn được tạo thành được lấy ra khỏi 
khoang theo cách sao cho trục lăn được bố trí dưới khuôn dưới nâng panen sàn lên trên 
sau khi chất đệm được hóa cứng.   
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(11) 25394 
(21) 1-2009-01902 (51) 7 C04B  41/50 
(22) 09.09.2009 (43) 25.03.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.09.2009 
(71) Công ty TNHH gạch men Mỹ Đức  (VN) 

Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 
(72) ALBERT LOW SENG CHUA (SG) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình sản xuất gạch men kháng khuẩn bằng phương pháp 

tráng phủ và gạch men được sản xuất theo quy trình này 
  (57)    Quy trình sản xuất gạch men kháng khuẩn bằng phương pháp tráng phủ và gạch men 

được sản xuất theo quy trình này. Quy trình sản xuất này bao gồm các bước: (a) tạo hỗn 
hợp in phủ chứa các hạt bạc nano, trong đó hỗn hợp in phủ này bao gồm muối nitơ rát 
bạc (AgNO3), nước cất, keo PVA, chất khử Hyđrazin Hyđrat, dầu in VIO 102, bột hữu 
cơ mịn, các thành phần này có một tỷ lệ nhất định theo khối lượng; (b) phủ hỗn hợp in 
phủ đã nêu lên bề mặt gạch sạch đã chuẩn bị sẵn bằng phương pháp in lưới; (c) nung 
gạch đã phủ hỗn hợp in phù đã nêu trong lò nung ở nhiệt độ và trong khoảng thời gian 
đủ để bột hữu cơ mịn đã nêu cháy hoàn toàn để thu được gạch men có bề mặt có tính 
kháng khuẩn.  
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(11) 25395 
(21) 1-2009-01931 (51) 7 A61K  38/00 
(22) 11.02.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2008/001768  11.02.2008 (87) WO2008/100458 21.08.2008 
(30) 60/900,977       13.02.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.07.2010 
(71) SCICLONE PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

950 Tower Lane, Suite 900, Foster City, California 94404, United States of America 
(72) RIOS, Israel (US), TUTHILL, Cynthia (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất điều biến miễn dịch dùng để làm giảm mức hư hại, tổn 

thương hoặc tổn hại niêm mạc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất điều biến miễn dịch để dùng trong điều trị bệnh về niêm 

mạc.  
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(11) 25396 
(21) 1-2009-01994 (51) 7 B29C 44/10 
(22) 22.09.2009 (43) 25.03.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.09.2009 
(75) ZHI-QIN LIN  (TW) 

No. 135, Boguan 3rd St., Taichung City, Taiwan, R.O.C 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp đúc tạo hình bộ phận dạng ống 

  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp đúc tạo hình bộ phận dạng ống, trong đó các độ dày 
khác nhau của bộ phận dạng ống được tạo ra ở các phần khác nhau để tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc gia công, khác biệt ở chỗ, bộ phận dạng ống được định vị trong hốc 
khuôn đúc của một khuôn đúc, dầu áp lực cao được nạp vào bộ phận dạng ống từ hai đầu 
để đúc tạo hình ở các phần có diện tích lớn và thành dày, và tiếp đó dầu áp lực cao được 
nén theo hướng trục từ hai đầu của bộ phận dạng ống để đúc các hoa văn ba chiều trên 
thành dày. Sau khi bộ phận dạng ống được tháo ra khỏi khuôn đúc, các hoa văn ba chiều 
được tạo ra trên đó. 
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(11) 25397 
(21) 1-2009-02000 (51) 7 G06F 17/00, H04M 11/00 
(22) 22.09.2009 (43) 25.03.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.09.2009 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Thạnh  (VN) 

Khu B, Lô F 38a, đường số 8, khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Shang Yuan Liang (TW) 
(74) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM JURIST CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống điều khiển chống trộm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống điều khiển chống trộm, ở cự ly xa. Cụ thể, 
sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển chống trộm dùng để kiểm soát hệ thống 
chống trộm gồm có một thiết bị thông tin thứ nhất, một thiết bị xử lý và lưu trữ ít nhất 
một mã nhận biết cho phép của hệ thống điều khiển chống trộm, thiết bị thông tin số 
một này phối hợp với một mã nhận biết thứ nhất, phương pháp này bao gồm các bước 
sau:  
a) sử dụng phối hợp với một mã nhận biết số thứ hai của thiết bị thông tin số thứ hai 
truyền phát mã nhận biết thứ nhất;  
b) thiết bị thông tin thứ nhất nhận được hoạt động thông tin do thiết bị thông tin thứ hai 
phát ra, đồng thời nhận được mã nhận biết thứ hai;  
c) thiết bị xử lý sẽ so sánh mã nhận biết thứ hai có phải là mã cho phép nhận biết lưu trữ 
trước trong không gian lưu trữ (bộ nhớ) hay không, nếu đúng, thì thiết bị xử lý này sẽ 
hủy bỏ lệnh cài đặt chống trộm.  
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(11) 25398 
(21) 1-2009-02116 (51) 7 F16H 1/00, F16D 3/24 
(22) 08.10.2009 (43) 25.03.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.10.2009 
(75) Lê Thành Quyết  (VN) 

22 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Cơ cấu dẫn động đài phun nước xoay đảo chiều nhau 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu dẫn động đài phun nước xoay đảo chiều nhau bao gồm một 
kết cấu đỡ ống trụ cố định trên nền bể chứa nước, một cơ cấu biến đổi chuyển động từ 
mô tơ xoay dẫn động bộ truyền bánh răng trụ chéo chuyển động trong ống trụ cố định 
mà trục đầu ra dẫn động bánh răng côn hình nón ăn khớp làm xoay ngược chiều nhau 
hai bánh răng vòng một gắn kết với khoang chứa nước có ống dẫn nước xoay trong ống 
trụ cố định bởi hai vòng bi của dàn phun trên và một gắn kết với ống ngoài xoay có 
khoang chứa nước cùng xoay quanh ống trụ cố định bởi hai vòng bi của dàn phun dưới. 
Nước từ máy bơm chia làm hai đường ống dẫn, một dẫn vào ống dẫn xoay có vòng chặn 
cao su của dàn phun trên và một dẫn vào khoang chứa nước có vòng chặn hình vành 
khuyên của dàn phun dưới, khác biệt ở chỗ trên cùng một ống trụ cố định tạo được hai 
dàn nước phun xoay đảo chiều nhau.  
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(11) 25399 
(21) 1-2009-02187 (51) 7 B60R 25/00 
(22) 15.10.2009 (43) 25.03.2011 
(30) 10-2009-0084618 08.09.2009 KR 

10-2009-0095157 07.10.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.10.2009 
(71) DONG-A UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION FOR INDUSTRY-ACADEMY 

COOPERATION  (KR) 
840, Hadan 2-dong, Saha-gu, Busan, 604-714, Republic of Korea 

(72) KANG, Dong Seok  (KR), LEE, Kyoung Moon  (KR), KIM Young Chang (KR), KO, 
Jae Pyung (KR), Kim, Young Tak (KR) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống chống trộm dùng cho xe máy 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống chống trộm dùng cho xe máy. Phương 
pháp và hệ thống chống trộm dùng cho xe máy thẩm định quyền của ký hiệu nhận dạng 
điện tử khi sự bật nguồn hoặc sự khởi động động cơ xe máy được dò thấy và ngắt sự bật 
nguồn hoặc khởi động động cơ nếu sự bật nguồn hoặc khởi động động cơ không được 
thẩm định quyền. Bộ phận điều khiển điện tử có thể phát ra tín hiệu báo động trộm trong 
trường hợp sự bật nguồn hoặc khởi động động cơ không được thẩm định quyền. Động 
cơ xe máy được tự động ngừng lại nếu động cơ được khởi động theo cách bất hợp pháp, 
và nhờ đó ngăn chặn xe máy bị lấy trộm. Thêm vào đó, người sử dụng có thể xác nhận 
ký hiệu nhận dạng điện tử và khởi động xe máy mà không cần tra chìa khóa vào trụ ổ 
khóa, và nhờ đó người sử dụng có thể khởi động xe máy một cách dễ dàng và nhanh 
chóng.  
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(11) 25400 
(21) 1-2009-02421 (51) 7 C12N  9/64, C07K  14/745 
(22) 11.04.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2008/004795 11.04.2008 (87) WO/2008/127702 23.10.2008 
(30) 60/923,512      13.04.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.08.2010 
(71) CATALYST BIOSCIENCES, INC.  (US) 

260 Littlefield Avenue, South San Francisco, CA 94080, United States of America 
(72) MADISON, Edwin, L. (US), THANOS, Christopher, D. (US), RUGGLES, Sandra, 

Waugh (US), COUGHLIN, Shaun (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Polypeptit yếu tố VII được cải biến và dược phẩm chứa chúng 

  (57)    Sáng chế đề xuất polypeptit yếu tố VII được cải biến và hợp phần có chứa chúng. 
Polypeptit FVII được cải biến này gồm yếu tố VIIa các dạng khác của yếu tố VII. Nằm 
trong số các polypeptit FVII được cải biến được đề xuất là các polypeptit FVII được cải 
biến có các hoạt tính được làm biến đổi, thường là hoạt tính gây đông được làm biến đổi, 
gồm hoạt tính gây đông được làm tăng lên. Do đó, polypeptit được cải biến này là chất 
điều trị.  
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(11) 25401 
(21) 1-2009-02490 (51) 7 A01N  61/00,  25/34,  25/16, A01P  

1/00, B65B  55/00, A23L  3/00, A61L  
2/2116 

(22) 03.04.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/IL2008/000468    03.04.2008 (87) WO2008/132719 06.11.2008 
(30) 60/924,146    01.05.2007 US 

60/924,151    01.05.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.10.2010 
(71) OPLON B.V.  (NL) 

2 Martinus Nijhofflaan, NL-2624 ES Delf, Netherlands 
(72) BUKSHPAN, Shmuel (IL), ZILBERSTEIN, Gleb (IL) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Bao bì có hoạt tính diệt vi sinh vật để đóng gói mỹ phẩm và 

thực phẩm 
  (57)   Sáng chế này đề cập đến bao bì có tác dụng diệt vi sinh vật để đóng gói mỹ phẩm 

và/hoặc thực phẩm, chứa, ít nhất, một ổ hoặc nguồn proton (ONP) không tan. Bao bì đó 
được tạo ra để có thể có tác dụng diệt các tế bào đích là vi sinh vật sống (các TĐVS), 
hoặc nói theo cách khác là, phá vỡ được các quá trình sống nội bào và/hoặc các tương 
tác giữa các tế bào của các TĐVS đó khi có sự tiếp xúc. Ngoài những điều khác, ONP 
này là: i) nguồn hoặc ổ proton có khả năng đệm; và ii) phương tiện tạo nên tính dẫn ion 
và/hoặc điện thế. ONP nêu trên phá vỡ một cách có hiệu quả cân bằng nội của độ pH 
và/hoặc cân bằng điện trong thể tích giới hạn của TĐVS nêu trên và/hoặc phá vỡ các 
tương tác sống giữa các tế bào của các TĐVS đó, trong khi vẫn bảo toàn được một cách 
hiệu quả độ pH trong môi trường bao quanh các TĐVS đã nêu. Sáng chế cũng đề cập 
đến phương pháp diệt các tế bào đích là vi sinh vật sống (các TĐVS), hoặc nói theo cách 
khác là, phá vỡ được các quá trình sống nội bào và/hoặc các tương tác giữa các tế bào của 
các TĐVS đó trong quá trình đóng gói, đặc biệt là đóng gói mỹ phẩm hoặc thực phẩm.  
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(11) 25402 
(21) 1-2009-02524 (51) 7 A01N  43/653,  43/52,  43/42 
(22) 16.04.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/GB2008/001348 16.04.2008 (87) WO2008/132434 06.11.2008 
(30) 0708141.7       26.04.2007 GB 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.09.2010 
(71) 1. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
2. SYNGENTA LlMlTED  (GB) 
European Region Centre, Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey 
GU2 7YH, United Kingdom 

(72) SELLES, Patrice  (FR), CEDERBAUM, Fredrik  (SE), BONNATERRE, Florence 
Marie-Emilie (FR), WHITTINGHAM, William, Guy (GB), NINA, Mafalda  (PT), 
WIBLEY, Jane, Elizabeth (GB) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất 4-aza indol, phương pháp phòng chống và/hoặc ngăn 

ngừa nhiễm nấm, quy trình điều chế hợp chất này và chế phẩm 
phòng chống nấm chứa hợp chất này  

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phòng trừ và/hoặc ngăn ngừa nhiễm nấm ở thực vật 
và/hoặc vật liệu nhân giống thực vật bao gồm sử dụng cho thực vật hoặc vật liệu nhân 
giống thực vật một lượng hiệu quả diệt nấm của hợp chất có công thức (I) hoặc muối N- 
oxit của nó. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hợp chất có công thức (I):  

 

  
 

quy trình điều chế hợp chất này và chế phẩm phòng chống nấm có chứa hợp chất này.  
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(11) 25403 
(21) 1-2009-02654 (51) 7 B21C  
(22) 08.12.2009 (43) 25.03.2011 
(30) 2009-198845 28.08.2009 JP 
(71) SANWA KOKAN CO., LTD   (JP) 

18-8, 2Chome, Fukuura, Kanazawa-Ku, Yokohama, Japan  
(72) Akira Suzuki  (JP), Toshio Inoue  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị kéo ống thép và phương pháp sản xuất ống thép kéo 

này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị kéo ống thép có thể sản xuất ống thép kéo là một ống dài 

với độ chính xác cao và ở tốc độ cao cũng như cải thiện độ chính xác kích thước của các 
phần thành dày tương ứng và các vị trí cắt của ống thép kéo được thực hiện. Khi ống 
thép kéo kiểu bậc được sản xuất bằng cách di chuyển khuôn và ống đầu theo cùng một 
hướng như hướng kéo ống thép và theo hướng ngược lại, xi lanh thủy lực thứ nhất làm di 
chuyển khuôn theo hướng tương ứng với hướng kéo ống thép và xi lanh thủy lực thứ hai 
làm di chuyển ống đầu theo hướng ngược với hướng chuyển động của khuôn. ở thời 
điểm này, bộ cảm biến xác định vị trí sẽ xác định vị trí hành trình của xi lanh thủy lực 
thứ hai và máy tính tiếp nhận thông tin vị trí được xác định bởi bộ cảm biến xác định vị 
trí và điều khiền tốc độ chuyển động của xi lanh thủy lực thứ hai. Nhờ đó, máy tính tạo 
tốc độ chuyển động (v2) của xi lanh thủy lực thứ hai là cao hơn so với tốc độ chuyển 
động (v1) của nó trong vùng "b" trên cơ sở tín hiệu xác định vị trí trong vùng "d". Do 
đó, ống thép kéo được kéo ở tốc độ chuyển động (v2) cao hơn sao cho không xảy ra sự 
sụt lún trong građien chiều dày thành trong vùng "d".  
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(11) 25404 
(21) 1-2009-02753 (51) 7 B32B  
(22) 18.12.2009 (43) 25.03.2011 
(30) CN 200910170843.5     09.09.2009 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.12.2009 
(71) ZHONGBU (CENTRESIN) ADHESIVE & CHEMICAL CO., LTD   (CN) 

Rua de Pequim, No. 202A-246, Macau Finace Centre, 16o anda A-D, Macau, P. R. 
China  

(72) WU, Xiangming  (CN) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Chất kết dính và phương pháp điều chế 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất kết dính. Chất kết dính này có thể được sử dụng để sản xuất 
giầy lưu hóa, đặc biệt là làm chất kết dính để sử dụng trên bề mặt cao su hoặc cao su 
không lưu hóa khi dính kết đế giầy lên các chất liệu (như da thật, giả da, vải bạt, . . . ) và 
cao su hoặc cao su không lưu hóa.  
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(11) 25405 
(21) 1-2009-02754 (51) 7 B32B  
(22) 18.12.2009 (43) 25.03.2011 
(30) CN200910170841.6       09.09.2009 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.12.2009 
(71) ZHONGBU (CENTRESIN) ADHESIVE & CHEMICAL CO., LTD   (CN) 

Rua de Pequim, No. 202A-246, Macau Finace Centre, 16o anda A-§, Macau, 
P.R.China  

(72) WU, Xiangming  (CN) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Chất kết dính và phương pháp điều chế 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất kết dính. Chất kết dính này có thể được sử dụng để sản xuất 
giầy lưu hóa, đặc biệt là làm chất kết dính để sử dụng trên bề mặt cao su hoặc cao su 
không lưu hóa khi dính kết đế giầy lên các chất liệu (như da thật, giả da, vải bạt,...) và 
cao su hoặc cao su không lưu hóa.  
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(11) 25406 
(21) 1-2009-02836 (51) 7 B41K   
(22) 28.12.2009 (43) 25.03.2011 
(30) 12/550,341 28.08.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.12.2009 
(71) SUN SAME ENTERPRISES CO., LTD.  (TW) 

No. 31, Lane 349, Chung Cheng S. Road, Yuan Kang City, Tainan Hsien, Taiwan 
(72) Hsu-Shen Shih  (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ dấu cầm tay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ dấu cầm tay có tay cầm và khung dấu. Tay cầm được lắp vào 
khung dấu và có thể tháo ra được, khung dấu có thể bao gồm chi tiết trên và chi tiết đáy 
được lắp với nhau và có thể tháo ra được. Do đó, bộ dấu cầm tay được mang theo và chế 
tạo một cách thuận tiện và có chi phí sản xuất thấp.  
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(11) 25407 
(21) 1-2009-02888 (51) 7 A61K 31/497 
(22) 03.06.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2008/065647 03.06.2008 (87) WO2008/151184 11.12.2008 
(30) 60/941,686      03.06.2007 US 

60/985,041      02.11.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.12.2010 
(71) VANDERBILT UNIVERSITY   (US) 

Office of Technology Transfer, 305 Kirkland Hall, Nashville, TN 37240, United States 
of America  

(72) CONN, P., Jeffrey  (US), LINDSLEY, Craig, W.  (US), WEAVER, Charles, David  
(US), RODRIGUEZ, Alice, L.  (US), NISWENDER, Colleen, M.  (US), JONES, 
Carrie, K.  (US), WlLLIAMS, Richard  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất điều biến dị cấu dương tính của thụ thể chuyển hoá dinh 

dưỡng glutamat phân nhóm 5 benzamit (mGluR5) và phương 
pháp điều chế chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất, bao gồm dẫn xuất benzamit và dẫn xuất benzamit vòng, 
hữu ích làm chất điều biến biến dị cấu dương tính của thụ thể chuyển hóa dinh dưỡng 
glutamat phân nhóm 5 mGluR5-metabotropic glutamate teceptor subtype 5; phương 
pháp điều chế các hợp chất này; dược phẩm chứa các hợp chất này. Các hợp chất này có 
thể được sử dụng để điều trị các rối loạn thần kinh và/hoặc rối loạn tâm thần liên quan 
đến chứng loạn chức năng glutamat, ví dụ, bệnh tâm thần phân liệt.  
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(11) 25408 
(21) 1-2010-00239 (51) 7 A61K  31/325,  31/44,  31/5375,  

31/5377, A61P  25/18 
(22) 31.07.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/DK2008/050191 31.07.2008 (87) WO2009/015667 05.02.2009 
(30) PA 2007 01110 01.08.2007 DK 

60/953,308 01.08.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.01.2011 
(71) H. LUNDBECK A/S  (DK) 

Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Denmark 
(72) BAK-JENSEN, Henriette, Husum (DK), HERTEL, Klaus, Peter (SE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất mở kênh kali KCNQ có tác dụng làm giảm triệu chứng 

hoặc điều trị các rối loạn hoặc tình trạng bệnh trong đó hệ 
gây tiết dopamin bị phá vỡ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có khả năng gia tăng dòng ion qua kênh kali KCNQ và 
được sử dụng với lượng hữu hiệu để làm giảm triệu chứng hoặc điều trị các rối loạn hoặc 
tình trạng bệnh, trong đó hệ gây tiết dopamin bị phá vỡ. 
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(11) 25409 
(21) 1-2010-00404 (51) 7 A45C 13/10, H01F 7/02 
(22) 12.07.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/DE2008/001161   12.07.2008 (87) WO/2009/006888 15.01.2009 
(30) 10 2007 032 567.5        12.07.2007 DE 

10 2007 032 566.7        12.07.2007 DE 
10 2007 033 277.9        17.07.2007 DE 
10 2008 019 063.2        15.04.2008 DE 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.12.2010 
(71) FIDLOCK GMBH  (DE) 

Prinzenstrasse 10a, D-30159 Hannover, Germany 
(72) FIEDLER, Joachim  (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kết đóng bằng từ tính 

  (57)    Sáng chế đề cập tới kết cấu đóng bằng từ tính để nối các bộ phận di động hoặc cố định 
với nhau, ví dụ, các bộ phận đóng trên túi xách. Kết cấu đóng bằng từ tính theo sáng chế 
có cụm nam châm và phần ứng bao gồm: nam châm (4) và phần ứng (3) được thiết kế 
theo cách sao cho đối với hoạt động đóng tự động, phần ứng và nam châm có khoảng 
cách nhỏ hơn khoảng cách cực tiểu định trước và tạo ra lực hút theo hướng đóng và, đối 
với hoạt động mở, nam châm được dịch chuyển theo chiều ngang hoặc được quay so với 
phần ứng tới vị trí mở sao cho các bề mặt của nam châm và phần ứng hút nhau trở thành 
nhỏ hơn, nhờ đó giảm bớt lực hút giữa nam châm và phần ứng, trong đó một lò xo trợ 
giúp mở (5) được tạo ra để trợ giúp hoạt động mở, và lò xo trợ giúp mở (5) này hoặc 
được tạo sức căng từ trước theo cách tự động bởi lực từ trong hoạt động đóng tự động, 
hoặc được tạo sức căng từ trước trong hoạt động mở.  
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(11) 25410 
(21) 1-2010-00447 (51) 7 B01J 3/00, B09B 3/00, C10G 1/00 
(22) 26.03.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/AU2008/000429  26.03.2008 (87) WO/2009/015409 05.02.2009 
(30) 2007904037       27.07.2007 AU 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.01.2011 
(71) 1. IGNITE ENERGY RESOURCES PTY LTD   (AU) 

56 Gindurra Road Somersby, NSW 2250, Australia  
2. LICELLA PTY LTD   (AU) 
56 Gindurra Road Somersby, NSW 2250, Australia  

(72) HUMPHREYS, Leonard James  (AU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình và thiết bị để xử lý các chất hữu cơ thành sản phẩm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình để xử lý chất hữu cơ để chuyển hóa chất hữu cơ thành sản 
phẩm có chứa bước cho tiếp xúc chất hữu cơ với chất lỏng siêu tới hạn nhờ đó nó phản 
ứng để tạo thành sản phẩm. Chất lỏng có thể được gia nhiệt bằng môi trường gia nhiệt 
ngoài, hoặc có thể được gia nhiệt bên trong của quy trình bằng cách cấp đồng thời chất 
oxy hóa với chất lỏng. Chất này có thể có lượng được định sẵn để kiểm soát mức mà tới 
đó hỗn hợp phản ứng được gia nhiệt. Nhiệt có thể được cung cấp để cung cấp đủ năng 
lượng hoạt hóa cho phản ứng của quy trình xảy ra ở tốc độ đủ lớn và cho chất lỏng đạt 
được các tính chất thích hợp để gây ra phản ứng.  
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(11) 25411 
(21) 1-2010-00509 (51) 7 A23K 1/16, A61P 1/00, A23L 3/3508
(22) 04.08.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/EP2008/060239  04.08.2008 (87) WO2009/019255 12.02.2009 
(30) MI2007 A001623       03.08.2007 IT 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.01.2011 
(71) VETAGRO S.P.A.   (IT) 

Via Porro, 2 I-42124, Reggio Emilia (RE) Italy  
(72) PIVA Andrea  (IT), TEDESCHI Maurizio  (IT) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm hiệp đồng chứa chất tạo hương thơm và axit hữu cơ 

và phương pháp điều chế chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa hỗn hợp hiệp đồng gồm các chất thơm hoặc các 

chất tạo hương thơm và các axit hữu cơ. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp 
điều chế chế phẩm này.  
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(11) 25412 
(21) 1-2010-00568 (51) 7 B41M 5/00, 5/52, B41J 2/01, C09D 

11/00, B41M 5/50 
(22) 17.03.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/JP2009/055730     17.03.2009 (87) WO2009/116678 24.09.2009 
(30) 2008-070309     18.03.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.03.2010 
(71) RICOH COMPANY, LTD.   (JP) 

3-6, Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo, Japan  
(72) OHSHIMA, Tohru  (JP), NAGAI, Kiyofumi  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp ghi phun, phương tiện ghi phun và mực nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp ghi phun bao gồm bước in ảnh lên phương tiện ghi có 
sử dụng mực nước, trong đó phương tiện ghi bao gồm lớp nền chứa bột nhão xenluloza, 
và lớp phủ chứa chất màu và chất kết đính, và một cách tùy ý chứa chất phụ gia cation 
với lượng là 0,1% hoặc nhỏ hơn trong tổng lượng lớp phủ, được tạo ra trong một hoặc 
nhiều lớp trên ít nhất một bề mặt của lớp nền, trong đó phương tiện ghi có lớp ngoài 
cùng của lớp phủ có độ bóng ở góc 60 độ theo JIS-ZS-8741 là 13 hoặc nhỏ hơn, và độ 
ráp trung bình ở đường tâm Ra là từ 0,2μm đến 2,5μm ở giá trị cắt 0,8μm, và mực nước 
chứa các hạt tạo màu, thể nhũ tương của nhựa, nước, và chất thấm ướt, mực nước có hàm 
lượng chất rắn là 3% khối lượng hoặc lớn hơn.  
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(11) 25413 
(21) 1-2010-00668 (51) 7 C02F 3/00 
(22) 17.03.2010 (43) 25.03.2011 
(30) 61/235,642 20.08.2009 US 
(71) KEETON HOLDINGS, LLC   (US) 

1520 Aquatic Drive, Wellington, Colorado 80549, United States of America  
(72) Jimmie A. KEETON  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp xử lý khối nước nuôi vi khuẩn chạy 

bằng năng lượng mặt trời 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp xử lý khối nước mà không nối vào lưới điện 

bao gồm các bộ gom quang điện và bộ ăcquy được nạp bởi các bộ gom quang điện. Các 
bộ gom quang điện và bộ ăcquy kích hoạt một chuỗi các bơm không khí được nối vào 
ống dẫn bơm không khí để tạo ra nguồn không khí nén đồng nhất được phân phối tới các 
ống dẫn có đầu khuếch tán nổi. Nhiều đá bọt được giữ bên dưới các ống dẫn khuếch tán 
nổi tạo ra các bọt không khí được hấp thu bởi khối nước và tuần hoàn khối nước xả chất 
lỏng vi sinh. Ngoài ra, hệ thống bể ủ còn được nối vào bơm không khí nuôi các vi sinh 
để tạo ra chất lỏng vi sinh có thể được phân tán tự động qua khắp khối nước.  
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(11) 25414 
(21) 1-2010-00675 (51) 7 A01N 47/02, 25/10, 25/12, A01P 

7/04 
(22) 18.09.2007 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/EP2007/059833 18.09.2007 (87) WO/2009/036797 26.03.2009 
(71) BASF SE   (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany  
(72) KLEINSCHMIDT, Scott  (AU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần dạng bụi để diệt côn trùng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hợp phần dạng bụi gồm ít nhất một thuốc diệt côn trùng được chọn 
từ chất đối kháng GABA và ít nhất một chất mang hữu cơ được chọn từ xenluloza và dẫn 
xuất của xenluloza. Sáng chế còn đề cập tới việc sử dụng hợp phần dạng bụi để diệt côn 
trùng và phương pháp khống chế côn trùng bằng cách cho chúng, nguồn thức ăn hoặc 
môi trường sống của chúng, hoặc cho vật liệu, đất, bề mặt hoặc không gian cần được bảo 
vệ khỏi sự tấn công hoặc lan nhiễm tiếp xúc với hợp phần dạng bụi. Sáng chế cũng đề 
cập tới phương pháp bảo vệ vật liệu gỗ khỏi sự tấn công hoặc lan nhiễm của mối bằng 
cách cho vật liệu gỗ cần được bảo vệ này hoặc đất, bề mặt hoặc không gian gần vật liệu 
gỗ cần được bảo vệ tiếp xúc với hợp phần dạng bụi.  
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(11) 25415 
(21) 1-2010-00718 (51) 7 A01N  43/38, A61K  31/40,  38/00 
(22) 21.08.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2008/009932 21.08.2008 (87) WO2009/025830 26.02.2009 
(30) 60/957,530      23.08.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.02.2011 
(71) SCICLONE PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

950 Tower Lane, Suite 900, Foster City, California 94404, The United States of 
America 

(72) TUTHILL, Cynthia W. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất để điều trị bệnh ung thư phổi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (A) được dùng để điều trị, phòng ngừa, ức 
chế, hoặc làm thuyên giảm bệnh ung thư phổi ở đối tượng.  

 
  

  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
44 

(11) 25416 
(21) 1-2010-00723 (51) 7 A61F  13/00 
(22) 15.10.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2008/080029 15.10.2008 (87) WO/2009/052204 23.04.2009 
(30) 60/979,911 15.10.2007 US 
(71) ALZA CORPORATION  (US) 

700 Eubanks, Drive Vacaville, CA 95688, US 
(72) HWANG, Stephen, S. (US), GALE, Robert, M. (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Túi điều trị bằng thuốc có miếng dán qua da 

  (57)     Sáng chế đề cập đến miếng dán qua da để điều trị bằng fentanyl và túi điều trị bằng 
thuốc có miếng dán này. Miếng dán được dán lên đối tượng để cấp opioid qua da. Miếng 
dán có thể được thay thế hàng ngày và trong cả khoảng thời gian kéo dài. 
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(11) 25417 
(21) 1-2010-00725 (51) 7 A61K  38/00,  31/7068, A61P  35/00 
(22) 19.08.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/JP2008/002232     19.08.2008 (87) WO2009/028150 05.03.2009 
(30) 60/957,923      24.08.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.01.2011 
(71) ONCOTHERAPY SCIENCE, INC.  (JP) 

2-1, Sakado 3-chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 213-0012, Japan 
(72) YAMAUE, Hiroki (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm để điều trị ung thư tụy chứa peptit có tính kháng 

nguyên và chất điều trị hóa học 
  (57)    Sáng chế đề xuất dược phẩm thích hợp để điều trị ung thư tụy và tương tự. Sáng chế 

cũng đề xuất dược phẩm làm tăng cường tác dụng điều trị của chất điều trị hóa học như 
là gemcitabin.  
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(21) 1-2010-00749 (51) 7 C07J  71/00, A61K  31/58, A61P  

5/44 
(22) 02.10.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/GB2008/050890  02.10.2008 (87) WO2009/044200 09.04.2009 
(30) 60/977,416       04.10.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.03.2011 
(71) ASTRAZENECA AB  (SE) 

S-151 85 Sodertalje, SWEDEN 
(72) BLADH Hakan (SE), BURKAMP Frank (SE), GABOS Balint (SE), HANSEN Peter  

(SE), lVANOVA Svetlana  (RU), LAWITZ Karolina (SE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất steroit [3,2-C]pyrazol có hoạt tính glucocorticoit, 

quy trình điều chế và dược phẩm của chúng 
  (57)     Sáng chế đề xuất các hợp chất có công thức (I):  
 

  
 

trong đó n, p, R1, R2, X1, X2, X3, X4, X5, R3a, R3b, R4, R5 và R6 là như được xác định trong 
Phần mô tả, quy trình để điều chế chúng, các dược phẩm chứa chúng để trị liệu.  
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(11) 25419 
(21) 1-2010-00913 (51) 7 C07C  59/68, A61K  31/192, A61P  

25/28 
(22) 26.09.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2008/077779 26.09.2008 (87) WO/2009/051948 23.04.2009 
(30) 60/980,587      17.10.2007 US 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA, N.V.  (BE) 

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 
(72) HO, Chih Yung  (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Axit biphenyl carboxylic và dẫn xuất của nó, dược phẩm chứa 

hợp chất này và phương pháp bào chế thuốc chứa hợp chất này
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I) trong đó các ký hiệu R1, R2, R3, và 

R4 đã được xác định trong bản mô tả, và/hoặc muối hoặc este của chúng.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hợp chất này được dùng để điều trị bệnh 

Alzheimer và để điều biến hoạt động của γ-secretaza.  
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(11) 25420 
(21) 1-2010-00916 (51) 7 C07C  227/18,  229/34,  229/42,  

231/12,  233/81,  51/09,  57/58,  
59/68,  67/31,  69/734, C07D  211/34,  
213/55 

(22) 17.10.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2008/080250 17.10.2008 (87) WO/2009/052341 23.04.2009 
(30) 60/981,257      19.10.2007 US 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.  (BE) 

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 
(72) HO, Chih Yung (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp điều chế chất điều biến gama-secretaza 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế chất điều biến có công thức chung I, trong đó 
các ký hiệu hoặc R1 và R2 đã được xác định trong bản mô tả. Hợp chất có công thức I 
này là hữu ích cho việc tổng hợp nhiều chất điều biến γ-secretaza, và còn hữu ích cho 
việc điều trị bệnh liên quan đến hoạt động của γ- secretaza, trong đó bao gồm bệnh 
Alzheimer.  
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(11) 25421 
(21) 1-2010-00968 (51) 7 C07K  16/22, A61K  33/24,  39/395, 

A61P  35/00, C07K  16/28 
(22) 26.09.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/EP2008/008233 26.09.2008 (87) WO/2009/040134 02.04.2009 
(30) 07018946.9      26.09.2007 EP 

60/975,485      26.09.2007 US 
(71) 1. U3 PHARMA GMBH  (DE) 

Fraunhoferstr. 22, 82152 Martinsried, Germany 
2. AMGEN INC.  (US) 
One Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, United States of America 

(72) ROTHE, Mike (DE), PRENZEL, Norbert (DE), BORGES, Eric  (DE), HETTMANN, 
Thore  (DE), ZWICK-WALLASCH, Esther (DE), FOORD, Orit (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Protein liên kết kháng nguyên yếu tố sinh trưởng giống yếu 

tố tăng trưởng biểu bì liên kết với heparin 
  (57)    Sáng chế đề cập đến protein liên kết kháng nguyên, ví dụ kháng thể đơn dòng và/hoặc 

kháng thể của người có ái lực liên kết với yếu tố sinh trưởng giống yếu tố tăng trưởng 
biểu bì liên kết với heparin (HB-EGF) và trung hòa chức năng sinh học của yếu tố sinh 
trưởng này.  
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(11) 25422 
(21) 1-2010-00972 (51) 7 A23L  2/02,  2/04, B07C  5/04,  5/16,  

5/34, G01N  33/02 
(22) 29.08.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2008/74839     29.08.2008 (87) WO2009/042352  02.04.2009 
(30) 11/859,871     24.09.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.04.2010 
(71) TROPICANA PRODUCTS, INC.  (US) 

1001 13th Avenue E, Bradenton, Florida 34208, United States of America 
(72) EVANS, Kevin  (US), GARCIA, Salvador  (MX), DOUGLAS-MICKEY, Jason  (US), 

SCHROEN, Jeffrey P.  (US), HITCHCOCK, Bryan  (US) 
(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(54) Phương pháp sản xuất nước ép trái cây và nước ép rau có 

những tính chất và đặc điểm được chọn trước 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nước ép rau hay trái cây có những đặc điểm 

được chọn trước dựa trên sự phân loại và tách bằng cách thử nghiệm không phá hủy rau 
hay hoa quả dùng để làm nước ép.  
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(11) 25423 
(21) 1-2010-01039 (51) 7 C12N  15/09, A01K  67/027, C07K  

14/03,  16/08, C12M  1/00, C12N  
1/15,  1/19,  1/21,  5/10, G01N  
33/15,  33/50,  33/53,  33/569, C12Q  
1/68 

(22) 25.09.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/JP2008/067300   25.09.2008 (87) WO/2009/041501 02.04.2009 
(30) 2007-250461      27.09.2007 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.11.2010 
(71) 1. JAPAN TOBACCO INC.  (JP) 

2-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1058422, Japan 
2. VIRUS IKAGAKU KENKYUSHO INC.  (JP) 
1-4-2, Shinsenri-higashimachi, Toyonaka-shi, Osaka 5600082, Japan 

(72) KONDO, Kazuhiro (JP), KOBAYASHI, Nobuyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Gen tham gia vào sự tiềm nhiễm virut ecpet, protein, kháng 

thể, vectơ, thể biến nạp, thiết bị phát hiện gen và phương pháp 
xác định in vitro kháng thể trong mẫu sinh học của đối tượng 
bằng cách sử dụng gen này  

  (57)    Sáng chế đề cập đến protein là yếu tố gây ra tiềm nhiễm herpesvirut và gen mã hoá 
protein này; kháng thể kháng lại yếu tố này, vectơ biểu hiện tái tổ hợp chứa gen này, thể 
biến nạp chứa vectơ biểu hiện này, thiết bị này phát hiện protein này, phương pháp phát 
hiện kháng thể nêu trên, kit xác định kháng thể, phương pháp chẩn đoán in vitro, kit 
chẩn đoán để thực hiện phương pháp chẩn đoán in vitro; và phương pháp sàng lọc các 
hoạt chất có hoạt tính hướng tâm thần. 
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(11) 25424 
(21) 1-2010-01129 (51) 7 G06F  11/00 
(22) 03.10.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2008/078784 03.10.2008 (87) WO/2009/046321 09.04.2009 
(30) 60/977,860      05.10.2007 US 

12/244,650      02.10.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.05.2010 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) KITAZOE, Masato (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp khởi tạo, quản lí báo cáo đo lường và thiết bị 

truyền thông 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp quản lý động thái đo lường của UE ở chế 

độ kết nối và khi ở chế độ hoạt động gián đoạn. UE được phép tự động chuyển sang 
trạng thái đo lường (ví dụ, không phụ thuộc vào các lệnh từ mạng), và tạo lập thông báo 
đo lường cho mạng, khi chất lượng của vùng dịch vụ nhỏ hơn ngưỡng của thông số 
S_Intrasearch. Ngoài ra, UE có thể tự động thực hiện các phép đo liên tần và/hoặc liên 
RAT bằng cách sử dụng "các khe tự nhiên" từ mẫu DRX của nó khi mẫu đó thích hợp để 
thực hiện các phép đo này.  
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(11) 25425 
(21) 1-2010-01132 (51) 7 C11B  3/00,  3/16, B01J  13/02,  

13/04, A23L  1/22 
(22) 05.05.2010 (43) 25.03.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.05.2010 
(71) Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Văn Việt Mẫn  (VN), Nguyễn Ngọc Đăng Khoa (VN), Huỳnh Trung Việt (VN) 
(54) Phương pháp vi bao chất béo trong quá trình sấy phun của 

quy trình sản xuất bột sữa dừa hòa tan 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp vi bao chất béo trong quá trình sấy phun của quy rình 

sản xuất bột sữa dừa hòa tan. Phương pháp này được khác biệt bởi việc hòa tan trong 
nước và xử lý nhiệt chất bao protein trước khi phối trộn với chất bao gluxit và bổ sung 
hỗn hợp này vào dịch sữa dừa để thực hiện quá trình sấy phun. Việc sử dụng hỗn hợp 
gồm protein đã qua xử lý nhiệt và gluxit để vi bao chất béo trong dịch sữa dừa sẽ làm 
tăng hiệu suất thu hồi bột sữa dừa và chất lượng sản phẩm.  
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(11) 25426 
(21) 1-2010-01164 (51) 7 A23C  9/154, A23L  2/66,  2/68 
(22) 28.08.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/IB2008/053488     28.08.2008 (87) WO/2009/047657 16.04.2009 
(30) 2007/08646      10.10.2007 ZA 
(71) NAIRSONS FLAVOURHOUSE CC  (ZA) 

135 Sarel Baard Crescent, Gateway Industrial Park, Rooihuiskraal, 0169, Centurion, 
South Africa 

(72) Nair, Lalitha  (ZA), Nair, Ramsamy Annamalay (ZA) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất sản phẩm protein ổn định với axit và 

sản phẩm được sản xuất bởi phương pháp này 
  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp sản xuất bột và chất lỏng chứa protein sữa, ổn định 

được trong môi trường axit. cụ thể, sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất bột có 
thể được trộn với nước, sữa hoặc nước quả ép để tạo thành đồ uống giàu protein, đã axit 
hoá, ổn định. Ngoài ra, sáng chế đề cập tới phương pháp sản xuất đồ uống từ sữa có mùi 
vị, đã được bão hòa khí cacbonic hoặc đồ uống từ sữa có mùi vị, đã được axit hóa, bão 
hòa khí cacbonic, ổn định trong môi trường axit. Sáng chế còn bộc lộ các phương pháp 
sản xuất các đồ uống dạng sữa chua và phômai kem bằng cách phối trộn thành phần axit 
đã được làm ổn định và thành phần protein đã được làm ổn định để tạo thành thành phần 
protein đã axit hoá. 
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(11) 25427 
(21) 1-2010-01215 (51) 7 A23L  1/30,  1/302,  1/304, A61K  

31/07,  31/201,  31/355,  31/375,  
31/455,  31/51,  31/519,  33/06,  
33/26,  33/30,  36/03, A61P  9/00 

(22) 16.10.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/IB2008/002815     16.10.2008 (87) WO/2009/050580 23.04.2009 
(30) 07118598.7     16.10.2007 EP 
(71) EXICHOL SA.  (CH) 

Route de I'lle-au-Bois CH-1870 Monthey, Switzerland 
(72) BOURGEOIS-LUGAND, Marie, Francoise, Yvonne (FR), WAHLI, Walter (CH), EL 

KOCHAIRI, Ilhem (MA), PRADERVAND, Sylvain (CH), PARISOT, Gilles, Didier 
(FR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần điều tiết sự chuyển hóa lipit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp phần điều tiết sự chuyển hóa lipit và phương pháp có thể được 
sử dụng trong công nghiệp thực phẩm cũng như trong lĩnh vực dưỡng dược và trị liệu. 
Cụ thể, sáng chế đề cập đến chất phụ gia thực phẩm hoặc thực phẩm bổ sung, và hợp 
phần chứa chúng dùng để phục hồi sự chuyển hóa ở đối tượng, cụ thể là sự chuyển hóa ở 
người.  
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(11) 25428 
(21) 1-2010-01276 (51) 7 B01D 53/86 
(22) 09.11.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2008/082925 09.11.2008 (87) WO2009/062129 14.05.2009 
(30) 60/986,917      09.11.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.07.2010 
(71) FUEL TECH, INC.   (US) 

27601 Bella Vista Parkway, Warrenville, IL 60555, United States of America  
(72) SUN, William, H.  (US), CARMIGNANI, Paul, G.  (US), BOYLE, John, M.  (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình khử NOx bằng xúc tác có chọn lọc và hệ thống điều 

khiển 
  (57)    Sáng chế đề cập đến một hệ thống tạo khả năng sử dụng hữu hiệu urê để khử xúc tác có 

chọn lọc (SCR) (SCR- Selective Catalytic Reduction) NOx bằng cách khí hóa nó và cấp 
nó đến một số cụm khử xúc tác có chọn lọc được kết hợp với một số tuabin khí. Sáng 
chế tạo khả năng cấp sản phẩm urê được khí hóa có khả năng điều chỉnh hoàn toàn các 
cụm SCR tách riêng mà không sử dụng chất khử dư hoặc đánh mất tính hữu hiệu của 
việc kiểm soát ô nhiễm. Các thiết bị điều chỉnh xác định lượng chất phản ứng cần thiết 
cho từng tuabin để điều chỉnh việc phát sinh NOx và sau đó trộn urê được khí hóa với 
một lượng khí mang thích hợp để vận hành một cách hữu hiệu từng cụm SCR tách riêng 
thay cho sự thay đổi yêu cầu giữa các tuabin. Theo phương thức này, cụm khí hóa có thể 
được điều chỉnh một cách thích hợp để tạo urê theo yêu cầu mà không cần chứa các 
lượng lớn khí chứa amoniac để điều chỉnh đối với sự tăng giảm theo yêu cầu.  
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(11) 25429 
(21) 1-2010-01294 (51) 7 C12N  15/82, C07K  14/405 
(22) 21.11.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/EP2008/065947 21.11.2008 (87) WO2009/065912 28.05.2009 
(30) 07121362.3      22.11.2007 EP 

60/990,132      26.11.2007 US 
(71) CROPDESIGN N.V.  (BE) 

Technologiepark 3, 9052 Gent, Belgium 
(72) FRANKARD, Valerie (BE), ALLEN, Andy (US), BOWLER, Chris  (GB) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cây trồng có tính trạng liên quan đến năng suất được tăng 

cường và phương pháp sản xuất chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến lĩnh vực sinh học phân tử nói chung và cụ thể là đến phương pháp 

tăng cường các tính trạng liên quan đến năng suất khác nhau của cây trồng bằng cách 
tăng cường sự biểu hiện ở cây trồng của trình tự axit nucleic mã hoá cho polypeptit yêu 
tố vận chuyển amoni (AMT). Sáng chế còn đề cập đến cây trồng có sự biểu hiện được 
tăng cường của trình tự axit nucleic mã hoá cho polypeptit ATM, trong đó cây trồng này 
có các tính trạng liên quan đến năng suất được tăng cường so với cây trồng đối chứng. 
Sáng chế còn đề cập đến cấu trúc hữu dụng trong các phương pháp theo sáng chế.  
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(21) 1-2010-01312 (51) 7 A61B 17/068 
(22) 28.11.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/JP2008/071695      28.11.2008 (87) WO2009/069767 04.06.2009 
(30) 2007-308253      29.11.2007 JP 
(71) MANI, INC.   (JP) 

8-3, Kiyohara Industrial Park, Utsunomiya-shi, Tochigi, Japan  
(72) KAMEI Tosmharu (JP), KATO Kazuaki  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kẹp y tế và máng trữ 

  (57)     Sáng chế đề xuất kẹp y tế và máng trữ, trong đó kẹp y tế này được nạp vào trong máng 
trữ một cách dễ dàng và máng trữ làm cho việc cung cấp kẹp y tế dễ dàng hơn. Kẹp (A) 
bao gồm phần thân (1); và cặp chân (2 và 3) được tạo ra ở hai đầu của phần thân (1), 
trong đó các chân (2 và 3) được tạo nghiêng ở một góc trong đó các chân (2 và 3) nằm 
gần hơn so với nhau và một chân 3 được xoắn so với mặt phẳng (4) bao gồm phần thân 
(1) và chân kia (2) theo hướng ra ngoài mặt phẳng. Máng trữ (B) bao gồm phần dẫn 
hướng thân (11) có kích thước gần như bằng hoặc hơi nhỏ hơn so với chiều dài phần 
thân (1) của kẹp (A) và dẫn hướng phần thân (1) trong khi mang nó trên phần thân bộ 
phận dẫn hướng; các phần treo (12) treo vào hai đầu của phần dẫn hướng thân (11) và có 
kích thước nhỏ hơn so với kích thước của các chân (2 và 3); và các phần dẫn hướng chân 
(13) được tạo ra ở các đầu dưới của các phần treo (12) và dẫn hướng các đỉnh của các 
chân (2 và 3), trong đó nhiều kẹp (A) được nạp ở trạng thái các chân (2 và 3) được tạo 
nghiêng về phía xuôi theo hướng tháo kẹp và các phần thân (1) về phía ngược lại theo 
hướng tháo kẹp.  
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(11) 25431 
(21) 1-2010-01319 (51) 7 B65D 83/08, A47K 10/20, 10/42, 

7/00 
(22) 31.10.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/JP2008/069925     31.10.2008 (87) WO/2009/057766 07.05.2009 
(30) 2007-285738     02.11.2007 JP 
(71) FUJI SEAL INTERNATIONAL, INC.   (JP) 

4-1-9, Miyahara, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 5320003, JP  
(72) KAKURA, Yoshikazu  (JP), YAMAMOTO, Eiji  (JP), BANDOH, Takeshi  (JP), 

WATANABE, Akihisa  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bao gói mềm dẻo chứa các tấm ướt và nhãn dùng cho bao gói 

mềm dẻo chứa các tấm ướt này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bao gói mềm dẻo chứa tấm ướt (1), bao gói mềm dẻo chứa tấm ướt 

này chứa một số tấm ướt (2) được thấm chất dịch; túi dạng màng (3) là túi dạng màng 
mềm dẻo bao gói một số tấm ướt (2) và bao gồm một lỗ phân tán (31); và nhãn (5) được 
dán lên một bề mặt của túi dạng màng (3) che lỗ phân tán (31) và có khả năng bóc ra. 
Trong bao gói mềm dẻo chứa tấm ướt (1), khi nhãn (5) được bóc ra từ túi dạng màng (3), 
lỗ phân tán (31) không còn được bịt kín và lớp chất kết dính (53) lộ ra xung quanh lỗ 
phân tán (51) trên bề mặt của túi dạng màng (3). Nền (54) được tạo ra ở giữa lớp chất 
kết dính (53) và bề mặt của túi dạng màng (3) và nền (54) được tạo ra từ màng có độ 
bền chịu nén cao hơn so với màng tạo túi dạng màng (53).  
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(11) 25432 
(21) 1-2010-01334 (51) 7 C07K  14/415, C12N  15/82 
(22) 26.11.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/EP2008/066237 26.11.2008 (87) WO/2009/068564 04.06.2009 
(30) 07121546.1 26.11.2007 EP 

07121565.1 26.11.2007 EP 
07122488.5 06.12.2007 EP 
07122911.6 11.12.2007 EP 
07122998.3 12.12.2007 EP 
61/013,648 14.12.2007 US 
61/013,649 14.12.2007 US 
61/014,619 18.12.2007 US 
61/014,757 19.12.2007 US 
61/027,053 08.02.2008 US 
08166636.4 15.10.2008 EP 
61/106,989 21.10.2008 US 

(71) BASF PLANT SCIENCE GMBH  (DE) 
67056 Ludwigshafen, Germany 

(72) SANZ MOLINERO, Ana Isabel (ES), REUZEAU, Christophe (FR), FRANKARD, 
Valerie (BE), MULET SALORT, Jose Miguel (ES), SALOM, Ramon Serrano (ES) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp tăng cường các tính trạng liên quan đến năng 

suất, cây trồng thu được bằng phương pháp này, phân tử axit 
nucleic và cấu trúc để sử dụng trong phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực sinh học phân tử nói chung và cụ thể là đến phương pháp 
tăng cường các tính trạng liên quan đến năng suất bằng cách điều biến sự biểu hiện ở 
cây trồng của axit nucleic mã hóa cho polypeptit PATL (PATELLIN), hoặc PRP38, 
hoặc giống GATA, hoặc ADA2, hoặc giống WDR23. Sáng chế còn đề cập đến cây 
trồng có sự biểu hiện được điều biến của axit nucleic mã hóa cho polypeptit PATL, hoặc 
PRP38, hoặc giống GATA, hoặc ADA2, hoặc giống WDR23, trong đó cây trồng nay có 
các tính trạng liên quan đến năng suất được tăng cường so với cây trồng kiểu dại tương 
ứng hoặc các cây trồng đối chứng khác. Sáng chế còn đề cập đến axit nucleic và cấu trúc 
PATL, hoặc PRP38, hoặc giống GATA, hoặc ADA2, hoặc giống WDR23 chưa biết cho 
đến nay mà hữu dụng trong phương pháp theo sáng chế.  
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(11) 25433 
(21) 1-2010-01383 (51) 7 C07D  307/87 
(22) 31.10.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/KR2008/006445 31.10.2008 (87) WO/2009/057974 07.05.2009 
(30) 10-2007-0111783      02.11.2007 KR 

10-2008-0105439      27.10.2008 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.05.2010 
(71) DONG-A PHARMACEUTICAL CO., LTD  (KR) 

252 Yongdu-dong Dongdaemun-ku Seoul 130-072, Republic of Korea 
(72) LEE, Yeong Geon (KR), CHOI, Soo-Jung (KR), KANG, Tae-Kyung  (KR), SEO, Mi-

Jeong (KR), SHIN, Chang-Yong (KR), LEE, Kyung-Seok (KR), AHN, Gook-Jun  
(KR), CHOI, Seul-Min  (KR), KIM, Yong-Duck (KR), KIM, Dong-Hwan (KR), 
KANG, Kyung-Koo (KR), SHIM, Hyun-Joo (KR), KIM, Dong-Sung  (KR), AHN, 
Byoung-Ok  (KR), YOO, Moo-Hi  (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dẫn xuất 1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitril và dược 

phẩm chứa dẫn xuất này để điều trị bệnh xuất tinh sớm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các dẫn xuất 1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitril được thể hiện 

bằng công thức 1, hoặc các muối dược dụng của chúng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến dược phẩm chứa hợp chất để điều trị hoặc phòng ngừa bệnh xuất tinh sớm. Các dẫn 
xuất 1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitril có thời gian bán hủy ngắn và kiềm chế quá 
trình xuất tinh bằng cách ức chế chọn lọc sự hấp thụ lại serotonin qua chất vận chuyển 
hấp thụ lại serotonin có mặt trong nơron ở trước synap. Do đó, các hợp chất này là hữu 
ích trong việc điều trị và phòng ngừa bệnh xuất tinh sớm.  
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(11) 25434 
(21) 1-2010-01388 (51) 7 C07K  16/28, A61K  31/282,  

31/704,  39/395, A61P  35/00, C12N  
15/13 

(22) 12.11.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/EP2008/009548 12.11.2008 (87) WO/2009/062690 22.05.2009 
(30) 07021931.6      12.11.2007 EP 
(71) U3 PHARMA GMBH  (DE) 

Fraunhoferstr. 22, 82152 Martinsried, Germany 
(72) HETTMANN, Thore (DE), NIEWOEHNER, Jens (DE), RUHE, Jens (DE), WIRTZ, 

Peter  (DE), SELLE, Kerstin (DE), ZWICK-WALLASCH, Esther (DE), ROTHE, Mike 
(DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể kháng AXL và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể, cụ thể là đến kháng thể đơn dòng mà liên kết với miền 
ngoại bào của tyrosin kinaza của thụ thể AXL và ức chế ít nhất một phần hoạt tính AXL.  
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(11) 25435 
(21) 1-2010-01393 (51) 7 C12N  1/02,  1/00 
(22) 31.10.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2008/082029 31.10.2008 (87) WO2009/059163 07.05.2009 
(30) 60/984,653      01.11.2007 US 
(71) OBERON FMR, INC.  (US) 

1630 Miner St., Suite 200, P.O. Box 675, Idaho Springs, CO 80452, United States of 
America 

(72) LOGAN, Andrew, J.  (US), TERRY, Seth, Sprague  (US), SWENSON, Randolphe P. 
Jr.  (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình xử lý nước thải, thiết bị xử lý nước thải và chế phẩm 

thu được từ quy trình này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình và các phương pháp kinh doanh và thiết bị xử lý nước thải 

để chuyển hoá các tạp chất lỏng từ nước thải lấy từ thiết bị xử lý thực phẩm thành thành 
phần thích hợp để sử dụng trong thức ăn gia súc. Thành phần được tạo ra theo quy trình 
theo sáng chế có hàm lượng protein cao và có thể được sử dụng để thay thế cho nguồn 
protein của thức ăn gia súc thông thường như bột cá.  
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(11) 25436 
(21) 1-2010-01399 (51) 7 A01P  7/00, A01N  43/56, A01P  

5/00, A01N  57/00 
(22) 25.11.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/EP2008/009967 25.11.2008 (87) WO2009/071218 11.06.2009 
(30) 07122399.4      05.12.2007 EP 
(71) BAYER CROPSCIENCE AG   (DE) 

Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany 
(72) HUNGENBERG, Heike  (DE), VELDEN, Torsten  (DE), THIELERT, Wolfgang  

(DE), TESSON, Eric  (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Tổ hợp gồm ethiprol và phosphat hữu cơ (organophosphat) trừ 

sâu, phương pháp bảo vệ lá và hạt giống được xử lý bằng tổ 
hợp này. 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các chế phẩm thuốc từ sâu gồm  
ethiprol làm thành phần A và  
các organophosphat làm thành phần B,  
gồm clopyrifos (-metyl/-etyl), metamidophos, axephat, azamethiphos, azinphos (- metyl, 
-etyl), bromophos-etyl, bromfenvinfos (-metyl), butathiofos, cadusafos, 
carbophenothion, cloetoxyfos, clofenvinphos, clomephos, coumaphos, xyanofenphos, 
xyanophos, clofenvinphos, demeton-S-metyl, demeton-S- metylsulphon, dialifos, 
diazinon, diclofenthion, diclovos/DDVP, dicrotophos, dimetoat, dimetylvinphos, 
dioxabenzofos, disulfoton, epn, ethion, ethoprophos, etrimfos, famphur, fenamiphos, 
fenitrothion, fensulfothion, fenthion, flupyrazofos, fonofos, formothion, fosmethilan, 
fosthiazat, hepten¬phos, iodofenphos, iprobenfos, isazofos, isofenphos, isopropyl O-
salixylat, isoxathion, malathion, mecarbam, metacrifos, methidathion, mevinphos, 
monocrot¬phos, nalet, ometoat, oxydemeton- metyl, parathion (-metyl/-etyl), phenthoat, 
phorat, phosalon, phosmet, phosphamidon, phosphocarb, phoxim, pirimiphos (-metyl/-
etyl), profenofos, propaphos, propetamphos, prothiofos, prothoat, pyraclofos, 
pyridaphenthion, pyridathion, quinalphos, sebufos, sulfotep, sulprofos, tebupirimfos, 
temephos, terbufos, tetraclovinphos, thiometon, triazophos, triclorfon, vamidothion, mµ 
thể hiện các hoạt tính trừ sâu tốt đáng ngạc nhiên. Sáng chế còn đề cập đến các phương 
pháp bảo vệ hạt giống và/hoặc chồi và lá của cây lớn lên từ hạt giống và hạt giống được 
xử lý bằng chế phẩm hoặc phương pháp này.  
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(11) 25437 
(21) 1-2010-01434 (51) 7 G10L  19/14 
(22) 04.11.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2008/082376 04.11.2008 (87) WO/2009/059333 07.05.2009 
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12/263,726      03.11.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.06.2010 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) REZNIK, Yuriy (UA) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa trong bộ mã hóa và giải mã 

tiếng và auđio vô hướng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã tiếng và auđio vô hướng, 

trong đó các chỉ số bảng mã cho bộ mã hoá và giải mã tiếng và auđio vô hướng có thể 
được mã hóa một cách có hiệu quả dựa trên phân phối xác suất dự đoán trước cho các 
chỉ số bảng mã này. Tín hiệu thặng dư từ lớp mã hóa dựa trên CELP có thể được thu 
nhận, trong đó tín hiệu thặng dư là này là sai lệch giữa tín hiệu auđio ban đầu và phiên 
bản xây dựng lại của tín hiệu auđio ban đầu. Tín hiệu thặng dư có thể được biến đổi ở 
lớp biến đổi dạng DCT để thu được phổ biên đổi tương ứng. Phổ biến đổi được chia 
thành các băng phổ, trong đó mỗi băng phố có nhiều đường phổ. Các bản mã khác nhau 
sau đó được lựa chọn đế mã hóa các băng phổ này, trong đó mỗi bảng mã được liên kết 
với một chỉ số bảng mã. Các chỉ số bảng mã gắn với các bảng mã được chọn sau đó 
được mã hóa cùng nhau để thu được mã mô tả thể hiện súc tích hơn các chỉ số bảng mã.  
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61/058,528      03.06.2008 US 

(71) BIPAR SCIENCES, INC.  (US) 
400 Oyster Point Boulevard, Suite 200, South San Francisco, California 94080, United 
States of America 

(72) SHERMAN, Barry M. (US), BRADLEY, Charles (US), OSSOVSKAYA, Valeria S. 
(US) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chất ức chế poly(ADP-riboza) polymeraza (PARP) và chế phẩm 

chứa chất ức chế PARP này và ít nhất một tác nhân điều trị 
khối u dùng để điều trị bệnh ung thư tử cung và bệnh ung thư 
buồng trứng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất ức chế poly (ADP-riboza) polymeraza (PARP) dùng để điều trị 
bệnh ung thư tử cung, bệnh ung thư nội mạc tử cung hoặc bệnh ung thư buồng trứng. 
Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa ít nhất một chất ức chế PARP và ít nhất một tác 
nhân điều trị khối u dùng đế điều trị bệnh ung thư tử cung, bệnh ung thư nội mạc tử 
cung hoặc bệnh ung thư buồng trứng.  
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(71) AMGEN INC.  (US) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, United States of 
America 

(72) GRILLO, Mark (US), LI, An-Rong (CN), LIU, Jiwen  (US), MEDINA, Julio, C. (US), 
SU, Yongli  (CN), WANG, Yingcai (CN), JONA, Janan  (US), ALLGEIER, Alan  
(US), MILNE, Jacqueline (GB), MURRY, Jerry  (US), PAYACK, Joseph, F. (US), 
STORZ, Thomas (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất axit phenyl axetic dùng làm chất điều biến chống 

viêm, dược phẩm chứa hợp chất này và quy trình điều chế hợp 
chất này 

  (57)    Sáng chế đề xuất hợp chất, dược phẩm và phương pháp hữu dụng để điều trị các bệnh 
hoặc tình trạng viêm và liên quan đến miễn dịch. Cụ thể, sáng chế đề xuất hợp chất có 
tác dụng điều biến chức năng và/hoặc sự biểu hiện của protein liên quan đến các bệnh dị 
ứng, các tình trạng viêm và bệnh ung thư. Hợp chất theo sáng chế là các dẫn xuất của 
axit carboxylic.  
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(72) Manoj Krishna KADAM (IN), Suresh Murigeppa NADAKATTI (IN), Mahesh 

Subhash TENDULKAR  (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Điện cực dùng để khử ion hóa điện dung, quy trình điều chế nó, 

thiết bị và hệ thống làm sạch nước bằng trọng lực chứa điện 
cực này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến điện cực dùng để khử ion hoá điện dung để loại bỏ các muối hoà 
tan ra khỏi nước, quy trình điều chế điện cực, thiết bị và hệ thống làm sạch nước sử dụng 
điện cực này. Cụ thể, sáng chế đề cập đến điện cực dùng để khử ion hoá điện dung của 
nước chứa cacbon hoạt tính, chất liên kết dạng polyme dẻo nhiệt và cacbon đen có tính 
dẫn điện. 
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ZHANG, Li  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể liên kết với WISE và epitop 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể liên kết với WISE và việc sản xuất chúng. Kháng thể 
theo sáng chế được sử dụng trong phương pháp điều trị bệnh liên quan đến bệnh xơ hoá. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bao sợi lọc, thiết bị và phương pháp sản xuất bao sợi lọc và 

dải sợi lọc 
  (57)     Sáng chế đề cập tới bao sợi lọc (2) từ sợi lọc đã được nén, khác biệt ở chỗ, bao sợi lọc 

(2) ít nhất hai dải sợi lọc riêng lẻ (1, 1') được bố trí cùng nhau theo các lớp.  
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(72) Philippe GLOANEC  (FR), Guillaume DE NANTEUIL  (FR), Jean-Gilles PARMENTlER  
(FR), Anne-Francoise GUILLOUZlC  (FR), Tony VERBEUREN  (FR) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hợp chất axit 2-mercaptoxyclopentancarboxylic, quy trình 

điều chế và dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I):  

 

   
 
trong đó :  
R1 là nguyên tử hyđro hoặc nhóm có công thức COR4, 
hoặc R1 là nhóm có công thức (A):  
 

  
 
R2 là nhóm có công thức NR5R6, hoặc R2 là nhóm dị vòng chứa nitơ, nhóm aryl hoặc 
nhóm heteroaryl,  
R3 là nguyên tử hyđro hoặc nhóm alkyl,  
m là số nguyên nằm trong khoảng từ 1 đến 6,  
n là 0, 1 hoặc 2,  
chất đồng phân dị cấu quang học của chúng, và các muối cộng của chúng với axit dược 
dụng.  
Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này.  
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1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan  
(72) Masahito UEMURA  (JP), Ryoji MATSUMURA  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị cung cấp nước nóng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cung cấp nước nóng bao gồm bộ cấp nhiệt (13) để đun nóng 
nước, bộ điều khiển đầu ra (9) để điều chỉnh đầu ra của bộ cấp nhiệt (13), phần xả (đầu 
vòi hoa sen) (5) để xả nước nóng được đun nóng bởi bộ cấp nhiệt (13), và chuyển mạch 
nóng/ấm (10) để khởi động sự điều khiển một cách luân phiên dòng nước ấm và nước 
nóng có nhiệt độ khác nhau, và khi chuyển mạch nóng/ấm (10) được điều khiển để khởi 
động sự điều khiển tắm nóng/ấm, thì nước ấm và nước nóng có nhiệt độ khác nhau một 
cách luân phiên được cung cấp theo mỗi khoảng thời gian xác định trước, áp lực lên tim khi 
tắm bằng vòi hoa sen giảm đi, sự cảm nhận dễ chịu của người sử dụng được nâng lên.  
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(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Cụm động cơ và phương tiện giao thông mô tô hai bánh có cụm 

động cơ này 
  (57)    Sáng chế đề xuất cụm động cơ và phương tiện giao thông mô tô hai bánh có cụm động 

cơ, trong đó cụm động cơ gồm đường dẫn thông hơi được tạo ra trong buồng đai để có 
phần chiều dài đường dẫn được kéo dài và nối thông với buồng truyền động. Khí chứa 
dầu thổi từ buồng truyền động vào trong đường dẫn thông hơi được tạo ra trong buồng 
đai. Buồng đai lấy không khí xung quanh để có thể làm mát hiệu quả khí thổi vào trong 
đường dẫn thông hơi. Với đường dẫn thông hơi được tạo ra trong buồng đai, đầu kia của 
đường dẫn thông hơi không hở ra môi trường. Do đó, bụi đất và vật tương tự được ngăn 
không đi vào buồng truyền động do áp suất âm được tạo ra trong đó tại thời điểm làm mát. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chất chủ vận thụ thể glucocorticoit và dược phẩm chứa hợp 

chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất chủ vận thụ thể glucocorticoit có công thức (I):  

 

  
 
và các quy trình và các chất trung gian để điều chế chúng. Ngoài ra sáng chế còn đề cập 
đến các dược phẩm chứa các hợp chất này, kết hợp của chúng với một hoặc nhiều chất 
điều trị khác để điều trị một số bệnh, rối loạn và tình trạng viêm và dị ứng.  
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174 avenue de France, 75013 Paris, France 
(72) PEYRONEL Jean-Francois  (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Các hợp chất N-dÞ vßng-6-dÞ vßng-imidazo[L,2- A]pyridin-2-

carboxamit, quy trình điều chế chúng, thuốc và dược phẩm 
chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I):  
 

 
  

trong đó :  
X là nhóm dị vòng tuỳ ý được thế; R1 là nguyên tử hydro, nguyên tử halogen, nhóm (C1-
C6)alkoxy, nhóm (C1-C6)alkyl, amino hoặc NRaRb; R2 là nhóm dị vòng hoặc nhóm dị 
vòng thơm tuỳ ý được thế, R3 là nguyên tử hydro, nhóm (C1-C6)alkyl, nhóm (C1-
C6)alkoxy hoặc nguyên tử halogen; R4 là nguyên tử hydro, nhóm (C1-C4)alkyl, nhóm 
(C1-C4)alkoxy hoặc nguyên tử flo, ở dạng bazơ hoặc muối cộng axit. Sáng chế còn đề 
cập đến thuốc và được phẩm chứa chúng.  
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174 avenue de France, 75013 Paris, France 
(72) PEYRONEL Jean-Francois  (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Các hợp chất imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxamit, quy trình 

điều chế chúng, thuốc và dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I)  
 

  
 

trong đó  
X và Y cùng với nguyên tử nitơ liên kết với chúng tạo ra amin no hoặc no một phần, đơn 
vòng hoặc hai vòng, 5 đến 10 cạnh, vòng amin này tùy ý chứa từ 1 đến 2 nguyên tử khác 
loại bổ sung được chọn từ O, S hoặc N và tùy ý được thế bởi nguyên tử halogen hoặc 
(C1-C6)alkyl, (C1-C6)alkoxy, xyano, nhóm NRaRb hoặc COOR8, các nhóm (C1-C6)alkyl 
và (C1-C6)alkoxy tuỳ ý được thế bằng một hoặc nhiều các nguyên tử halogen; R1 là 
nguyên tử hydro, nguyên tử halogen, nhóm (C1-C6)alkoxy hoặc nhóm (C1-C6)alkyl; R2 là 
nguyên tử hydro, nhóm (C1-C6)alkyl tùy ý được thế; nhóm (C1-C6)alkoxy tùy ý được thế; 
nhóm (C2-C6)alkenyl, nhóm (C2-C6)alkynyl, nhóm CO-R5, nhóm -CO-NR6R7, nhóm -
CO-O-R8, nhóm -NR9-CO-R10, nhóm -N=CH- NRaRb, nguyên tử halogen, xyano, nitro, 
nhóm hydroxyiminoalkyl hoặc alkoxyiminoalkyl, nhóm (C1-C6)alkylthio, nhóm (C1-
C6)alkylsulphinyl, nhóm (C1-C6)alkylsulphonyl, nhóm ((C1-C6)alkyl)3silyetynyl, nhóm -
SO2-NR9R10, nhóm phenyl  tùy ý được thế hoặc nhóm dị vòng tùy ý được thế; R3 là 
nguyên tử hydro, nhóm (C2-C6)alkyl, nhóm (C1-C6)alkoxy hoặc nguyên tử halogen, và R4 
là nguyên tử hydro, nhóm (C1-C6)alkyl, nhóm (C1-C4)alkoxy hoặc nguyên tử flo, ở dạng 
bazơ hoặc muối cộng với axit. Sáng chế đề cập đến thuốc và dược phẩm chứa chúng 
dùng để điều trị bệnh.  
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(54) Hợp chất N-phenyl-imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxamit, quy 

trình điều chế chúng, thuốc và dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I):  
 

  
 

trong đó  
X là nhóm phenyl được thế tùy ý R1 là nguyên tử hydro, nguyên tử halogen, nhóm (C1-
C6)alkoxy, nhóm (C1-C6)alkyl, amino hoặc nhóm NRcRd; R2 là nhóm NRcRd, nhóm -N 
CH-NRaRb, nitro, hydroxyiminoalkyl, alkoxyiminoalkyl, nhóm (C1-C6)alkylthio, nhóm 
(C1-C6)alkylsulfinyl, nhóm (C1-C6)alkylsulfonyl, nhóm -SO2- NR5R6 hoặc nhóm ((C1-
C6)alkyl)3)silyletynyl; R3 là nguyên tử hydro, nhóm (C1-C6)alkyl, nhóm (C1-C6)alkoxy 
hoặc nguyên tử halogen, R4 là nguyên tử hydro, nhóm (C1-C4)alkyl, nhóm (C1 -
C4)alkoxy hoặc nguyên tử flo, dưới dạng bazơ hoặc muối cộng axit. Sáng chế còn đề cập 
đến quy trình điều chế chúng, thuốc và dược phẩm chứa chúng.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu thông khí của động cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu thông khí của động cơ có khoang thông khí được cải tiến 
nhằm giảm thiểu kích cỡ của động cơ, kết cấu thông khí của động cơ bao gồm: vỏ động 
cơ chứa cơ cấu vận hành xupap hoặc bộ truyền động bên trong; khoang thông khí cho 
phép nối thông bên trong và bên ngoài vỏ động cơ với nhau và chia tách khí thoát thành 
khí và chất lỏng; và bộ dò được đỡ trên vỏ động cơ và dò trạng thái ở bên trong vỏ động 
cơ này.  

Bộ dò có kết cấu sao cho hầu hết biên dạng của bộ dò có dạng trụ, ít nhất một 
phần bộ dò được bố trí bên trong khoang thông khí, và dạng khuất khúc của khoang 
thông khí được tạo ra bởi bề mặt bên của bộ dò này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (POLESTAR IP COM.,LTD.) 
(54) Thiết bị phân phối thuốc dùng để cấy 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị y tế dùng để cấy để phân phối thuốc theo cách có kiểm soát 
bên trong bàng quang, hoặc túi khác của cơ thể. Thiết bị này có thể bao gồm ít nhất một 
bộ phận chứa thuốc dùng để chứa thuốc; và khung lưu giữ trong túi chứa một dây đàn 
hồi có đầu thứ nhất, đầu thứ hai nằm đối diện, và vùng giữa hai đầu này, trong đó bộ 
phận chứa thuốc được gắn với vùng giữa của khung lưu giữ trong túi. Khung lưu giữ này 
ngăn không cho thiết bị này bị thải trừ một cách ngẫu nhiên ra khỏi bàng quang, và tốt 
hơn nếu nó có hằng số đàn hồi được lựa chọn để thiết bị này lưu lại trong bàng quang 
một cách hữu hiệu trong hoạt động tiểu tiện trong khi làm giảm mức độ kích thích bàng 
quang đến mức tối thiểu.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị cân bằng ứng suất dây trên không và thiết bị được 

làm thích ứng để ngăn cản sự phân tán của dầu bôi trơn, và 
được sử dụng với bộ phận cân bằng ứng suất dây trên không 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận cân bằng ứng suất dây trên không có cấu trúc thoát nước 
và có khả năng ngăn cản dầu bôi trơn trong bộ phận làm cân bằng ứng suất khỏi việc bị 
phân tán ra ngoài. Bộ phận cân bằng ứng suất dây trên không (100) để đỡ dây trên 
không được kéo dài trong khi tác động ứng suất ở đó, và thu nước mưa bên trong bộ 
phận cân bằng ứng suất dây trên không được thu lại từ phần nối ống thu (209) vào trong 
bể thu (211) qua ống thu (207). Thành phần dầu của mỡ bôi trơn được dùng cho phần 
bên trong của bộ phận cân bằng ứng suất dây trên không (100) được ngăn cản khỏi bị 
phân tán ra ngoài thậm chí nếu thành phần dầu này bị hoà lẫn cùng với nước mưa.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ phận cân bằng ứng suất dây trên không và nắp chống nước 

cho bộ phận cân bằng ứng suất dây trên không 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận cân bằng ứng suất dây trên không có khả năng ngăn cản 

việc thành phần dầu trong bộ phận làm cân bằng ứng suất khỏi phân tán do việc đi vào 
của nước mưa. Bộ phận cân bằng ứng suất dây trên không (100) để đỡ dây trên không 
kéo dài trong khi tác động ứng suất vào đó, khe hở cho phép nước mưa dễ dàng đi vào 
được che phủ bởi nắp chống nước (500). Kết quả là, nước mưa có thể được ngăn không 
cho đi vào bên trong bộ phận cân bằng ứng suất dây trên không (100), và thành phần 
dầu được tách biệt khỏi mỡ bôi trơn không phân tán ra ngoài nhờ việc có thể ngăn cản 
nước mưa đi vào.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống và quy trình xử lý nước thải công nghiệp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và quy trình xử lý dòng nước thải công nghiệp sử dụng 
thiết bị phản ứng sinh học sử dụng màng trong đó vật liệu than hoạt tính dạng hạt được 
đưa vào phần sục khí và được giữ ở phía trước của hệ thống hoạt động kiểu màng. Kích 
cỡ hạt của than hoạt tính được lựa chọn sao cho chúng có thể được sàng hoặc theo cách 
khác được tách dễ dàng khỏi dòng chất lỏng pha trộn trước khi chất lỏng pha trộn đi vào 
(các) bể chứa trong hệ thống hoạt động kiểu màng chứa các màng được nhúng, nhờ đó 
ngăn ngừa được sự mài mòn các màng do các hạt cacbon gây ra. Phần sục khí có một 
cửa xả thải, nhờ đó phần than hoạt tính dạng hạt đã qua sử dụng có thể được loại bỏ khi 
nồng độ các hợp chất có nhu cầu oxy hóa học trong dòng nước xả gần đạt tới giới hạn 
thường được các cơ quan chính phủ quy định, và được thay thế bằng than hoạt tính dạng 
hạt mới hoặc được tái tạo, có khả năng hấp phụ lớn hơn.  
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Michel (FR), RENHOWE, Paul A. (US), WALTER, Annette Olga  (DE) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chất ức chế kinesin làm thuốc điều trị bệnh ung thư 

  (57)    Sáng chế đề xuất hợp chất imidazol có tác dụng ức chế hoạt tính của protein thoi kinesin 
(KSP, cũng gọi là Eg5). Chất ức chế của KSP này có thể làm giảm quá trình tăng sinh tế 
bào không mong muốn và mang lại tác dụng điều trị khác. Hợp chất theo sáng chế đặc 
biệt hữu dụng để điều trị một số bệnh ung thư nhất định kháng lại quá trình điều trị bằng 
thuốc thông thường, bởi vì các bệnh ung thư này được thấy là nhạy với hợp chất theo 
sáng chế.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dẫn xuất hai vòng, dược phẩm chứa chúng và quy trình điều 

chế chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất hai vòng có công thức I  

 

  
 
trong đó các ký hiệu X1, X2, X3, vòng A, R4, R5 và m là như được xác định trong phần 
mô tả. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế các dẫn xuất này và dược 
phẩm chứa chúng.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình sản xuất liên tục dung dịch nhựa amino 

formaldehyt trong nước, thiết bị dùng cho quy trình này, 
dung dịch nhựa amino formaldehyt thu được theo quy trình 
này và chế phẩm dính chứa nhựa amino formaldehyt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất liên tục dung dịch nhựa amino formaldehyt trong 
nước, tốt hơn là dung dịch nhựa melamin formaldehyt (MF) hoặc dung dịch nhựa ure 
formaldehyt (UF) hoặc nhựa melamin-ure- formaldehyt (MUF) bao gồm các bước:  
a. chuẩn bị hỗn hợp phản ứng hợp chất amino và fonnaldehyt nước,  
b. bổ sung chất xúc tác vào hỗn hợp phản ứng,  
c. thực hiện phản ứng ngưng tụ hỗn hợp phản ứng với sự có mặt của chất xúc tác, đặc 
trưng trong đó,  
trong bước a) hợp chất amino và formaldehyt được bổ sung ở dạng dung dịch nước đặc 
hoặc ở dạng chất rắn để tổng hàm lượng chất rắn trong hỗn hợp phản ứng nằm trong 
khoảng từ 40 đến 85% trọng lượng (trọng lượng khô so với tổng trọng lượng của hỗn 
hợp phản ứng), trong đó  
- trong bước c) phản ứng ngưng diễn ra trong dòng chảy lý tưởng liên tục của hỗn hợp 
phản ứng và trong đó,  
- trong bước b) chất xúc tác được bổ sung liên tục và được phân tán mịn vào hỗn hợp 
phản ứng qua một hoặc nhiều điểm bổ sung và  
- trong bước tùy ý d) bổ sung một lượng hợp chất amino sau phản ứng ngưng, trong bước 
tùy ý e) loại bỏ nước để đạt được hàm lượng chất rắn cao hơn.  
Ngoài ra sáng chế còn đề cập đến thiết bị dùng cho quy trình này, dung dịch nhựa amino 
formaldehyt thu được theo quy trình này và chế phẩm dính chứa nhựa amino 
formaldehyt.  
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(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Kháng thể đặc hiệu kép hoá trị hai và phương pháp tạo ra 

chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các kháng thể đặc hiệu kép, hoá trị hai, được trao đổi miền mới và 

phương pháp tạo ra và dược phẩm chứa chúng.  
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(54) Chế phẩm chứa kháng thể kháng CD20 để điều trị bệnh ung thư 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa kháng thể đơn dòng của người kháng CD20 để điều 
trị bệnh ung thư.  
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(54) Kháng thể đặc hiệu kép hoá trị hai và phương pháp tạo ra 

chúng 
  (57)   Sáng chế đề cập đến các kháng thể đặc hiệu kép hoá trị hai được trao đổi miền mới, 

phương pháp tạo ra và dược phẩm chứa chúng.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hệ thống thiết bị thực hiện chu trình hơi nước và phương pháp 

phát điện theo chu trình hơi nước 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp phát điện theo chu trình hơi nước, trong đó hơi nước 

được giãn nở trong tuabin thứ nhất (T1), từ áp suất cao, thường là trên 50 bar (5MPa) và 
nhiệt độ cao xuống đến áp suất trung gian, hơi nước được gia nhiệt ở áp suất trung gian 
mà hầu như không làm thay đổi áp suất của nó, hơi nước được gia nhiệt ở áp suất trung 
gian được giãn nở sau đó trong tuabin thứ hai (T2) xuống đến áp suất thấp, thường là áp 
suất dưới áp suất môi trường và nhiệt độ thấp và ít nhất là có một ít được giãn nở hoàn 
toàn trong tuabin thứ hai được ngưng tụ, ít nhất một phần hơi nước ngưng tụ được tăng 
áp, ít nhất một phần hơi nước được tăng áp được gia nhiệt để tạo hơi nước được gia 
nhiệt, ít nhất một phần hơi nước được gia nhiệt được dẫn vào tuabin thứ nhất và chất 
lỏng chảy vào và xuất phát từ thiết bị tách không khí được ép trong ít nhất là một máy 
nén (C, BC) được lắp với ít nhất là một trong số các tuabin thứ nhất và thứ hai.  
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(71) GLAXO GROUP LIMITED   (GB) 

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, United 
Kingdom  

(72) HEER, Jag Paul  (GB), HEIGHTMAN, Thomas, Daniel  (GB) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dẫn xuất oxadiazol có hoạt tính đối với sphingosin-1-

phosphat (S1P) 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất trên cơ sở oxadiazol có công thức (I) có hoạt tính đối với 

sphingosin-1-phosphat (S1P). Hợp chất này là hữu ích dùng để điều trị bệnh luput ban 
đỏ, trong đó A là phenyl hoặc vòng heteroaryl có 5 hoặc 6 cạnh; B được chọn từ một 
trong số các vòng có công thức (a), (b), (c) dưới đây :  
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(71) SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD.  (JP) 

1-14, Nishisuehiro-cho, Yokkaichi-shi, Mie, Japan 
(72) Motoki KUBOTA (JP), Nobuyoshi TANAKA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đầu nối và phương pháp chế tạo đầu nối này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới đầu nối bao gồm vỏ (10) bằng nhựa tổng hợp; các bộ nối cực kim 
loại (30) có dải mảnh (31) luồn qua vỏ (10); và chi tiết bịt kín (40) bao quanh toàn bộ 
chu vi ngoài của các bộ nối cực kim loại (30). Dải (31) được nối với cực cái (50) nối với 
dây dẫn điện (52). Chi tiết bịt kín (40) được đúc bằng công nghệ đúc ba màu bao gồm 
bước nạp và hóa cứng cao su ở trạng thái lỏng, và có lực khôi phục đàn hồi và lực dính 
kết cho vật liệu nhựa tổng hợp và vật liệu kim loại.  
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(86) PCT/EP2009/003353 27.04.2009 (87) WO2009/132861 05.11.2009 
(30) 08008111.0      28.04.2008 EP 
(71) ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH   (DE) 

Erasmusstrasse 20 10553 Berlin, GERMANY  
(72) BRUNNER, Heiko  (DE), ROELFS, Bernd  (DE), ROHDE, Dirk  (DE), PLIET, 

Thomas  (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dung dịch mạ axit trong nước và phương pháp mạ điện phân 

đồng 
  (57)     Sáng chế đề xuất dung dịch mạ axit trong nước để mạ điện phân đồng để tạo ra lớp mạ 

đồng rất đồng đều cụ thể là trong các vi lỗ xuyên tắc (BMVs) và các rãnh, dung dịch mạ 
này chứa ít nhất một nguồn cấp ion đồng, ít nhất một nguồn cấp ion axit, ít nhất một hợp 
chất tác nhân làm bóng và ít nhất một hợp chất tác nhân làm đều, trong đó ít nhất một 
hợp chất tác nhân làm đều được chọn từ nhóm bao gồm các peptit không định chức được 
tạo ra bằng cách tổng hợp và các peptit đã được định chức được tạo ra bằng cách tổng 
hợp và các axit amin đã được định chức được tạo ra bằng cách tổng hợp.  
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61/016,525      24.12.2007 US 
(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.  (BE) 

Rue de l' Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgium  
(72) COHEN, Joseph, D.  (BE), MARCHAND, Martine  (BE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hạt protein, phương pháp tổng hợp hạt này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hạt lipoprotein mới, phương pháp tổng hợp và tinh chế hạt này. 
Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hạt này, chế phẩm/vacxin chứa hạt này hoặc 
kháng thể kháng hạt protein chẳng hạn như kháng thể đơn dòng hoặc đa dòng để điều trị 
hoặc phòng ngừa bệnh sốt rét. 
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174 avenue de France, F-75013 Paris, France  
(72) BRAUN, Alain  (FR), CRESPIN, Olivier  (FR), NAMANE, Claudie  (FR), NICOLAI, 

Eric  (FR), PACQUET, Francois  (FR), PASCAL, CÐcile  (FR), PHILIPPO, Christophe  
(FR), VENIER, Olivier  (FR) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất tetrahydroquinoxalin ure, quy trình điều chế, 

thuốc và dược phẩm chứa hợp chất chúng 
  (57)     Sáng chế có liên quan đến các hợp chất có công thức (I), trong đó: A là liên kết, nguyên 

tử oxy, hoặc một nhóm -O-CH2-; Ar1 là nhóm phenyl hoặc heteroaryl; Ar2 là nhóm 
phenyl, heteroaryl hoặc heteroxycloalkyl; R1a,b,c và R2a,b,c là nguyên tử hydro hoặc 
halogen hoặc nhóm alkyl, xycloalkyl, -alkyl-cycloalkyl  tùy ý được thế bằng một hoặc 
nhiều nguyên tử halogen, -OR5 (hydroxy hoặc alkoxy), hydroxy-alkyl, alkoxy-alkyl, 
alkoxy-alkoxy, halogenoalkyl, -O-halogenoalkyl, oxo, -CO-alkyl, -CO-alkyl- NR6R7, -
CO-halogenoalkyl, -COOR5, alkyl-COOR5, -O-alkyl- COOR5, -SO2- alkyl, -SO2-
xycloalkyl, -SO2-alkyl-cycloalkyl, -SO2-alkyl-OR5, -SO2- alkyl- COOR5 -SO2-alkyl-
NR6R7, -SO2-halogenoalkyl, alkyl-SO2-alkyl, -SO2-NR6R7, - SO2-alkyl-O-alkyl-OR5, -
CONR6R7, -alkyl-CONR6R7 hoặc -O-alkyl-NR6R7, hoặc R1a, R 1b, R1c lần lượt được gắn 
với R2a, R2b, R 2c và với nguyên tử cacbon mang chúng và là -O-alkyl-O-; R3 là nguyên 
tử hydro hoặc nhóm alkyl; R4 là nguyên tử hydro hoặc halogen hoặc một nhóm xyano, -
OR5, hydroxy- alkyl, -COOR5, -NR6R7, -CONR6R7, -SO2-alkyl hoặc -SO2-NR6R7, -NR6- 
COOR5, -NR6-COR5, -CO-NR6-alkyl-OR5; R5, R6 và R7 là nguyên tử hydro, nhóm alkyl 
hoặc -alkyl-phenyl; và R8 là nguyên tử hydro, nhóm - SO2-alkyl hoặc nhóm có công thức 
-B-Het, trong đó B có thể không có mặt hoặc là liên kết, nguyên tử oxy hoặc một nhóm -
CO- hoặc-SO2- (CH2)n với n bằng 0, 1 hoặc 2, và Het là  heteroaryl hoặc 
heteroxycloalkyl tùy ý được thế bằng nhóm alkyl, -SO2-alkyl và -COOR5. Sáng chế cũng 
đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất này, thuốc và dược phẩm chứa chúng.  
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(72) ATKINSON, Hartley, Campbell  (NZ), KIELY, Austin (IE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm huyền phù dùng qua đường miệng chứa 

paraxetamol và ibuprofen 
  (57)   Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng huyền phù dùng qua đường miệng chứa 

paraxetamol và ibuprofen, trong đó dược phẩm này được sử dụng để điều trị đau chu 
phẫu hoặc hậu phẫu.  
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(FR), lmre FEJES  (HU), Michael BURBRlDGE  (GB), John HlCKMAN  (GB), Alain 
PlERRE  (FR) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hợp chất đihyđroinđolon, quy trình điều chế và dược phẩm 

chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I):  

 

  
 
trong đó:  
m và n bằng 1 hoặc 2, 
A là nhóm pyrolyl, 
X là nhóm C(O), S(O) hoặc SO2, 
R1 và R2 là nhóm alkyl,  
hoặc cùng với nguyên tử nitơ mang chúng, tạo ra nhóm dị vòng,  
R3 và R1, cùng với các nguyên tử mang chúng, tạo ra nhóm vị vòng,  
R5 là nguyên tử hyđro hoặc nhóm alkyl, 
R6 là nguyên tử hyđro hoặc nguyên tử halogen.  
Sáng chế cũng đề cập đến các dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(86) PCT/US2008/014147 30.12.2008 (87) WO/2009/088487 16.07.2009 
(30) 61/019,093      04.01.2008 US 
(71) PLANET PAYMENT, INC.   (US) 

670 Long Beach Blvd., Long Beach, NY 11561, United States of America  
(72) BECK, Philip, D.  (US), WHITTLE, Paul  (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống xác định tỷ giá chuyển đổi tiền tệ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp làm việc với hệ thống xử lý giao dịch để 
xác định tỷ giá thặng dư của quá trình biến đổi động tiền tệ cho người bán xác định và 
số thẻ của khách hàng. Hệ thống và phương pháp xác định loại tiền tệ mà được đề nghị 
với khách hàng cho phiên giao dịch biến đổi động tiền tệ để hỗ trợ tiến trình lựa chọn, 
sao cho chỉ báo của tiền tệ được chọn có thể được thông qua cho người bán ngoài lượng 
được chuyển đổi. Logic tra cứu tỷ giá được thực hiện cho mỗi phiên giao dịch biến đổi 
động tiền tệ, và dữ liệu được sắp xếp để truy nhập nhanh và dữ liệu này chiếm một 
lượng không gian lưu trữ nhỏ nhất. Mỗi người bán có thể quyết định áp các tỷ giá khác 
nhau cho các khách hàng của họ dựa trên các thỏa thuận thương mại với hệ thống xử lý 
giao dịch, bên thanh toán của họ, bản chất kinh doanh của họ, đối thủ của họ, và các 
điều kiện thị trường.  
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(72) QUENDEZ Nicolas (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống phanh lưỡi trượt con lăn 

  (57)     Sáng chế đề cập tới lưỡi trượt con lăn (1) bao gồm khung (3), ít nhất hai hệ thống lăn (5, 7) 
và hệ thống phanh (9). Khung bao gồm tấm mà các hệ thống lăn và cơ cấu chặn chân 
(13) được lắp thẳng hàng trên đó. Cơ cấu phanh (9) bao gồm bộ phận phanh (21). Tấm 
(11) có hai phần, một phần (25), còn gọi là phần cố định, tiếp nhận bộ phận phanh (21), 
và phần kia (27), còn gọi là phần di động, tiếp nhận ít nhất một trong số các hệ thống lăn 
(5, 7) định vị bên dưới bộ phận phanh (21) để tiếp xúc với hệ thống lăn và làm chậm hệ 
thống lăn lại khi tấm di động (27) chuyển động gần hơn đến phần cố định (25). Con lăn 
bao gồm cơ cấu kích hoạt (28) của hệ thống phanh (9) bố trí trên khung (3) để điều 
khiển được bằng chân hoặc cẳng chân của người sử dụng, hệ thống phanh (9) bao gồm 
cơ cấu khởi động (29) có khả năng được kích hoạt dưới tác động của cơ cấu kích hoạt 
(28 ) để đi từ vị trí để chặn tấm (11) trong quá trình trượt băng, đến vị trí để không chặn 
tấm trong quá trình phanh cho phép thu hẹp khoảng cách giữa phần cố định (25) và phần 
di động (27).  

 
  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
99 

(11) 25471 
(21) 1-2010-02078 (51) 7 C01G 23/02, C22B 34/12 
(22) 29.12.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/IB2008/055559      29.12.2008 (87) WO2009/090513 23.07.2009 
(30) 2008/00404      14.01.2008 ZA 
(71) PERUKE (PROPRIETARY) LIMITED   (ZA) 
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(72) PRETORIUS, Gerard  (ZA) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất titan triflorua và muối phức 
  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất titan triflorua từ nguyên liệu chứa titan, bao 

gồm các bước tạo ra dung dịch florua chứa Ti(IV) từ nguyên liệu chứa titan và khử 
Ti(IV) trong dung dịch này bằng kim loại chuyển tiếp hoặc hợp kim chứa kim loại 
chuyển tiếp. Kim loại chuyển tiếp này được chọn từ nhóm gồm mangan, sắt, coban, 
niken và kẽm. Muối chứa amom và amoniac hoặc amom florua được bổ sung vào dung 
dịch chứa Ti(III) thu được để tạo ra chất kết tủa, và chất kết tủa này được nhiệt phân để 
tạo ra titan triflorua.  
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(11) 25472 
(21) 1-2010-02081 (51) 7 A61F 13/15, A41C 5/00, A61F 

13/472, B65D 75/20, 85/16 
(22) 20.11.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/JP2008/071077   20.11.2008 (87) WO2009/090795 23.07.2009 
(30) 2008-008530      17.01.2008 JP 
(71) UNI-CHARM CORPORATION   (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan  
(72) OBA, Kenji  (JP), YOKOE, Keijiro  (JP), FUJIKAWA, Michiyo  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất vật dụng thấm hút được bao gói và vật 

dụng thấm hút được bao gói thu được theo phương pháp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút được bao gói và phương pháp sản xuất vật dụng 

thấm hút này, bao gồm các bước sau:  
bước thứ nhất, các tấm lót thấm hút sữa bao ngực thứ nhất và thứ hai 2(i), 3(i) 

được đẫn trên mạng tấm bao gói (29). ở bước thứ hai, tấm lót thấm hút sữa bao ngực thứ 
nhất 2(ii) được dẫn để được di chuyển từ đường tâm ngang (32) tới đầu cuối trên (30) 
bằng 1/4 của kích thước H của chúng như được đo theo hướng chiều dọc Y, và tấm lót 
thấm hút sữa bao ngực thứ hai 2(ii) được dẫn để được đổi chỗ từ đường tâm ngang (32) 
tới đầu cuối dưới (30) bằng 1/4 của kích thước H của chúng như được đo theo hướng 
chiều dọc Y. ở bước thứ ba, các tấm lót thấm hút sữa bao ngực thứ nhất và thứ hai 2, 
3(iii) được gập trở lại tương ứng từ các đầu cuối trên và dưới (30), (31) về phía đường 
tâm ngang (32) ở mẫu dạng hai lớp. ở bước thứ tư, các đầu cuối trên và dưới của mạng 
tấm bao gói (29) được gấp trở lại về phía đường tâm ngang (32). ở bước thứ năm, vùng 
kết nối (20) được hình thành giữa các tấm lót thấm hút sữa bao ngực thứ nhất và thứ hai 
2, 3 (v) và hai tấm lót 2, 3 (v) bị cắt một phần dọc theo đường cắt (33).  
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(11) 25473 
(21) 1-2010-02082 (51) 7 G07G 1/14 
(22) 12.02.2009 (43) 25.03.2011 
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(75) CHEN YAWLIN C   (US) 
3710 Avalon Blv., Los Angeles, CA 90011  

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp tiếp thị các mỹ phẩm 
  (57)    Sáng chế đề cập tới hệ thống và phương pháp tiếp thị các mỹ phẩm, và cụ thể hơn đến hệ 

thống và phương pháp tiếp thị các mỹ phẩm cho các khách hàng nam giới tại địa điểm 
đàn ông hay lui tới. Theo một phương án, phương pháp bao gồm bước thu được hiển thị 
có phần dành cho quảng cáo các mỹ phẩm, bố trí hiển thị tại địa điểm đàn ông hay lui 
tới, và cung cấp thông tin về và tiếp cận các mỹ phẩm tại hiển thị này. Hiển thị có thể là 
ki ốt đứng riêng. Địa điểm đàn ông hay lui tới có thể là cửa hàng ô tô như cửa hàng phụ 
tùng hoặc trung tâm dịch vụ ô tô, hoặc cửa hàng hoặc địa điểm không liên quan tới ô tô 
như cửa hàng bán đồ điện tử hoặc làm đẹp nhà ở hoặc nơi thi đấu thể thao. Phương pháp 
đề xuất cách chi phí thấp, kinh tế, thuận tiện, thoải mái, tin cậy và riêng tư để quảng cáo 
và tạo ra sự tiếp cận các mỹ phẩm một cách trực tiếp đối với các khách hàng đích thực 
mà không gặp các bất lợi liên quan tới việc tiếp thị qua các kênh quảng cáo và bán lẻ 
truyền thống.  
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DEVELOPMENT AUTHORITY   (IL) 
P.O. Box 653, 84105 Beer Sheva, Israel  

(72) SAGI, Amir  (IL), VENTURA, Tomer  (IL) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phân tử axit nucleic mã hóa yếu tố giống insulin và sinh vật 

chuyển gen chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phân tử axit nucleic phân lập được mã hoá cho yếu tố giống insulin 

của tuyến anđrogen của tôm nước ngọt Macrobrachium rosenbergii (M rosenbergii). 
Sáng chế còn đề cập đến phương pháp làm câm sự biểu hiện của gen yếu tố giống 
insulin ở bộ giáp xác mười chân, đặc biệt là ở loài M. rosenbergii, hữu ích để sản xuất 
quần thể đơn tính đực.  
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HAMAMOTO, Taku  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm trừ dịch hại 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm cải thiện được hiệu quả phòng chống sinh vật gây hại của 
hợp chất antranilamit.  
Chế phẩm trừ dịch hại theo sáng chế là hỗn hợp đậm đặc chứa hợp chất antraniamit là 
thành phần có hoạt tính trừ dịch hại, chất phân tán và dung môi hữu cơ ưa nước, khác 
biệt ở chỗ khi chế phẩm này được pha loãng với nước, thì hợp chất antranilamit sẽ kết 
tủa thành các hạt rắn trong nước.  
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KOREA  

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị lọc có bộ lọc có thể thay đổi được 

  (57)   Sáng chế đề cập đến thiết bị lọc có bộ lọc có thể thay đổi được bao gồm vỏ hình trụ 
(100) ; các bộ lọc hình trụ (210) và (220) nằm nối tiếp trong vỏ (100) này; tấm đỡ trên 
(230) để đỡ mặt trên của bộ lọc trên cùng (210); tấm nén (240) để đỡ mặt dưới của bộ 
lọc dưới cùng (220); thanh đỡ (250) được gắn cố định với tấm đỡ trên (230) và đầu dưới 
của vỏ (100) và được bố trí để đi qua các bộ lọc (210) và (220); và phương tiện nén 
(300) sẽ nâng hoặc hạ tấm nén (240) để điều khiển các lỗ của các bộ lọc (210) và (220) 
khi lọc nước thô.  
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(72) HANSEN, KAAE, Ole  (DK), NEVE, Tommas  (DK) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sản xuất chế phẩm chứa protein và chất béo ở 

dạng phân tán và sản phẩm thu được từ phương pháp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất chế phẩm chứa protein và chất béo, phương 

pháp này tạo ra theo cách không đắt và đơn giản thu nhận sản phẩm có protein chứa chất 
béo có giá trị dinh dưỡng cao mà dễ xử lý và đồng thời có độ ổn định cao đối với sự kết 
dính và oxy hoá. Đặc biệt hơn là, phương pháp này được đề cập để sản xuất chế phẩm 
chứa protein và chất béo ở dạng phân tán, phương pháp này bao gồm các bước sau : (i) 
tạo huyền phù có giá trị pH lớn hơn 7,0, huyền phù này chứa nước, nguyên liệu có 
protein, chất béo, và tuỳ ý kiềm; (ii) ủ huyền phù thu được từ (i) ở nhiệt độ nằm trong 
khoảng từ 50 đến 150oC; (iii) đồng nhất huyền phù thu được từ (ii) để tạo hệ phân tán; 
và (iv), nếu muốn, xử lý tiếp hệ phân tán thu được từ (iii); trong đó nguyên liệu có 
protein trong bước (i) bao gồm nguyên liệu có protein có nguồn gốc từ thực vật, và/hoặc 
nguyên liệu có protein có nguồn gốc nấm men; trong đó huyền phù trong bước (i) chứa 
ít nhất 5% chất béo tính theo trọng lượng chất khô. Sáng chế cũng đề cập đến sản phẩm 
thu được từ phương pháp theo sáng chế này. 
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(72) MEISER Andreas  (DE), VERHEIN Miguel  (DK) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị phản ứng quang sinh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp vận hành thiết bị phản ứng quang sinh đóng kín để 
nuôi cấy các vi sinh vật quang dưỡng. Thiết bị phản ứng quang sinh này bao gồm chất 
lỏng nuôi cấy và được bao quanh một phần hoặc hoàn toàn bởi nước của vùng chứa 
nước. Sự chênh lệch tỷ trọng giữa chất lỏng nuôi cấy và nước bao quanh được tạo ra sao 
cho vị trí của thiết bị phản ứng quang sinh ở vùng chứa nước được điều khiển. Thiết bị 
phản ứng quang sinh đóng kín để nuôi cấy các vi sinh vật quanh dưỡng. Thiết bị phản 
ứng quang sinh được làm thích ứng để chứa chất lỏng nuôi cấy và được bao quanh một 
phần hoặc hoàn toàn bởi nước của vùng chứa nước. Thiết bị phản ứng quang sinh bao 
gồm phương tiện để xác định sự chênh lệch tỷ trọng giữa chất lỏng nuôi cấy và nước bao 
quanh.   
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Gel để sử dụng tại chỗ và quy trình điều chế chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm được bào chế để tạo ra màng bảo vệ trên da, có chứa 
chitosan và các nhân có các tác dụng chữa bệnh, làm dịu và hyđrat trên da bị kích ứng. 
Gel này đặc trưng ở chỗ gồm từ 2 đến 8% chitosan và tỷ lệ đã được xác định trước của 
các thành phần khác như từ 0,1 đến 90% Portulaca và từ 0,1 đến 45% Panthenol, các 
thành phần này tạo nên các đặc tính điều trị được cải thiện cho sản phẩm, và các thành 
phần khác cung cấp cho gel các đặc tính đặc biệt và làm cho gel ổn định trong khoảng 
thời gian kéo dài. Nhìn chung, gel này được sử dụng bên ngoài và thích hợp để sử dụng 
trên da bị kích ứng, trên các vết bỏng bề mặt, để điều trị trong phương pháp mài da, để 
điều trị sau phương pháp mài da, để điều trị sau khi sử dụng tia laze và trên da bị ăn 
mòn.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm và dược phẩm dạng liều chứa canabinoit và phương 

pháp bào chế chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa dược chất canabinoit, tinh thể trans-(±)-Δ9-

tetrahyđrocanabinol và chế phẩm chứa nó. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp bào 
chế dược phẩm này để điều trị hoặc phòng ngừa  bệnh, như đau bao gồm bước trộn 
lượng hữu hiệu của tinh thể trans-(±)-Δ9-tetrahyđro-canabinol với chất mang dược dụng. 
Theo phương án cụ thể, tinh thể trans (±)-Δ9-tetrahyđrocanabinol được dùng theo 
phương pháp này để điều trị hoặc phòng ngừa bệnh, như đau, có độ tinh khiết ít nhất là 
98% tính theo tổng trọng lượng canabinoit.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đóng ngắt cách điện bằng chân không 

  (57)     Thiết bị đóng ngắt cách điện bằng chân không bao gồm panen đoạn thanh cái được làm 
thích ứng để cho phép cả trạng thái bật/tắt của bộ ngắt mạch được chứa trong vỏ và bộ 
cắt mạch nối đất, và trạng thái nối của các thanh cái cần được khẳng định về cấu trúc và 
diện mạo từ phía trước của panen. 

Thiết bị đóng ngắt cách điện bằng chân không bao gồm: vỏ bao buồng điều khiển, 
buồng chuyển mạch, và buồng thanh cái, mỗi trong số ba buồng này được phân chia bởi 
tấm nối đất bằng kim loại; thanh cái thứ nhất và thanh cái thứ hai được kéo dài từ panen 
liền kề, trong buồng thanh cái; và ống nối thanh cái thứ nhất và ống nối thanh cái thứ hai 
làm cho các thanh cái thứ nhất và thứ hai nối được/cắt được; bộ cắt mạch chân không ba 
vị trí ngắt kép, hai tổ hợp của bộ cắt mạch nối đất, ông nối thanh cái thứ nhất, và ống nối 
thanh cái thứ hai được đúc liền khối để tạo ra bộ cắt mạch được trang bị trên cơ sở từng 
pha điện một cách độc lập, trong đó các bộ cắt mạch cho ba pha được bố trí để kề sát 
nhau trong vỏ, theo chiều dọc của vỏ khi nhìn từ phía trước của vỏ; và ống nối thanh cái 
thứ nhất trong mỗi bộ cắt mạch được đặt vào bên trái phía trước vỏ, và ống nối thanh cái 
thứ hai được đặt vào bên phải phía trước vỏ.  
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(72) Yu, Xuefeng (CN), Li, Zhibong  (CN), Yu, Minghua  (CN), Yao, Juan  (CN), Li, Pei 

(CN), Li, Ku (CN), Liu, Zhengfang (CN), Tang, Guanqun (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Dịch chiết nấm men và quy trình sản xuất dịch chiết này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dịch chiết nấm men và quy trình sản xuất chúng. Quy trình này bao 
gồm (a) trộn dịch chiết nấm men với glucoza, natri clorua, glyxin, HVP (protein thực vật 
thủy phân) và nước trong lò phản ứng; (b) xử lý nhiệt hỗn hợp thu được từ bước (a) trong 
40-90 phút ở nhiệt độ 100-130oC, pH 4,5-6,3; (c) thêm 6-10% theo trọng lượng natri 
glutamat và 1,0-3,0% theo trọng lượng 5"-dinatri inosinat+5"-dinatri guanylat sau khi 
xử lý nhiệt; (d) lọc lọc dịch chiết nấm men thu được dịch lọc chứa dịch chiết nấm men; 
và tùy chọn (e) chuyển dịch lọc vào thiết bị làm bay hơi hiệu ứng màng rơi và cô đặc tới 
65% theo trọng lượng, tốt hơn là tới 65-70% theo trọng lượng.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.08.2010 
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1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN  
(72) ABE Katsuya  (JP), Chikashi TAKIGUCHI  (JP), Yoshihiro FUNAYAMA  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu làm mát của cụm động lực 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu làm mát của cụm động lực có thể loại bỏ phần nhô của bộ 
làm mát dầu. Cơ cấu làm mát của cụm động lực bao gồm bộ làm mát dầu (105) có rãnh 
dầu (108) mà dầu cấp vào động cơ (20), động cơ này tạo thành cụm động lực đi qua đó, 
và cơ cấu làm mát bộ làm mát (109) làm mát dầu đi qua rãnh dầu (108), và bộ làm mát 
dầu (105) được tạo thành hình dạng tấm kéo dài theo chiều đường trục xi lanh (L1) và 
được định vị ở phía bên của cụm xi lanh (22A).  
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(30) 61/023,107       24.01.2008 US 
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8585 Duke Boulevard, Mason, OH 45040, United States of America  
(72) MUSLET Iyad  (JO), BLAND David G.  (US), CANCIO Leopoldo V.  (US), AUTRAN 

Jean-Philippe Marie  (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Màng đàn hồi, tấm dạng lớp bao gồm màng đàn hồi này và 

phương pháp sản xuất chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến màng đàn hồi có trọng lượng cơ sở nhỏ hơn hoặc bằng hoặc nhỏ 

hơn khoảng 40g/m2 hoặc bằng hoặc nhỏ hơn khoảng 25g/m2. Ngoài ra, sáng chế cũng đề 
cập đến các tấm dạng lớp đàn hồi bao gồm màng đàn hồi này liên kết với một hoặc 
nhiều nền mang (như vải không dệt), và các phương pháp sản xuất màng đàn hồi này và 
tấm dạng lớp đàn hồi này.  
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(72) Keiichiro OISHI  (JP), Kazumasa HORI  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Dây đồng dạng thanh có độ bền và độ dẫn điện cao 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dây đồng dạng thanh có độ bền và độ dẫn điện cao chứa Co với 
lượng nằm trong khoảng từ 0,12 đến 
0,32% khối lượng, P với lượng nằm 
trong khoảng từ 0,042 đến 0,095% 
khối lượng, Sn với lượng nằm trong 
khoảng từ 0,005 đến 0,70% khối 
lượng, và O với lượng nằm trong 
khoảng từ 0,00005 đến 0,0050% 
khối lượng. Hàm lượng Co theo % 
khối lượng ký hiệu là [Co] và hàm 
lượng P theo % khối lượng ký hiệu 
là [P] thỏa mãn hệ thức 3,0 < ([Co]-
0,007)/([P]-0,008) ≤6,2. Phần còn 
lại là Cu và các tạp chất có sẵn. Dây 
đồng này được sản xuất bằng quy 
trình đúc và cán liên tục. Độ bền và 
độ dẫn điện của dây đồng có độ bền 
và độ dẫn điện cao được cải thiện bằng 
cách làm kết tủa đồng nhất hỗn hợp 
chứa Co và P và bằng dung dịch Sn 
đặc. Dây đồng dạng thanh có độ bền 
và độ dẫn điện cao này được sản xuất 
bằng quá trình đúc và cán liên tục, và 
do đó chi phí sản xuất được giảm đi.  

  
  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
114 
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No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 304, 
Taiwan  

(72) Ruei - Xing YANG  (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống vỏ bọc bảo vệ sử dụng cho xe mô tô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống vỏ bọc bảo vệ sử dụng cho xe mô tô. Khoang chứa đồ 
được bố trí trong thân xe mô tô. Vỏ bọc bảo vệ được bố trí và lắp vào khoang chứa đồ 
Vỏ bọc bảo vệ được trải ra và mở rộng tùy chọn ra bên ngoài của khoang chứa đồ. Yên 
xe được lắp để có thể quay được với thân xe mô tô và che kín có thể mở ra được đối với 
khoang chứa đồ.  
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(72) Katsuya ABE (JP), Chikashi TAKIGUCHI (JP), Junji KONAKA (JP), Takahiro TO 

(JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu giảm mômen ngược của xe máy kiểu ngồi để chân sang 

hai bên 
  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu giảm mômen ngược của xe kiểu ngồi để chân sang hai bên mà 

có thể giảm nhẹ sự kéo tương hỗ của xích sinh ra giữa thân quay có mô men quán tính 
lớn và bánh sau.  

Sáng chế đề xuất kết cấu trong đó bộ truyền động truyền lực của động cơ (20) có 
sự thay đổi vận tốc được lắp cố định với khung thân xe, đòn lắc được đỡ theo kiểu lắc 
được trên khung thân xe nhờ trục xoay, và đầu ra bộ truyền động được truyền tới bánh 
sau nhờ kéo căng xích truyền động giữa đĩa xích đầu ra (32) lắp trên trục đầu ra của bộ 
truyền động và đĩa xích bị dẫn lắp với bánh sau, trong đó bộ truyền động bao gồm thân 
quay (85) có mô men quán tính lớn, và cơ cấu giảm mômen ngược (97) được bố trí giữa 
thân quay (85) và xích truyền động.  
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(72) Mitsuru HORIE (JP), Takayukl KAWAHARA (JP), Takashi SUGIYAMA (JP), 

Hitoshi MISHIRO  (JP), Kazuo MANNAMI  (JP), Naoto OKADA  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy gia công tấm nền thuỷ tinh, phương pháp gia công tấm nền 

thuỷ tinh, tấm nền thuỷ tinh dùng cho đĩa từ hoặc tấm nền 
thuỷ tinh dùng cho mặt nạ quang được chế tạo bằng phương 
pháp này, và phương pháp để gia công lặp lại tấm nền thuỷ 
tinh 

  (57)     Sáng chế đề cập tới máy gia công tấm nền thủy tinh trong đó tấm nền thủy tinh được giữ 
giữa đĩa bề mặt trên và đĩa bề mặt dưới được gia công trong khi cấp chất quánh hoặc 
chất làm nguội, trong đó máy gia cống tấm nền thủy tinh này bao gồm nam châm được 
phủ vật liệu phủ bóc ra được trong đường luân chuyển mà chất quánh hoặc chất làm 
nguội luân chuyển qua đó.  

 
 
  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
117 

(11) 25489 
(21) 1-2010-02233 (51) 7 A01N 31/00 
(22) 26.08.2010 (43) 25.03.2011 
(30) 2009-196972 27.08.2009 JP 

2010-069906 25.03.2010 JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 
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(72) Atsushi IWATA (JP), Emiko SAKAMOTO (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp phần kiểm soát côn trùng họ rầy nâu và phương pháp diệt 

côn trùng họ rầy nâu 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp phần kiểm soát côn trùng họ rầy nâu bao gồm ít nhất một chủ vận 

thụ thể axetyleolin nocotinic được chọn từ nhóm bao gồm clothianidin, imidacloprit và 
thiametoxam, và N-(2-etylhexyl)-5-norbomen-2,3-dicarboximit làm các thành phần hoạt 
tính, và phương pháp kiểm soát côn trùng họ rầy nâu bao gồm bước phun các lượng hữu 
hiệu của ít nhất một chủ vận thụ thể axetylcolin nocotinic được chọn từ nhóm bao gồm 
clothianidin, imidacloprit và thiametoxarn, và N-(2-etylhexyl)-5- norbornen-2,3-
dicarboximit lên các côn trùng họ rầy nâu hoặc các môi trường sống của các côn trùng 
họ rầy nâu.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nắp bảo vệ dùng cho vỏ động cơ của xe máy kiểu ngồi để chân 

sang hai bên 
  (57)     Sáng chế đề xuất nắp bảo vệ dành cho vỏ động cơ của xe kiểu ngồi để chân sang hai bên 

có thể ngăn ngừa các chân người lái khỏi chịu ảnh hưởng bởi các rung động, nhiệt hoặc 
nhân tố tương tự từ vỏ động cơ, có thể nâng cao sự thoải mái quanh chân, có thể cải 
thiện khả năng vận hành của phanh chân, và hầu như không cản trở sự toả nhiệt của vỏ 
động cơ.  

Trong nắp bảo vệ (81, 88) dành cho vỏ động cơ dùng cho xe kiểu ngồi để chân 
sang hai bên bao gồm vỏ động cơ (33b) nằm bên dưới yên xe (9) và chứa trục khuỷu 
(35) của động cơ đốt trong (18) hoặc bộ truyền động (33), và cần để chân (71R) nằm 
bên trong vùng phần nhô theo hướng chiều rộng xe của vỏ động cơ và người lái sẽ đặt 
giày (10a) của mình lên đó khi ở tư thế ngồi trên yên xe, bề mặt lồi theo hướng chiều 
rộng xe (80) của vỏ động cơ có ít nhất một phần nằm bên trên cần để chân, và nắp bảo 
vệ có kết cấu sao cho nắp bảo vệ này che bề mặt lồi theo hướng chiều rộng xe, và bề mặt 
lồi theo hướng chiều rộng xe bao gồm phần (80a) không được che bởi nắp bảo vệ ít nhất 
giữa bề mặt lồi theo hướng chiều rộng xe và cần để chân khi nhìn theo hướng chiều rộng xe.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dạng gel có tác dụng tái tạo khoáng cho mô răng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tái tạo khoáng hữu hiệu chứa các thành phần chấp nhận 
được, được sử dụng cho bệnh nhân không cần sự trợ giúp điều trị dự phòng bệnh sâu 
răng, các bệnh không sâu răng, điều trị tình trạng nhạy cảm của răng và cải thiện vẻ 
ngoài nhìn thấy của răng (màu sắc và độ bóng). Cụ thể, sáng chế đề cập đến chế phẩm 
dạng gel chứa xylitol với lượng nằm trong khoảng từ 2 đến 25% khối lượng, canxi 
glyxerophosphat với lượng nằm trong khoảng từ 0,1 đến 3,0% khối lượng, hợp chất ion 
magie với lượng nằm trong khoảng từ 0,01 đến 0,50% khối lượng và gôm guar với lượng 
nằm trong khoảng từ 0,03 đến 0,30% khối lượng làm các thành phần hoạt tính và các 
thành phần trơ cũng được sử dụng cho chế phẩm này, trong đó magie clorua, magie 
sulfat hoặc magie nitrat được sử dụng làm hợp chất ion magie.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị tách lớp đệm ra khỏi lớp nền thủy tinh và phương 

pháp chế tạo lớp nền thủy tinh này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị tách lớp đệm ra khỏi lớp nền thủy tinh bao gồm: hộp được 

làm thích ứng để tiếp nhận các lớp nền thủy tinh có các lớp đệm gắn vào đó theo cách 
sao cho các lớp nền thủy tinh được tách lần lượt; bình chứa chất lỏng được làm thích ứng 
để chứa chất lỏng mà hộp sẽ được ngâm ngập trong đó; và cơ cấu tạo bọt có kết cấu để 
tạo ra các bọt di chuyển về phía bên trong hộp được ngâm ngập trong chất lỏng của bình 
chứa chất lỏng, trong đó các lớp đệm được tách một cách riêng biệt ra khỏi các lớp nền 
thủy tinh mà các lớp đệm được gắn vào đó bằng cách cho các bọt tạo ra từ cơ cấu tạo bọt 
tiếp xúc với các bề mặt của các lớp nền thủy tinh có các lớp đệm gắn vào đó được đặt 
trong hộp mà được ngâm trong chất lỏng của bình chứa chất lỏng. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến phương pháp chế tạo lớp nền thuỷ tinh. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị nạp liệu dùng để phân phối vật liệu rời 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị nạp liệu (110; 210; 310; 410; 510; 610, 710) để phân phối 
vật liệu rời vào vỏ bao, cụ thể là vào lò đứng bao gồm vỏ tĩnh (12) mà đỡ kết cấu quay 
được (14) có bộ phận phân phối điều chỉnh được (16). Sự phân phối vật liệu rời theo 
hướng chu vi được thực hiện bằng cách quay bộ phận phân phối (16) cùng với kết cấu 
quay được (14). Sự phân phối vật liệu rời theo hướng kính được thực hiện bằng cách điều 
chỉnh bộ phận phân phối (16). Để quay bộ phận phân phối, thường quanh trục tâm (A) 
của thiết bị nạp liệu, thiết bị (110; 210; 310; 410; 510; 610, 710) bao gồm ổ lăn thứ nhất 
(122) có mặt lăn tĩnh thứ nhất (124; 324) đỡ mặt lăn quay thứ nhất (128). Mặt lăn quay 
thứ nhất được kết hợp với vành răng thứ nhất (130; 430, 530; 730) mà phối hợp với cơ 
cấu dẫn động thứ nhất (50) để quay kết cấu quay được và bộ phận phân phối. Để điều 
chỉnh bộ phận phân phối, thiết bị bao gồm ổ lăn thứ hai (132) có mặt lăn tĩnh thứ hai 
(134; 334) đỡ mặt lăn quay thứ hai (138). Mặt lăn quay thứ hai được kết hợp với vành 
răng thứ hai (140) mà phối hợp với cơ cấu dẫn động thứ hai (60) để điều chỉnh bộ phận 
phân phối. Theo sáng chế, mặt lăn quay thứ nhất (128) được bố trí hướng vào trong theo 
hướng kính đối với mặt lăn quay thứ hai (138), mặt lăn tĩnh thứ nhất (124; 324) được bố 
trí hướng vào trong theo hướng kính đối với mặt lăn tĩnh thứ hai (134 ; 334) và ổ lăn thứ 
hai (132) xếp chồng lên ổ lăn thứ nhất theo chiều dọc trục (122).  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hệ thống lên men yếm khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương án cụ thể của hệ thống lên men yếm khí, hệ thống này 
bao gồm két chứa, tấm đậy, phao và ống thông hơi. Két chứa được kết cấu để chứa trong 
đó bùn sệt có các vi sinh vật yếm khí. Tấm đậy này được kết cấu để che khoảng không 
gian phía trên của két chứa để ngăn chặn không cho không khí từ bên ngoài xâm nhập 
vào và xác định mức độ lồi lên phụ thuộc vào lượng khí sinh ra bởi bùn sệt chứa trong 
két chứa. Phao được làm thích ứng để nối trên bùn sệt trong két chứa và được tạo ra có 
khung để phân chia một vùng bề mặt bùn sệt thành các tiểu vùng. ống thông hơi được 
tạo ra có lỗ để thoát các loại khí sinh ra bởi bùn sệt lên men yếm khí.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Kết cấu định hình dùng trong nha khoa và quy trình chế tạo 

kết cấu này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình chế tạo kết cấu định hình dùng trong nha khoa bao gồm 

bước tạo hình ảnh biểu thị đặc điểm khoang miệng thật. Hình ảnh này có thể được tạo ra 
trên máy tính bởi người chụp phim hoặc bằng cách giữ lại hình ảnh chụp khoang miệng. 
Hình ảnh thu được trên máy tính có thể được chỉnh sửa bằng chương trình phần mềm 
được cài trên máy tính. Sau đó, hình ảnh này được in ra dưới dạng như đề-can và được 
gắn lên nền của kết cấu định hình dùng trong nha khoa. Đề-can và nền của kết cấu định 
hình dùng trong nha khoa được điều chỉnh bằng ánh sáng có cường độ mạnh hoặc bằng 
cách đốt nóng trong lò để tạo ra kết cấu định hình dùng trong nha khoa hoàn chỉnh có 
màu sắc và các đặc điểm vùng khoang miệng mong muốn.  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Khung xe mô tô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khung xe mô tô. Khung xe mô tô bao gồm ống cổ trước, ống khung 
dọc và hai ống khung sườn. ống khung dài được gắn vào ống cổ trước. Hai ống khung 
sườn được gắn vào ống khung dọc và được bố trí đối diện nhau. Mỗi ống khung sườn 
bao gồm phần uốn cong phía trước. Biên dạng mật bên của phần uốn cong phía trước 
trên ống khung dọc nhô ra và được tách khỏi trục dọc của ống khung dọc.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị chứa và tách chồng tấm nền nhiều lớp và phương pháp 

chế tạo các tấm nền thuỷ tinh 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị chứa tách biệt chồng tấm nền nhiều lớp bao gồm: giá đỡ tiếp 

nhận tấm nhiều lớp có kết cấu để tiếp nhận chồng tấm nền thủy tinh nhiều lớp; hộp đựng 
có kết cấu để chứa mỗi tấm của các tấm nền thủy tinh được tách ra khỏi chồng tấm nền 
thủy tinh nhiều lớp; thùng chứa chất lỏng trong đó giá đỡ tiếp nhận tấm nhiều lớp và hộp 
đựng được gài vào trong chất lỏng; phần dẫn động tấm nhiều lớp có kết cấu để dẫn động 
giá đỡ tiếp nhận tấm nhiều lớp; phần định vị chồng tấm nền nhiều lớp, phần định vị 
chồng tấm nền nhiều lớp này định vị vị trí độ cao của tấm trên cùng của chồng tấm nền 
thủy tinh nhiều lớp; phần dẫn động hộp đựng có kết cấu để dẫn động hộp đựng; cơ cấu 
đỡ tấm nền có kết cấu để dỡ và tách các tấm nền thủy tinh, các tấm nền thủy tinh là các 
tấm trên của chồng tấm nền thủy tinh nhiều lớp; và phần điều khiển vị trí hộp đựng có 
kết cấu để điều khiển phần dẫn động hộp đựng sao cho vị trí độ cao của phần chứa của 
hộp đựng trở thành vị trí độ cao của tấm nền thủy tinh.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Đầu xi lanh có cơ cấu giảm áp dùng cho động cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới đầu xi lanh có cơ cấu giảm áp dùng cho động cơ bao gồm trục cam, 
chi tiết dẫn động trục cam được cố định trên trục cam, khối ly tâm được lắp quay được ở 
chi tiết dẫn động trục cam, và các chi tiết giảm áp ở trục cam. Trục cam có ít nhất hai 
cam dẫn động van và các rãnh khía giảm áp, và khối ly tâm có các phần dẫn động. Từng 
chi tiết giảm áp có phần bị dẫn tương ứng tỳ lên phần dẫn động, và phần thực hiện giảm 
áp tương ứng được tiếp nhận trong rãnh khía giảm áp. Khối ly tâm quay tới vị trí thứ 
nhất và vị trí thứ hai sao cho các phần dẫn động sẽ dẫn động các phần bị dẫn, nhờ đó các 
phần thực hiện giảm áp vượt quá hoặc không vượt quá các biên dạng của các cam dẫn 
động van. Do đó, đầu xi lanh theo sáng chế có thể được áp dụng cho động cơ nhiều xi 
lanh và có thể được lắp ráp dễ dàng.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị truyền thông không dây và cụ thể hơn là đề 
cập đến kỹ thuật truyền dữ liệu có giảm nhiễu ngắn hạn trong hệ thống truyền thông 
không dây. Theo một phương án, trạm cơ sở phục vụ có thể gửi thông báo đến thiết bị 
đầu cuối để kích hoạt chế độ giảm nhiễu ngắn hạn. Đáp lại, thiết bị đầu cuối có thể gửi 
thông báo để yêu cầu ít nhất một trạm cơ sở gây nhiễu giảm nhiễu trên ít nhất một tài 
nguyên. Mỗi trạm cơ sở gây nhiễu có thể xác định mức công suất truyền sẽ dùng cho ít 
nhất một tài nguyên và có thể truyền sóng chủ ở mức công suất truyền này. Thiết bị đầu 
cuối có thể đánh giá chất lượng kênh của ít nhất một tài nguyên dựa vào ít nhất một 
sóng chủ thu được từ ít nhất một trạm cơ sở gây nhiễu. Thiết bị đầu cuối có thể truyền 
thông tin chỉ báo giá trị đánh giá chất lượng kênh đến trạm cơ sở phục vụ. Trạm cơ sở 
phục vụ có thể truyền dữ liệu trên ít nhất một tài nguyên đến thiết bị đầu cuối.  
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(11) 25500 
(21) 1-2010-02336 (51) 7 C07D  401/04, A61K  31/506, A61P  

35/02 
(22) 02.03.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/IB2009/005421   02.03.2009 (87) WO2009/109867 11.09.2009 
(30) 12/042,235      04.03.2008 US 

12/042,247      04.03.2008 US 
(71) NATCO PHARMA LIMITED  (IN) 

Natco House, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh 50003-3, India 
(72) KOMPELLA, Amala, Kishan (IN), RACHAKONDA, Sreenivas (US), ADIBHATLA 

KALISATYA, Bhujanga, Rao  (IN), VENKAIAH CHOWDARY, Nannapaneni  (IN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Các dẫn xuất phenylamino pyrimidin dạng tinh thể, quy trình 

điều chế chúng và dược phẩm chứa chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dạng cụ thể của hợp chất (3,5-bis triflometyl)-N-[4-metyl- 3-(4-

pyridin-3yl-pyrimidin-2ylamino)-phenyl]-benzamit (công thức I), quy trình điều chế và 
các dược phẩm chứa dạng tinh thể này. Dạng tinh thể của hợp chất theo sáng chế là hữu 
ích làm tác nhân chống khối u ở người. Hợp chất có công thức I, cũng được biết là AN-
019, có công thức :  

 

   
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
129 

(11) 25501 
(21) 1-2010-02339 (51) 7 A24D  1/02 
(22) 10.02.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/EP2009/000926 10.02.2009 (87) WO2009/100882 20.08.2009 
(30) GM94/2008      14.02.2008 AT 
(71) DELFORTGROUP AG  (AT) 

Fabrikstrasse 20, A-4050 Traun, Austria 
(72) Dietmar Volgger (AT), Harald Giener (AT), Markus Eibl  (AT), Berndt Koll (AT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thuốc lá điếu và phương pháp tạo ra giấy cuốn thuốc lá để 

sản xuất thuốc lá này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thuốc lá điếu, trong đó giấy bao quanh cột thuốc lá sợi bao gồm các 

vùng riêng biệt, cụ thể là ở dạng băng, chứa axetat của polysacarit và do đó tăng khả 
năng tự tắt của thuốc lá bằng cách làm giảm lượng không khí đi vào cột thuốc lá sợi 
đang cháy, trong đó polysacarit là tinh bột. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp tạo ra 
giấy cuốn thuốc lá để sản xuất thuốc lá điếu nêu trên.  
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(30) 08004144.5      06.03.2008 EP 
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(71) TEIJIN ARAMID B.V.  (NL) 

Westervoortsedijk 73, NL-6827 AV Arnheim, Netherlands 
(72) WINKLER, Ernst Michael (NL), NIENHUIS, Erik Oscar (NL), BOVENSCHEN, Soon 

Joo (NL), MUGGE, Edo (NL) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Sản phẩm ép chống đạn có các chi tiết tăng cứng dài, bao gói 

gia cố dạng tấm dùng trong sản xuất sản phẩm chống đạn và 
phương pháp sản xuất sản phẩm chống đạn này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới sản phẩm ép chống đạn bao gồm một chồng các tấm được nén lại có 
các chi tiết tăng cứng dài và vật liệu nền hữu cơ, hướng của các chi tiết tăng cứng dài 
trong chồng nén không theo một chiều, trong đó các chi tiết tăng cứng dài là các băng 
keo có chiều rộng ít nhất là 2mm và tỷ lệ chiều rộng so với chiều dày ít nhất là 10:1 với 
chồng nén có vật liệu nền hữu cơ chiếm từ 0,2 đến 8% trọng lượng. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến bao gói gia cố dạng tấm dùng trong sản xuất sản phẩm chống đạn và 
phương pháp sản xuất sản phẩm ép chống đạn.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
131 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.09.2010 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.   (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan  
(72) Takayuki YAMAZAKI  (JP), Takehiro ISHIKAWA (JP), Yu MIYAJIMA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Móc treo hành lý dùng cho xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến móc treo hành lý dùng cho xe máy trong đó mức độ chuyển động 
dựa vào cách móc dây treo của đồ vật cần được treo, móc treo hành lý, có thể được gắn 
chắc chắn trên xe và hành lý được giữ ở trạng thái ổn định trong quá trình di chuyển. 
Móc treo hành lý (50) được gắn vào đường ống giữa (40) ngay bên trên phần cất giữ 
(42), phần cất giữ này được tạo ra ở phần sau tấm che chân (30). Móc treo hành lý (50) 
được tạo ra có dạng gần như hình chữ Y, khí được nhìn từ phía trước, bởi phần chân (52) 
gắn vào phần hốc (44), các vùng nhánh thứ nhất (54a, 54b) nhô ra theo hướng kính từ 
đầu sau của phần chân (52), và phần nhánh thứ hai (56) nhô từ vị trí của đầu sau của 
phần chân (52) khác với các vùng nhánh thứ nhất (54a, 54b).  
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(US), LEE, ChihHung  (US), GOPALAKRISHNAN, Murali  (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dẫn xuất amit làm chất điều biến hoạt tính dương và dược 

phẩm chứa dẫn xuất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất amit là chất điều biến hoạt tính dương (positive allosteric 

modulator: PAM) của thụ thể nicotinic tế bào thần kinh và dược phẩm chứa dẫn xuất này.  
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(71) 1. MOCHIGASE CO., LTD.  (JP) 

7-2 Mochigase Mochigasecho, Tottori-shi, Tottori 6891201, Japan  
2. National University Corporation Tokyo Medical and 
Dental University   (JP) 
1-5-45 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 1138510, Japan  

(72) YAMAMOTO, Norio  (JP), WAKABAYASHI, Kazuo  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp điều chế gốc hydroxyl và chất chống virut sử 

dụng gốc hydroxyl được tạo ra bằng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế gốc hydroxyl. Sáng chế cũng đề cập đến chất 

chống virut được tạo ra bằng cách sử dụng phương pháp này. Chất chống virut bao gồm 
bột oxit kim loại và hyđroxit có khả năng tạo ra gốc hydroxyl làm bất hoạt virut. Virut 
có thể bị làm bất hoạt bởi tác dụng của gốc hydroxyl được tạo ra từ chất chống virut này.  
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AUSTRALIA 

(72) HAJJAR Elias (AU) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu van 

  (57)    Sáng chế đề cập tới cơ cấu van (1) bao gồm cửa nạp chất lỏng (4) cửa xả chất lỏng (5), 
mặt tựa van chính (32) tạo ra lỗ mà chất lỏng có thể chảy theo lựa chọn qua đó từ cửa 
nạp (4) đến cửa xả (5), cụm van (31), chuyển động được so với mặt tựa van chính (32) 
giữa vị trí mở của van trong đó chất lỏng có thể chảy từ cửa nạp (4) đến cửa xả (5), và, 
vị trí đóng của van trong đó dòng chất lỏng bị ngăn cản, ngăn điều khiển (12), ít nhất là 
một phần của thành của nó được tạo ra bởi cụm van (31), sao cho thể tích của ngăn điều 
khiển (12) thay đổi được tùy thuộc vào vị trí của cụm van (31), đường dẫn chất lỏng (7), 
tạo ra các sự nối thông chất lỏng giữa cửa nạp chất lỏng (4) và ngăn điều khiển (12).  
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(72) ISHIWATA, Natsuo (JP), NUSHIRO, Koichi (JP), HIROHA, Hiroyuki  (JP), SAKAI, 

Atsushi  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất gang  

  (57)     Phương pháp sản xuất gang sử dụng quặng sắt với hàm lượng kẽm cao cao, nguyên liệu 
thô lò cao 2 được sản xuất sử dụng quặng sắt với hàm lượng kẽm cao chứa lớn hơn hoặc 
bằng 0.01% trọng lượng kẽm và lớn hơn hoặc bằng 50% trọng lượng sắt, gang được sản 
xuất bằng cách nạp nguyên liệu thô lò cao 2 vào lò cao 1 và, cùng lúc đó, bụi chứa kẽm 
4 trong khí thải lò cao được thu hồi, và kẽm 6 được thu hồi từ bụi chứa kẽm 4 sử dụng lò 
khử 5. Tốt hơn là, nguyên liệu thô đã trộn, trong đó có bụi chứa kẽm 4, nguyên liệu khử 
rắn chứa cacbon và nguyên liệu tạo xi được trộn, được nạp vào lò đáy di động, và tốt hơn 
là nguyên liệu thô đã trộn được khử bằng cách cấp nhiệt từ phía trên lò đáy di động để 
thu hồi kẽm 6 trong khi sản xuất gang khử 7. 
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(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 
182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan 

(72) OKU, Tomomi (JP), SAKAGUCHI, Satoru (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)    Vật dụng thấm hút theo sáng chế bao gồm: vật thấm hút chính (2) có ít nhất tấm trên 
thấm hút dịch (3), tấm dưới không thấm hút dịch (4), và vật thấm hút (5) được kẹp giữa 
tấm trên và tấm dưới, có thể thấm hút và giữ dịch, và bao gồm vùng cạnh dưới (S1), 
vùng đũng (S2), và chi tiết cạnh phía bụng (S3) được sắp xếp theo hướng dọc (L) từ cạnh 
phía dưới (Ba) tới cạnh phía bụng (Fr) ở tình trạng đang sử dụng; và cặp phía trái và phía 
phải của các chi tiết cánh cạnh bên (10) được bố trí trên hai cạnh theo hướng chiều rộng 
(W) của vật thấm hút chính (2). Vùng chi tiết kéo giãn cạnh phía bụng (15) được mở 
rộng theo hướng vòng quanh cạp được bố trí ở chi tiết cạnh phía bụng (S3) của mỗi chi 
tiết cánh phía bên (10).  
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(86) PCT/US2009/035787 03.03.2009 (87) WO/2009/111418 11.09.2009 
(30) 61/067,925      03.03.2008 US 

61/096,096      11.09.2008 US 
61/111,919      06.11.2008 US 
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(71) ALLERGAN, INC.  (US) 
2525 Dupont Drive, T2-7h, Irvine, California 92612, United States of America  

(72) FARNES, Eldon Quinn  (US), ATTAR, Mayssa  (US), SCHIFFMAN, Rhett M.  (US), 
CHANG, Chin-ming  (US), GRAHAM, Richard S.  (US), WELTY, Devin F.  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dung dịch nước nhỏ mắt tại chỗ chứa ketorolac tromethamin 

để điều trị hoặc ngăn ngừa chứng đau mắt 
  (57)    Sáng chế đề xuất dung dịch nước nhỏ mắt chứa lượng hữu hiệu ketorolac bao gồm 

carboxymetyl xenluloza trong dung dịch nước trong đó nồng độ carboxymetyl xenluloza 
nêu trên được chọn để tăng độ hấp thụ ketorolac trong mắt bệnh nhân hơn ít nhất 130% 
so với độ hấp thụ dung dịch nước nhỏ mắt chứa ketorolac có cùng nồng độ ketorolac.  
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182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan  
(72) OKU, Tomomi  (JP), SAKAGUCHI, Satoru (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)    Vật dụng thấm hút (1A) có chi tiết phía sau (S1), chi tiết đũng (S2), và cạnh phía bụng 
(S3) được sắp xếp theo trật tự kể trên theo chiều hướng dọc (L) từ cạnh phía sau (Ba) tới 
cạnh phía bụng (Fr). Vật dụng thấm hút (1A) được bố trí với thân vật dụng thấm hút (2), 
cặp cánh phía bên (10), và cặp cánh phía cạp (20) được bố trí ở chi tiết phía sau (S1) để 
mở rộng ra phía ngoài từ cặp cánh phía bên (10) theo chiều hướng bên (W) của thân vật 
dụng thấm hút. Mỗi cặp cánh phía cạp (20) hình thành ở chi tiết có thể kéo dài cạp (23) 
được mở rộng để chạm tới mép của cặp cánh phía cạp (20) ở trên cạnh phía bụng (Fr). 
Vùng có thể kéo dài cạp (23) phù hợp với kích thước của vùng có thể kéo dài cạp (23) 
được kéo dài ở phần đầu cuối của nó trên cạnh phía bụng (Fr) theo chiều hướng bên (W) 
của thân vật dụng thấm hút (1A) là lớn hơn kích thước của vùng có thể kéo dài cạp (23) 
được kéo dài ở phần đầu cuối của nó trên cạnh phía sau ((Ba)) theo chiều hướng bên (W) 
của thân vật dụng thấm hút (1A).  
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13/534,  13/539 
(22) 20.02.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/JP2009/053612      20.02.2009 (87) WO 2009/122830 08.10.2009 
(30) 2008-092750      31.03.2008 JP 
(71) UNI-CHARM CORPORATION   (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan  
(72) HARADA, Hiroyuki  (JP), TAMURA, Tatsuya  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút và phương pháp sản xuất chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới vật dụng thấm hút có đặc tính vừa khít và khả năng thấm hút cao, có 
chi tiết đần cuối ít bị biến dạng, và phương pháp sản xuất chúng.  

Vật dụng thấm hút bao gồm ít nhất tấm thấm hút dịch, tấm không thấm hút dịch, 
và vật thấm hút được kẹp giữa tấm thấm hút dịch và tấm không thấm hút dịch, trong đó 
vật thấm hút gồm chi tiết thấm hút thứ nhất và chi tiết thấm hút thứ hai được hình thành 
gần như trên chi tiết tâm của chi tiết thấm hút thứ nhất và nhỏ hơn so với ở vùng chi tiết 
thấm hút thứ nhất, và rãnh ép được bố trí kéo dài ở vị trí gần sát để mở rộng từ vùng mép 
ngoại biên theo chiều hướng dọc của chi tiết thấm hút thứ hai đến chi tiết thấm hút thứ nhất.  
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(11) 25512 
(21) 1-2010-02433 (51) 7 F16H  3/08 
(22) 13.09.2010 (43) 25.03.2011 
(30) 098130878 14.09.2009 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO. LTD.   (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Chun-Hsien WU  (TW), Tien-Tuan LEI  (TW), Yan-San LIN  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu dẫn động sang số kiểu môđun 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu dẫn động sang số kiểu môđun bao gồm trục đầu ra, nguồn 
dẫn động, bộ truyền động giảm tốc, và bộ cảm biến. Nguồn dẫn động được nối điện với 
một chuyển mạch và bao gồm vỏ và trục phần ứng, trong đó trục phần ứng có một đầu 
kéo dài ra khỏi vỏ để tạo thành bộ phận điều chỉnh bằng tay. Bộ truyền động giảm tốc 
lần lượt được nối đồng trục với với trục phần ứng và trục đầu ra, trong đó trục đầu ra, 
nguồn dẫn động, bộ truyền động giảm tốc, và bộ cảm biến được chế tạo liền khối với 
nhau, và ít nhất một trong số chuyển mạch và bộ phận điều chỉnh bằng tay có thể dẫn 
động trục phần ứng của nguồn dẫn động quay. Do đó, trục phần ứng có thể được quay 
bằng điện hoặc nhờ thao tác kích hoạt bằng tay, vì thế trục truyền động có thể được quay 
để sang số. Hơn nữa, bộ phận điều chỉnh bằng tay và nguồn dẫn động được chế tạo liền 
khối với nhau, vì thế đòi hỏi ít khoảng trống lắp ráp hơn.  
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(11) 25513 
(21) 1-2010-02437 (51) 7 H04W  16/10 
(22) 10.11.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2008/083045 10.11.2008 (87) WO/2009/102356 20.08.2009 
(30) 61/028,497      13.02.2008 US 

12/260,834      29.10.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.09.2010 
(71) QUALCOMM INCORPORATED   (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America   

(72) KHANDEKAR, Aamod  (IN), ABRAHAM, Santosh  (US), GOROKHOV, Alexei  
(FR), BHUSHAN, Naga  (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị quản lý truyền thông di động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ chế tạo ra các giá trị đo dựa trên sự công bằng để kiểm soát 
nhiễu giữa các sectơ của mạng truy nhập (AN: Access Network) di động. Ví dụ, việc 
tích luỹ các thông báo sử dụng tài nguyên (RUM : Resource Utilization Message) ở 
sectơ của mạng AN di động có thể dựa ít nhất một phần vào giá trị đo hiệu suất của 
sectơ đó khi so sánh với một hoặc nhiều sectơ bên cạnh. Theo ít nhất một khía cạnh, các 
giá trị đo hiệu suất của nhiều sectơ trong mạng AN di động có thể được cộng gộp và tốc 
độ tích luỹ RUM của mỗi sectơ được xác định dựa vào tổng giá trị đo này. Tốc độ tích 
luỹ có thể còn được cập nhật định kỳ khi giá trị đo hiệu suất của sectơ và/hoặc tổng giá 
trị do hiệu suất của mạng AN di động thay đổi. Do đó, việc tích luỹ và sử dụng các 
thông báo RUM dựa trên sự công bằng giữa các sectơ để tối ưu hoá chất lượng dịch vụ 
truyền thông không dây toàn diện cho mạng AN di động.  
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(11) 25514 
(21) 1-2010-02452 (51) 7 C11D  17/06,  3/50,  3/40,  17/00 
(22) 25.09.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/EP2008/062873 25.09.2008 (87) WO 2009/047125 16.04.2009 
(30) 2034/MUM/2007      12.10.2007 IN 

08150097.7      08.01.2008 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.02.2011 
(71) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) CUTRONA, Janette  (FR), DRIEL VAN, Rudolf Govert  (NL), GEERSE, Kees, Bert  

(NL), LEMPERS, Edwin, Leo, Mario  (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm tẩy giặt dạng hạt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy giặt dạng hạt chứa ít nhất 5% trọng lượng chất hoạt 
động bề mặt, chất phụ gia tùy ý, các thành phần làm sạch tùy ý, chất tạo hương thơm và 
0,01 đến 10% trọng lượng các dấu hiệu trực quan, trong đó dấu hiệu trực quan này có 
dạng bông hoa được tạo hình với các cánh hoa và được tạo màu để cánh hoa có màu sắc 
tự nhiên, và trong đó chất tạo hương thơm này là nước hoa.  
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(11) 25515 
(21) 1-2010-02455 (51) 7 B62K  11/02 
(22) 14.09.2010 (43) 25.03.2011 
(30) 098131890 22.09.2009 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.   (TW) 

No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 304, 
Taiwan  

(72) Wen-Ren SONG  (TW), Son-Der JU  (TW), Yu-Tz LIN  (TW), Hsing-Yi LIN  (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Khung xe mô tô 

  (57)    Sáng chế đề cập đến khung xe mô tô bao gồm ống cổ trước, ống khung dọc và hai ống 
khung sườn. ống khung dọc gắn vào ống cổ trước. Các ống khung sườn gắn vào ống 
khung dọc và được bố trí đối diện nhau. Mỗi ống khung sườn bao gồm phần liên kết 
xiên được hàn vào ống khung dọc. Khoảng cách giữa hai phần liên kết xiên của các ống 
khung sườn thay đổi tăng hoặc giảm dần dần.  
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(11) 25516 
(21) 1-2010-02471 (51) 7 A61K  9/14,  31/46,  9/72,  45/06 
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(30) 08382009.2       13.03.2008 EP 
(71) ALMIRALL, S.A.  (ES) 

Ronda del General Mitre 151, E-08022 Barcelona, Spain 
(72) LAMARCA CASADO, Rosa (ES), DE MIQUEL SERRA, Gonzalo (ES) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm để xông chứa aclidinium để điều trị bệnh hen và 

bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng để xông chứa aclidinium dưới dạng bột khô của 

muối dược dụng trộn lẫn với chất mang dạng bột khô dược dụng, tạo ra liều định lượng 
danh nghĩa của aclidinium tương đương với khoảng 200 aclidinium bromua.  
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22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 545-8522 Japan 
(72) Kazuaki TATSUMI (JP), Kohji MIYATA (JP), Hiroyuki NAKANISHI  (JP), Masahiro 

OKITA  (JP), Masato YOKOBAYASHI  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm nền mô đun pin mặt trời và mô đun pin mặt trời 

  (57)    Tấm nền môđun pin mặt trời bao gồm tấm nền cách điện mà trên đó mẫu dẫn điện và 
màng bảo vệ cách điện được tạo nên, mẫu dẫn điện bao gồm: các cực lắp catôt mà mỗi 
cực được nối với catôt của bộ pin mặt trời; các cực lắp anôt mà mỗi cực được nối với 
anôt của bộ pin mặt trời; và dây nối môđun thứ nhất, dây nối môđun thứ nhất nối cực lắp 
catôt được nối với catôt của một bộ pin mặt trời với cực lắp anôt được nối với anôt của 
bộ pin mặt trời khác được nối nối tiếp với một bộ pin mặt trời nêu trên, màng bảo vệ 
cách điện có ít nhất một khe hở để làm lộ ra cực lắp catôt và cực lắp anôt, và khe hở 
được định vị bên trong một phần của tấm nền môđun pin mặt trời mà trên đó một phần 
của bộ pin mặt trời được nhô ra.  
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(11) 25518 
(21) 1-2010-02484 (51) 7 B24B  37/04 
(22) 17.09.2010 (43) 25.03.2011 
(30) 2009-215801 17.09.2009 JP 
(71) ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED  (JP) 

12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405 Japan 
(72) Hiroshi KIMURA (JP), Kuninobu IKEDA (JP), Ryu YAMAGUCHI  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chế tạo tấm nền thuỷ tinh, phương pháp đánh 

bóng tấm nền thuỷ tinh, thiết bị đánh bóng tấm nền thuỷ tinh 
và tấm nền thuỷ tinh 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị đánh bóng, bao gồm: động cơ; và bộ điều khiển có kết cấu 
để điều khiển động cơ, trong đó : tấm nền thủy tinh được đánh bóng bằng cách làm cho 
bộ điều khiển điều khiển sự dẫn động của động cơ; và bộ điều khiển này thực hiện hoạt 
động điều khiển để điều khiển việc đánh bóng tấm nền thuỷ tinh, trên cơ sở công suất 
điện hoặc năng lượng điện yêu cầu cho sự dẫn động của động cơ.  
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(71) SANOFI-AVENTIS  (FR) 

174, Avenue de France, F-75013 Paris, France 
(72) THORPE, David S. (US), SMRCINA, Martin (CZ), CABEL, Dagmar D. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chất ức chế thụ thể chemokin CxCR3 và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất 3-(amido hoặc sulphamido)-4-(được thế 4- 
azinyl)benzamit hoặc benzsulphonamit như được xác định trong bản mô tả. Hợp chất 3- 
(amido hoặc sulphamiđo)-(được thế 4-azinyl)benzamit hoặc benzsulphonamit này hữu 
dụng là chất ức chế thụ thể chemokin CxCR3, được sử dụng để phòng hoặc điều trị bệnh 
do thụ thể chemokin CxCR3 gây ra hoặc các bệnh có liên quan cho bệnh nhân cần được 
điều trị.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.09.2010 
(71) PPG INDUSTRlES OHIO, INC.   (US) 

3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, United States of America  
(72) AMBROSE, Ronald, R.  (US), ZHOU, Hongying  (CN), FUHRY, Mary Ann, M.  

(US), MCCOLLUM, Gregory, J.  (US), CHASSER, Anthony, M.  (US), 
SCHWENDEMAN, Irina, G.  (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chất nền nén và vật dụng sản xuất được phủ bằng chế phẩm 

phủ gốc nước 
  (57)     Sáng chế bộc lộ chất nền nén được được phủ ít nhất một phần bằng chế phẩm phủ gốc 

nước chứa ít nhất một nhựa tạo màng chứa hydro hoạt tính được trung hòa bằng bazơ và 
chất tạo liên kết chéo carbodiimit phân tán được trong nước có khả năng phản ứng với 
nhựa tạo màng để tạo màng được liên kết chéo. Sáng chế còn bộc lộ vật dụng sản xuất 
có ít nhất hai chất nền mềm dẻo khác nhau được phủ ít nhất một phần bằng màng phủ 
như vậy.  
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12/206,256      08.09.2008 US 
(71) ASGCO MANUFACTURING, INC.   (US) 

301-323 Gordon Street, Allentown, PA 18102, United States of America 
(72) GIBBS, Aaron, T.  (US), MOTT, George, T.  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ phận kẹp dùng cho đệm bịt kín băng tải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận kẹp (10) có thể gồm bộ phận đỡ (30) có đế và phần kéo 
dài, chi tiết kẹp (20) có thân (22), mép kẹp (24) và một hoặc nhiều phần gài để gài khớp 
phần kéo dài đỡ (36). Thân (22) có thể có lỗ (23) trong đó bộ phận giữ chặt (34, 40) có 
thể được bố trí khi chi tiết kẹp (20) gài khớp với phần kéo dài (36) của bộ phận đỡ (30). 
Vít cấy (34) và đai ốc (40) hoặc bu lông có thể có bộ phận giữ chặt (34, 40) để di 
chuyển chi tiết kẹp (20) nhằm tác dụng lực kẹp. Thân (22) có thể có lỗ (38) để gài khớp 
phần kéo dài (36) của bộ phận đỡ (30) khi chi tiết kẹp (20) nằm ở vị trí nhất định.  
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(11) 25522 
(21) 1-2010-02535 (51) 7 C23C  14/02,  14/06,  14/58,  2/06,  

2/26,  2/28,  28/02 
(22) 18.02.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/FR2009/000181 18.02.2009 (87) WO2009/118466 01.10.2009 
(30) 08290173.7      25.02.2008 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.10.2010 
(71) ARCELORMITTAL INVESTIGACION Y DESARROLLO SL   (ES) 

CL/Chavarri, 6 S - 48910 SESTAO, Bizkaia, SPAIN  
(72) VANHEE Luc  (BE), MONNOYER Maxime  (FR), SCHMITZ Bruno  (BE), 

DEWEER Benoit  (BE), SILBERBERG Eric  (BE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình phủ dải kim loại và thiết bị để thực hiện quy trình 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới quy trình phủ dải kim loại, trong đó lớp kim loại oxy hóa được hoặc 

hợp kim kim loại oxy hóa được hoặc oxit kim loại được kết tủa chân không trên dải kim 
loại được phủ trước kẽm hoặc hợp kim kẽm, sau đó dải kim loại đã được phủ được cuộn 
lại, và cuộn được quấn phải chịu việc xử lý khuếch tán tĩnh để thu được dải có lớp phủ, 
lớp phủ này bao gồm, ở phần trên, lớp hợp kim tạo ra bởi sự khuếch tán của kim loại 
oxy hóa được hoặc hợp kim kim loại oxy hóa được ở toàn bộ hoặc một phần của lớp 
kẽm hoặc hợp kim kẽm, và còn đề cập đến thiết bị để thực hiện quy trình.  
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(11) 25523 
(21) 1-2010-02537 (51) 7 H02J  7/00 
(22) 23.09.2010 (43) 25.03.2011 
(30) 098132036 23.09.2009 TW 
(71) 1. SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
2. MY WAY ELECTRONICS., LTD.  (TW) 
1F., No. 9,  Aly. 2,  Ln. 97, Sec. 4, Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan 

(72) Tung-Sheng WANG  (TW), Cheng CHEN  (TW), Wei Ting TSENG  (TW), Yu Ting 
TO  (TW) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống điều khiển dùng cho mạch cân bằng nạp điện 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống điều khiển dùng cho mạch cân bằng nạp điện bao gồm các 
pin có thể nạp lại điện, các môđun cân bằng nạp điện, môđun nạp điện, môđun chia điện 
áp và bộ phận điều khiển. Từng môđun cân bằng nạp điện có các bộ phận sụt áp, các 
chuyển mạch nguồn điện, và các bộ phận tiêu thụ điện năng. Hệ thống điều khiển sử 
dụng bộ phận điều khiển để xác định xem trạng thái nạp điện có xảy ra không, thiết lập 
tần số hoạt động, và kích hoạt các điện áp để điều khiển trạng thái hoạt động của các 
môđun cân bằng nạp điện. Tiếp đó, bằng cách so sánh các điện áp của các pin có thể nạp 
lại điện, các chuyển mạch nguồn điện có thể được điều khiển và trạng thái nối rẽ mạch 
được thực hiện. Sau đó, các bộ phận tiêu thụ điện năng được sử dụng để tiêu thụ lượng 
điện nạp, vì thế tốc độ nạp điện có thể được làm cân bằng. Như vậy, các điện áp của các 
pin có thể nạp lại điện có thể được duy trì đồng đều, và tuổi thọ sử dụng của các pin có 
thể nạp lại điện và khả năng hoạt động được kéo dài, chưa kể mức tiêu thụ điện năng của 
các môđun cân bằng nạp điện và thời gian nạp có thể được giảm bớt.  
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(11) 25524 
(21) 1-2010-02540 (51) 7 A23L  1/22 
(22) 25.02.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/NL2009/050085 25.02.2009 (87) WO2009/108051 03.09.2009 
(30) 2001320      25.02.2008 NL 
(71) FRIESLAND BRANDS B.V.  (NL) 

Stationsplein 4, NL-3818 LE Amersfoort, the Netherlands 
(72) POORTINGA, ALBERT THIJS (NL), VAN SEEVENTER, PAUL BASTlAAN (NL), 

MARTENS, MATHIJS HENDRIKUS JOHANNES (NL), KIRPESTEIN, DERRICK 
ADRIAAN JOHANNES (NL) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình điều chế hạt có khoảng trống chứa pha khí, hạt thu 

được bởi quy trình này, bột bao gồm hạt này và sản phẩm 
chứa chúng 

  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình điều chế các hạt, các hạt này chứa một hoặc nhiều khoảng 
trống trong đó pha khí có mặt gồm ít nhất một thành phần hoạt tính, cụ thể ít nhất một 
chất thơm, mùi vị hoặc tiền chất của chất thơm hoặc mùi vị, và khoảng trống hoặc các 
khoảng trống ít nhất về cơ bản được bao bọc bởi pha bao bọc ở nhiệt độ môi trường ít 
nhất về cơ bản ở thể rắn và ít nhất về cơ bản không thấm qua được đối với thành phần 
hoạt tính, gồm sự cho phép thành phần hoạt tính thể khí di trú từ hoặc qua pha bao bọc 
vào trong khoảng trống hoặc các khoảng trống ở nhiệt độ ở đó pha bao bọc thấm qua 
được đối với thành phần hoạt tính thể khí; và sau đó làm mát các hạt đến nhiệt độ ở đó 
pha bao bọc của các hạt ít nhất về cơ bản không thấm qua được đối với thành phần hoạt 
tính trong các hạt. Sáng chế cũng đề cập đến hạt thu được bởi quy trình này, bột bao 
gồm các hạt này và sản phẩm chứa chúng. 
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(11) 25525 
(21) 1-2010-02546 (51) 7 A61K  8/14,  8/46,  8/60,  9/127,  

47/20,  47/26, A61Q  19/00 
(22) 09.04.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/JP2009/057282      09.04.2009 (87) WO2009/125816 15.10.2009 
(30) 2008-101721      09.04.2008 JP 
(71) SHISEIDO COMPANY LTD.   (JP) 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8010, Japan  
(72) TAKAHASHI, Akiko  (JP), OKAMOTO, Tohru  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp phần có cấu trúc hình cầu dạng màng lipit hai lớp và mỹ 

phẩm chứa hợp phần này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp phần có cấu trúc hình cầu dạng màng lipit hai lớp, khác biệt ở 

chỗ, hợp phần này chứa dieste của axit béo sucroza và muối của axyl metyl taurin với 
lượng nằm trong khoảng từ 5 đến 30% trọng lượng tính theo dieste và dieste của axit béo 
sucroza được chứa làm thành phần chính của màng. Hợp phần này có độ ổn định phân 
tán rất tốt. Sáng chế cũng đề cập đến mỹ phẩm chứa hợp phần có cấu trúc hình cầu màng 
lipit hai lớp nói trên và kem dưỡng ẩm trong đó hợp phần có cấu trúc hình cầu màng lipit 
hai lớp này được phân tán trong dung môi như rượu.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
154 

(11) 25526 
(21) 1-2010-02548 (51) 7 F23C  10/10, F23J  15/00,  15/06, 

F23L  15/04 
(22) 26.02.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2009/035212 26.02.2009 (87) WO2009/108739 03.09.2009 
(30) 61/031,761 27.02.2008 US 

61/031,764 27.02.2008 US 
12/392,355 25.02.2009 US 
12/392,436 25.02.2009 US 

(71) ALSTOM TECHNOLOGY LTD  (CH) 
Brown Boveri Strasse 7 CH-5400 Baden, Switzerland 

(72) Gregory N. LILJEDAHL (US), John L. MARION  (US), Herbert E. ANDRUS, JR. 
(US), Nsakala Ya NSAKALA (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống sinh nhiệt tầng sôi sẵn sàng tuần hoàn đốt không 

khí thu nạp CO2 và phương pháp vận hành 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống sinh nhiệt bao gồm buồng đốt (110) đốt cháy tầng hóa lỏng 

của nhiên liệu hóa thạch (114, 114') để làm nóng chất lưu hoạt động (102) và tạo ra khí 
ống khói (104). Thiết bị làm nóng sơ bộ không khí (144) có đường dẫn khí thứ nhất và 
hai đường dẫn để dẫn khí ống khói đã tạo ra (150) và khí khác (250) cùng với CO2 đã 
thu nạp tạo ra bởi đốt cháy bên ngoài buồng đốt (110). Khi được vận hành ở chế độ thu 
nạp CO2, thiết bị làm nóng sơ bộ không khí (144) sẽ nhận khí ống khói (150), mà không 
phải là khí khác (250), và đường dẫn khí thứ nhất (144a) sẽ dẫn khí ống khói (150) để 
làm nóng sơ bộ không khí (188). Tuy nhiên, khi được vận hành ở chế độ thu nạp CO2, 
thiết bị làm nóng sơ bộ không khí (144) sẽ nhận khí ống khói (150) và khác khí (250), 
và đường dẫn khí thứ hai (144b) cũng sẽ dẫn khí khác (250) để làm nóng sơ bộ không 
khí (188'). Hoặc ở chế độ, không khí đã làm nóng sơ bộ (188, 188') được cấp bởi buồng 
đốt (110) để hóa lỏng tầng nhiên liệu hóa thạch (114, 114').  
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(30) 08 51283      28.02.2008 FR 
(71) FROMAGERIES BEL  (FR) 

16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France 
(72) FURLING, Olivier  (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất pho mát và pho mát thu được theo 

phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất pho mát, bao gồm các bước: 

- chuẩn bị sữa đông dùng làm pho mát;  
- tạo khối pho mát trung gian từ sữa đông dùng làm pho mát này;  
- xử lý nhiệt lần thứ nhất khối pho mát này ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 40 đến 900C. 
- xử lý tạo cấu trúc ở nhiệt độ của bước xử lý nhiệt lần thứ nhất để thu được khối pho 
mát được tạo cấu trúc;  
- xử lý nhiệt lần thứ hai khối pho mát thu được bằng cách gia nhiệt điện trở ở nhiệt độ 
nằm trong khoảng từ 80 đến 140oC trong khoảng thời gian từ 10 giây đến 5 phút;  
- làm nguội khối pho mát thu được đến nhiệt độ dưới 100oC để thu được pho mát; và  
- đóng gói pho mát thu được.  
Sáng chế cũng đề cập đến pho mát thu được theo phương pháp này. 
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(30) 61/031,646      26.02.2008 US 
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Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) BALASUBRAMANIAN, Srinivasan (US), CHEN, Jen Mei (US), DESHPANDE, 
Manoj M.  (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị gán tần số hữu hiệu cho thiết bị di 

động trong các hệ thống truyền thông 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị gán tần số hữu hiệu cho các đầu cuối di 

động trong các hệ thống truyền thông không dây cùng tồn tại. Các hệ thống truyền 
thông không dây cùng tồn tại bao gồm hệ thống truyền thông macro và hệ thống truyền 
thông cục bộ. Hai danh mục định quyền ưu tiên được xác định, danh mục thứ nhất chứa 
mục nhập thứ nhất liên quan đến hệ thống truyền thông macro và mục nhập thứ hai liên 
quan đến hệ thống truyền thông cục bộ, mỗi mục nhập thứ nhất và thứ hai này ghi ít 
nhất một tần số chung. Dựa vào danh mục thứ nhất, đầu cuối di động sử dụng các giao 
thức truyền thông gắn với hệ thống truyền thông cục bộ.  

 
  

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
157 

(11) 25529 
(21) 1-2010-02574 (51) 7 F27D  1/04 
(22) 24.12.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/EP2008/068282 24.12.2008 (87) WO 2009/106186 03.09.2009 
(30) 08152069.4      28.02.2008 EP 
(71) PAUL WURTH REFRACTORY & ENGINEERING GmbH  (DE) 

Peter-Sander-Strasse 32, D-55252 Mainz-Kastel, Germany 
(72) KLIMA, Alexander (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Gạch buồng tích nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến gạch buồng tích nhiệt (10), cụ thể là dùng cho lò thổi gió nóng, có 
bề mặt trên (12) và bề mặt dưới đối diện (14), trong đó các đường dẫn xuyên qua (16) 
kéo dài từ bề mặt trên (12) đến bề mặt dưới (14) để cho phép chất lưu tuần hoàn qua 
gạch buồng tích nhiệt (10), các thành ngăn (18) được tạo ra giữa các đường dẫn xuyên 
qua bên cạnh nhau (16). Theo một khía cạnh của sáng chế, các đường dẫn xuyên qua 
(16) có tiết diện ngang có dạng hình lục giác (20) có các cạnh lồi (24) và các cạnh lõm 
(26) xen kẽ.  
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(11) 25530 
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3/00 
(22) 24.02.2009 (43) 25.03.2011 
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(30) 08003544.7       28.02.2008 EP 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
(72) ZEUN, Ronald (DE), OOSTENDORP, Michael (DE), BRANDL, Franz  (DE) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chế phẩm diệt sinh vật gây hại, phương pháp phòng trừ hoặc 

ngăn ngừa thiệt hại ở cây trồng, phương pháp bảo vệ và cải 
thiện các đặc tính sinh trưởng của cây trồng 

  (57)     Phương pháp phòng trừ hoặc ngăn ngừa thiệt hại do mầm bệnh và/hoặc sinh vật gây hại 
gây ra ở vật liệu nhân giống cây trồng, cây trồng, thành phần của cây và/hoặc bộ phận 
của cây trồng phát triển ở thời điểm muộn hơn, bao gồm dùng chế phẩm chứa prochloraz 
(I), metconazol (II), và tùy ý metalaxyl hoặc mefenoxam cho cây trồng, từng phần của 
cây trồng, bộ phận của cây trồng, vật liệu nhân giống cây trồng hoặc diện tích xung 
quanh chúng.  
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(71) DE LA RUE INTERNATIONAL LIMITED  (GB) 

De La Rue House, Jays Close, Basingstoke, Hampshire RG22 4BS, Great Britain 
(72) BRAY, David (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Giấy an toàn có cấu trúc an toàn in trên mặt giấy tạo cảm 

giác nổi 
  (57)     Sáng chế đề cập tới giấy an toàn có cấu trúc an toàn in trên mặt giấy tạo cảm giác nổi, 

cấu trúc an toàn này bao gồm một lớp in với các hạt nhô ra từ đó ít nhất 10μm với mật 
độ hạt nhô ra ít nhất bằng 3 hạt/mm2 trên lớp này.  
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(11) 25532 
(21) 1-2010-02601 (51) 7 C07K  16/12, G01N  33/569 
(22) 13.03.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2009/037046 13.03.2009 (87) WO/2009/114748 17.09.2009 
(30) 61/036,723      14.03.2008 US 
(71) ALLERGAN, INC.  (US) 

2525 Dupont Drive, T2-7h, Irvine, CA 92612, United States of America 
(72) FERNANDEZ-SALAS, Ester (US), WANG, Joanne (US), GARAY, Patton, E. (US), 

WONG, Lina, S.  (US), HODGES, D., Dianne  (US), AOKl, Kei, Roger (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể alpha-SNAP-25 và phương pháp xác định tính kháng 

miễn dịch BoNT/A 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp phần SNAP-25, phương pháp sản xuất kháng thể α- SNAP-25 

liên kết epitop có đầu carboxyl ở gốc P1 của liên kết cụ thể phân cắt được vị trí phân cắt 
BoNT/A của sản phẩm SNAP-25 được phân cắt, kháng thể α-SNAP-25 liên với đầu 
carboxyl ở gốc P1 của liên kết có thể phân cắt được vị trí phân cắt BoNT/A của sản phẩm 
SNAP-25 được phân cắt, phương pháp phát hiện hoạt tính BoNT/A, và phương pháp phát 
hiện kháng thể trung hoà α-BoNT/A.  
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(11) 25533 
(21) 1-2010-02603 (51) 7 A47K  7/00,  10/16,  10/20,  10/42, 

B65D  83/08 
(22) 30.03.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/JP2009/056512     30.03.2009 (87) WO/2009/123123 08.10.2009 
(30) 2008-094286     31.03.2008 JP 
(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan 
(72) BANDOH, Takeshi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Khối liên kết các tấm và vật chứa tấm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khối liên kết các tấm và vật chứa tấm trong đó khối tấm được liên 
kết theo cách mà không làm tăng chiều cao của khối khi xếp chồng các tấm. Khối liên 
kết các tấm gồm các thân tấm thứ nhất (12A), (12B) được hình thành từ sự gấp tấm và 
có đường gấp (12Aa), (12Ba) và lỗ mở (12Ab), (12Bb) và các thân tấm thứ hai (13) hình 
thành từ sự tiếp tục gấp tấm thứ nhất theo chiều tương tự và có đường gấp (13a) và lỗ mở 
(13b) hình thành ở lượt gấp thứ nhất và khoảng trống (13d) hình thành ở lượt gấp thứ 
hai. Đường gấp (12Aa) được chèn vào khoảng trống (13d) của một thân tấm thứ hai (13) 
ở phần phía dưới theo hướng sắp xếp và lỗ mở (12Bb) được chèn vào khoảng trống (13d) 
này ở phần phía trên theo hướng sắp xếp; lỗ mở (12Ab) và đường gấp (12Ba) được chèn 
vào khoảng trống (13d) của các thân tấm thứ hai (13) khác có lỗ mở (13d) được mở theo 
hướng đối diện theo cách tương tự. 

  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
162 

(11) 25534 
(21) 1-2010-02613 (51) 7 C07D  239/28,  239/38,  239/42,  

239/47,  239/48,  239/557,  239/58,  
401/14,  403/04,  405/12,  405/14,  
413/04,  417/04, A61K  31/506, 
A61P  3/10 

(22) 20.04.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/GB2009/050392 20.04.2009 (87) WO2009/130496 29.10.2009 
(30) 61/046,836      24.04.2008 US 

61/140,201      23.12.2008 US 
(71) ASTRAZENECA AB  (SE) 

S-151 85 Sodertalje, Sweden 
(72) GILL Adrian Liam (GB), LEACH Andrew  (GB), PACKER Martin  (GB), SCOTT 

James Stewart (GB), SORME Pernilla (SE), SWALES John Gibbin (GB), 
WHITTAMORE Paul Robert Owen (GB) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất pyrimiđin-5-carboxamit được thế, dược phẩm chứa 

hợp chất này và quy trình điều chế nó 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức (1) và muối dược dụng của nó để dùng để ức 

chế enzym 11-β-hyđroxysteroit đehyđroaza typ 1 ở người (11βHSD1), trong đó các 
phần tử thế là như được xác định trong phần mô tả. Sáng chế cũng đề xuất quy trình điều 
hợp chất này và dược phẩm chứa nó.  
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(11) 25535 
(21) 1-2010-02624 (51) 7 H04W  28/04,  76/02, H04L  1/18 
(22) 17.03.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/FI2009/050203    17.03.2009 (87) WO/2009/115642 24.09.2009 
(30) 61/038,518    21.03.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.09.2010 
(71) NOKIA CORPORATION   (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland  
(72) KALLIO, Tommi  (FI), KAUKORANTA, Mika (FI), TOERMAENEN, Antti  (FI), 

MIETTINEN, Tero  (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để tái thiết lập thực thể điều khiển 

liên kết radio (RLC) 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp tái thiết lập liên kết điều khiển kết nối radio (radio link 

control - RLC) giữa thực thể ngang hàng và thực thể ngang hàng khác trong mạng không 
dây được mô tả ở đây. Phương pháp có thể bao gồm bước xác định sự xuất hiện của điều 
kiện lỗi RLC (1002). Tiếp theo là bước truyền yêu cầu tái thiết lập RLC cho thực thể 
ngang hàng (1004). Làm trễ việc hoàn thiện quy trình tái thiết lập RLC cho khoảng thời 
gian (1004, 1014). Và, hoàn thiện quy trình tái thiết lập RLC (1024).  
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(11) 25536 
(21) 1-2010-02627 (51) 7 H01F  3/14,  27/245 
(22) 01.04.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/MY2008/000023    01.04.2008 (87) WO2009/123433 08.10.2009 
(75) KOH ENG SIANG  (MY) 

35 Lorong Bukit Minyak 17, Taman Bukit Minyak Indah, 14000 Bukit Mertajam, 
Pulau Pinang, Malaysia 

(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Chấn lưu đèn huỳnh quang có nhiều cuộn dây 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cuộn cản chấn lưu được kết cấu có nhiều hơn hai cuộn dây được lắp 
lên các lõi lá thép silic (LC) được giữ chặt cùng nhau nhờ giá đỡ (M1) theo kiểu mô 
phỏng kết cấu hình xuyến được tạo ra có khoảng không gian rộng hơn để cho phép làm 
tăng số vòng dây của cuộn dây hoặc theo cách khác là cho phép làm tăng kích cỡ dây 
dẫn. Toàn bộ số vòng dây cần thiết để đạt độ từ cảm cần thiết được phân chia cho một số 
các cuộn dây. Kết cấu mới này chỉ sử dụng một nửa vật liệu các lá thép silic để tạo một 
khối cuộn cản chấn lưu đơn giản có cùng tính năng như cuộn cản chấn lưu đèn huỳnh 
quang hiện có trên thị trường. Ngay cả qua hai khối cuộn dây (WC) được sử dụng trong 
kết cấu của cuộn cản chấn lưu này, tổng trọng lượng dây dẫn được sử dụng để tạo khối 
chấn lưu cần thiết là không tăng lên.  
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(11) 25537 
(21) 1-2010-02637 (51) 7 C07D  401/12, A61K  31/4178,  

31/506, A61P  13/00, C07D  403/12,  
417/12,  471/04,  487/04 

(22) 02.04.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2009/039249 02.04.2009 (87) WO/2009/124166 08.10.2009 
(30) 61/123,063      04.04.2008 US 

61/206,043      27.01.2009 US 
(71) MERCK SHARP & DOHME CORP  (US) 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907, United States of America 
(72) BERGER, Richard (US), CHANG, Lehua (CN), EDMONDSON, Scott, D. (US), 

GOBLE, Stephen, D. (US), HA, Sookhee, Nicole (US), KAR, Nam, Fung (US), 
KOPKA, Ihor, E. (US), LI, Bing (US), MORRIELLO, Gregori, J. (US), MOYES, 
Chris, R. (GB), SHEN, Dong-Ming (US), WANG, Liping (US), ZHU, Cheng (CN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất hyđroxymetyl pyroliđin dùng làm chất chủ vận thụ 

thể giải phóng adrenalin beta-3 và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (Ia), dược phẩm chứa chúng, được sử dụng 

để điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh do sự hoạt hoá của thụ thể β3-adrenalin gây ra. 
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(11) 25538 
(21) 1-2010-02646 (51) 7 H04W  48/14 
(22) 20.02.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2009/034596 20.02.2009 (87) WO/2009/111181 11.09.2009 
(30) 12/041,639      03.03.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.10.2010 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) SOLIMAN, Samir, S. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị tiếp nhận mạng ban đầu 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và hệ thống để tiếp nhận mạng ban đầu bởi thiết bị thứ 
nhất được hỗ trợ bởi thiết bị thứ hai. Thay vì quét một hay nhiều băng tần để xác định 
thông tin mạng không dây khu vực, thiết bị thứ nhất có thể gửi yêu cầu đối với thông tin 
mạng không dây khu vực qua giao diện truyền thông thứ cấp (nghĩa là giao diện truyền 
thông không có liên hệ với mạng không dây cần tìm kiếm thông tin). Thiết bị thứ hai có 
thể đã thu nhận trước đó thông tin mạng được yêu cầu (chẳng hạn nó có thể đã tham gia 
hoặc đang truyền thông qua mạng không dây) có thể đáp ứng bằng việc gửi thông tin 
mạng không dây được yêu cầu đến thiết bị thứ nhất. Dựa trên việc nhận thông tin mạng 
không dây qua giao diện truyền thông thứ cấp của nó, thiết bị thứ nhất có thể sử dụng nó 
tiếp nhận dịch vụ truyền thông từ mạng không dây qua giao diện truyền thông sơ cấp 
(khác với giao diện truyền thông thứ cấp).  
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(11) 25539 
(21) 1-2010-02653 (51) 7 C07D  487/04, A61K  31/395,  31/41,  

31/4188, C07H  19/23, A61K  
31/7052, A61P  31/12 

(22) 22.04.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2009/041447 22.04.2009 (87) WO2009/132135 29.10.2009 
(30) 61/047,263      23.04.2008 US 

61/139,449      19.12.2008 US 
(71) GILEAD SCIENCES, INC.  (US) 

333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, United States of America 
(72) BUTLER, Thomas (US), CHO, Aesop  (US), KIM, Choung, U.  (US), SAUNDERS, 

Oliver, L. (US), ZHANG, Lijun  (CN), PARRISH, Jay (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Các chất tương tự carba-nucleosit được thế ở vị trí 1' để điều 

trị kháng virut và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)  Sáng chế đề xuất đến các nucleosit như pyrolo[1,2-f][1,2,4]-triazyl, imiđazo[1,5- 

f][1,2,4]triazinyl, imi®azo[1,2-f][1,2,4]triazinyl và [1,2,4]triazolo- [4,3-f][1 ,2,4] 
triazinyl, các nucleosit phosphat và các tiền được chất của các hợp chất nêu trên, trong 
đó vị trí 1' của gốc đường trong nucleosit được thế. Các hợp chất, các dược phẩm và các 
quy trình được đề xuất có thể được sử dụng để sản xuất thuốc điều trị nhiễm các virut 
Flavivindae, đặc biệt là nhiễm virut viêm gan C.  

 

  
 

trong đó mỗi X1 hoặc X2 độc lập là C-R10 hoặc N. 
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(11) 25540 
(21) 1-2010-02660 (51) 7 B01F  3/04,  13/10,  5/04,  5/20 
(22) 20.02.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/EP2009/001223  20.02.2009 (87) WO 2009/109299 11.09.2009 
(30) 10 2008 012 725.6       05.03.2008 DE 
(71) UNITED WATERS INTERNATIONAL AG  (CH) 

Gubelstrasse 2, CH-6304 Zug, Switzerland 
(72) BRUNNER, Willi (CH), TANNENBERG, Dan (SE) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Thiết bị cấp khí cho chất lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cấp khí cho các chất lỏng, cụ thể là cấp khí cho nước, 
trong đó khí được cấp đến ống trộn (2) qua đường dẫn khí vào (7) và chất lỏng được cấp 
qua đường dẫn chất lỏng vào (13) để tạo hỗn hợp của chất lỏng và chất khí, đặc trưng ở 
chỗ chất lỏng được đưa vào ở giữa qua ống cấp liệu (12) và miệng hẹp (13) của nó vào 
ống trộn (2) đặc trưng ở chỗ chất lỏng được đưa vào ở giữa qua ống cấp liệu (12) và 
miệng (13) của nó vào ống trộn (2) và được trải rộng/phân tán trong vùng của miệng 
(13) do va chạm vào/với chi tiết khuếch tán (18).  
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(11) 25541 
(21) 1-2010-02671 (51) 7 A23L 1/236, A61K 9/14 
(22) 07.04.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/FR2009/050591 07.04.2009 (87) WO 2009/136056 12.11.2009 
(30) FR 08 52352      08.04.2008 FR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.10.2010 
(71) ROQUETTE FRERES  (FR) 

62136 Lestrem, France  
(72) LEFEVRE, Philippe  (FR), RIBADEAU-DUMAS, Guillaume  (FR), LIS, JosÐ  (FR) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm maltitol tinh thể dạng bột có tính lỏng cao và 

không đóng bánh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm maltitol tinh thể dạng bột mịn đặc trưng ở chỗ có đường 

kính trung bình thể tích laze nằm trong khoảng từ 10 đến 150 pm; có hàm lượng maltitol 
nằm trong khoảng từ 80 đến 99,9%kl (% khối lượng); các hạt của nó chảy qua rây có 
ngưỡng lỗ giới hạn là 2000 pm theo phép thử A1 với lượng ít nhất là 50%kl; các hạt của 
nó chảy qua rây có ngưỡng lỗ giới hạn là 2000 pm theo phép thử A2 với lượng ít nhất là 
35%kl; và có chứa ít nhất là một tác nhân chống đóng bánh không tan trong nước với 
lượng nằm trong khoảng từ 0,1 đến 20%kl. Tác nhân chống đóng bánh nói trên có độ 
hút ẩm, được xác định theo phép thử B, nằm trong khoảng từ 2,5 và 25%. Chế phẩm này 
không bị đóng bánh và được ứng dụng trong các lĩnh vực thực phẩm và dược phẩm.  
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(72) GREUL, Jorg, Nico (DE), GAERTZEN, Oliver (DE), HILLEBRAND, Stefan (DE), 

MATTES, Amos (DE), WACHENDORFF-NEUMANN, Ulrike (DE), DAHMEN, 
Peter  (DE), VOERSTE, Arnd (DE), SCHREIER, Peter (DE), GORGENS, Ulrich (DE), 
KEHNE, Heinz  (DE), PAULITZ, Christian (DE), HADANO, Hiroyuki (JP), GUTH, 
Oliver  (DE), BECKER, Angela  (DE), MALSAM, Olga  (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Diaminopyrimidin, quy trình điều chế hợp chất này, chế phẩm 

để kiểm soát động vật gây hại và/hoặc nấm có hại gây bệnh ở 
cây và phương pháp kiểm soát nấm có hại gây bệnh ở cây 
và/hoặc động vật gây hại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến việc sử dụng các diaminopyrimiđin có công thức (I)  
 

  
 

trong đó  
R1 đến R11a,b,c và X1, X2 có các ý nghĩa được cho trong mô tả, và các muối hoạt tính nông 
hóa của chúng làm tác nhân bảo vệ mùa màng.  
Các diaminopyrimidin có công thức (Ia), (Ib) và (Ic)  

  

 
 
trong đó R8a, R8b, R8c, và R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11a,b,c và X1, X2 có các ý 
nghĩa được cho trong mô tả, và còn các muối hoạt tính nông hóa của chúng và việc sử 
dụng của chúng để kiểm soát các loài gây hại và/hoặc các nấm có hại gây bệnh ở cây.  
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(22) 11.03.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/GB2009/000669  11.03.2009 (87) WO/2009/112837 17.09.2009 
(30) 0804619.5       12.03.2008 GB 
(71) NORBROOK LABORATORIES LIMITED  (GB) 

105 Armagh Road Newry County Down BT35 6PU, Great Britain 
(72) BLAKELY, Willy (GB), CROMIE, Lillian (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm diệt ký sinh trùng dùng tại chỗ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt ký sinh trùng dùng tại chỗ chứa chất điều hòa sự 
tăng trưởng của côn trùng và ít nhất một triglyxerit chuỗi trung bình C6-C12, trong đó chế 
phẩm chứa ít nhất 60% (trọng lượng/thể tích) triglyxerit trên tổng lượng chế phẩm.  
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(30) 61/040,347      28.03.2008 US 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.10.2010 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) PALANKI, Ravi (IN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề xuất các kỹ thuật giảm nhiễu trong mạng truyền thông không dây. Thiết bị 
đầu cuối có thể mong muốn truyền thông với trạm cơ sở phục vụ và có thể quan sát 
nhiễu cao từ trạm cơ sở gây nhiễu. Theo một khía cạnh, một số tài nguyên tần số có thể 
được dành riêng để gửi các yêu cầu giảm nhiễu và các thăm dò đề hỗ trợ việc giảm 
nhiễu. Theo một thiết kế, trạm thứ nhất (chẳng hạn, thiết bị đầu cuối) có thề gửi yêu cầu 
giảm nhiễu cho ít nhất một trạm gây nhiễu trên tài nguyên điều khiển dành riêng. Trạm 
thứ nhất này có thể nhận thăm dò gửi bởi mỗi trạm gây nhiễu trên tài nguyên thăm dò 
dành riêng. Tài nguyên dành riêng có thể được kết hợp với tài nguyên dữ liệu. Trạm thứ 
nhất có thể đánh giá chất lượng tín hiệu nhận được của tài nguyên dữ liệu dựa vào (các) 
thăm dò. Trạm thứ nhất có thể nhận dữ liệu gửi trên tài nguyên dữ liệu bằng trạm thứ hai 
(chẳng hạn, trạm cơ sở) sau khi (các) trạm gây nhiễu được giảm nhiễu.  
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70, Avenue General-Guisan CH-1009 Pully, Lausanne, Switzerland 
(72) TOFT, Nils (SE), JACCOUD, Bertrand (CH), CHIQUET, AndrÐ (CH), ROCHAT, Gil 

(CH), FAYET, Pierre (CH), BONNEBAULT, Alain (CH), CAMACHO, Walker (SE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Màng nền polyme định hướng đơn trục có thể hàn được bằng 

nhiệt, tấm bao bì bao gồm màng nền này, đồ chứa dạng bao bì 
được sản xuất từ tấm bao bì và phương pháp sản xuất màng nền 

  (57)     Sáng chế đề xuất màng nền polyme định hướng đơn trục có thể hàn được bằng nhiệt, bền 
cơ nhiệt (12), về cơ bản bao gồm các polyme có gốc polyetylen mật độ thấp. Sáng chế 
còn đề xuất màng nền phủ kết tủa hơi, đặc biệt là màng mạ kim loại. Sáng chế còn đề 
xuất tấm bao bì gồm màng nền polyme phủ kết tủa hơi và đồ chứa dạng bao bì được sản 
xuất từ tấm bao bì. Sáng chế còn đề xuất phương pháp sản xuất màng nền polyme có thể 
hàn được bằng nhiệt, bền cơ nhiệt và phương pháp bao phủ kết tủa hơi màng này.  
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(21) 1-2010-02732 (51) 7 F04D  25/10,  25/08,  29/56 
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(72) Shigeo ITOU (JP), Tetsuji KAWAZU (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quạt trần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quạt trần mà bao gồm phần động cơ quay bên ngoài (4) bao gồm 
stato (2) có phần tâm mà qua đó một trục cố định (1) đi qua, và rôto (3) được đỡ quay có 
khả năng quay quanh stato (2); nhiều tấm cánh (5) được bố trí tỏa tròn trên rôto (3 ); để 
đỡ (6) có trục cố định (1) ở phần tâm của nó và được đặt ở phần dưới của stato (2); bộ 
thay đổi góc (7) được trang bị trên đế đỡ (6); và nhiều tấm cánh tĩnh (9) được đặt tháo ra 
được trên bộ kẹp cánh tĩnh được trang bị trên bộ thay đổi góc (7). Với cấu hình trong đó 
góc nâng/hạ của tấm cánh tĩnh (9) điều chỉnh được nhờ ít nhất một động cơ truyền động 
cánh tĩnh (10) mà truyền động bộ thay đổi góc (7), quạt trần này có cấu trúc đơn giản.  
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3-Dong, Wonju Medical Instrument, Industry Park, 1720-26, Taejang-Dong, Wonju-
shi, Kangwon-do 220-120, REPUBLIC OF KOREA 

(72) Meong-Gun SONG (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ cho chất liệu tái tạo vành nâng van hai lá 

  (57)     Sáng chế đề xuất dải chất liệu tái tạo vành của van hai lá có kích cỡ cho phép đưa được 
nó vào trong tâm thất và có dạng hình hộp chữ nhật chạy dài theo hướng chiều dọc của 
nó, trong đó tỷ lệ chiều rộng và chiều cao nằm trong khoảng từ 1:2 đến 1:8.  

Nhờ đó, một phần vành của van hai lá liền kề với lá phía sau có thể được nâng lên 
tới dải chất liệu tái tạo vành của van hai lá nằm ở thành của tâm nhĩ trái và được cố định 
vào đó để phục hồi chức năng của van hai lá, mà không cản trở sự chuyển động của van 
hai lá và sự dịch chuyển của vành van hai lá và tâm thất trái liền kề với nó.  
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(71) E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY  (US) 

1007 Market Street, Wilmington, DE 19898, United States of America 
(72) ANNIS Gary David (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp điều chế hợp chất 3-triflometyl chalcon 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất có công thức 1, trong đó Q và Z là 
như được xác định trong phần mô tả, bao gồm bước chưng cất nước từ hỗn hợp gồm hợp 
chất có công thức 2, hợp chất có công thức 3, bazơ gồm ít nhất một hợp chất được chọn 
từ nhóm bao gồm các hydroxit của kim loại kiềm thổ có công thức 4, trong đó M là Ca, 
Sr hoặc Ba, các muối cacbonat của kim loại kiềm có công thức 4a, trong đó M1 là Li, Na 
hoặc K, 1,5-diazabixyclo[4.3.0]non-5-en và 1,8-diazabixyclo[5.4.0]undex-7- en, và 
dung môi không proton có khả năng tạo thành một dung dịch đồng sôi thấp với nước. 

 

  
 

Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất có công thức 2 bao gồm bước 
(1) tạo hỗn hợp phản ứng gồm chất phản ứng Grignard thu được từ việc cho hợp chất có 
công thức 5, trong đó X là Cl, Br hoặc I phản ứng với kim loại magie hoặc alkylmagie 
halogenua với sự có mặt của dung môi ete, và sau đó, (2) cho hỗn hợp phản ứng tiếp xúc 
với hợp chất có công thức 6, trong đó Y là OR11 hoặc NR12R13, và R11, R12 và R13 là như 
được xác định trong phần mô tả.  

 

  
 

Sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất có công thức 7, trong đó Q và Z 
là như được xác định trong phần mô tả, bằng cách sử dụng hợp chất có Công thức 1, 
được đặc trưng ở chỗ phương pháp điều chế hợp chất có công thức 1 được thực hiện theo 
phương pháp nêu trên hoặc sử dụng hợp chất có Công thức 1 được điều chế bằng phương 
pháp nêu trên.  
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(72) DECKMAN, Harry W. (US), KAMAKOTI, Preeti (US), RAVIKOVITCH, Peter I. 

(US), KELLEY, Bruce T. (US), NORTHROP, Paul S. (US), RASMUSSEN, Peter C. 
(US), TANAKA, Paul L. (US), WEBSTER, Martin N. (US), ROTH, Wieslaw J. (US), 
CORCORAN, Edward W. (US) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống và phương pháp xử lý dòng khí nạp và bộ tiếp xúc có 

chất hấp thụ có cấu trúc 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống xử lý dòng khí nạp, cụ thể là loại bỏ các 

chất ô nhiễm dầu từ các dòng khí này trước khi sử dụng trong các bộ phận làm kín khí 
khô. Các phương pháp và các hệ thống có thể gồm ít nhất một quy trình hấp thụ dao 
động động lực học gồm hấp thụ dao động áp suất, hấp thụ dao động nhiệt độ, nung, và 
các quy trình làm sạch trơ để xử lý các dòng khí để sử dụng trong các bộ phận làm kín 
khí khô của thiết bị quay như máy nén, các tuabin và các bơm và những thiết bị hữu 
dụng khác. Sáng chế cũng đề cập đến bộ tiếp xúc có chất hấp thụ có cấu trúc trong đó sử 
dụng các chất hấp thụ gồm các vật liệu lỗ mao quản trung bình và vi lỗ xốp có cấu trúc 
rắn có diện tích bề mặt lớn.  
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(54) Hợp chất phtalazin được thế hai lần có tác dụng đối kháng 

đường Hedgehog và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất phtalazin được thế hai lần ở vị trí số 1 và số 4 có tác dụng đối 

kháng đường Hedgehog hữu ích để điều trị bệnh ung thư. 
 

  
 
trong đó:  
R1 là hydro, flo, xyano, triflometyl, metoxy, hoặc triflometoxy;  
R2 là hydro hoặc metyl; và  
R3, R4, R5, R6 và R7 độc lập là hydro, clo, flo, xyano, triflometyl hoặc trinometoxy, với 
điều kiện ít nhất hai nhóm trong số R3, R4, R5, R6 và R7 là hydro; hoặc muối dược dụng 
của nó.  
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(72) CHAN, KEE SIENG (MY) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu và phương pháp khóa chặt panen thiết bị làm lạnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu và phương pháp khóa chặt các panen thiết bị làm lạnh (70) 
với nhau bằng cách sử dụng các khóa cài chặt mà chúng có thể điều chỉnh các góc ghép 
nhờ đó nhiều kiểu dáng của thiết bị làm lạnh có thể được tạo ra từ một vài panen (70). 
Sáng chế cho phép lắp ráp thiết bị làm lạnh tại nơi sử dụng, nhờ đó giảm được chi phí 
vận chuyển và lưu giữ vì không gian cần cho vận chuyển và lưu giữ các panen riêng lẻ 
(70) thấp hơn không gian vận chuyển và lưu giữ cả thiết bị làm lạnh hoàn chỉnh. Kích 
thước nhỏ hơn của các panen riêng lẻ (70) chỉ yêu cầu dụng cụ bơm Polyuretan (PU) rẻ 
tiền, vì áp suất nhỏ cũng có thể bơm PU vào trong các panen thích thước nhỏ (70). Sáng 
chế còn thay thế mối hàn bằng kỹ thuật ghép chặt các panen (70), do đó cho phép tháo 
rời và ghép lại các panen (70) dưới dạng kết cấu lắp ghép.  
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(11) 25552 
(21) 1-2010-02790 (51) 7 B01J  38/64 
(22) 21.04.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2009/041192  21.04.2009 (87) WO2009/131968 29.10.2009 
(30) 12/107,748       22.04.2008 US 
(71) FINA TECHNOLOGY, INC.  (US) 

P.O. Box 674412 Houston, TX 77267-4412, United States of America 
(72) BUTLER James R. (US), PELATI Joseph E. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị hoá hơi muối kim loại kiềm, phương pháp làm tăng 

hoạt tính của chất xúc tác tách hyđro và phương pháp tu sửa 
thiết bị hiện có dùng cho việc tách hyđro 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hoá hơi muối kim loại kiềm thành hơi bao gồm : ống dẫn 
thứ nhất có khả năng vận chuyển dung dịch muối kim loại kiềm và ống dẫn thứ hai nối 
thông chất lỏng với ống dẫn thứ nhất, ống dẫn thứ hai này có khả năng vận chuyển hơi 
sao cho muối kim loại kiềm được tiêu tán thành hơi trước khi đi vào trong vùng phản 
ứng tách hyđro. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp làm tăng hoạt tính của chất xúc 
tác tách hyđro và phương pháp tu sửa thiết bị hiện có dùng cho việc tách hyđro.  
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(11) 25553 
(21) 1-2010-02798 (51) 7 H04W  48/20 
(22) 20.03.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2009/037876 20.03.2009 (87) WO/2009/117701 24.09.2009 
(30) 61/038,666      21.03.2008 US 

12/400,669      09.03.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.10.2010 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) DESHPANDE, Manoj, M. (US), NANDA, Sanjiv (US), CHEN, Jen, Mei (US), PICA, 
Francesco (IT) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm, lựa chọn, và chọn 
lại trong hệ thống truyền thông không dây bao gồm trạm cơ sở gia đình (nút B gia đình). 
UE có thể phát hiện nút B gia đình và truyền thông định dạng này đến mạng macro bao 
gồm ít nhất một trạm cơ sở (nút B). Nút B gia đình phát hiện được và nút B có thể được 
tổ chức theo cấu trúc thứ bậc để ưu tiên kết nối với nút B gia đình hơn so với nút B. Việc 
ưu tiên này có thể thực hiện bằng cách phát rộng các thông số của nút B gia đình và các 
thông số của NB macro có thông tin định dạng gắn kèm.  
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(11) 25554 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.10.2010 
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Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) TSIRTSIS, Georgios (GB), GIARETTA, Gerardo (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp tạo điều kiện thu được địa chỉ giao thức 
Internet (IP : Internet Protocol) của nút mạng có nhiều địa chỉ IP bằng cách sử dụng cơ 
chế đổi hướng địa chỉ trong môi trường truyền thông không dây. Thành phần truyền 
thông không dây có thể tìm địa chỉ IP đã đăng ký trước tương ứng với nút mạng từ máy 
chủ xác nhận, cho phép và kế toán/máy chủ thuê bao thường trú (AAA/HSS : 
Authentication, Authorization and Accounting/Home Subscriber Server). Ngoài ra, yêu 
cầu truy vấn ngược của máy chủ tên miền (DNS : Domain Name Server) và yêu cầu truy 
vấn xuôi của máy chủ DNS có thể được thực hiện. Yêu cầu truy vấn ngược có thể được 
thiết lập dựa vào địa chỉ IP đã đăng ký trước của nút mạng và có thể tìm ra tên (ví dụ, 
chuỗi ký tự, . . . ). Ngoài ra, yêu cầu truy vấn xuôi có thể được tạo ra dựa vào tên đó và 
có thể gửi trả lại một địa chỉ IP khác của nút mạng.  
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(11) 25555 
(21) 1-2010-02812 (51) 7 C21C 7/00, C22C 35/00 
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(86) PCT/KZ2008/000004  18.09.2008 (87) WO 2009/131428 29.10.2009 
(30) 2008/0409.1       22.04.2008 KZ 
(71) NATIONAL CENTER OF COMPLEX  PROCESSING OF MINERAL RAW 
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(72) Nursultan Abishevich NAZARBAEV (KZ), Vladimir Sergeevich SHKOLNIK (KZ), 
Abdurassul Aldashevich ZHARMENOV (KZ), Manat Zhaksybergenovich 
TOLYMBEKOV (KZ), Sailaubay Omarovich BAISANOV (KZ) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp kim để khử tạp chất và hợp kim hoá thép 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp kim để khử tạp chất và hợp kim hoá thép chứa nhôm, silic, 
canxi, cacbon và sắt, khác biệt ở chỗ, hợp kim này cũng chứa bari, vanadi và titan với tỷ 
lệ thành phần sau, theo % khối lượng:  
silic  45,0-63,0  
nhôm  10,0-25,0  
canxi  1,0-10,0  
bari  1,0- 10,0  
vanadi  0,3-5,0  
titan  1,0- 10,0  
cacbon  0,1-1,0  

 sắt  phần còn lại.  
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(11) 25556 
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(22) 18.02.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/JP2009/052749       18.02.2009 (87) WO 2009/119189 01.10.2009 
(30) 2008-086281       28.03.2008 JP 
(71) DIC CORPORATION  (JP) 

35-58, Sakashita 3-chome, Itabashi-ku, Tokyo 174-8520 Japan 
(72) MASUMOTO, Masaya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm polyurethan thể đàn hồi dùng để in ảnh chụp bằng 

điện tử và bộ phận in ảnh chụp bằng điện tử nhờ sử dụng chế 
phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm polyurethan thể đàn hồi dùng để in ảnh chụp bằng điện tử 
bao gồm polyeste polyol (A) thu được bằng cách ngưng tụ nhiều lần axit carboxylic đa 
hóa trị (A-I) chứa axit sebacic là thành phần chính và rượu polyhydric (A-2) được chọn 
từ nhóm các rượu từ (I) đến (III) dưới đây: (I) glycol mạch thẳng có 2 đến 4 nguyên tử 
cacbon, (II) glycol mạch thẳng có 2 đến 4 nguyên tử và glycol có 2 đến 4 nguyên tử 
cacbon có mạch nhánh alkyl, (III) glycol mạch thẳng có 2 đến 4 nguyên tử cacbon và 
1,6-hexan diol; hợp chất polyisoxyanat (B); và hỗn hợp (C) có diol mạch ngắn và triol 
mạch ngắn. Sáng chế còn đề xuất bộ phận in ảnh chụp bằng điện tử.  
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(30) 2008-088104     28.03.2008 JP 
(71) NTT DOCOMO, INC.  (JP) 

11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150 Japan 
(72) Yoshihisa KISHIYAMA (JP), Motohiro TANNO (JP), Nobuhiko MIKI (JP), Hidekazu 

TAOKA (JP), Kenichi HIGUCHI (JP), Mamoru SAWAHASHI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Trạm di động, trạm cơ sở, phương pháp xác định khối tần số cơ 

sở và phương pháp điều khiển dải tần 
  (57)    Sáng chế đề cập đến trạm cơ sở, trạm di động, phương pháp xác định khối tần số cơ sở 

và phương pháp điều khiển dải tần. Trạm cơ sở bao gồm bộ thu có cấu hình để thu công 
suất của máy người sử dụng UE đối với dải thông từ trạm di động; và bộ xác định có cấu 
hình để xác định, trong số các khối tần số cơ sở nằm trong dải tần hệ thống, một hoặc 
nhiều khối tần số cơ sở cần được sử dụng bởi trạm di động dựa vào công suất máy người 
sử dụng UE.  
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(72) KIM, Byoung-Hoon (KR), MONTOJO, Juan (US), GAAL, Peter (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền thông không dây. Phương pháp này bao gồm 
bước sử dụng bộ xử lý thực thi các lệnh khả thi trên máy tính lưu trữ trong vật ghi đọc 
được bằng máy tính để thực hiện các thao tác khác nhau. Phương pháp này còn bao gồm 
bước tạo ra các độ dịch chuyển quay vòng cho bộ tạo dãy bằng cách che các giá trị đầu 
ra của thanh ghi dịch với một hoặc nhiều vectơ. Phương pháp này còn bao gồm bước 
chuyển bộ tạo dãy sang trạng thái sau đó dựa một phần vào các giá trị đầu ra và các 
vect¬.  
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(11) 25559 
(21) 1-2010-02848 (51) 7 A61F  13/42,  13/49 
(22) 23.03.2009 (43) 25.03.2011 
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(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 
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(72) KAWAKAMI, Yusuke (JP), KASHIWAGI, Mari (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)    Sáng chế đề xuất vật dụng thấm hút có thể nhận ra được chính xác sự xuất hiện độ ẩm, 
ví dụ, do bài tiết. 
Tấm bên ngoài (9) được đề xuất trên cạnh của nó hướng về da của người sử dụng, nghĩa 
là, trên cạnh của nó hướng về phía cấu trúc thấm hút dịch (10) với các chi tiết hiển thị 
được độ ẩm (21). Các chi tiết hiển thị được độ ẩm (21) được hình thành từ việc phủ tấm 
phía ngoài (9) với chi tiết nóng chảy bao gồm chất chỉ thị pH được trộn với chi tiết chất 
kết dính nhạy áp. Hai hoặc nhiều kẻ sọc hoặc chi tiết nóng chảy hình thành các chi tiết 
hiển thị được độ ẩm (21) mở rộng theo hướng chiều dọc (Y). giữa các chi tiết hiển thị 
được độ ẩm (21) và cấu trúc thấm hút dịch (10), ở đó được bố trí tấm phủ (22) có đủ 
diện tích để phủ lên các chi tiết hiển thị được độ ẩm (21) hoàn toàn theo hướng chiều 
dọc cũng như theo hướng chiều ngang và được kết nối với ít nhất một trong tấm phía 
ngoài (9) và cấu trúc thấm hút (10). Như tấm phủ (22), vải không dệt sợi kỵ nước thể 
hiện kháng áp lực của nước nằm trong phạm vi từ 40 đến 500mm được sử dụng. 
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LI, Jianke (CN) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chất ức chế deaxetylaza B trên cơ sở hydroxamat, chế phẩm 

và dược phẩm chứa chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) và muối, hydrat, este và tiền dược chất 

dược dụng của nó,  
 

  
 

trong đó R1, R2, R3, Y, Z và (A) là như được xác định trong bản mô tả sáng chế, cũng 
như chế phẩm và dược phẩm chứa chúng để điều trị, ức chế hoặc ngăn ngừa tình trạng 
bệnh hoặc rối loạn một phần hoặc hoàn toàn do deaxetylaza gây ra.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp xử lý nước thải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý nước thải, trong đó sự giảm hoạt tính phân huỷ 
tetraalkylamoni hydroxit có thể ngăn chặn. Theo phương pháp này, nước thải chứa 
tetraalkylamoni hydroxit được xử lý yếm khí. Phương pháp xử lý nước thải theo sáng 
chế là phương pháp để xử lý nước thải chứa tetraalkylamoni hydroxit khác biệt ở chỗ 
nước thải được xử lý yếm khí với sự có mặt của sacarit hoặc rượu một lần.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp truyền thông không dây. Phương pháp này bao gồm bước 
tạo ra ít nhất một tham số công suất điều chỉnh được cho kênh chỉ báo thu được (AICH - 
acquisition indicator channel) và tạo ra ít nhất một tham số công suất điều chỉnh được 
cho kênh chỉ báo thu được mở rộng (E-AICH-exlended acquisition indicator channel). 
Phương pháp này còn bao gồm bước tạo ra ít nhất một độ lệch công suất để biểu thị hiệu 
số giữa AICH với E-AICH.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm chứa nước ổn định ứng dụng được trong nông 

nghiệp, phương pháp điều chế chế phẩm này và phương pháp bảo 
vệ cây trồng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các chế phẩm chứa nước ổn định ứng dụng được trong nông nghiệp 
có độ nhớt từ thấp đến trung bình. Các chế phẩm bao gồm ít nhất một bào tử trong hỗn 
hợp chứa nước và ít nhất một dung môi có thể trộn lẫn với nước, tùy ý ít nhất một chất 
hoạt động bề mặt, tùy ý ít nhất một chất ổn định như muối kim loại, tùy ý ít nhất một 
bioxit, tùy ý ít nhất một chất đệm, và tùy ý ít nhất một thuốc trừ sâu hóa học hoặc thuốc 
diệt nấm hoặc hỗn hợp của chúng. Các chế phẩm thích hợp đặc biệt làm vỏ bọc hạt 
giống và thuốc phun lá. Sáng chế còn đề cập đến các phương pháp điều chế chế phẩm 
này cũng như các phương pháp bảo vệ cây trồng.  
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(72) ISHII, Hiroyuki (JP), UMESH, Anil (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp chọn lọc tài nguyên vô tuyến, trạm di động và 

trạm gốc vô tuyến 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp truyền thông di động bao gồm các bước : (A) thông báo, 

từ trạm gốc vô tuyến (eNB) tới trạm di động (UE), chu kỳ đầu tiên và thông tin tài 
nguyên vô tuyến đường lên; và (B) quyết định, tại trạm di động (UE), điểm cấp đầu tiên, 
thu dữ liệu đường xuống qua tài nguyên vô tuyến đường xuống và truyền thông tin báo 
nhận qua tài nguyên vô tuyến đường lên tại và sau thời điểm cấp đầu tiên, khi nhận tín 
hiệu được cấp cố định từ trạm gốc vô tuyến (UE). Trong bước (B), tài nguyên vô tuyến 
đường lên được điều chỉnh bởi tín hiệu điều chỉnh có trong tín hiệu được cấp cố định và 
thông tin báo nhận được truyền qua tài nguyên vô tuyến đường lên được điều chỉnh. 

 
  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
193 

(11) 25565 
(21) 1-2010-02882 (51) 7 A61K 9/48, 31/22, 31/366, 31/401, 

31/403, 31/405, 31/60, A61P 9/00 
(22) 25.03.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/EP2009/053545 25.03.2009 (87) WO 2009/118359 01.10.2009 
(30) 08153615.3      28.03.2008 EP 
(71) 1. FERRER INTERNACIONAL S.A.  (ES) 

Gran Via Carlos III, 94 E-08028 Barcelona, Spain 
2. FUNDACION CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CARDIOVASCULARES CARLOS III  (ES) 
C/Melchor Fern¸ndez Almagro, 3, E-28029 Madrid, Spain 

(72) GUERRERO, Marta (ES), ORRIOLS, Anna (ES), MARTIN, Pablo (ES), RAGA, 
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(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Dược phẩm dạng viên nang để phòng ngừa bệnh tim mạch 

  (57)     Sáng chế đề cập đến viên nang để phòng ngừa các bệnh tim mạch bao gồm các viên nén 
được bao chứa axit axetylsalixylic, các viên nén được bao chứa simvastatin hoặc 
pravastatin, và các viên nén được bao chứa lisinopril, ramiphl hoặc perinđopril. Các viên 
nang này được sử dụng để phòng ngừa các bệnh tim mạch ở vùng dân cư có nguy cơ 
mắc bệnh cao.  

 
  
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
194 

(11) 25566 
(21) 1-2010-02887 (51) 7 H04W  72/08,  52/24,  84/04 
(22) 27.03.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2009/038519 27.03.2009 (87) WO/2009/120934 01.10.2009 
(30) 61/040,347 28.03.2008 US 

61/040,481 28.03.2008 US 
61/076,366 27.06.2008 US 
12/409,358 23.03.2009 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.10.2010 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) PALANKI, Ravi (IN), KHANDEKAR, Aamod, D. (IN), AGRAWAL, Avneesh (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kỹ thuật giảm nhiễu trong mạng không dây. Thiết bị đầu cuối có 
thể muốn truyền thông với trạm cơ sở phục vụ có công suất thấp và có thể bị nhiễu lớn từ 
trạm cơ sở gây nhiễu có công suất cao. Hai trạm cơ sở này có thể là không đồng bộ và 
có tín hiệu định thời khung khác nhau. T'heo một khía cạnh, nhiễu lớn có thể giảm 
xuống nhờ trạm cơ sở gây nhiễu dành riêng tài nguyên liên kết xuống và/hoặc tài 
nguyên liên kết lên. Trạm cơ sở gây nhiễu có thể truyền ở mức công suất thấp hoặc 
không truyền tín hiệu trên tài nguyên liên kết xuống đã được dành riêng để giảm nhiễu 
đến thiết bị đầu cuối. Thiết bị đầu cuối được phục vụ bởi trạm cơ sở gây nhiễu có thể 
truyền ở mức công suất thấp hoặc không truyền tín hiệu trên tài nguyên liên kết lên đã 
được dành riêng để giảm nhiễu ở trạm cơ sở phục vụ. Thiết bị đầu cuối tiếp đó có thể 
truyền thông với trạm cơ sở phục vụ.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm phòng ngừa và trị liệu dùng để chăm sóc miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm có tác dụng tái tạo khoáng hữu hiệu chứa các thành phần 
có sẵn và rẻ. Do không có mặt muối florua, chế phẩm này có thể được sử dụng cho các 
bệnh nhân bị nhiễm flo, các bệnh về hệ nội tiết nhằm mục đích phòng ngừa bệnh sâu 
răng và các tình trạng bệnh không phải sâu răng. Chế phẩm này chứa các thành phần trơ 
và có hoạt tính có thể chấp nhận được. Các thành phần hoạt tính bao gồm phức chất gồm 
các chất chứa nguyên tố magie, natri, silic oxit và kali với lượng nằm trong khoảng từ 1 
đến 11% khối lượng. Tỷ lệ khối lượng nguyên tử của các nguyên tố magie, natri, silic 
oxit, kali, các phần của các thành phần có hoạt tính trong phức chất, lần lượt là 
21,3:9,3:1,67:1. Magie clorua hoặc magie glyxerophosphat hoặc magie xitrat được sử 
dụng làm chất chứa nguyên tố magie. Natri clorua hoặc natri silicat được sử dụng làm 
chất chứa nguyên tố natri. Natri metasilicat hoặc kali metasilicat được sử dụng làm chất 
chứa nguyên tố silic oxit. Kali silicat được sử dụng làm chất chứa nguyên tố kali.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi đọc được bởi máy tính để cung 

cấp việc đăng nhập dịch vụ đơn 
  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị có thể bao gồm bộ xử lý được cấu hình để nhận yêu cầu cho 

thẻ bài truy cập từ thực thể di động (500), trong đó yêu cầu bao gồm chỉ thị của dịch vụ 
được yêu cầu. Bộ xử lý còn có thể được cấu hình để xác định loại yêu cầu (510), trong 
đó loại yêu cầu có thể là tổ hợp của nhận diện người dùng và từ khóa mật mã, trao đổi 
thẻ bài yêu cầu, hoặc trao đổi thẻ bài truy cập. Bộ xử lý còn có thể được cấu hình để tách 
một hoặc nhiều thông số nằm trong yêu cầu được dựa trên loại yêu cầu đã được xác định 
(520) và để thực hiện một hoặc nhiều kiểm tra an ninh dựa ít nhất một phần trên một 
hoặc nhiều thông số được tách (530). Bộ xử lý còn có thể được cấu hình để tạo thẻ bài 
truy cập dựa ít nhất một phần trên các kết quả của một hoặc nhiều kiểm tra an ninh 
(540) và để tạo ra thẻ bài truy cập cho thực thể di động (550).  
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(54) Quy trình chuyển hóa sinh khối xenluloza 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình chuyển hóa sinh khối xenluloza thành lrạng thái giống gel 
mà dạng này được thủy phân dễ dàng bằng enzym thích hợp. Trước hết sinh khối được 
làm giảm kích thước bằng cơ học. Sau đó sinh khối này được trộn và được khuấy với dung 
dịch nước của polyme ưa nước có tác dụng như chất điều hoà hoặc như đồng dung môi. 
Trong quá trình trộn, xenluloza (và hemixenluloza) trong khối sinh khối trương nở được 
hyđrat hóa tạo ra nguyên liệu giống gel nhớt. Sau đó, nguyên liệu thu được có thể được 
pha loãng bằng cách bổ sung nước, tiếp đó  enzym thủy phân được trộn vào nguyên liệu 
này và nhanh chóng xảy ra phản ứnc thủy phân thành đường tự do. Các đextrin là các 
polyme ưa nước hiệu quả để điều hoà sinh khối. Rượu polyvinyl là chất điều hoà hiệu quả 
đặc trưng dùng để chuyển hoá sinh khối thành gel nhớt bằng cách bổ sung các ion borat.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Ký mã hiệu được làm từ vật liệu tinh thể lỏng, mặt hàng hoặc 

vật phẩm mang ký mã hiệu này và phương pháp nhận dạng mặt 
hàng hoặc vật phẩm sử dụng ký mã hiệu này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ký mã hiệu chứa vật liệu tinh thể lỏng polyme có đặc tính quang 
học xác định cho phép sự xác nhận và đọc ra nó bằng máy và sự xác nhận dạng nó bằng 
mắt người. Ký mã hiệu được áp vào mặt hàng, hàng hoá hoặc vật phẩm bằng quy trình 
in thông tin có thể biến đổi. Ký mã hiệu ở dạng dấu hiệu phân biệt thể hiện mã duy nhất 
cho phép xác nhận dễ dàng bằng mắt người và sự theo dõi an toàn mặt hàng, hàng hoá 
hoặc vật phẩm đã được tạo mã ký hiệu trong suốt vòng đời của nó.  
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2009-074778      25.03.2009 JP 

(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 
182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111, Japan 

(72) SAKAGUCHI, Satoru (JP), KAMEDA, Noritomo (JP), OKU, Tomomi  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật dụng thấm hút có công đoạn đặt các 
thành phần bắt chặt (30a, 30b), bắt chặt được vào các vùng được quy định, trên cả hai 
phía của đường tâm (C) tức là song song với hướng MD của dây chuyền tạo mép trên 
các mép nối (120) trên dây chuyền tạo mép, công đoạn gập cả hai mép của các mép nối 
(120) trên dây chuyền tạo mép về phía đường tâm (C) tức là song sung với hướng MD, 
công đoạn tạo mép (20) bằng cách cắt các mép nối (120) theo hướng CD trên dây 
chuyền tạo mép và công đoạn đặt các mép (20) ở khoảng cách đã định trên các sản 
phẩm thấm hút nối (110) trên một dây chuyền tạo tấm chính sao cho đường tâm (C) là 
song song với hướng MD. 
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182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan 
(72) SAKAGUCHI, Satoru (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm thấm hút, trong đó một cặp các phần gập (50a, 50b) có 
thể được gập lại được tạo ra trên cả hai phía theo hướng chiều rộng của sản phẩm thấm 
hút trên các phần của mép (30). Trên cặp các phần gập (50a, 50b), các thành phần ăn 
khớp (40a, 40b) có thể bắt chặt vào các vùng đã định của thành phần đường thắt lưng 
phía trước (20b) hoặc thành phần đường thắt lưng phía san (20a) được sắp xếp tương 
ứng. Mép (30) được nối vào thành phần đường thắt lưng phía trước (20b) hoặc thành 
phần đường thắt lưng phía sau (20a) ở hai đầu (A1, A2) theo hướng chiều rộng của sản 
phẩm thấm hút. Giữa hai đầu (A1, A2) và các phần gập (50a) và (50b), có các vùng 
không được nối (D) được tạo ra trong đó mép (30) không được nối vào thành phần 
đường thắt lưng phía trước (20b) hoặc thành phần đường thắt lưng phía sau (20a).  
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(71) GILEAD SCIENCES, INC.  (US) 
333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, United States of America 

(72) KOZIARA, Joanna M. (PL), MENNING, Mark M. (US), OLIYAI, Reza (US), 
STRICKLEY, Robert G. (US), YU, Richard (US), KEARNEY, Brian P. (US), 
MATHIAS, Anita A. (IN) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dược phẩm chứa các hạt chất mang rắn và viên nén chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất có công thức (I) hoặc muối dược dụng 
của nó và các hạt chất mang rắn, cũng như viên nén chứa hỗn hợp này.  
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(11) 25574 
(21) 1-2010-02951 (51) 7 A61K  31/4422,  9/08, A61P  39/04, 

A61K  47/38 
(22) 25.04.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/CA2008/00784      25.04.2008 (87) WO 2009/129592 29.10.2009 
(71) APOTEX TECHNOLOGIES INC.  (CA) 

150 Signet Drive, Toronto, Ontario M9L1T9, Canada 
(72) SPINO, Michael (CA), HUI, Anita (CA), YANG, Cihua (CA), KABIR, Mohammed N. 

(CA) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dạng lỏng chứa deferipron có mùi vị dễ chịu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng lỏng dùng qua đường miệng chứa deferipron và hợp 
phần làm át mùi vị. Hợp phần làm át mùi vị này chứa một lượng có tác dụng của chất 
làm ngọt (ví dụ, sucraloza) trong một lít hợp phần lỏng, một lượng có tác dụng của chất 
phụ gia làm đặc và tạo huyền phù (ví dụ như hydroxyetylxenluloza) trong một lít hợp 
phần lỏng, một lượng có tác dụng của chất giữ ẩm (như glyxerin) trong một lít hợp phần 
lỏng và một lượng có tác dụng của ít nhất một hương liệu, trong đó chế phẩm thành 
phẩm đã được làm át mùi vị nói trên có mùi vị ngon và gần như không đắng.  
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(22) 01.04.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/JP2009/056818  01.04.2009 (87) WO 2009/123263 08.10.2009 
(30) 2008-097147      03.04.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.11.2010 
(71) CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.  (JP) 

1-7, Meijishinkai, Ohtake-shi, Hiroshima 7390652, Japan 
(72) NIIMOTO, Jyunji (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm phủ chống bám bẩn có thể sử dụng trong môi trường 

nước ngọt, màng phủ được tạo ra từ chế phẩm này, phương 
pháp tạo ra màng phủ và phương pháp chống bám bẩn. 

  (57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ chống bám bẩn có thể sử dụng trong môi trường 
nước ngọt, trong đó chế phẩm này chứa:  
polyme chứa liên kết của muối kim loại (A) bao gồm đơn vị thành phần (a1) thu được từ 
monome muối kim loại của axit (met)acrylic (a1) có công thức (I):  
CH2=C(R1)-COO-M-O-CO-C(R1)=CH2  
trong đó, M là magie, kẽm hoặc đồng; và mỗi nhóm R1 độc lập là nguyên tử hydro hoặc 
nhóm metyl, và  
nhựa hydrocacbon vòng béo (B) có ít nhất một nhóm được chọn từ nhóm bao gồm nhóm 
este, nhóm hydroxyl và nhóm carboxyl.  
Chế phẩm phủ chống bám bẩn có thể sử dụng trong môi trường nước ngọt theo sáng chế 
có thể tạo ra màng phủ chống bám bẩn có độ bền cao hơn ngay cả sau khi được ngâm 
trong nước ngọt và vẫn duy trì độ bám dính trong nước ngọt khi có một khoảng thời gian 
giữa các lần phủ và màng phủ này không có độ đánh bóng quá mức trong nước biển mà 
vẫn duy trì độ đánh bóng thích hợp trong nước biển sau khi được ngâm trong nước ngọt 
và có đặc tính chống bám bẩn rất tốt. 
Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp chống bám bẩn cho kết cấu nền. 
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(86) PCT/US2009/042846  05.05.2009 (87) WO2009/137479 12.11.2009 
(30) 12/115,969       06.05.2008 US 
(71) FINA TECHNOLOGY, INC.  (US) 

P.o. Box 674412, Houston, TX 77267-4412, United States of America 
(72) HARRIS Theodore G. (US), TIPPET Jon (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm polyme chứa polyme styren, vật phẩm được làm từ 

chế phẩm này và phương pháp sản xuất polystyren chịu va đập 
cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm polyme chứa polyme styren và chất dẻo hoá, trong đó 
chất dẻo hoá chứa polyisoalkylen và chế phẩm này có điểm hoá mềm Vicat nằm trong 
khoảng từ 210oF đến 217oF (98,9oC-102,8oC). Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp 
làm tăng độ bền va đập của polyme styren bao gồm bước cho polyme styren tiếp xúc với 
thể đàn hồi và polyisoalkylen. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất 
polystyren chịu va đập cao bao gồm bước đưa monome styren, thể đàn hồi, 
polyisobutylen và dầu khoáng vào vùng phản ứng trong các điều kiện thích hợp để tạo ra 
polyme styren.  
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(21) 1-2010-02979 (51) 7 B01D  53/68, C07C  51/265 
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(86) PCT/GB2009/001117 06.05.2009 (87) WO2009/136146 12.11.2009 
(30) 0808200.0      06.05.2008 GB 

61/108,233      24.10.2008 US 
(71) INVISTA TECHNOLOGIES S.A.R.L.  (CH) 

Zweigniederlassung St. Gallen Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, Switzerland 
(72) CARRICK Harald B. (GB), AIRD Graham Robert (GB), HUMPHRIES Graeme (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp thu hồi và giám sát việc thu hồi năng lượng từ 

phản ứng oxy hóa, thiết bị phản ứng liên tục và quy trình oxy 
hóa 

  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp và thiết bị để thu hồi năng lượng từ dòng dạng khí 
được tạo ra bởi quy trình oxy hóa liên tục. Đặc biệt, sáng chế dựa trên cơ sở việc gia 
nhiệt cho dòng dạng khí từ phản ứng oxy hóa lên nhiệt độ ít nhất là 800oC và thu hồi 
năng lượng thông qua tuabin khí. Tầng máy nén của tuabin khí nén đường cấp chất oxy 
hóa vào thiết bị phản ứng nhờ đó ít nhất bù đắp một phần cho chi phí để tạo ra các điều 
kiện nhiệt độ và áp suất cao trong thiết bị phản ứng. Sáng chế cũng đề xuất việc giám sát 
hệ thống thu hồi năng lượng được cải thiện bởi việc tối ưu hóa hiệu quả của tuabin khí 
bằng cách cấp khí vào dòng dạng khí để điều biến dòng dạng khí vào tuabin tương ứng 
với dòng xả của máy nén để bù đắp cho chi phí của chất oxy hóa trong thiết bị phản ứng.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
206 

(11) 25578 
(21) 1-2010-02988 (51) 7 B05B  5/03 
(22) 24.03.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2009/038018 24.03.2009 (87) WO2009/126428 15.10.2009 
(30) 12/100,172      09.04.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.11.2010 
(71) ILLINOIS TOOL WORKS INC.  (US) 

3600 West Lake Avenue Glenview, IL 60026, UNITED STATES OF AMERICA 
(72) John F. SCHAUPP (US), Austin A. SAYLOR (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị phân phối vật liệu phủ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị phân phối vật liệu phủ bao gồm ít nhất hai điện cực (22) để 
nối với ít nhất một phần cấp cao áp (24) sao cho ít nhất hai điện cực (22) về cơ bản được 
duy trì ở hai giá trị cao áp khác nhau sao cho điện trường tồn tại giữa ít nhất hai điện cực 
(22). ít nhất một trong số ít nhất hai điện cực (22) có đường dẫn chạy dài qua đó để tạo 
ra dòng khí nén qua ít nhất một trong số ít nhất hai điện cực (22).  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.11.2010 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
(72) Yu SHI (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Sản phẩm chứa được đúc thổi có vùng cầm giữ được cải biến và 

phương pháp chế tạo 
  (57)    Sáng chế đề cập đến sản phẩm chứa được đúc thổi (220) có các vùng cầm giữ được cải 

biến. Các vùng cầm giữ của sản phẩm chứa có chứa một lớp chất đàn hồi (20(a), 20(b)) 
có hệ số ma sát lớn hơn hệ số ma sát của bề mặt sản phẩm chứa. Tốt hơn là, lớp chất đàn 
hồi nằm ở các vùng cầm giữ của sản phẩm chứa với bề mặt của phần còn lại của sản 
phẩm chứa là bề mặt của sản phẩm chứa khi được tạo thành. Sản phẩm chứa được tạo ra 
từ phôi tạo hình trước (10) có lớp chất đàn hồi (20(a), 20(b)) có kích cỡ và hình dạng để 
tạo ra lớp chất đàn hồi ở vùng cầm giữ của sản phẩm chứa, tạo ra khuôn đúc thổi có 
dạng âm bản của sản phẩm chứa và vùng cầm giữ ở bề mặt trong của khuôn đúc, định 
hướng phôi tạo hình trước trong khuôn đúc sao cho lớp chất đàn hồi trên phôi tạo hình 
trước nằm liền kề với âm bản của vùng cầm giữ ở bề mặt trong của khuôn đúc, và phun 
khí vào trong phôi tạo hình trước để đúc thổi sản phẩm chứa với các vùng cầm giữ được 
đúc chồng lớp chất đàn hồi.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất axit amin và dược phẩm chứa chúng 

  (57)   Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I) R1NH-CH(R2)-CH2-S-S- CH2-
C(R3)(R4)-CONH-C(R5)(R6)-COOR7, trong đó R1 là nhóm (axyloxy)alkyl carbamat-
C(O)-O-C(R8)(R9)-OC(O)-R10; R2 là mạch hyđrocacbon, gốc metylen được thế bằng dị 
vòng; R4 là nguyên tử hyđro và R3 là gốc phenyl hoặc benzyl, heteroaryl, nhóm metylen 
được thế bằng dị vòng hoặc R3 và R4 cùng nhau tạo thành vòng no; R5 và R6 là hyđro, 
mạch hyđrocacbon, gốc phenyl hoặc benzyl hoặc R5 và R6 cùng nhau tạo thành vòng no; 
R7 là hyđro, gốc phenyl hoặc benzyl, nhóm có công thức CR12(R13)C(O)OR14 hoặc 
OCR12(R13)OC(O)R14 hoặc OCR12(R13)OC(O)-OR14. Sáng chế cũng đề cập đến các hợp 
chất này được ứng dụng để làm thuốc, dược phẩm chứa các hợp chất này và chất mang 
dược dụng. Sáng chế cũng đề cập đến việc kết hợp hợp chất nêu trên với ít nhất một dẫn 
xuất cannabinoid và/hoặc mocphin hoặc dẫn xuất của nó và/hoặc dẫn xuất Gaba để tăng 
cường tác dụng giảm đau và chống trầm cảm của các hợp chất có công thức (I).  
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(11) 25581 
(21) 1-2010-03017 (51) 7 A43B  13/37,  13/28,  13/20 
(22) 10.11.2010 (43) 25.03.2011 
(75) Nguyễn Minh Sang  (VN) 

A1/152 phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
(54) Ruột giày 

  (57)    Sáng chế đề cập đến ruột giày được sản xuất từ các phụ liệu riêng biệt là bao sợi mành 
và khung căng sợi mành và phương pháp sản xuất ruột giày gồm các công đoạn chính: 
gắn van bơm khí nén vào khung căng sợi mành, bơm khí nén vào khung căng sợi mành, 
trùm bao sợi mành vào khoang mũi giày và khoang gót giày và buộc dây rút lại thật 
chặt, đan sợi mành liên tục theo hai lượt đi và về xuyên qua các ống rỗng cho đến khi ở 
mỗi đầu ống rỗng tỏa ra tám hướng sợi mành và khi đan xong thì buột chặt các đầu sợi 
mành lại, công đoạn sau cùng là bơm thêm khí nén vào khung căng sợi mành để làm 
căng các sợi mành ra và đặt vào khuôn đúc lớp vỏ định hình bên ngoài theo kiểu dáng 
của đôi giày cần sản xuất.  
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(11) 25582 
(21) 1-2010-03025 (51) 7 B60K  17/06, B62M  11/02,  9/08, 

F16H  57/02 
(22) 03.04.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/JP2009/056973      03.04.2009 (87) WP 2009/139234 19.11.2009 
(30) 2008-127316      14.05.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.11.2010 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Takashi SHIINA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Cụm công suất dùng cho xe máy có cơ cấu thông hơi và xe 

máy có lắp cụm công suất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm công suất dùng cho xe máy có cơ cấu thông hơi, trong đó tiếng 

ồn công tác được làm giảm. Cơ cấu thông hơi (9) gồm đường dẫn nối thông (50) dùng 
nối thông bên trong và bên ngoài của hộp số (30) với nhau, và đường dẫn nối thông (50) 
gồm ống (51) có khớp nối lồng (51b) và ống mềm (52). ống mềm (52) được nằm ít nhất 
một phần ở bên ngoài của hộp số (30), và khớp nối nhận (52a) mà khớp nối lồng (51b) 
của ống được lắp vào trong đó. Bên trong ống mềm (52), bộ lọc (42) được bố trí.  
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(11) 25583 
(21) 1-2010-03027 (51) 7 A61F  13/56,  13/15,  13/472 
(22) 27.04.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/JP2009/058307  27.04.2009 (87) WO/2009/133864 05.11.2009 
(30) 2008-119415      30.04.2008 JP 
(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan 
(72) SUZUKI, Nahomi (JP), YAMAKI, Koichi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút và phương pháp sản xuất vật dụng thấm 

hút 
  (57)     Vật dụng thấm hút (1) bao gồm tấm trên phân rã được trong nước (2), tấm dưới phân rã 

được trong nước (3), và vật dụng thấm hút phân rã được trong nước (4) nằm giữa tấm 
trên (2) và tấm dưới (3). Các vùng phủ chất kết dính (100) của chất kết dính (5) được tạo 
thành ở tấm dưới (3), và vùng phủ (100) có chất kết dính (5) được sắp xếp để mở rộng 
liên tục từ một mặt (31) của tấm dưới (3) tới mặt kia (32) của tấm dưới (3). Phương pháp 
sản xuất vật dụng thấm hút cũng được đề cập. 
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(11) 25584 
(21) 1-2010-03033 (51) 7 C07D  239/70,  495/04 
(22) 07.05.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2009/043068  07.05.2009 (87) WO 2009/140127 19.11.2009 
(30) 61/052,816       13.05.2008 US 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein, Germany 
(72) FRUTOS, Rogelio, Perez (US), TAMPONE, Thomas, G. (US), MULDER, Jason, Alan 

(US), KRISHNAMURTHY, Dhileepkumar (US), SENANAYAKE, Chris, Hugh (US) 
(74) Công ty TNHH A.M.B.Y.S tại Hà Nội (AMBYS HA NOI BRANCH) 
(54) Quy trình điều chế các dihydrothieno[3,2-d]pyrimidin diol và 

các pyrimidin diol tương tự 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế các dihydrothieno[3,2-d]pyrimidin diol, và các 

pyrimidin diol tương tự hiệu quả, với hiệu suất cao và không cần các hợp chất trung gian 
đắt tiền và không ổn định. Các diol theo sáng chế được sử dụng làm các hợp chất trung 
gian trong việc tổng hợp các hợp chất pyrimidin ức chế phosphodiesteraza 4 (PDE4), và 
do đó hữu ích trong điều trị các bệnh và các chứng bệnh về hô hấp hoặc dạ dày-ruột, các 
bệnh và rối loạn hệ thần kinh ngoại biên hoặc trung ương, các bệnh viêm và các loại 
bệnh ung thư.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
213 

(11) 25585 
(21) 1-2010-03042 (51) 7 F16H  1/28 
(22) 29.04.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/KR2009/002236 29.04.2009 (87) WO 2009/134065 05.11.2009 
(30) 10-2008-0041278      02.05.2008 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.11.2010 
(71) MBI CO., LTD.  (KR) 

100-5, Bokdae-dong, Heungduk-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 361-270, 
Korea 

(72) AN, Seong-Cheol (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bộ truyền động một chiều dùng cho động cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới bộ truyền động một chiều dùng cho động cơ có kết cấu để thay đổi 
tốc độ theo cùng chiều khi động cơ quay bình thường thậm chí khi động cơ quay đảo 
chiều. Bộ truyền động một chiều dùng cho động cơ theo sáng chế bao gồm vỏ may ¬ 
được nối quay được với các trục cố định nhô ra từ cả hai phía của nó; môtơ gắn trong 
được bố trí trong vỏ may ¬ và có trục dẫn động; và phương tiện thay đổi tốc độ được lắp 
giữa trục dẫn động và vỏ may ¬ để đưa ra chuyển động quay dẫn động của môtơ gắn 
trong tới vỏ may ¬ theo một chiều với tốc độ được thay đổi. Phương tiện thay đổi tốc độ 
bao gồm các bánh răng trung tâm thứ nhất và thứ hai được nối với mặt ngoài theo chu vi 
của trục dẫn động sao cho chúng nằm có khoảng cách với nhau, các bánh răng trung tâm 
thứ nhất và thứ hai này được giới hạn bởi các bộ ly hợp một chiều sao cho lần lượt có 
các chiều ngược nhau, bánh răng hành tinh thứ nhất được gài với bánh răng trung tâm 
thứ nhất, và bánh răng hành tinh thứ hai được gài với bánh răng trung tâm thứ hai, bánh 
răng hành tinh thứ nhất và vỏ may ¬.  
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(11) 25586 
(21) 1-2010-03050 (51) 7 C08J  5/18, B29C  55/12, B65D  

65/02,  65/40, C08L  77/00 
(22) 15.01.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/JP2009/001729     15.01.2009 (87) WO 2009/128261 22.10.2009 
(30) 2008-106275     16.04.2008 JP 
(71) UNITIKA LTD.  (JP) 

50, Higashi-Hommachi 1-chome, Amagasaki-shi, Hyogo 660-0824, Japan 
(72) YUKI, Kiwamu (JP), NAKAI, Makoto (JP), NODA, Atsuko (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Màng nhựa polyamit được kéo căng theo hai trục, vật liệu 

bao bì chứa màng nhựa này và quy trình sản xuất 
  (57)    Sáng chế đề xuất màng nhựa polyamit được kéo căng theo hai trục, vật liệu bao bì chứa 

màng nhựa này và quy trình sản xuất màng nhựa này bằng cách sử dụng nhựa polyamit 
chứa ni lông 6 làm thành phần thứ nhất, và polyamit bao gồm xylylendiamin và axit béo 
dicarboxylic có từ 4 đến 12 nguyên tử cacbon làm thành phần thứ hai, trong đó màng 
này được đưa vào tiếp xúc với nước không nhỏ hơn 40oC và nhỏ hơn 70oC trong thời 
gian nằm trong khoảng từ 1 đến 10 phút và còn tiếp xúc với nước được đặt ở 70oC hoặc 
cao hơn trong thời gian nằm trong khoảng từ 1 đến 10 phút trong giai đoạn bất kỳ của 
quy trình này. Màng được tạo ra từ quy trình này có hàm lượng hợp chất có trọng lượng 
phân tử thấp nằm trong khoảng từ 0% đến 0,2% trọng lượng.  
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(11) 25587 
(21) 1-2010-03056 (51) 7 B29D  30/48, B21F  37/00, B65H  

81/00 
(22) 16.02.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/JP2009/052488      16.02.2009 (87) WO 2009/128286 22.10.2009 
(30) 2008-104563      14.04.2008 JP 
(71) FUJI SEIKO CO., LTD.  (JP) 

60, Hirakata 13-chome, Fukujucho, Hashima-shi, Gifu-ken, 501-6257 Japan 
(72) Toshiaki MORISAKI (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị quấn và tạo hình dây tanh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị quấn và tạo hình dây tanh, trong đó trong thiết bị này, 
phương tiện dẫn hướng để dẫn hướng dây tanh đến dưỡng tạo hình được đỡ sao cho có 
thể di chuyển được theo hướng tiếp tuyến với dưỡng tạo hình và có thân di động có thể 
kẹp và nhả kẹp dây tanh, thân dẫn hướng được đỡ trên thân di động để lắc được trên mặt 
phẳng song song với trục quay của dưỡng tạo hình và có phần dẫn hướng để dẫn hướng 
dây tanh theo hướng tiếp tuyến với dưỡng tạo hình, và bộ phận giới hạn để cho phép thực 
hiện chuyển động lắc của thân dẫn hướng khi thân di động ở vị trí lùi lại nhưng lại giới 
hạn chuyển động lắc của thân dẫn hướng khi thân di động ở vị trí tiến lên.  
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(11) 25588 
(21) 1-2010-03092 (51) 7 A23K  1/16,  1/18 
(22) 24.04.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/NO2009/000156  24.04.2009 (87) WO2009/131467 29.10.2009 
(30) 2008 1977       24.04.2008 NO 
(71) 1. EWOS INNOVATION AS  (NO) 

N-4335 Dirdal, Norway 
2. CHEMOFORMA LTD.  (CH) 
Rheinstrasse 28-32, CH-4302 Augst, Switzerland 

(72) VECINO, JosÐ, L., Gonzalez (ES), WADSWORTH, Simon (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm thức ăn và phương pháp nuôi cá 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm thức ăn chứa các thành phần thức ăn thông thường, 
peptiđoglycan và nucleotit. Chế phẩm thức ăn này có thể được sử dụng để phòng ngừa 
hoặc làm giảm các bệnh nhiễm khuẩn và phòng ngừa các triệu chứng liên quan đến bệnh 
nhiễm khuẩn ở động vật. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp nuôi cá bằng cách cung 
cấp chế phẩm thức ăn này trong thời gian trước, trong hoặc sau khi nhiễm khuẩn.  
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(11) 25589 
(21) 1-2010-03119 (51) 7 C07J  53/00, A61K  31/58, A61P  

5/34,  5/42,  5/28 
(22) 26.05.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/EP2009/003716  26.05.2009 (87) WO 2009/146811 10.12.2009 
(30) 10 2008 026 793.7       02.06.2008 DE 
(71) BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Mullerstr. 178, 13353 Berlin, Germany 
(72) RlNG, Sven (DE), BOHLMAN, Rolf (DE), KUHNKE, Joachim (DE), ZORN, Ludwig 

(DE), BORDEN, Steffen (DE), PRELLE, Katja (DE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hợp chất pregn-4-en-21,17-carbolacton được thế ở vòng C và 

dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các pregn-4-en-21,17-carbolacton chứa nhóm thế ở vòng C có công 

thức chung I  
 

  
 

trong đó  
R6,7 là α- hoặc β-metylen, và  
R9 là nguyên tử hyđro, còn R11 là nguyên tử brom, clo hoặc flo, hoặc  
R9 và R11 phối hợp với nhau tạo thành một liên kết.  
Hợp chất hoàn toàn mới này là các chất kháng khoáng-corticoit có hoạt tính làm kích tố 
thể vàng. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(11) 25590 
(21) 1-2010-03123 (51) 7 F16J  15/10, C08K  3/00,  7/08,  

7/18, C08L  9/02, C09K  3/10 
(22) 22.05.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/JP2009/059421     22.05.2009 (87) WO 2009/142292 26.11.2009 
(30) 2008-135150     23.05.2008 JP 
(71) 1. NIPPON LEAKLESS INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 

2-33-8, Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 1050003, Japan 
2. HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1078556, Japan 

(72) FUJIWARA, Ken (JP), AKIYOSHI, Koji (JP), HAMADA,Yoshiaki (JP), NAGAI, 
Yasuaki (JP), MOCHIZUKl, Shinsuke (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật liệu đệm kín và lớp đệm dạng tấm 

  (57)     Sáng chế đề xuất vật liệu đệm kín có độ bền được cải thiện, trong khi giữ độ dẻo cao và 
được sản xuất với giá thành thấp. Vật liệu đệm kín gồm có tấm liên kết được tạo thành 
bằng cách làm tăng áp, tách lớp, và làm lưu hóa vật liệu thô bởi các trục lăn cán láng. 
Vật liệu thô thu được bằng cách nhào trộn cao su, các sợi tăng cứng, và các chất đệm. 
Thành phần cơ bản của vật liệu thô bao gồm từ 16% đến 28% trọng lượng của NBR như 
cao su, từ 4% đến 8% trọng lượng các sợi aramit như các sợi tăng cứng, từ 10%đến 20% 
trọng lượng đolomit hình kim như các sợi tăng cứng, từ 8% đến 20% trọng lượng các hạt 
silic đioxit như chất đệm, và phần còn lại là chất đệm vô cơ đóng vai trò là chất đệm. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến lớp đệm dạng tấm.   
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(72) Phạm Quốc Long (VN), Trịnh Thị Thu Hương (VN), Natalia V. Ivanchina (RU), Alla 

A. Kicha (RU), Anatoly I. Kalinovsky (RU), Pavel S. Dmitrenok (RU), Irina G. 
Agafonova (RU), Valentin A. Stonik (RU) 

(54) Hợp chất muối natri của (23E)-27-nor-25-oxo-5alpha-cholest-23-
en-3beta, 6alpha, 8, 14, 15alpha-pentaol 15-O-sulfat 
(polyhydroxysteroit B) và phương pháp chiết chất này từ loài 
sao biển Archaster typicus 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất polyhidroxysteroit B có công thức cấu tạo (1) sau:  
 

  
 

và đến phương pháp chiết hợp chất này từ loài sao biển Archaster typicus ở Việt Nam. 
Hợp chất theo sáng chế có tên khoa học theo IUPAC là (23E)-27-Nor-25-oxo-5α-
cholest-23-ene-3β,6α ,8,14,15α-pentaol 15-O-sulfate, là hợp chất thuộc lớp chất steroit 
phân cực có phổ rộng các hoạt tính sinh học thú vị, như: gây độc tế bào, tán huyết, 
kháng khuẩn, kháng nấm, kháng viêm, giảm đau . . . Hợp chất này còn thể hiện hoạt tính 
gây độc tế bào đối với tinh trùng Cầu Gai. Ngoài ra, trong sáng chế này, các tác giả sáng 
chế còn đưa ra được phương pháp rất đặc hiệu áp dụng trong nghiên cứu mẫu sinh vật 
biển vốn là lĩnh vực nghiên cứu còn mới ở Việt Nam.  
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(11) 25592 
(21) 1-2010-03128 (51) 7 C07J 3/00, C07B 57/00 
(22) 22.11.2010 (43) 25.03.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.11.2010 
(71) Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên  (VN) 

Nhà 1H, số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Quốc Long (VN), Trịnh Thị Thu Hương (VN), Natalia V. Ivanchina (RU), Alla 

A. Kicha (RU), Anatoly I. Kalinovsky (RU), Pavel S. Dmitrenok (RU), Irina G. 
Agafonova (RU), Valentin A. Stonik (RU) 

(54) Hợp chất (24R)-27-nor-5alpha-cholestan-3beta,4beta,6alpha , 8, 
14,15alpha,24-heptaol (polyhydroxysteroit A) và phương pháp 
chiết hợp chất này từ loài sao biển Archaster typicus 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất polyhidroxysteroit A có công thức cấu tạo (1) sau: 
 

  
 
và đến phương pháp chiết hợp chất này từ loài sao biển Archaster typicus ở Việt Nam. 
Hợp chất theo sáng chế có tên khoa học theo IUPAC là (24R)-27-Nor-5α-cholestane- 
3β,4β,6α,8,14,15α,24-heptaol, là hợp chất thuộc lớp chất steroit phân cực có phổ rộng 
các hoạt tính sinh học thú vị, như : gây độc tế bào, tán huyết, kháng khuẩn, kháng nấm, 
kháng viêm, giảm đau ... Hợp chất này còn thể hiện hoạt tính gây độc tế bào với tinh 
trùng Cầu Gai. Ngoài ra, trong sáng chế này, các tác giả sáng chế còn đưa ra được 
phương pháp rất đặc hiệu áp dụng trong nghiên cứu mẫu sinh vật biển vốn là lĩnh vực 
nghiên cứu còn mới ở Việt Nam.  
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(11) 25593 
(21) 1-2010-03131 (51) 7 B23K  1/008 
(22) 30.01.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/DE2009/000124 30.01.2009 (87) WO2009/132607 05.11.2009 
(30) 10 2008 021 240.7      28.04.2008 DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.12.2010 
(71) ERSA GMBH  (DE) 

Leonhard-Karl-Strasse 24, 97877 Wertheim, GERMANY 
(72) KRESSMANN Richard (DE), SCHAFER Michael (DE), STAHL Johannes (DE), 

WOLPERT Christoph (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị và phương pháp để xử lý nhiệt cho vật cần hàn bằng 

truyền nhiệt đối lưu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị để xử lý nhiệt các vật cần hàn, cụ thể là các bảng mạch in 

hoặc tương tự có bố trí các linh kiện điện và các linh kiện điện tử, bao gồm ít nhất một 
buồng xử lý có ít nhất một vùng gia nhiệt hoặc vùng làm nguội được tạo ra hoặc bố trí, 
trong đó chất lưu được điều khiển nhiệt độ có thể được đưa vào trong vùng gia nhiệt 
hoặc làm nguội, trong đó các vật cần hàn đi qua vùng gia nhiệt hoặc làm nguội và nhiệt 
được truyền cụ thể theo cách đối lưu giữa các vật cần hàn và chất lưu được điều khiển 
nhiệt độ, và bao gồm ít nhất một phần tử đo nhiệt độ được bố trí trong buồng xử lý, 
trong đó ít nhất một phần tử cảm biến có khối lượng xác định được bố trí trong buồng xử 
lý, sao cho nhiệt được truyền theo cách đối lưu giữa phần tử cảm biến và chất lưu, và 
phương tiện được trang bị để làm nguội và/hoặc gia nhiệt phần tử cảm biến, trong đó 
nhiệt độ của phần tử cảm biến có thể được đo bằng phần tử đo nhiệt độ.  
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(11) 25594 
(21) 1-2010-03146 (51) 7 C01B  25/12,  25/163 
(22) 24.04.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/EP2009/054998 24.04.2009 (87) WO2009/130321 29.10.2009 
(30) 08155197.0      25.04.2008 EP 
(71) STRAITMARK HOLDING AG  (CH) 

Bundesplatz 1, CH-6300 Zug, Switzerland 
(72) NOTTE, Patrick (BE), DEVAUX, Albert (BE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất axit phosphorơ đậm đặc 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất axit phosphorơ đậm đặc từ P4O6 tinh khiết. 
P4O6 được thủy phân, tốt hơn trong khi khuấy trong nước với sự có mặt của chất xúc tác 
axit Broensted đồng thể, đồng thời duy trì pH của môi trường thủy phân/môi trường 
phản ứng dưới 5, nhờ đó lượng nước tự do, khi thủy phân hoàn toàn, nằm trong khoảng 
từ 0% đến 40%.  
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(11) 25595 
(21) 1-2010-03162 (51) 7 C07D  403/06 
(22) 20.11.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/KR2008/006849 20.11.2008 (87) WO 2009/151189 17.12.2009 
(30) 10-2008-0055111      12.06.2008 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.11.2010 
(71) IL-YANG PHARM. CO., LTD.  (KR) 

182-4, Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 449-726, Republic of Korea
(72) KIM, Dong Yeon (KR), LEE, Jun Yeoun (KR), CHO, Kwi Hyung (KR), PARK, Sung 

Tae (KR), KIM, Jung Woo (KR), PYUN, Doo Hyuk (KR), NAM, Sang Don (KR), 
KIM, Hee Yun (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp điều chế hợp chất trung gian dùng để tổng hợp 

hợp chất có hoạt tính chống loét 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất trung gian hữu ích để tổng hợp hợp 

chất có hoạt tính chống loét. Phương pháp điều chế hợp chất trung gian của hợp chất có 
hoạt tính chống loét theo sáng chế có thể thu được hợp chất có độ tinh khiết cao với hiệu 
suất cao, và có chi phí/thời gian sản xuất giảm so với phương pháp thông thường.  
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(11) 25596 
(21) 1-2010-03174 (51) 7 H04L  1/16 
(22) 28.04.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2009/041982 28.04.2009 (87) WO/2009/134806 05.11.2009 
(30) 61/048,490      28.04.2008 US 

12/430,646      27.04.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.11.2010 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) HO, Sai Yiu, Duncan (CA), RAINA, Ashwini (IN), XIAO, Gang, A. (CN), 
MAHESHWARI, Shailesh (IN), KUMAR, Vanitha, A. (IN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị tạo lập và gửi báo cáo trạng thái 

không hoàn chỉnh 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp hỗ trợ việc tạo lập và/hoặc gửi các báo 

cáo trạng thái giao thức PLC đến trạm cơ sở. Hệ thống này có thể bao gồm các bộ phận 
xác định số PDU bị mất, xác định xem số PDU bị mất có vượt quá kích cỡ cho phép 
phía bên truyền, chèn số thứ tự gắn với PDU bị mất đầu tiên vào trong trường ACK SN 
gắn với báo cáo trạng thái không hoàn chỉnh, bao gồm số thứ tự gắn với PDU bị mất đầu 
tiên vào trong báo cáo trạng thái không hoàn chỉnh, bao gồm số thứ tự của các PDU bị 
mất tiếp theo vào trong báo cáo trạng thái không hoàn chỉnh mà không vượt quá sự cho 
phép phía bên truyền, và gửi báo cáo trạng thái không hoàn chỉnh đến trạm cơ sở.  
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(11) 25597 
(21) 1-2010-03177 (51) 7 A61K  45/06, A23L  1/29, A61P  

3/02 
(22) 14.05.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/JP2009/002107      14.05.2009 (87) WO 2009/139167 19.11.2009 
(30) 2008-128521      15.05.2008 JP 
(71) MEIJI DAIRIES CORPORATION  (JP) 

2-10, Shinsuna 1-chome, Koto-ku, Tokyo 1368908, JAPAN 
(72) UMINO, Hiroyuki (JP), ASOU, Takanobu (JP), MIZOGUCHl, Katsunori (JP) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Chế phẩm dinh dưỡng có khả năng điều chỉnh lượng năng 

lượng, lượng nước và đương lượng muối, kít chứa chế phẩm 
này và phương pháp sử dụng 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp có thể bỏ qua thao tác cho thêm nước, natri clorua hoặc 
chất tương tự vào chế phẩm dinh dưỡng và giải quyết vấn đề ô nhiễm khi điều chế bằng 
cách phát triển phương pháp có khả năng điều chế một cách đơn giản và nhanh chóng 
chế phẩm dinh dưỡng có lượng năng lượng, lượng nước, lượng natri, v. v. thích hợp nhất 
với các căn bệnh của những người khác nhau. Chế phẩm dinh dưỡng với công thức điều 
chế phù hợp nhất có thể được điều chế một cách đơn giản và nhanh chóng bằng cách kết 
hợp hai hoặc nhiều chế phẩm dinh dưỡng chứa yếu tố dinh dưỡng dùng làm nguồn năng 
lượng, nước và natri, trong đó hàm lượng của các thành phần tương ứng là khác mặc dù 
chúng hầu như chứa các thành phần tương tự, để tự do thiết kế công thức điều chế như 
lượng năng lượng, lượng nước, lượng natri, v. v của chế phẩm dinh dưỡng sau khi kết 
hợp chúng.  
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(11) 25598 
(21) 1-2010-03182 (51) 7 B05B  7/24, F16K  5/00 
(22) 17.06.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/GB2009/050691  17.06.2009 (87) WO/2010/004305 14.01.2010 
(30) 0811050.4       17.06.2008 GB 
(71) U-POL LIMITED  (GB) 

1/3 Totteridge Lane, Whetstone, London N20 OEY, United Kingdom 
(72) JULIEN, Charles (GB) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đầu nối dùng cho súng phun sơn cấp liệu kiểu trọng lực, súng 

phun sơn cấp liệu kiểu trọng lực và phương pháp chuẩn bị sơn 
phun 

  (57)     Sáng chế đề xuất đầu nối để nối bình chứa sơn (1) có lỗ hở vào súng phun sơn cấp liệu 
kiểu trọng lực. Đầu nối bao gồm mối nối (7) dùng để nối vào lỗ hở của bình chứa và, khi 
sử dụng, để lắp bình chứa lên trên súng phun rãnh cấp sơn (10) để cấp sơn từ bình chứa 
vào trong súng phun; và rãnh cấp khí (1) để cấp không khí vào trong bình chứa khi sơn 
được cấp vào trong súng phun.  
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(11) 25599 
(21) 1-2010-03185 (51) 7 B01D  35/06,  24/00,  29/66, B23Q  

11/00 
(22) 14.07.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/JP2009/062744      14.07.2009 (87) WO2010/013596 04.02.2010 
(30) 2008-198077      31.07.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.11.2010 
(71) BUNRI INCORPORATION  (JP) 

708, Takajochohomanbo, Miyakonojo-shi, Miyazaki 885-1202 Japan 
(72) Minoru Tashiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị lọc 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị lọc (10) được bố trí thùng lọc (11), cụm môi trường lọc (12), 
nam châm (19), và cơ cấu lưu lượng gió chìm (50). Cụm môi trường lọc (12) bao gồm 
một lượng lớn các hạt môi trường lọc từ tính (31) tạo ra bằng các bi kim loại. Khi nam 
châm (19) ở vị trí thứ nhất, các hạt môi trường lọc từ tính (31) hút do từ tính với nhau. 
Khi nam châm (19) được di chuyển tới vị trí thứ hai, các hạt môi trường lọc từ tính (31) 
bị đẩy không hút nhau nữa. Trong khi làm sạch các hạt môi trường lọc từ tính (31), chất 
lỏng sạch (Q2) ở bên trên các hạt môi trường lọc từ tính (31) được rót giữa các hạt môi 
trường lọc từ tính (31). Trong khi làm sạch các hạt môi trường lọc từ tính (31), cơ cấu 
lưu lượng gió chìm (50) phụt không khí (57) vào chất lỏng sạch (Q2) bên trên các hạt 
môi trường lọc từ tính (31) và về phía các hạt môi trường lọc từ tính (31). Chất lỏng sạch 
(Q2) bên trên các hạt môi trường lọc từ tính (31) bị đẩy về phía các hạt môi trường lọc từ 
tính (31) và các bóng khí được nạp vào chất lỏng sạch (Q2) nhờ không khí phụt (57). 
Khi chất lỏng sạch (Q2) này chảy xuống giữa các hạt môi trường lọc từ tính (31), các hạt 
môi trường lọc từ tính (31) được làm sạch.  
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(11) 25600 
(21) 1-2010-03188 (51) 7 B65B  39/08 
(22) 30.06.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/SE2009/050839 30.06.2009 (87) WO 2010/002345 07.01.2010 
(30) 0801566-1      02.07.2008 SE 
(71) ECOLEAN RESEARCH & DEVELOPMENT A/S  (DK) 

Dampfaergevej 3, 2nd floor, DK-2100 Copenhagen, Denmark 
(72) GUSTAFSSON, Per (SE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống và phương pháp nạp bao gói loại gập lại được 

  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp nạp bao gói (2) loại gập lại được có sản 
phẩm dạng bột hoặc dạng lỏng, hệ thống bao gồm bao gói (2), bao gói có một khoang 
chứa được tạo thành bởi các thành bên mềm dẻo, và thiết bị (1) để nạp bao gói (2) loại 
gập lại được có sản phẩm dạng bột hoặc dạng lỏng. Ngoài ra, thiết bị bao gồm ống nạp 
(4) có phần đầu (6) được làm bằng vật liệu cứng và có chu vi ngoài (C2), và phần đầu 
(6), để chuyển sản phẩm này vào khoang chứa, có thể được đút vào rãnh nạp (3) của bao 
gói (2), rãnh nạp này (3) có chu vi trong (C1), và chi tiết kẹp (5) được thiết kế để kẹp 
phần đầu (6) và rãnh nạp (3) khi phần đầu (6) được đút vào rãnh nạp (3), để tạo ra sự bít 
kín giữa phần đầu (6) và rãnh nạp (3). Hệ thống này khác biệt ở chỗ, mức chênh lệch 
giữa chu vi trong (C1) của rãnh nạp (3) và chu vi ngoài (C2) của phần đầu (6) nhỏ hơn 
hoặc bằng bốn lần độ dày thành của các thành bao gói, sao cho loại trừ khả năng rãnh 
nạp (3) tạo ra các nếp gập khi được kẹp bởi chi tiết kẹp (5).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chữa mắt dạng nước và phương pháp làm tăng khả 

năng hòa tan trong nước và cải thiện độ ổn định của chất 
tương tự PGF2a trong chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chữa mắt dạng nước chứa chất tương tự PGF2 để điều trị 
bệnh tăng huyết áp mắt và bệnh glôcôm, và phương pháp làm tăng khả năng hoà tan 
trong nước và độ ổn định của chất tương tự PGF2α trong chế phẩm dạng nước này.  
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(22) 01.05.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/JP2008/058340   01.05.2008 (87) WO/2009/133616 05.11.2009 
(71) ANTHRAX SPORES KILLER CO., LIMITED  (HK) 

Unit A7/F, Sun Fai Commercial Centre, 576 Reclamation Street, Mongkok, Kowloon, 
HONG KONG 

(72) HATA, Yadayo (JP), HATA, Tomoyo (JP), TOSHIMORI, Hitoshi (JP), MIYAZAWA, 
Masaaki (JP), OTSUKI, Koichi (JP), TAKAKUWA, Hiroki (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thuốc khử trùng và phương pháp tiệt trùng bằng thuốc khử 

trùng này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thuốc khử trùng đa năng chứa ion kim loại có hoạt tính kháng vi 

sinh vật, L-xystein và axit L-ascorbic làm các thành phần chính, khác biệt ở chỗ thuốc 
khử trùng này chứa chất hoạt động bề mặt trừ chất hoạt động bề mặt không ion ngoài 
các thành phần chính này. Thuốc khử trùng đa năng có thể chứa thêm một hoặc nhiều 
hợp chất được chọn từ nhóm bao gồm axit sorbic, sorbat, axit benzoic, benzoat và este p-
hydroxybenzoat. Tốt hơn là, pH của thuốc khử trùng đa năng được điều chỉnh đến mức 
nằm trong khoảng từ 2,5 đến 4,0. Thuốc khử trùng này có thể khử trùng cho đối tượng 
cần xử lý như môi trường, thiết bị, chất hữu cơ bằng cách cho thuốc khử trùng tiếp xúc 
với đối tượng cần xử lý này. 
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(30) 61/125,967      30.04.2008 US 
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925 Page Mill Road, 94304 Palo Alto, United States of America 
(72) COSTABLE, Carmen (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và hợp phần để phân hủy hợp chất nhóm 

pyrethroit 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hợp phần để phân huỷ hợp chất nhóm pyrethroid, 

ví dụ như permethrin, bằng enzym. Phương pháp này bao gồm bước cho hợp phần 
organophosphorus hydrolaza (OPH) tiếp xúc với bề mặt hoặc các chất tạp nhiễm 
pyrethroit, ví dụ như permethrin. 
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(72) Hiroaki YAMAGISHI (JP), Hideyuki SAKURAMOTO (JP), Takehiro IDA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp xử lý đăng ký vị trí và trạm di động 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý đăng ký vị trí và trạm di động. Phương pháp theo 
sáng chế bao gồm các bước: bắt đầu, ở trạm di động (UE), việc xử lý đăng ký vị trí trên 
cơ sở thông tin hệ thống xác định trước, khi thu được thông tin hệ thống xác định trước 
trong số nhiều đoạn thông tin hệ thống được phát quảng bá bởi trạm cơ sở rađiô (eNB), 
thông tin hệ thống xác định trước bao gồm thông tin cần cho việc thực hiện việc xử lý 
đăng ký vị trí; và thu được khoảng dừng của nhiều đoạn thông tin hệ thống.  
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South Building No.1813, Mudanjiang Road, Baoshan District, Shanghai, China 
(72) LIAO, Libao (CN), PENG, Cheng (CN), HU, Yuping (CN), WANG, Youlong (CN), 

JlN, Fengmei (CN), ZHOU, Yang (CN), QU, Jinguang (CN), YAO, Zhijun (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Gàu múc xỉ dùng trong luyện kim và phương pháp sản xuất nó 

  (57)    Gàu múc xỉ dùng trong luyện kim có cấu trúc kiểu mới, có đường kính miệng gàu lớn 
hơn đường kính của đáy gàu, là vật chứa hình gàu để chứa và rót xỉ thép hoặc xỉ sắt 
trong giai đoạn được làm nóng chảy, được đặc trưng ở chỗ, gàu múc xỉ dùng trong luyện 
kim được tạo hình bằng cách hàn các tấm thép. Theo gàu múc xỉ dừng trong luyện kim 
có cấu trúc kiểu mới, các tấm thép được cán được hàn vào gàu thông qua quy trình hàn. 
Do đó, chất gây ô nhiễm môi trường được giảm rất lớn. Bởi vì các hạt tinh thể đồng nhất 
cấu thành nên tấm thép của vách gàu của gàu múc xỉ dùng trong luyện kim, các khuyết 
tật như lỗ co, độ xốp co, lỗ khí, phân tách, vết nứt, phi kim loại, vết nút do nóng, vết nứt 
do lạnh và v.v. hầu như là không tồn tại, và bởi vì tính đồng nhất của các hạt tinh thể cấu 
thành nên tấm thép của vách gàu của gàu múc xỉ dùng trong luyện kim là giống với tính 
đồng nhất của tấm thép được cán thông thường, gàu múc xỉ có khả năng hàn tốt và khả 
năng sửa chữa tốt và tuổi thọ của nó có thể được gia tăng, hơn nữa tính an toàn tại nơi 
làm việc được đảm bảo, làm giảm chi phí rất lớn.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị cấp phát tài nguyên ACK/NACK đường 

liên kết ngược 
  (57)     Phương pháp được đề xuất để cấp phát tài nguyên cho hệ thống truyền thông không dây. 

Phương pháp này bao gồm nhóm các kênh điều khiền đường liên kết xuôi từ nhiều 
khung con và định thứ tự các kênh điều khiển đường liên kết xuôi trên các khung con 
đường liên kết xuôi có CCE thứ nhất nằm trong ánh xạ ký hiệu thứ nhất và kết hợp với 
tài nguyên được bảo tồn cho kênh đường liên kết ngược. Phương pháp này sử dụng ánh 
xạ thứ nhất ký hiệu hoặc ánh xạ thứ nhất hỗn hợp ký hiệu/khung con để cấp phát hiệu 
quả tài nguyên.  
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(72) MAZZAROLO, Giovanni (IT), BALLANTYNE, Colin (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Dụng cụ bảo vệ cổ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ bảo vệ cổ, như đai cổ (12) chẳng hạn, có kết cấu kín, cơ 
bản là cứng, bao quanh cổ và được làm thích ứng để đặt trên thân người sử dụng, dụng 
cụ bảo vệ cổ này bao gồm bộ phận làm thay đổi tạm thời hình dạng của dụng cụ bảo vệ 
cổ để làm giảm khe hở tự nhiên giữa bề mặt bên trên của đai cổ và vành bên dưới của 
mũ bảo hiểm (10), nhờ đó tạo ra đường truyền bổ sung để các lực ép tác dụng lên dụng 
cụ bảo vệ cổ và truyền về phía thân người.  
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(72) PETER, Emmanuelle (FR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Tế bào quang điện và nền tấm mặt trước dùng cho tế bào này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tế bào quang điện (1) được làm từ vật liệu quang điện hấp thu, cụ 
thể cađimi, tế bào này bao gồm nền tấm mặt trước (10), cụ thể là nền thủy tinh trong 
suốt, có, trên bề mặt chính, lớp phủ điện cực trong suốt (100) bao gồm lớp nhiều lớp 
dạng màng mỏng bao gồm ít nhất một lớp dẫn điện trong suốt, cụ thể là lớp dẫn điện có 
thành phần chính tùy chọn là oxit kẽm pha, khác biệt ở chỗ điện cực (100) bao gồm ít 
nhất một lớp làm phẳng (22).  
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(72) JURIGA, James, Andrew (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Lá nhíp kép cho xe với chi tiết nhíp có hình dạng chữ J 

  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống nhíp xe cho loại xe có thanh ngang khung và trục dọc được 
bố trí về cơ bản vuông góc với thanh ngang khung, có nhíp chính với đặc tính đàn hồi 
được xác định trước, phần thứ nhất để nối với khung xe tại mối nối chính và phần thứ hai 
để nối với trục dọc. Lá nhíp chính có đầu mút thứ nhất nối trục xoay với khung xe tại 
mối nối trục xoay thứ nhất, và đầu mút thứ hai nối với khung xe tại mối nối trục xoay 
thứ hai, và phần mối nối trục được bố trí ở giữa đầu mút thứ nhất và thứ hai. Lá nhíp phụ 
có đầu mút thứ nhất nối với khung xe tại mối nối trục xoay, và đầu mút thứ hai nối với 
trục. Chi tiết hạn chế độ võng được nối có lựa chọn với lá nhíp chính hoặc phụ để kiểm 
soát khoảng cách giữa chúng. Chi tiết hạn chế độ võng gọi là chi tiết nhíp dạng chữ J.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hỗn hợp dược chất và kit dược phẩm bao gồm hỗn hợp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp dược chất hữu ích trong việc điều trị các bệnh có liên quan 
đến sự tăng sinh của tế bào, liên quan đến sự di cư hoặc sự chết của các tế bào u tủy theo 
chương trình sự hình thành mạch hoặc sự xơ hóa. Hỗn hợp dược chất theo sáng chế là hữu 
ích để bào chế các dược phẩm chứa hỗn hợp dược chất này. Sáng chế cũng đề cập đến kit 
dược phẩm bao gồm hỗn hợp dược chất này.  
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235 East 42nd Street, New York, NY 10017, United States of America 
(72) Michael Aaron BRODNEY (US), Christopher John HELAL (US), Brian Thomas 

O'NEILL (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất piperidin vòng và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I và muối dược dụng của nó : 
 

  
 

Trong đó hợp chất này được dùng để điều trị bệnh. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến 
dược phẩm chứa hợp chất này, phương pháp tổng hợp nó và các hợp chất trung gian.  
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(11) 25612 
(21) 1-2010-03262 (51) 7 F16C  33/42,  33/32,  33/44 
(22) 26.05.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/JP2009/059558     26.05.2009 (87) WO2009/150935 17.12.2009 
(30) 2008-155909     13.06.2008 JP 

2008-178620     09.07.2008 JP 
(71) NTN CORPORATION  (JP) 

3-17, Kyomachibori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 5500003 Japan 
(72) Takahiro WAKUDA (JP), Katsuaki SASAKl (JP), Shohei FUKAMA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vòng giữ, ổ bi có rãnh xoi sâu và ổ trục bít kín 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vòng giữ có thể đạt được việc giảm mômen xoắn, ổ bi có rãnh sâu 
có vòng giữ, và ổ trục kín có thể ngăn không cho vật thể lạ xâm nhập vào ổ trục và có 
thể giảm một cách đây đủ mômen xoắn bít kín. Vòng giữ được tạo ra bằng cách kết hợp 
hai tấm giữ hình khuyên (27A, 27B), mỗi tấm có các phần phình ra dạng hình bán cầu 
(26) được bố trí ở các khoảng cách định trước theo hướng chu vi. Các phần phình ra 
dạng hình bán cầu (26, 26) đối nhau và tạo ra các hốc (30) để giữ các bi (16). Mỗi một 
trong số các hốc (30) có các bề mặt đối diện với bi, mỗi hốc có phần không tiếp xúc với 
bi (31), và diện tích tiếp xúc trong mỗi một trong số các hốc (30) ứng với mỗi một trong 
số các bi (16) giảm từ 15% đến 30% so với diện tích tiếp xúc ứng với mỗi một trong số 
các bi (16) mà không tạo ra phần không tiếp xúc với bi (31). Mỗi một trong số các chi 
tiết bít kín (17) đóng vai trò làm đệm bít kín tiếp xúc có phần miệng bít kín (17a) tiếp 
xúc với phần kia của mặt lăn, và vật liệu của ít nhất một đầu xa của phần miệng bít kín 
(17a) là vật liệu có độ mài mòn cao mà vật liệu này có thể bị mài mòn.  
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(11) 25613 
(21) 1-2010-03265 (51) 7 H04L  25/03,  9/08 
(22) 05.05.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2009/042825  05.05.2009 (87) WO/2009/137467 12.11.2009 
(30) 12/115,297       05.05.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.12.2010 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) OTTE, Kurt. W. (US), VAN MELLE, Ehren, J.D. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị hiệu lực hóa thông báo đã lưu trữ và 

đang đến 
  (57)     Sáng chế đề cập đến việc tiết kiệm thời gian cho thiết bị di động bằng cách hiệu lực hóa 

thông báo đã lưu trữ, mà trước đó không có khả năng đọc được, bằng cách sử dụng 
thông báo liên quan, có thể nhận được với tốc độ nhanh hơn. Theo một số khía cạnh, 
thiết bị di động này có thể tiết kiệm thời gian bằng cách hiệu lực hóa thông báo đã lưu 
trữ bằng cách đọc thông tin mới liên quan và sau đó, đọc lại hoặc trộn lại thông báo đã 
lưu trữ hoặc CRC của nó. Nỗ lực đọc thông báo đầu tiên có thể không thành công do 
thông tin trộn bị thay đổi hoặc do các lý do khác. Lý do thất bại của nỗ lực đọc thông 
báo đầu tiên có thể được xác định dựa trên nỗ lực tiếp theo đọc thông báo với cùng 
thông tin trộn hoặc thông tin trộn khác có thành công hay không.  
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(11) 25614 
(21) 1-2010-03277 (51) 7 C07C  241/02,  243/40 
(22) 26.05.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/EP2009/056379 26.05.2009 (87) WO 2009/144225 03.12.2009 
(30) 08156903.0      26.05.2008 EP 

08164564.0      18.09.2008 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.03.2011 
(71) GRINDEKS, A JOINT STOCK COMPANY  (LV) 

53, Krustpils street, LV-1057 Riga, Latvia 
(72) Daina ZICANE (LV), Maris TURKS (LV) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất 3-(2,2,2-trimetylhydrazin)propionat 

dihydrat 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp chất 3-(2,2,2-trimetythydrazin)propionat 

dihydrat một cách hiệu quả.  
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(11) 25615 
(21) 1-2010-03278 (51) 7 C07C  241/02,  243/14 
(22) 26.05.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/EP2009/056370 26.05.2009 (87) WO 2009/144221 03.12.2009 
(30) 08156903.0      26.05.2008 EP 

08164565.7      18.09.2008 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.03.2011 
(71) GRINDEKS, A JOINT STOCK COMPANY  (LV) 

53, Krustpils street, LV-1057 Riga, Latvia 
(72) Daina ZICANE (LV), Maris TURKS (LV) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất 3-(2,2-dimetylhydrazino) 

metylpropionat 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp chất 3-(2,2-dimetylhydrazino) 

metylpropionat một cách hiệu quả.  
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(11) 25616 
(21) 1-2010-03291 (51) 7 E04H  9/00,  9/14 
(22) 08.06.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2009/046533 08.06.2009 (87) WO2009/152065 17.12.2009 
(30) 12/137,566      12.06.2008 US 
(75) MIGUEL SERRANO  (US) 

552 Austral St., Suite 904, San Juan, Puerto Rico 03064, Puerto Rico 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống môđun tạo thành nhà tạm tránh bão và phương pháp 

lắp ráp 
  (57)     Sáng chế đề cập tới các nhà tạm đúc sẵn có thể được lắp đặt và định vị lại một cách dễ 

dàng, đồng thời tạo ra nhà tạm an toàn, chắc chắn trước, trong và sau khi xảy ra thảm 
họa, cũng như tới phương pháp lắp ráp chúng.  
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(11) 25617 
(21) 1-2010-03297 (51) 7 F16L  55/10 
(22) 28.05.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2009/045426 28.05.2009 (87) WO 2009/151964 17.12.2009 
(30) 12/135,831      09.06.2008 US 
(71) TDW DELAWARE, INC.  (US) 

1100 Market Street, Suite 780, Wilmington, DE 19801 (US) 
(72) WILSON, Buddy, A. (US), BILLINGTON, Randy, B. (US), BINGHAM, Bruce, W. 

(US), GARRISON, Tony, R. (US), MORGAN, Mark, A. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Phương pháp kiểm tra việc đóng hệ thống khóa của một đường 

dẫn hình trụ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp kiểm tra việc đóng hệ thống khoá của một đường dẫn 

hình trụ, phương pháp này sử dụng một nhóm van, một loạt bước kiểm tra áp lực, và 
bước dừng vật lý để xác nhận việc đóng hệ thống khoá của một đường dẫn hình trụ. 
Phương pháp này có thể còn sử dụng ống dẫn cân bằng. Các van cách ly máy ta rô đai 
ốc, đường ống, và ống dẫn cân bằng với nhau để cho sản phẩm không thể chảy qua 
nhau. Sau đó, các van được mở ra khi một loạt bước kiểm tra áp lực được thực hiện. Sau 
đó, chi tiết nút kín hoàn toàn được hạ thấp vào đường dẫn cho đến khi chi tiết nút kín tựa 
bên trong đường dẫn và được định hướng sao cho vòng khoá của chi tiết nút kín ở vị trí 
mở rộng hoàn toàn. Sau đó, vị trí mở rộng được xác nhận bằng cách nâng cao chi tiết nút 
kín cho đến khi chuyển động lên trên của nó bị giới hạn. Sau đó, chi tiết nút kín được 
tháo ra và áp lực bên trên chi tiết nút kín giảm xuống cỡ 0 psi (0 KPa).  
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(21) 1-2010-03310 (51) 7 F03B  3/04,  17/06 
(22) 02.07.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/EP2009/004803 02.07.2009 (87) WO 2010/003591 14.01.2010 
(30) 10 2008 032 411.6      10.07.2008 DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.12.2010 
(71) SIGNO-ERFINDERVEREIN SACHSEN E.V.  (DE) 

Karl-Heine-Strasse 99, 04229 Leipzig, Germany 
(72) SEYFARTH, Gerold (DE), HOFGEN, Siegfried (DE), LANGLOTZ, Holger (DE) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Bộ chuyển đổi dòng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị để chuyển đổi năng lượng cơ học thành các dạng năng lượng 
khác, tốt nhất là thành điện năng. Thiết bị được đề cập tới là một bộ chuyển đổi dòng 
được định dạng sao cho một khối hình nón của tua bin quay (1) được đưa vào chuyển 
động bởi chất dung môi dòng chảy, có cánh đẩy dạng xoắn (1c) được bố trí trên chu vi 
của khối hình nón của tua bin quay, được đỡ tương đối với vỏ bọc cố định (2) nhờ một ổ 
đỡ chính (8) và được làm kín bởi các cái bịt vòng trượt (23), các vòng bịt đầu trục hướng 
trực (30) và các vòng bịt đầu trục hướng tỏa tròn (31) bởi vậy các cơ cấu để chuyển đổi 
có hiệu quả tốc độ quay (24) và chuyển đổi năng lượng (25) có thể được bố trí trong 
không gian rỗng được tạo ra bằng cách này và có thể được bảo vệ có hiệu quả chống lại 
sự xâm nhập của chất dung môi dòng chảy, nguyên liệu dòng chảy có được thể thoát ra 
nhờ cấu trúc của bộ chuyển đổi dòng và mức năng lượng lớn có thể được chuyển đổi.  
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(11) 25619 
(21) 1-2010-03320 (51) 7 C07D  401/04, A01N  43/56,  43/78,  

43/82,  43/88, C07D  401/14,  417/04,  
417/14 

(22) 04.06.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/EP2009/003984 04.06.2009 (87) WO2009/149858 17.12.2009 
(30) 08158247.0      13.06.2008 EP 
(71) BAYER CROPSCIENCE AG  (DE) 

Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany 
(72) BRETSCHNEIDER, Thomas (DE), FRANKEN, Eva-Maria (FR), GORGENS, Ulrich 

(DE), FUSSLEIN, Martin (DE), HENSE, Achim (DE), KLUTH, Joachim (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất amit và thioamit làm thuốc diệt động vật gây hại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất amit và thioamit, quy trình điều chế chúng, trong đó các 
hợp chất này được sử dụng để để kiểm soát động vật gây hại, bao gồm động vật chân đốt 
và đặc biệt là sâu bọ.  
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(11) 25620 
(21) 1-2010-03322 (51) 7 H04B  3/54 
(22) 12.06.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/JP2009/061144       12.06.2009 (87) WO 2009/151153 17.12.2009 
(30) 2008-154274       12.06.2008 JP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) lKEDA, Koji (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp dò điểm đồng bộ hóa và thiết bị truyền thông sử 

dụng đường dây điện 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp dò điểm đồng bộ hoá của dòng điện xoay chiều bằng 

cách so sánh dạng sóng xoay chiều với điện áp ngưỡng, và đề cập đến thiết bị truyền 
thông sử dụng đường dây điện. Phương pháp theo sáng chế bao gồm các bước: dò điểm 
tăng, tại điểm này điện áp của dạng sóng xoay chiều thay đổi từ mức nhỏ hơn điện áp 
ngưỡng lên mức bằng hoặc lớn hơn điện áp ngưỡng; dò điểm giảm, tại điểm này điện áp 
của dạng sóng xoay chiều thay đổi từ mức bằng hoặc lớn hơn điện áp ngưỡng tới mức 
nhỏ hơn điện áp ngưỡng; tính khoảng thứ nhất từ điểm tăng đến điểm giảm sau điểm 
tăng này; tính khoảng thứ hai từ điểm giảm đến điểm tăng sau điểm giảm này; và xác 
định điểm đồng bộ hóa dựa vào chênh lệch giữa độ dài của khoảng thứ nhất và độ dài 
của khoảng thứ hai.  
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31/5383, A61P  25/00,  3/00, C07D  
413/12,  413/14,  417/10,  471/04,  
498/04 

(22) 22.05.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/EP2009/003648 22.05.2009 (87) WO/2009/149820 17.12.2009 
(30) 08290572.0      09.06.2008 EP 
(71) SANOFI-AVENTIS  (FR) 

174, Avenue de France, F-75013 Paris, France 
(72) KEIL, Stefanie (DE), URMANN, Matthias (DE), WENDLER, Wolfgang (DE), 

GLIEN , Maike (DE), MATTER, Hans (DE), FALK, Eugen (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Các hợp chất sulfonamit dị vòng chứa nitơ được tạo vòng với 

nhóm đầu oxadiazolon và quy trình điều chế chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các sulfonamit dị vòng chứa nitơ được tạo vòng với nhóm đầu 

oxadiazolon, các muối dược dụng của chúng và các dẫn xuất có tác dụng sinh lý thể 
hiện hoạt tính chủ vận PPARdelta hoặc PPARdelta và PPARalpha. 
Các hợp chất có công thức I, : 

 

  
 

trong đó các gốc là như được xác định trong bản mô tả. Sáng chế cũng đề cập đến các 
muối dược dụng của chúng và quy trình bào chế dược phẩm chứa chúng. Các hợp chất 
này là thích hợp để điều trị và/hoặc phòng ngừa các rối loạn chuyển hóa axit béo và rối 
loạn sử dụng glucoza cũng như các rối loạn liên quan đến sự kháng insulin và chứng huỷ 
myelin và các rối loạn thoái hóa thần kinh khác của hệ thần kinh trung ương và ngoại biên.  
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(86) PCT/FR2009/051057  04.06.2009 (87) WO 2010/001014 07.01.2010 
(30) 0853870       11.06.2008 FR 
(71) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE  (FR) 

18 Avenue d'Alsace, F-92400 Courbevoie, France 
(72) PETER, Emmanuelle (FR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Tế bào quang điện, nền tấm mặt trước và quy trình sản xuất 

điện cực trong suốt dùng cho tế bào này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến nền tấm mặt trước của tế bào quang điện thế, cụ thể là nền kính 

trong suốt, và đề cập đến tế bào quang điện thế hợp nhất với nền này. Sáng chế cũng đề 
cập đến quy trình sản xuất điện cực trong suốt có thành phần chính là oxit kẽm pha tùy 
chọn, khác biệt ở chỗ lớp có thành phần chính là oxit kẽm được lắng kết lên ít nhất một 
trong các mặt của nền, hoặc lên ít nhất một lớp tiếp xúc với một trong các mặt của nền 
này, và ở chỗ lớp này được trải qua quá trình oxy hóa có kiểm soát để oxy hóa phần bề 
mặt của lớp này trên suốt một phần của độ dày của lớp.  
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(86) PCT/FR2009/051056 04.06.2009 (87) WO 2010/001013 07.01.2010 
(30) 0853869      11.06.2008 FR 
(71) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE  (FR) 

18 Avenue d'Alsace, F-92400 Courbevoie, France 
(72) PETER, Emmanuelle (FR), RUITENBERG, GÐrard (NL), DAO, Thien Hai (VN) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Tế bào quang điện, nền tấm mặt trước và quy trình sản xuất 

điện cực trong suốt dùng cho tế bào này 
  (57)     Sáng chế dề cập đến quy trình sản xuất điện cực trong suốt có thành phần chính là oxit 

kẽm, khác biệt ở chỗ lớp có thành phần chính là oxit kẽm được lắng kết lên ít nhất một 
trong các mặt của nền, hoặc lên ít nhất một lớp tiếp xúc với một trong các mặt của nền 
này, và ở chỗ lớp này được trải qua xử lý nhiệt để oxy hóa phần bề mặt của lớp này trên 
suốt một phần của độ dày của lớp.  
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(21) 1-2010-03351 (51) 7 E02B  17/00 
(22) 26.05.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2009/045171  26.05.2009 (87) WO2009/143520 26.11.2009 
(30) 61/055,752       23.05.2008 US 
(71) TRANSOCEAN OFFSHORE DEEPWATER DRILLING INC.  (US) 

4 Greenway Plaza Houston, TX 77046, United States of America 
(72) WISHAHY Momen A. (CA), BREKKE James N. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và cơ cấu làm tăng sức cản đỡ bên tạo ra bởi các 

chân của giàn khoan tự nâng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm tăng sức cản mômen lật của giàn khoan tự nâng 

bao gồm bước gắn ít nhất một chân đỡ bên vào ít nhất một chân tự nâng, trong đó chân 
tự nâng được gắn chặt và có khung giàn. Sáng chế còn đề cập đến hệ thống và cơ cấu 
làm tăng sức cản mômen lật của chi tiết đỡ với khung giàn.  
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(11) 25625 
(21) 1-2010-03371 (51) 7 A47K  11/06 
(22) 13.05.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/GB2009/050503  13.05.2009 (87) WO 2009/138784 19.11.2009 
(30) 0808822.1       15.05.2008 GB 
(71) MY CARRY POTTY LTD.  (GB) 

Unit 4B, 11-15 Francis Avenue, Bournemouth, Dorset, BH11 8NX, United Kingdom 
(72) Amanda JENNER (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Bô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bô, trong đó bô này bao gồm phần ngồi có mặt trên được tạo hình 
theo công thái học để tiếp nhận mông của đứa trẻ khi bô ở trạng thái mở. Phần ngồi bao 
gồm khoang để tiếp nhận chất thải từ đứa trẻ. Phần nắp của bô có cấu tạo để nối được 
với phần ngồi để tạo ra sự bịt kín giữa chúng khi bô ở trạng thái đóng. Phương tiện giữ 
chặt được bố trí để ngăn chặn chuyển động tương đối giữa phần nắp và phần ngồi khi bô 
ở trạng thái đóng. Sự bịt kín được làm thích ứng sao cho ngăn chặn được sự thoát ra của 
chất thải bất kỳ chứa trong khoang dù cho bô ở bất kỳ hướng nào.  
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(11) 25626 
(21) 1-2010-03373 (51) 7 A61K  9/20,  31/7068,  9/28 
(22) 14.05.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2009/002999 14.05.2009 (87) WO 2009/139888 19.11.2009 
(30) 61/053,609      15.05.2008 US 

61/201,145       05.12.2008 US 
61/157,875       05.03.2009 US 

(71) CELGENE CORPORATION  (US) 
86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, United States of America 

(72) ETTER, Jeffrey, B. (US), LAI, Mei (US), BACKSTROM, Jay, Thomas (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa các chất tương tự xytiđin dùng qua đường 

miệng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa các chất tương tự xytidin để sử dụng qua đường 

miệng, trong đó dược phẩm này giải phóng các chất tương tự xytidin chủ yếu trong dạ 
dày. Các dược phẩm này được sử dụng để điều trị các bệnh và rối loạn bao gồm ung thư, 
các rối loạn liên quan đến sự tăng sinh tế bào bất thường, các rối loạn về máu, các rối 
loạn miễn dịch, và các rối loạn khác.  
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(21) 1-2010-03379 (51) 7 C11D  3/20,  3/37 
(22) 27.05.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/JP2009/059698       27.05.2009 (87) WO2009/154061 23.12.2009 
(30) 2008-157714       17.06.2008 JP 
(71) LION CORPORATION  (JP) 

3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 130-8644, Japan 
(72) Hideyuki KANEDA (JP), Ryo HYODO (JP), Daisuke SASAKI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm tẩy rửa 
  (57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy rửa có khả năng làm giảm sự phai màu của quần áo 

do tác dụng của ánh sáng mặt trời gây ra. Chế phẩm tẩy rửa này chứa (A) chất hoạt động 
bề mặt và (B) este của axit béo của axit ascorbic, và tốt hơn nếu chế phẩm này còn chứa 
ít nhất một thành phần (C) được chọn từ nhóm gồm có xenluloza được cation hóa, 
carboxymetyl xenluloza và hyđroxypropylmetyl xenluloza. Ngoài ra, tốt hơn nếu chế 
phẩm tẩy rửa theo sáng chế còn chứa xenluloza được cation hóa, trong đó mức độ cation 
hóa của xenluloza được cation hóa được ưu tiên là nằm trong khoảng từ 0,4 đến 1,2% 
khối lượng.  
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61/108,370      24.10.2008 US 
(71) TAKEDA SAN DIEGO, INC.  (US) 

10410 Science Center Drive, San Diego, California 92121, United States of America 
(72) CHERUVALLATH, Zacharia (US), GWALTNEY, Stephen, L. (US), JENNINGS, 

Andrew, John (GB), SABAT, Mark (US), STAFFORD, Jeffrey, A. (US), TANG, 
Mingnam (US), WANG, Haxia (CN) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chất hoạt hóa glucokinaza và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất để sử dụng với glucokinaza có công thức:  
 

  
 

trong đó các nhóm biến như được xác định trong bản mô tả. Sáng chế cũng đề xuất dược 
phẩm, kit và thành phẩm chứa các hợp chất này; phương pháp và hợp chất trung gian 
hữu ích để điều chế hợp chất này. Các hợp chất theo sáng chế là hữu ích trong điều trị 
một số bệnh.  
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(11) 25629 
(21) 1-2010-03392 (51) 7 E21B  43/24 
(22) 18.05.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2009/044353 18.05.2009 (87) WO/2009/143061 26.11.2009 
(30) 61/054,157      18.05.2008 US 

12/365,750      04.02.2009 US 
(71) BAKER HUGHES INCORPORATED  (US) 

2929 Allen Parkway, Suite 2100, Houston, TX 77019, United States of America 
(72) BECKER, Harold, L. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý các giếng dầu bằng sóng vô tuyến và viba 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp bao gồm bước phơi nhiễm chất vào loại sóng điện từ thứ 
nhất được tạo ra bởi thiết bị thứ nhất. Tần số của loại sóng điện từ thứ nhất nằm trong 
dải tần số vô tuyến và thiết bị tiêu thụ năng lượng không quá khoảng 1.000 Oát. Việc 
phơi nhiễm này xảy ra trong khoảng thời gian và ở tần số đủ để biến đổi có thể phát hiện 
được ít nhất một đặc tính vật lý của chất khi nó tồn tại trước khi phơi nhiễm.  
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S-151 85 Sodertalje, Sweden 
(72) BONNERT, Roger, Victor (GB), CONNOLLY, Stephen (GB), COOK, Anthony 

Ronald (GB), EVANS, Richard (GB), RAUBO, Piotr (PL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất benzoxazinon và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hợp chất có công thức (I)  
 

  
 

trong đó W, R1, R2 và R3 như được xác định trong phần mô tả và dược phẩm chứa 
chúng.  
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(22) 17.06.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/JP2009/002760      17.06.2009 (87) WO 2009/153989 23.12.2009 
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(71) LOTTE CO., LTD.  (JP) 
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(72) Yuuichi MAEDA (JP), Atsushi NARISE (JP), Sanae KlKUCHl (JP), Kenji OSAWA 

(JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp điều chế chiết xuất từ cây bạch đàn, thực phẩm 

và đồ uống chứa chiết xuất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế chiết xuất từ cây bạch đàn mà có khả năng 

làm giảm mùi đặc trưng của bạch đàn và còn thu được lành phần hoạt tính với hiệu suất 
và độ tinh khiết cao làm thành phần hoạt động sinh lý.  

Phương pháp này bao gồm các bước: loại đi thành phần tinh dầu khỏi cây bạch 
đàn và chiết phần còn lại với nước hoặc dung dịch nước chứa dung môi hữu cơ và sau đó 
chiết tiếp phần còn lại thu được sau chiết với dung dịch nước chứa dung môi hữu cơ 
hoặc dung môi hữu cơ, do đó thu được Macrocarpal A, Macrocarpal B và Macrocarpal C 
có mặt trong cây bạch đàn làm chất hoạt động sinh lý với hàm lượng cao hơn so với sử 
dụng phương pháp thông thường và điều chế được chiết xuất có mùi vị, hình thức và các đặc 
tính tốt. Sáng chế còn đề cập đến thực phẩm và đồ uống chứa chiết xuất từ cây bạch đàn.  
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(22) 18.06.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/EP2009/057614 18.06.2009 (87) WO 2009/153318 23.12.2009 
(30) 08158581.2      19.06.2008 EP 
(71) TEIJIN ARAMID B.V.  (NL) 

Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, Netherlands 
(72) PETERS, Martinus Wilhelmus Maria Gemma (NL) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình sản xuất màng polyolefin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất màng polyolefin có khối lượng phân tử siêu cho 
gồm có các bước nén polyolefin có khối lượng phân tử siêu cao ban đầu với khối lượng 
phân tử trung bình là 500000 gam/mol ở dạng bột sử dụng máy nén đảng áp, cán 
polyolefin được nén với ít nhất là một bước kéo căng dưới các điều kiện mà không có 
điểm nào trong quy trình sản xuất polyme mà nhiệt độ của nó vượt quá điểm nóng chảy 
của nó. Quy trình sản xuất cho phép sản xuất các màng polyolefin có khối lượng phân tử 
siêu cao có chất lượng cao.  
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S-151 85 Sodertalje, Sweden 
(72) BRANALT, Jonas (SE), GUSTAFSSON, David (SE), NILSSON, Ingemar (SE), 

POLLA, Magnus (SE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất carboxamit dị vòng và dược phẩm chứa chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), hữu ích về mặt dược lý, cụ thể hợp chất 
là chất ức chế cạnh tranh proteaza serin tương tự trypsin, đặc biệt là thrombin, và dược 
phẩm chứa chúng.  
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(22) 19.05.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/JP2009/059492      19.05.2009 (87) WO2009/142320 26.11.2009 
(30) 2008-134246      22.05.2008 JP 
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20-1, Nishi-shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 1600023, Japan 
(72) KURODA, Reiko (JP), HIGUCHI, Hiroaki (JP), NARISE, Atsushi (JP), SHIMIZU, 

Katsumasa (JP), OSAWA, Kenji (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tác nhân phòng và/hoặc chữa bệnh viêm da cơ địa dị ứng, thực 

phẩm và thức ăn cho vật nuôi chứa nó 
  (57)     Các tác giả sáng chế đã thực hiện các nghiên cứu khác nhau để tìm ra tác nhân phòng 

và/hoặc chữa bệnh viêm da cơ địa dị ứng đồng thời hạn chế các phản ứng thuốc có hại ở 
mức nhỏ nhất và có độ an toàn cao. Kết quả là đã tìm được dịch chiết được chiết từ vỏ 
quả măng cụt (Garcinia mangostana L.) bằng dung môi phân cực có tác dụng phòng 
ngừa hoặc chữa khỏi bệnh viêm da cơ địa dị ứng. Do đó, sáng chế đề xuất tác nhân 
phòng và/hoặc chữa bệnh viêm da cơ địa dị ứng chứa dịch chiết được chiết từ vỏ quả 
măng cụt bằng dung môi phân cực. Ngoài ra, sáng chế đề xuất thực phẩm chứa tác nhân 
phòng và/hoặc chữa bệnh viêm da cơ địa dị ứng trên đây.  
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(11) 25635 
(21) 1-2010-03429 (51) 7 G01N  33/569, C07K  16/00,  14/00, 

C12M  1/34 
(22) 18.05.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2009/044405 18.05.2009 (87) WO 2009/143083  26.11.2009 
(30) 61/128,076 19.05.2008 US 

61/128,079 19.05.2008 US 
61/128,099 19.05.2008 US 
61/128,077 19.05.2008 US 
61/122,260 12.12.2008 US 
61/122,254 12.12.2008 US 

(71) 1. IDEXX LABORATORIES, INC.  (US) 
One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, United States of America 
2. DIVERGENCE, INC.  (US) 
1005 North Warson Road, Suite 401, St. Louis, Missouri 63132, United States of 
America 

(72) David Allen Elsemore (US), Jinming Geng (CN), Laurie A. Flynn (US), Michael 
Crawford (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp, dụng cụ và kit để phát hiện giun tròn, giun tóc 

và giun móc 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp, dụng cụ, kit để phát hiện sự có mặt hoặc không có mặt 

một hoặc nhiều kháng nguyên giun sán trong phân trong mẫu. Phương pháp, dụng cụ và 
kit theo sáng chế có thể sử dụng để khẳng định sự có mặt hoặc không có mặt của giun 
tròn, giun tóc và/hoặc giun móc trong mẫu phân lấy từ động vật có vú và cũng có thể 
phân biệt giữa sự nhiễm một hoặc nhiều giun sán. Có thể khẳng định sự có mặt hoặc 
không có mặt của giun tròn, giun tóc và/hoặc giun móc ở động vật có vú, ví dụ, để chọn 
đợt điều trị tối ưu cho động vật có vú và/hoặc để xác định xem động vật có vú đã hết 
nhiễm giun chưa sau khi bắt đầu điều trị.  
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(11) 25636 
(21) 1-2010-03430 (51) 7 B65B  31/04 
(22) 18.05.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/NZ2009/000079 18.05.2009 (87) WO 2009/142510 26.11.2009 
(30) 568439      19.05.2008 NZ 

573865      19.12.2008 NZ 
(75) DAVID MURRAY MELROSE  (NZ) 

88 Balmoral Road, Mt Eden, Auckland 1024, New Zealand 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chai, phương pháp và thiết bị để nạp chai và nắp dùng cho chai 

  (57)    Sáng chế đề cập tới chai, phương pháp và thiết bị để nạp chai, và nắp dùng cho chai. 
Theo sáng chế, để thay đổi khoảng trống trên trong một chai nhằm loại bỏ áp suất chân 
không, chai này có một đệm bịt kín hoặc nắp có thể tạo ra lỗ hở tạm thời dẫn vào chai và 
có thể bịt kín được ở trạng thái nén để tạo ra sự gia tăng có kiểm soát của áp suất bên 
trong khi các sản phẩm chứa được gia nhiệt của chai nguội đi. Khoang bịt kín (84) có 
thể cho phép đưa một chất lưu vào khoảng trống trên (23b) để ép mức chất lưu (40) 
xuống thấp hơn.  
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(11) 25637 
(21) 1-2010-03446 (51) 7 B66B  23/24 
(22) 05.05.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/EP2009/055429  05.05.2009 (87) WO2009/141225 26.11.2009 
(30) 08156619.2       21.05.2008 EP 
(71) INVENTIO AG  (CH) 

Seestrasse 55, Postfach, CH-6052 Hergiswil, Switzerland 
(72) ILLEDITS, Thomas (AT), NOVACEK Thomas (AT), MATHEISL Michael (AT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Lan can dùng cho thang máy hoặc đường đi bộ di động 

  (57)     Sáng chế đề cập tới lan can (1), được dùng cụ thể cho các thang máy hoặc các đường đi 
bộ di động và có các phần nắm (2 và 2') được bố trí kế tiếp nhau. Mỗi phần nắm (2) có 
vỏ ngoài (10), lớp bọc (10) hoặc vỏ (10) có ít nhất một phần trong suốt. Ngoài ra, các 
phương tiện phát sáng (20) được bố trí ở khoảng trống bên trong (13) được giới hạn bởi 
vỏ ngoài (10), lớp bọc (10) hoặc vỏ (10) hình ôvan hoặc elip.  
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(11) 25638 
(21) 1-2010-03447 (51) 7 B66B  23/24 
(22) 05.05.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/EP2009/055432 05.05.2009 (87) WO2009/141226 26.11.2009 
(30) 08156620.0      21.05.2008 EP 

08156610.1      21.05.2008 EP 
(71) INVENTIO AG  (CH) 

Seestrasse 55, Postfach, CH-6052 Hergiswil, Switzerland 
(72) ILLEDITS Thomas (AT), NOVACEK Thomas (AT), MATHEISL Michael (AT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Lan can dùng cho thang máy hoặc đường đi bộ di động 

  (57)     Sáng chế đề cập tới lan can có vỏ ngoài được phủ ít nhất một phần (3). Lớp phủ (15) bao 
gồm ít nhất một lớp gồm kim loại và/hoặc ít nhất một hỗn hợp kim loại, lan can theo 
sáng chế được tạo từ các phần nắm (1, 1'), nằm trên bộ truyền động băng tải. Các phần 
nắm liền kề (1, 1') có thể được đẩy vào trong nhau, các phần nắm (1, 1') này nghiêng so 
với nhau mà không sinh ra các biến dạng của các chi tiết (1, 1') trong vùng uốn. Để đạt 
được mục đích này, mỗi phần nắm (1) có phần vát nghiêng bên trong (8) hoặc hốc (8), 
được dùng để gối chồng lên phần vát bên ngoài (9') hoặc hốc (9') của phần nắm liền kề 
(1'), cho phép các chi tiết được đẩy vào trong nhau hoặc nghiêng so với nhau. Có lợi, nếu 
vỏ ngoài (3) được tạo thành kép với thành ngoài (17) và thành trong (18).  
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(11) 25639 
(21) 1-2010-03451 (51) 7 F16L  15/04, E21B  17/042 
(22) 18.04.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/RU2008/000237  18.04.2008 (87) WO2009/093929 30.07.2009 
(30) 2008102374       25.01.2008 RU 
(71) OBSHHESTVO S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOST'JU "TMK-PREMIUM 

SERVISES"  (RU) 
ul. Pokrovka, 40-2a, Moscow, 105062, RUSSIA 

(72) Vladimir Petrovich ALDOHIN (RU), Aleksej Viktorovich EMEL'JANOV (RU), Jurij 
Fjodorovich EMEL'JANOV (RU), Aleksandr Vladimirovich ZASLAVSKU (RU), 
Mihail Noehovich LEFLER (RU), Pavel Nikolaevich SIDORENKO (RU), Boris 
Jur'evich SHHERBAKOV (RU) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Mối nối ren có độ kín cao 

  (57)     Sáng chế đề cập tới mối nối ren theo sáng chế có độ kín cao có các chi tiết ghép nối 
trong và ngoài với các bề mặt ren và có ren. Ren có mặt tựa và mặt gài. Phần bịt kín 
được tạo ra ở phía đường kính nhỏ hơn của độ côn ren có dạng chêm. Phần bịt kín được 
tạo trên các chi tiết ghép nối trong và ngoài. Phần bịt kín bao gồm các phần của các chi 
tiết ghép nối trong và ngoài. Các chi tiết trong và ngoài của phần bịt kín được tạo ra bởi 
các bề mặt tỳ và theo hướng kính được làm côn. Bề mặt theo hướng kính được làm côn 
được tạo góc trong khoảng từ 250 đến 350 so với đường vuông góc với đường trục ren. Bề 
mặt tỳ được làm côn được tạo góc trong khoảng từ 100 đến 250 so với đường vuông góc 
với đường trục ren. Kết quả kỹ thuật là tăng độ tin cậy và độ kín cho mối nối, tăng độ 
bền mối nối, đơn giản hóa việc lắp-tháo trong quá trình vận hành, và tăng độ chịu mài 
mòn và tuổi thọ của mối nối. Mối nối ren theo sáng chế được áp dụng cho lĩnh vực thi 
công các giếng dầu và khí và có thể được sử dụng cho các ống chống và các chuỗi ống.  
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(11) 25640 
(21) 1-2010-03458 (51) 7 F17C  3/02 
(22) 19.05.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/FR2009/050932 19.05.2009 (87) WO2009/150366 17.12.2009 
(30) 0853288      21.05.2008 FR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.03.2011 
(71) GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ  (FR) 

1, route de Versailles F-78470 Saint Remy les Chevreuse, FRANCE 
(72) Gery CANLER (FR), Adnan EZZARHOUNI (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp kết dính các khối cách nhiệt với kết cấu đỡ bình 

và bình kín có các khối cách nhiệt được tạo ra theo phương 
pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới bình kín cách nhiệt trên mặt đất lắp trên kết cấu đỡ (1), bao gồm 
vách cách nhiệt có các khối cách nhiệt (14), mỗi khối cách nhiệt bao gồm panen gỗ dán 
và chứa hoặc mang vật liệu cách nhiệt, các khối cách nhiệt (14) được gắn trực tiếp lên 
kết cấu đỡ (1) nhờ các dải (3) bằng mát tít được bố trí trên các panen của các khối cách 
nhiệt dọc theo các đường song song với nhau, khác biệt ở chỗ, ít nhất hai trong số các 
dải (3) trên panen của ít nhất một trong số các khối cách nhiệt (14) có dạng sóng và 
được bố trí dọc theo các đường song song. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương 
pháp kết dính các khối cách nhiệt với kết cấu đỡ bình. 
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(11) 25641 
(21) 1-2010-03462 (51) 7 A61K 31/4965, A61P 25/00, C07D  

241/20 
(22) 22.06.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/JP2009/061285    22.06.2009 (87) WO2009/157396 30.12.2009 
(30) 2008-162638     23.06.2008 JP 
(71) NIPPON SHINYAKU CO., LTD.  (JP) 

14, Kisshoin Nishinosho Monguchicho, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 601-8550 Japan 
(72) Keiichi KUWANO (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thuốc điều trị bệnh hẹp ống cột sống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thuốc điều trị bệnh hẹp ống cột sống.  
Sáng chế đề cập đến thuốc điều trị bệnh hẹp ống cột sống chứa hợp chất dị vòng có công 
thức chung (1) dưới đây hoặc muối dược dụng của nó làm hoạt chất;  
[công thức 1]  

  

 
 

Trong công thức (1),  
R1 và R2 có thể giống hoặc khác nhau và mỗi nhóm là nhóm aryl tùy ý thế; 
R3 và R4 có thể giống hoặc khác nhau và mỗi nhóm là nguyên tử hyđro hoặc nhóm 
alkyl;  
R5 là nguyên tử hyđro, nhóm alkyl hoặc nguyên tử halogen;  
Y là N hoặc N→O;  
A là NR6, và R6 là nguyên tử hyđro, nhóm alkyl, v.v. . . ;  
D là nhóm alkylen hoặc nhóm alkenylen tuỳ ý được thế bằng nhóm hydroxy; 
E là nhóm phenylen hoặc liên kết đơn;  
G là O, S, v.v. . . ; và  
Q là nhóm carboxy, alkoxycarbonyl, v.v. . .  
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(11) 25642 
(21) 1-2010-03464 (51) 7 A45C 7/00 
(22) 27.05.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/CN2009/000596  27.05.2009 (87) WO 2009/143711 03.12.2009 
(30) 200810028408.4       30.05.2008 CN 
(75) CHE-WEN LIN  (TW) 

18F-2, No. 2, Lane 175, Sec. 3, Shiou-Lang Road, Junghe City, Taipei Hsien 235, 
Taiwan 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Kết cấu chứa đựng dạng bọc ngoài dùng cho vật gắn kèm mềm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kết cấu chứa đựng dạng bọc ngoài dùng cho các vật gắn kèm mềm 
bao gồm tấm bọc ngoài mặt trước, tấm bọc ngoài mặt sau và vật gắn kèm mềm. Tấm bọc 
ngoài mặt trước gồm đường mép nối thứ nhất và phần bọc ngoài, trong khi đó tấm bọc 
ngoài mặt sau bao gồm phương tiện liên kết bọc ngoài tương ứng với phần bọc ngoài. 
Vật gắn kèm mềm bao gồm đường mép nối thứ hai và bằng cách ghép khớp đường mép 
nối thứ nhất với đường mép nối thứ hai mà tấm bọc ngoài mặt trước và tấm bọc ngoài 
mặt sau được cố định với nhau. Ngoài ra, kết cấu chứa đựng còn bao gồm phần chứa 
đựng. ở vị trí chứa đựng, phần chứa đựng được sử dụng để chứa các vật nhỏ hơn; trong 
khi đó ở vị trí không gập, ngoài việc vật gắn kèm mềm được sử dụng để chứa các vật lớn 
hơn, phần chứa đựng có thể được sử dụng để chứa các vật nhỏ hơn. Sáng chế còn có thể 
được áp dụng để kết hợp với quần áo hoặc vật gắn kèm mềm khác.  
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(11) 25643 
(21) 1-2010-03484 (51) 7 F23D  14/10, F23Q  9/04 
(22) 23.06.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/IT2008/000422      23.06.2008 (87) WO 2009/157021 30.12.2009 
(71) SABAF S.P.A.  (IT) 

Via Dei Carpini, 1, I-25035 Ospitaletto (BS), Italy 
(72) BETTINZOLI, Angelo (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Đầu đốt khí cho lò hoặc vỉ nướng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đầu đốt khí cho lò, hoặc vỉ nướng, thuộc loại bao gồm ít nhất một 
ống Venturi (16), tạo thành hỗn hợp nhiên liệu của không khí sơ cấp-khí, có ít nhất một 
vùng có tiết diện thu nhỏ sau đó là vùng có tiết diện phân kỳ, ít nhất một khoang phân 
phối (17) chứa hỗn hợp nhiên liệu, được đặt phía dưới vùng có tiết diện phân kỳ của ống 
Venturi (16), và nhiều khe mở phụt lửa (19) có sự thoát ra của hỗn hợp nhiên liệu, có 
trong khoang phân phối (17) này, hoặc truyền lỏng với khoang sau, cũng như tại ít nhất 
một lỗ đánh lửa (13) để đốt cháy đầu đốt. Thuận lợi là khoang sau bao gồm ít nhất một 
ống chia dòng (12) chứa một phần của dòng hỗn hợp nhiên liệu, thể hiện đoạn ống dẫn 
vào của nó có trong bộ phận phía dưới vùng chứa tiết diện thu nhỏ của ống Venturi (16), 
và đoạn dẫn ra của nó được đặt tại lỗ đánh lửa (13) nói trên.  
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(11) 25644 
(21) 1-2010-03485 (51) 7 F23D  14/10,  14/70 
(22) 23.06.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/IT2008/000423   23.06.2008 (87) WO 2009/157022 30.12.2009 
(71) SABAF S.P.A.  (IT) 

Via Dei Carpini, 1, I-25035 Ospitaletto (BS), Italy 
(72) BETTINZOLI, Angelo (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Đầu đốt khí cho lò 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đầu đốt khí (1) cho lò, hoặc vỉ nướng, loại bao gồm ống Venturi (2) 
để trộn khí nhiên liệu và không khí sơ cấp, khoang phân phối chính (3) được kéo dài 
theo hướng tiến của dòng hỗn hợp, và được đặt ở phía dưới ống Venturi (2), cũng như ít 
nhất một khoang cấp phối (22a, 22b) được đặt ở bên ngoài phía trước khoang chính (3), 
và có các lỗ phụt lửa (4; 4a, 4b, 4c, 4d) cho dòng ra của hỗn hợp khí - không khí sơ cấp, 
khoang chính (3) này và khoang bên ngoài (22a, 22b) này được nối bằng chất lỏng với 
nhau đối với ít nhất một đoạn kéo dài của khoang chính (3) bởi ít nhất một khe mở 
thông (16a, 16b, 17a, 17b). ưu tiên, khe mở thông (16a, 16b, 17a, 17b) ở trên có, tương 
xứng với hướng tiến của dòng hỗn hợp, tiết diện lớn hơn trong phần trên và tiết diện nhỏ 
hơn trong phần dưới của đoạn kéo dài nêu trên của khoang chính (3).  
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(11) 25645 
(21) 1-2010-03487 (51) 7 B29C  47/12, B29K  105/04, B29C  

47/08, B29K  105/16 
(22) 19.05.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/JP2009/002198   19.05.2009 (87) WO2009/144887 03.12.2009 
(30) JP2008-137248      26.05.2008 JP 
(71) WPC CORPORATION  (JP) 

7-12-604, Mita 5-chome, Minato-ku, Tokyo 1080073, Japan 
(72) Takeyasu KIKUCHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị ép đùn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị có thể sản xuất các sản phẩm đúc bọt có bọt phân bố đều 
trong toàn bộ sản phẩm. Thiết bị ép đùn (1) cung cấp nguyên liệu đúc (25a) được sản 
xuất bằng cách cấp nhiệt, trộn, và làm nóng chảy để hóa dẻo hỗn hợp thô (25) gồm có ít 
nhất là chất tạo bọt, và bao gồm máy ép đùn (2) mà ép đùn vật liệu đúc (25a) từ phần 
đầu của trục vít (5), khuôn ép đùn (10) được lắp tại phần đầu của trực vít (5), và khuôn 
đúc (15) được lắp tại đầu ra (11b) của khuôn ép đùn (10). Đĩa lọc (12) được lắp tại đầu 
ra (11b) của khuôn ép đùn (10) để tác dụng lực hãm chống lại lực ép đùn lên vật liệu đúc 
(25a) được ép đùn từ phần đầu của trục vít (5) và sinh ra áp lực ngược theo hướng trục 
vít (5). Lõi (20) được lắp tại đầu vào (15a) của khuôn đúc (15) để tác dụng lực hãm 
chống lại lực ép đùn lên nguyên liệu đúc (25a) được ép đùn từ khuôn ép đùn (10) và sinh 
ra áp lực ngược tác dụng theo hướng ép đùn của khuôn ép đùn (10).  
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(11) 25646 
(21) 1-2010-03488 (51) 7 F24C  1/00, F22B  1/28 
(22) 24.06.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/JP2009/061510   24.06.2009 (87) WO2009/157480 30.12.2009 
(30) 2008-166697      26.06.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.12.2010 
(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 545-8522 Japan 
(72) Takashi UTSUMI (JP), Hideo SHIMODA (JP), Shinya UEDA (JP), Yasuhiro 

SAKODA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị tạo hơi và thiết bị nấu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo hơi (1) được bố trí lớp vỏ kim loại (2), lỗ cấp nước (3) 
để cấp nước vào lớp vỏ (2), bộ gia nhiệt tạo hơi (4) được lắp ở phần phía dưới của lớp vỏ 
(2) và làm bay hơi nước được cấp từ lỗ cấp nước (3), bộ gia nhiệt làm tăng nhiệt độ hơi 
(5) được bố trí ở trên bộ gia nhiệt tạo hơi (4) với khoảng cách được định trước từ vách 
trong của lớp vỏ (2) và làm tăng nhiệt độ của hơi được tạo ra bởi bộ gia nhiệt tạo hơi (4), và 
lỗ thoát (8) để thoát hơi quá nhiệt được tạo ra bởi bộ gia nhiệt làm tăng nhiệt độ hơi (5).  
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(11) 25647 
(21) 1-2010-03492 (51) 7 A61Q  11/00, A61K  8/04,  8/25 
(22) 03.06.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/IB2009/005835  03.06.2009 (87) WO2009/147507 10.12.2009 
(30) 61/058,409      03.06.2008 US 

12/468,910      20.05.2009 US 
(71) J.M. HUBER CORPORATION  (US) 

1000 Parkwood Circle, Suite 1000, Atlanta, GA 30399, United States of America 
(72) HUA, Duen-wu (US), MCGILL, Patrick, Donald (US), FULTZ, William, C. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vật liệu composit silicagel/silic oxit kết tủa có tính trong 

suốt dùng cho kem đánh răng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến vật liệu composit silicagel/silic oxit kết tủa để sử dụng trong kem 

đánh răng có độ truyền sáng tối đa ít nhất là 25% trong khoảng hệ số khúc xạ từ 1,432 
đến 1,455; tính hiệu quả về mùi vị tương đối so với cát silic oxit ít nhất là 50%; chỉ số 
CTAB nhỏ hơn 40; và, khi được kết hợp vào kem đánh răng với lượng là 20% khối 
lượng, thì kem đánh răng này có trị số RDA (độ mài mòn ngà răng tương đối) lớn nhất 
là 130; tỷ lệ PCR (mức độ làm sạch mảng bám trên răng) : RDA nằm trong khoảng từ 
0,7 đến 1,3; và độ mờ sau 24 giờ nhỏ hơn 50%.  
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(11) 25648 
(21) 1-2010-03496 (51) 7 C07D  215/48,  241/44,  403/12,  

403/14, A61K  31/4709,  31/498, 
A61P  35/00 

(22) 20.05.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/EP2009/056154 20.05.2009 (87) WO2009/141386 26.11.2009 
(30) 08156846.1      23.05.2008 EP 
(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(72) FURET, Pascal (FR), GRAUS PORTA, Diana (ES), GUAGNANO, Vito (IT) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất quinolin và quinoxalin để sử dụng làm chất ức chế 

protein tyrosin kinaza, quy trình điều chế chúng và dược 
phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) :  
 

  
 

trong đó các nhóm thế là như được xác định trong bản mô tả, ở dạng tự do hoặc dạng 
muối, solvat, N-oxit dược dụng của chúng, quy trình điều chế chúng; dược phẩm chứa 
hợp chất này, cụ thể là để sử dụng trong một hoặc nhiều bệnh qua trung gian protein 
tyrosin kinaza.  
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(11) 25649 
(21) 1-2010-03501 (51) 7 A46B 15/00, A61C 19/04 
(22) 17.03.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/FI2009/050205     17.03.2009 (87) WO2009/141489 26.11.2009 
(30) 20085488      23.05.2008 FI 
(71) BRUSHGATE OY  (FI) 

Erottajankatu 5 A, FI-00130 Helsinki, FINLAND 
(72) PUURUNEN Juha-Pekka (FI), VISA Ari (FI), COLLIN Jussi (FI), KANTOLA Jouni 

(FI), AVDOUEVSKI Ivan (FI), ULF Meriheina (FI), TEIJO Viljanen (FI) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị điều khiển bàn chải đánh răng thông minh 

  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị điều khiển bàn chải đánh răng (1), bao gồm: bộ nhớ (4) để 
lưu giữ các dữ liệu tham chiếu, bộ so sánh (5) để so sánh các dữ liệu được tạo ra với các 
dữ liệu tham chiếu được lưu giữ trong bộ nhớ (4), và bộ phận hiển thị (6) để hiển thị tới 
người sử dụng xem có hay không các dữ liệu được tạo ra tương ứng với các dữ liệu tham 
chiếu. Để đạt được hiệu quả chi phí và giải pháp tiết kiệm không gian khiến có thể tính 
đến các yếu tố cá nhân khi sử dụng bàn chải đánh răng, thiết bị cảm biến chỉ bao gồm 
gia tốc kế (3), có kết cấu tạo ra các dữ liệu hiển thị các góc trong đó bàn chải đánh răng 
(9) được giữ trong khi sử dụng. Thiết bị điều khiển (1) bao gồm công tắc (8) để chuyển 
thiết bị điều khiển (1) sang chế độ chỉ dẫn, trong đó các dữ liệu tạo ra bởi gia tốc kế (3) 
được lưu giữ vào bộ nhớ (4) để sử dụng như các dữ liệu tham chiếu trong quá trình sử 
dụng sau đó của bàn chải đánh răng (9).  
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(11) 25650 
(21) 1-2010-03505 (51) 7 H01H  33/66,  9/52 
(22) 24.06.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/EP2009/004541 24.06.2009 (87) WO2009/156133 30.12.2009 
(30) 08011391.3      24.06.2008 EP 
(71) ABB TECHNOLOGY AG  (CH) 

Affolternstr. 44, CH-8050 Zurich, Switzerland 
(72) GENTSCH, Dietmar (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ phận cực và phương pháp sản xuất bộ phận cực của thiết bị 

chuyển mạch trung thế hoặc cao thế 
  (57)     Sáng chế đề xuất bộ phận cực dùng cho thiết bị chuyển mạch hạ thế, trung thế hoặc cao 

thế như được nêu trong các điểm YCBH 1, 9 và 10. Trong trường hợp này, để bảo đảm 
nhiệt sinh ra sẽ được phân tán tốt hơn ra bên ngoài để đối lưu, sáng chế đề xuất phần tử 
truyền nhiệt có tính dẫn nhiệt dưới dạng vỏ hình trụ được tạo ra giữa buồng ngắt chân 
không, phần giữ tiếp điểm với vỏ bọc, mặt trong của phần tử truyền nhiệt này này nằm 
trên buồng ngắt chân không và phần giữ tiếp điểm, và mặt ngoài của phần tử truyền 
nhiệt này nằm trên mặt trong của vỏ bọc. Hơn nữa, sáng chế đề xuất thành phần truyền 
nhiệt có thể được sản xuất từ chất dẻo dẫn nhiệt bằng quy trình đúc phun hoặc quy trình 
sản xuất đúc tổng hợp. Sau đó, thành phần này có thể được nối vào bộ phận cực thông 
qua các phần mở. Cách khác là lắp khít các thành phần truyền nhiệt này trước khi bọc 
kín thiết bị bằng hợp chất bọc, và sau đó cũng đúc chúng vào.  
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(11) 25651 
(21) 1-2010-03509 (51) 7 A61K  31/575,  36/076, A61P  11/02,  

11/06,  17/00,  19/02,  27/14,  37/02,  
37/08 

(22) 24.06.2008 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/CN2008/001218 24.06.2008 (87) WO2009/155730 30.12.2009 
(71) SINPHAR TIAN-LI PHARMACEUTICAL CO., LTD (HANGZHOU)  (CN) 

No. 599 Hongfeng Road, Yuhang Economic Development Zone Hangzhou, Zhejiang 
311100, China 

(72) LIN, Hang-ching (TW), WU, Wen-Mein (TW) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Dược phẩm để điều trị bệnh do rối loạn miễn dịch gây ra 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất lanostan có công thức (I) hoặc muối dược 
dụng của nó để điều trị bệnh do rối loạn miễn dịch gây ra : 

 

  
 

trong đó R1 là H hoặc CH3; R2 là OCOCH3, =O hoặc OH; R3 là H hoặc OH; R4 là -
C(=CH2)-C(CH3)2Ra, trong đó Ra là H hoặc OH, hoặc -CH=C(CH3)-Rb, trong đó Rb là 
CH3 hoặc CH2OH; R5 là H hoặc OH; và R6 là CH3 hoặc CH2OH.  
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(11) 25652 
(21) 1-2010-03511 (51) 7 F03B  3/12, F03D  1/06 
(22) 27.05.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/DK2009/000117   27.05.2009 (87) WO/2009/143846 03.12.2009 
(30) PA 2008 00723        27.05.2008 DK 
(71) FO900 INVEST APS  (DK) 

Gammel Havn 1, DK-8700 Horsens, Denmark 
(72) LARSEN, Helgi (DK), MUELLER, Jan, Allan (DK), LARSEN, Lars (DK) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cánh động cơ của tuabin gió hoặc thủy lực 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cánh động cơ của tuabin gió, động cơ này bao gồm mayơ, từ đó 
mayơ ít nhất một cánh kéo dài gần như theo hướng kính, cánh này bao gồm vùng chân 
gần nhất với mayơ, cánh này bao gồm vùng chuyển tiếp cách xa khỏi mayơ, cánh này 
còn bao gồm ít nhất cánh thứ nhất. Phạm vi của sáng chế có thể được thực hiện bởi các 
cánh bao gồm ít nhất một rãnh dọc, rãnh này có khe hở cửa vào nằm ở trước rãnh, rãnh 
này có khe hở cửa ra ở mặt sau của rãnh không khí, vùng hở rãnh này giảm dần từ khe 
hở cửa vào tới khe hở cửa ra. Nhờ đó, có thể đạt được tốc độ không khí tăng dần trong rãnh 
chảy qua rãnh, điều này sẽ dẫn tới làm tăng năng lượng được tạo ra do gió quanh cánh.  
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(30) 2008-143035      30.05.2008 JP 
(71) JGC CATALYSTS AND CHEMICALS LTD.  (JP) 
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(72) MATSUMOTO, Hiroshi (JP), NONAKA, Seijiro (JP), FUKUDA, Morio (JP), 

KOMATSU Michio (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm xúc tác để cracking tầng sôi dầu hydrocacbon và 

phương pháp cracking tầng sôi dầu hydrocacbon có sử dụng 
chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm xúc tác để cracking tầng sôi dầu hydrocacbon để có thể thu 
được xăng và phân đoạn dầu gazoin với hiệu suất cao và mức độ cracking cặn cao trong 
khi hiệu suất than cốc thấp.  

Chế phẩm theo sáng chế bao gồm thành phần xúc tác A chứa zeolit và từ 10 đến 
30% khối lượng là chất gắn kết trên cơ sở silic oxit và thành phần xúc tác B chứa zeolit 
và từ 10 đến 30% khối lượng chất gắn kết là hợp chất nhôm, được trộn lẫn theo tỷ lệ 
khối lượng nằm trong khoảng từ 10:90 đến 90:10 (WA:WB), trong đó WA là khối lượng 
của thành phần xúc tác A và WB là khối lượng của thành phần xúc tác B.  

Sáng chế còn đề xuất phương pháp cracking tầng sôi dầu hydrocacbon bằng cách 
sử dụng chế phẩm này.  
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(72) OKOCHI, Yasuhiko (JP), MIKI, Hiroshi (JP), MAKINO, Masami (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp cải tạo nền 

  (57)     Phương pháp cải tạo nền với chi phí thấp được đề xuất bằng cách đánh giá hiệu quả ràng 
buộc của đất nên một cách thích hợp và bố trí các khối gia cố một cách hợp lý.  

Sáng chế đề xuất phương pháp cải tạo nền mà tạo nên các khối gia cố tại nên với 
cách bố trí các khối gia cố (1) mà cách bố trí này ngăn cản sự biến dạng của nền khi nên 
chịu tải và có xu hướng bị biến dạng. Sự biến đổi ứng suất, xảy ra do việc ngăn cản sự 
biến dạng bằng các khối gia cố (1) tại đất nền được đánh giá và ít nhất một trong các sự 
thay đổi độ bền và độ cứng của nền do sự biến đổi ứng suất ở trên được đánh giá như 
hiệu quả ràng buộc nền bởi các khối gia cố (1). Sau đó hình dạng và cách bố trí các khối 
gia cố (1) được xác định để thúc đẩy hiệu quả duy trì của nền. Sự thay đổi ứng suất được 
đánh giá như ít nhất một trong các thay đổi ứng suất chính và ứng suất trượt mà được 
gây ra như lực thụ động do hiệu quả ràng buộc của các khối gia cố khi nền chịu tải.  
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(86) PCT/EP2009/056489 27.05.2009 (87) WO2009/153154 23.12.2009 
(30) 10 2008 025 430.4      27.05.2008 DE 

10 2008 025 429.0      27.05.2008 DE 
(71) CLIQLOC GMBH  (DE) 

Schmiedhofsweg 1, 50769 Koln, GERMANY 
(72) Guido ENDERT (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ phận đóng cho đồ chứa, đồ chứa và phương pháp bịt kín đồ 

chứa có sử dụng bộ phận đóng này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận đóng (2) để bịt kín miệng của đồ chứa (1), trong đó miệng 

(1.1) của đồ chứa (1) có mép miệng (1.2) bao gồm thành trong (1.3) và thành ngoài 
(1.4), và trong đó bộ phận đóng (2) có chi tiết bịt kín (4) sao cho miệng (1.1) của đồ 
chứa (1) có thể được đóng kín khít. Bộ phận đóng kiểu này được đặc trưng ở chỗ sự bịt 
kín đồ chứa (1) bởi bộ phận đóng (2) sẽ tùy thuộc vào áp suất tiếp xúc (Pk) được tác 
động từ bộ phận đóng (2) lên đồ chứa (1), cụ thể là lên mép miệng (1.2).  
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(11) 25656 
(21) 1-2010-03525 (51) 7 A47J  31/56 
(22) 26.05.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/NL2009/050291  26.05.2009 (87) WO 2009/145625 03.12.2009 
(30) 2001620       27.05.2008 NL 
(71) BRAVILOR HOLDING B.V.  (NL) 

Pascalstraat 20, 1704 RD Heerhugowaard, The Netherlands 
(72) VERHOEVEN, Romanus Eduard (NL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị phân phối đồ uống và bộ phận đun nóng được làm 

thích ứng cho thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị phân phối đồ uống và bộ phận đun nóng được làm thích ứng 

cho thiết bị này. Theo sáng chế, thiết bị phân phối đồ uống bao gồm: bộ phận đun nóng 
để tạo ra nước ấm; bộ phận chứa để tiếp nhận một thành phần uống liền; bộ phận pha 
trộn để pha trộn một thành phần uống liền từ bộ phận chứa với nước ấm từ bộ phận đun 
nóng; và vòi phun để cấp thức uống pha chế được. Bộ phận đun nóng bao gồm một bình 
kín được cách nhiệt, cụ thể là có các thành kép, với mặt dưới được tạo ra bởi đáy, mặt 
trên được tạo ra bởi thành trên và đường tâm thẳng đứng, kéo dài theo phương thẳng 
đứng giữa mặt dưới và mặt trên; phần tử gia nhiệt; cửa nạp nước để dẫn nước qua lỗ nạp 
vào phần bên trong của bình; và cửa xả nước để xả ra khỏi lỗ xả ở phần bên trong của 
bình. Phần tử gia nhiệt được bố trí ở phần bên trong của bình có khoảng cách ở bên trên 
đáy. Lỗ nạp được định vị, theo phương thẳng đứng, thấp hơn so với phần tử gia nhiệt. Lỗ 
xả được định vị, theo phương thẳng đứng, cao hơn so với phần tử gia nhiệt.  
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(72) GU, Minghai (CN), SUN, Songliang (CN), LUO, Guangliang (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Nồi hơi thu hồi nhiệt để khí hóa tầng sôi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nổi hơi thu hồi nhiệt (HRSG) để khí hoá tầng sôi bao gồm bộ phận 
bốc hơi nhiệt độ cao (200), bộ phận làm quá nhiệt (300), bộ phận bốc hơi nhiệt độ thấp 
(400), và bộ phận tiết kiệm nhiệt (500) được bố trí nối tiếp. Bộ phận làm quá nhiệt 
(300), bộ phận bốc hơi nhiệt độ thấp (400) và bộ phận tiết kiệm nhiệt (500) có kết cấu 
ống nước, và bộ phận bốc hơi nhiệt độ cao (200) có kết cấu ống lửa.  
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(30) 200810094390.8      29.04.2008 CN 

200810132612.0      07.07.2008 CN 
(71) 1. JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO., LTD.  (CN) 

No. 39 Wenfeng Road, Yangzhou, Jiangsu 225009, China 
2. YOUTH CHEMICAL CO., LTD.  (CN) 
Yangzhou Chemical Industry Park Jiangsu 225000, China 

(72) QI, Mingzhu (CN), ZHOU, Jingmei (CN), JIANG, Youfa (CN), ZHU, Ping (CN), 
ZHAO, Jianwei (CN), XU, Haipeng (CN), SUN, Peng  (CN) 

(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hợp chất pyrethroit hoạt hóa đối xứng quang học và quy 

trình điều chế hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hợp chất pyrethroit hoạt hoá đối xứng quang học có công thức 

chung (A), và quy trình điều chế hợp chất này. Hợp chất là một đồng phân quang học 
đơn quay phải, trong đó R1 và R2 là các gốc halogen, các gốc này có thể giống hoặc 
khác nhau. Hợp chất theo sáng chế có hiệu quả diệt côn trùng cao hơn so với các hợp 
chất đã có hiện nay trong cùng lĩnh vực.  
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(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) GIARETTA, Gerardo (IT), TSIRTSIS, Georgios (GB), JIN, Haipeng (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị định tuyến luồng giao thức Internet 

trong mạng truyền thông 
  (57)     Sáng chế đề xuất các hệ thống và phương pháp hỗ trợ đăng ký nhiều mức và tính di động 

dựa trên luồng trong mạng truyền thông không dây. Bộ phận định tuyến luồng có thể 
được bao gồm trong thiết bị di động, tác nhân gốc/ cổng p, hoặc máy chủ áp dụng chính 
sách và thực hiện các quy tắc mà xác định cách thức định tuyến một hoặc nhiều luồng IP 
qua tập các điểm vào mạng truy nhập. Bộ phận định tuyến luồng có thể xác định tuyến 
dựa vào tập các chính sách và/hoặc dữ liệu mạng, như các yêu cầu chất lượng dịch vụ, 
yêu cầu băng rộng, sự nghẽn mạng, các luồng IP hoạt động hiện thời, và v.v.. 
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(21) 1-2010-03548 (51) 7 B26F  1/16, H05K  3/00 
(22) 05.06.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/JP2009/060722   05.06.2009 (87) WO 2009/151107 17.12.2009 
(30) 2008-151463      10.06.2008 JP 

2009-120533      19.05.2009 JP 
(71) MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.  (JP) 

5-2, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 1000005 Japan 
(72) MATSUYAMA, Yousuke (JP), KOMATSU, Shinya (JP), AOTO, Hiroki (JP), 

SUGIMOTO, Noriaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm phôi đa lớp để khoan 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm phôi đa lớp để khoan có độ chính xác phù hợp với lỗ tuyệt vời, 
ít gãy nhựa xung quanh mũi khoan và do đó có thể giảm tốc độ gãy của mũi khoan, cụ 
thể hơn, tấm phôi đa lớp để khoan tấm mỏng bọc đồng, tạo ra bằng cách chồng hợp phần 
nhựa tan được trong nước (B) chứa hỗn hợp nhựa tan được trong nước (A) với lượng 100 
phần trọng lượng bao gồm polyetylen glycol có số phân tử lượng trung bình nằm trong 
khoảng từ 15.000 đến 35.000 với lượng nằm trong khoảng từ 80 đến 98 phần trọng 
lượng và polyetylen oxit có số phân tử lượng trung bình nằm trong khoảng từ 50.000 đến 
200.000 với lượng nằm trong khoảng từ 2 đến 20 phần trọng lượng và ít nhất một chất 
tan được trong nước được chọn từ nhóm bao gồm các rượu đa chức, các rượu dẫn xuất 
axit amin, các axit hữu cơ và các muối của axit hữu cơ với lượng nằm trong khoang từ 
0,1 đến 5 phần trọng lượng, trên ít nhất một mặt của phôi kim loại có độ dày là 0,05 đến 
0,5mm và tích hợp hợp phần nhựa tan được trong nước (B) và phôi kim loại.  
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(72) Shigeo YURA (JP), Hirosi TSUNODA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hàng rào 

  (57)     Sáng chế đề xuất hàng rào không bị hư hại cục bộ ngay cả khi chịu tải trọng nặng do tải 
trọng gió hoặc lực va đập của vật thể gây ra, có độ bền tốt, và có thể được sử dụng vững 
chắc trong thời gian dài.  

Dây chằng (3) được căng ngang giữa các cột đỡ (2) được đựng thẳng đứng cách 
nhau một khoảng; trong số các tấm ván đã đục lỗ (4), mỗi tấm có dạng hình vuông được 
treo dọc dây chằng (3) có các mép phía trên (4c) song song với dây chằng (3); các tấm 
ván đã đục lỗ (4) được sắp xếp theo hình dạng ở đó các mép thẳng đứng (4b) của các 
phần đầu liền kề của các tấm ván đã đục lỗ (4) chồng lên nhau; và cả hai đầu của mép 
phía trên của từng tấm ván đã đục lỗ (4) và dây chằng (3) cùng được bắt chặt vào cấu 
trúc treo duy trì ở trạng thái song song.  
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(86) PCT/AT2009/000219  26.05.2009 (87) WO2009/146475 10.12.2009 
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(71) VOESTALPINE TUBULARS GMBH & CO KG  (AT) 
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(72) TEODORIU Catalin (RO), FRITZ Gernot (AT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Mối nối ống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mối nối ống, cụ thể là mối nối ren ống kín khí, trong đó các phần ở 
vùng nối được nối nhờ nối theo tiêu chuẩn DIN 8593 theo cách tiếp xúc có độ dôi và 
chèn có độ dôi, bao gồm phần ống trong (I) và phần ống ngoài (A), hoặc hai phần ống 
trong (I) có vành nối ngoài (A). Để cải thiện các đặc tính sử dụng trong thực tiễn, cụ thể 
là để duy trì độ kín của mối nối ống tương ứng với tải trọng tổng hợp, theo sáng chế mối 
nối được tạo lập nhờ sử dụng ba vùng, trong đó các vùng nối của phần lắp cố độ dôi (1) 
và phần chặn (2) của các phần ống, hoặc các phần ống và vành nối, bao gồm kết hợp các 
bề mặt lắp có độ dôi (1I, 1A) có dạng côn vát và được làm nghiêng theo hướng phía đầu 
từ phần ống trong về phía đường trục của ống (x), và ở phía trước bao gồm các bề mặt 
chặn (21, 2A) có dạng côn vát và được chuyển hướng tới các bề mặt lắp có độ dôi (1I, 
1A), và phần chuyển tiếp (3) được tạo ra nhờ phần lắp cố độ dôi (1) và phần chặn (2) 
của các phần được nối dành cho các phần không tiếp xúc với khoảng trống ở giữa hoặc 
không gian rỗng đồng trục (R).  
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(72) Jack POLONKA (US), Xiaoling WEI (CN), John Brian BARTOLONE (US) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Mỹ phẩm chứa niaxinamit có các đặc tính cảm nhận của da 

được cải thiện 
  (57)     Sáng chế đề xuất mỹ phẩm chứa niaxinamit, cấu trúc mang axit carboxylic, và các hạt 

của polyamit polyme hóa đặc, polyamit có trị số amin không thấp hơn 0,3 và trị số HLB 
ít nhất là 16. Các hạt polyamit ngăn ngừa sự tương tác giữa niaxinamit và cấu trúc axit 
cacboxylic/muối do đó ức chế cảm nhận của da và/hoặc phân tách pha có hại cho da.  
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(21) 1-2010-03563 (51) 7 A61K  8/06,  8/891,  8/35,  8/893,  
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(22) 10.06.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/EP2009/057153 10.06.2009 (87) WO 2010/000584 07.01.2010 
(30) 12/164,136      30.06.2008 US 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) Jack POLONKA (US), John Brian BARTOLONE (US) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Mỹ phẩm nhũ tương nước trong dầu chứa các hạt compozit 

chống nắng 
  (57)    Sáng chế đề cập tới mỹ phẩm dạng nhũ tương nước trong dầu chứa : các hạt composit 

chứa tác nhân chống nắng và chất kết dính polyamit được polyme hóa ngưng tụ, chất 
hoạt động bề mặt silicon nhũ hoá đủ để tạo thành nhũ tương nước trong dầu, pha dầu và 
pha nước. Mỹ phẩm theo sáng chế giúp ngăn chặn khá tốt các tác hại cho da khỏi các 
bức xạ tử ngoại dưới ánh sáng mặt trời (SPF) trong khi vẫn duy trì các tính chất hội tụ 
nhẹ che đi các khuyết điểm của da.  
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(21) 1-2010-03569 (51) 7 B01J  19/08, C10G  19/00 
(22) 17.06.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2009/047650 17.06.2009 (87) WO2009/155337 23.12.2009 
(30) 61/073,680      18.06.2008 US 
(71) XYLECO, INC.  (US) 

271 Salem Street, Unit L, Wobum, MA 01801, United States of America 
(72) MEDOFF Marshall (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp làm thay đổi cấu trúc pbân tử của nguyên liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các nguyên liệu như sinh khối (ví dụ, sinh khối thực vật, sinh khối 
động vật, và chất thải sinh khối đồ thị) và nguyên liệu chứa hyđrocacbon được xử lý để 
tạo ra các sản phẩm hữu ích như nhiên liệu. Ví dụ, các hệ được mô tả có thể sử dụng 
nguyên liệu cấp như nguyên liệu xenluloza và/hoặc nguyên liệu lignoxenluloza và/hoặc 
nguyên liệu tinh bột, hoặc cát dầu, đá phiến dầu mỏ, cát dầu nặng, bitum, và than đá để 
tạo ra nguyên liệu thay đổi như nhiên liệu (ví dụ, etanol và/hoặc butanol). Việc xử lý bao 
gồm việc phơi sáng nguyên liệu với chùm ion.  
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(22) 30.06.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/JP2009/062259      30.06.2009 (87) WO2010/002026 07.01.2010 
(30) 2008-174963      03.07.2008 JP 

2008-292511      14.11.2008 JP 
(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.  (JP) 

3-15, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-0002, Japan 
(72) OGAWA, Munekazu (JP), NISHIMURA, Akihiro (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp chất diệt nấm và phương pháp phòng trừ bệnh thực 

vật 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp chất diệt nấm có độ ổn định và hiệu quả diệt nấm cao để 

phòng trừ bệnh thực vật trên cây trồng bị nhiễm bệnh thực vật này.  
Hỗn hợp chất diệt nấm này chứa hoạt chất bao gồm (a) dẫn xuất benzoylpyriđin 

có công thức (I) hoặc muối của nó:  
 

  
 

trong đó khi A là N=, thì B là -CX4=; khi A là CH=, thì B là N=; mỗi X1 và X2 độc lập 
với nhau là nguyên tử halogen, nhóm alkoxy, nhóm hyđroxyl, nhóm alkyl, nhóm CF3 
hoặc nhóm alkylthio; X3 là nguyên tử hyđro, nguyên tử halogen, nhóm alkoxy, nhóm 
alkyl, nhóm CF3 hoặc nhóm alkylthio; X4 là nguyên tử hyđro, nguyên tử halogen, nhóm 
alkoxy, nhóm alkyl, nhóm CF3 hoặc nhóm alkylthio; R1 là nhóm alkyl; R2' là nhóm 
alkoxy; p bằng 0, 1 hoặc 2; và mỗi R2" và R2"' là nhóm alkoxy, và (b) ít nhất một thuốc 
diệt nấm bổ sung.  
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(11) 25667 
(21) 1-2011-00017 (51) 7 C07C  29/00 
(22) 02.06.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2009/045912 02.06.2009 (87) WO2009/149047 10.12.2009 
(30) 61/059,070      05.06.2008 US 
(71) HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC  (US) 

10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, TX 77380, United States of America 
(72) GODAVARTHY, Srinivas (US), SU, Wei-Yang (US), DIGUILIO, Ralph, M. (US), 

HARVILLE, Stan (US), FORKNER, Matthew, W. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình sản xuất, tinh chế propylen glycol và sản phẩm thu 

được 
  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất trên quy mô công nghiệp propylen glycol tinh khiết, 

không mùi và không màu từ glyxerol thu được trong quá trình sản xuất điêzen sinh học. 
Quy trình này bao gồm bước hyđro hoá glyxerol để tạo thành sản phẩm hyđro hoá, 
chưng cất sản phẩm hyđro hoá này để tạo thành sản phẩm glycol, và cho sản phẩm 
glycol này tiếp xúc với tầng xử lý. Propylen glycol thu được có thể được sử dụng trong 
các ứng dụng và sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng khác nhau như chế phẩm chăm sóc 
cá nhân.  
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(21) 1-2011-00025 (51) 7 B01J  8/00,  8/18 
(22) 05.06.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2009/046336  05.06.2009 (87) WO/2009/149311 10.12.2009 
(30) 61/059,015       05.06.2008 US 
(71) SYNTHESIS ENERGY SYSTEMS, INC.  (US) 

Three Riverway, Suite 300 Houston, TX 77056 (US) 
(72) SHENG, Tsung-Yao, Robert (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Thiết bị để lấy chất rắn ra khỏi thiết bị phản ứng tầng sôi và 

thiết bị phản ứng tầng sôi 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị để lấy chất rắn ra khỏi thiết bị phản ứng tầng sôi bao gồm 

ống venturi được nối với đầu dưới của tấm phân phối hình phễu, và ống phun ở tâm nằm 
trong ống venturi, trong đó dòng phun của khí nguyên liệu được phân phối bên trên chỗ 
thắt ống venturi. Tốt hơn nếu tấm phân phối có nhiều lỗ lưới được định hướng theo 
phương nằm ngang hoặc hướng xuống dưới mà khí nguyên liệu đi qua đó và đi vào tầng 
sôi, các lỗ này có thể được che bằng các tấm kim loại để ngăn không cho chất rắn lọt 
qua lỗ lưới và rơi vào vùng bên dưới tấm phân phối. Tốt hơn nếu ống venturi có kết cấu 
sao cho có thể được tháo một cách dễ dàng ra khỏi phần còn lại của thiết bị phản ứng để 
sửa chữa hoặc thay thế. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến thiết bị phản ứng tầng sôi 
bao gồm thiết bị nêu trên.  
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(11) 25669 
(21) 1-2011-00026 (51) 7 F23C  10/24 
(22) 05.06.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/US2009/046335 05.06.2009 (87) WO/2009/149310 10.12.2009 
(30) 12/133,759      05.06.2008 US 
(71) SYNTHESIS ENERGY SYSTEMS, INC.  (US) 

Three Riverway, Suite 300 Houston, TX 77056 (US) 
(72) LIU, Guohai  (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Thiết bị để làm nguội hạt tro nóng và thiết bị phản ứng tầng 

sôi có thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị để làm nguội hạt tro nóng được xả ra khỏi thiết bị phản ứng 

tầng sôi được tạo áp, thiết bị làm nguội này bao gồm bình, cửa nạp chất rắn, các ống làm 
nguội nằm bên trong bình và cửa xả chất rắn, trong đó các ống làm nguội được nối với 
ống góp được bố trí bên ngoài bình và được bố trí sao cho chất rắn có thể đi qua ống làm 
nguội nhờ trọng lực mà không bị chặn bởi ống góp, và trong đó chất lỏng làm nguội đi 
từ ống góp qua đường dẫn dòng qua các ống, và trao đổi nhiệt với các hạt tro nóng qua 
thành của ống làm nguội. Thiết bị này có thể còn bao gồm bộ phận làm nguội bốc hơi 
gồm các vòi phun nước và cặp nhiệt điện mà đo nhiệt độ bên trong bình. Sáng chế cũng 
đề cập đến thiết bị phản ứng tầng sôi có thiết bị làm nguội này.  
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(11) 25670 
(21) 1-2011-00027 (51) 7 E02B  3/06 
(22) 13.07.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/KR2009/003818  13.07.2009 (87) WO/2010/008161 21.01.2010 
(30) 10-2008-0068264       14.07.2008 KR 
(71) BEOMA CONSTRUCTION CO., LTD.  (KR) 

Kyungnam B/D 225-67, Bugok-dong, Geumjeong-gu Busan 609-320, Korea 
(72) SHIN, Yong Kwon (KR) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Khối bốn chân an toàn dùng xây dựng đập chắn sóng bờ biển 

và phương pháp dùng khối bốn chân này trong xây dựng đập 
chắn sóng bờ biển 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các khối bốn chân đặt ở bờ biển để làm tiêu tan năng lượng sóng và 
cụ thể hơn, là đề cập đến các khối bốn chân và phương pháp sắp xếp xây dựng chúng 
liên quan đến sự an toàn của người sử dụng trong quá trình xây dựng và cả sau khi xây 
dựng xong. Khối bốn chân bao gồm các khối dạng hình trụ (110) kéo dài từ nút giữa. 
Mỗi một khối (110) bao gồm mặt phẳng (112) được tạo ra ở một phần bề mặt ngoài 
khối. Mặt phẳng được tạo ra có các rãnh chống trượt để ngăn chặn không để cho người 
đứng trên khối bốn chân bị trượt và ngã xuống.  
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(11) 25671 
(21) 1-2011-00029 (51) 7 C04B  14/10 
(22) 18.06.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/KR2009/003263   18.06.2009 (87) WO2009/154405 23.12.2009 
(30) 10-2008-0057574        19.06.2008 KR 
(71) GANGNEUNG-WONJU NATIONAL UNIVERSITY INDUSTRY ACADEMY 

COOPERATION GROUP  (KR) 
120 Gangneung Daehangno, Gangneung City, Gangwon Province 210-702 , Korea 

(72) KIM, Han soo (KR) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp sản xuất gạch hoàng thổ không nung và gạch 

hoàng thổ được sản xuất theo phương pháp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến gạch hoàng thổ không nung và phương pháp sản xuất loại gạch này, 

và cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến gạch hoàng thổ không nung và phương pháp sản xuất 
loại gạch này bao gồm các bước: bước chuẩn bị đất hoàng thổ có độ ẩm nhỏ hơn 10% 
theo trọng lượng, bước thêm cát, xi măng, tro, chất phụ gia polyme, chất phụ gia vô cơ, 
và nước vào đất hoàng thổ và bước trộn các chất trên với nhau để thu được hỗn hợp 
hoàng thổ, và bước dập hỗn hợp hoàng thổ thành một hình dạng và sấy khô sản phẩm. 
Gạch hoàng thổ được sản xuất mà không cần quá trình nung kết theo sáng chế có kết 
cấu, màu sắc, và độ bền tương đương với gạch hoàng thổ được nung kết theo phương 
pháp thông thường. Hơn nữa, gạch hoàng thổ của sáng chế có ưu thế hơn ở chỗ đạt được 
sự tiết kiệm năng lượng vì không sử dụng quá trình nung kết, và có khả năng điều chỉnh 
nhiệt độ và độ ẩm mà khả năng này không tìm thấy ở gạch hoàng thổ thông thường.  
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(72) Tetsuo YAOKAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Kết cấu phần sau của xe 

  (57)    Sáng chế đề xuất kết cấu phần sau của có thể đáp ứng đồng thời cả hai yêu cầu là tăng 
thể tích của bình nhiên liệu và kéo dài được hành trình làm việc của cụm giảm xóc sau.  

Để đạt được mục đích nêu trên, kết cấu phần đầu sau của xe có phần đầu trên (45) 
của cụm giảm xóc sau (24) được nối từ phía đường tâm theo chiều rộng của xe đến phần 
đỡ cụm giảm xóc (54) được bố trí ở phía đường tâm theo chiều rộng của xe của ít nhất 
một trong số các khung yên xe bên trái và bên phải (43). Bình nhiên liệu (34) bao gồm 
phần lõm (66) dùng để chứa trong đó phần đầu trên (45) của cụm giảm xóc sau (24). 
Phần lõm (66) được tạo ra khiến cho bình nhiên liệu (34) che phủ mặt trên (45a) và mặt 
bên (45b) ở phía đường tâm theo chiều rộng của xe của phần đầu trên (45) của cụm 
giảm xóc sau (24). Bình nhiên liệu (34) có phần lõm (66) được tạo ra trong đó và phần 
đầu trên (45) của cụm giảm xóc sau (24) nằm trong phần lõm (66). Điều này cho phép 
cụm giảm xóc sau (24) được làm dài hơn và dung tích của bình nhiên liệu (34) được gia 
tăng.  
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(72) MIYABE Shigeo (JP), UENO Takahito (JP), MORIOKA Masanari (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp và thiết bị tạo ảnh chụp ảnh điện sử dụng hộp này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hộp sử dụng với cụm chính của thiết bị tạo ảnh chụp ảnh điện, cụm 
chính bao gồm trục chủ động có phần tác dụng lực quay, trong đó hộp tháo được ra khỏi 
cụm chính theo chiều gần như vuông góc với chiều dọc trục của trục chủ động, hộp này 
bao gồm i) con lăn rửa phim tức là quay được quanh trục của nó; và ii) bộ phận khớp nối 
(150) gài khớp được với phần tác dụng lực quay (180) để tiếp nhận lực quay dùng để 
quay con lăn rửa phim, bộ phận khớp nối này có khả năng thực hiện vị trí góc truyền lực 
quay (fig.18b) để truyền lực quay dùng để quay con lăn rửa phim và vị trí góc nhả 
(fig.18a) trong đó bộ phận khớp nối được nghiêng ra xa khỏi vị trí góc truyền lực quay, 
trong đó khi hộp được tháo ra khỏi cụm chính, bộ phận khớp nối chuyển động từ vị trí 
góc truyền lực quay đến vị trí góc nhả.  
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(21) 1-2011-00061 (51) 7 F16D  13/64, F16F  15/134 
(22) 10.04.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/JP2009/057375     10.04.2009 (87) WO/2009/150892 17.12.2009 
(30) 2008-153560     11.06.2008 JP 
(71) EXEDY CORPORATION  (JP) 

1-1, Kidamotomiya 1-chome, Neyagawa-shi, Osaka 572-8570, Japan 
(72) TSURUTA, Hiroyoshi (JP), ABE, Minoru (JP), YOSHIDA, Satoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Ly hợp của xe môtô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ly hợp của xe môtô trong đó mức độ tự do thiết kế được gia tăng. 
Ly hợp (100) bao gồm bánh răng đầu vào (8), bộ phận quay trung gian (1), lò xo cuộn 
thứ nhất (12), và cơ cấu móc (C). Bánh răng đầu vào (8) có các phần tiếp xúc thứ nhất 
(87). Bộ phận quay trung gian (1) có phần tiếp xúc thứ hai (93), từng phần tiếp xúc thứ 
hai này được bố trí giữa các phần tiếp xúc thứ nhất liền kề (87) theo chiều quay sao cho 
bộ phận quay trung gian (18) có thể tiếp xúc được với các phần tiếp xúc thứ nhất (87) 
theo chiều quay. Các lò xo cuộn thứ nhất (12) được bố trí ở phía trong theo hướng kính 
của các phần tiếp xúc thứ nhất (87) để nối đàn hồi bánh răng đầu vào (8) với bộ phận 
quay trung gian (1) theo chiều quay.  
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(86) PCT/EP2009/057715  22.06.2009 (87) WO 2010/003806 14.01.2010 
(30) 1439/MUM/2008       10.07.2008 IN 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) BHASKAR, James, Prabhanand. (IN), Rashmi MEHTA (IN), Ramasubramaniam 

RAJAGOPAL (IN), Bharati Ramesh SHARMA (IN), Nagalakshmi SURENDRA (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp làm sáng da 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp và sản phẩm làm sáng da và cũng để loại bỏ nhược 
điểm trên da. Phương pháp làm sáng da theo sáng chế bao gồm các bước được thực hiện 
liên tiếp, theo thứ tự bất kỳ : a) bôi rượu có độ dài mạch có từ 2 đến 4 nguyên tử cacbon 
lên da; và b) bôi chất làm sáng da lên phần da này. Sáng chế cũng đề xuất một kit làm 
sáng da bao gồm loại rượu có độ dài mạch từ 2 đến 4 nguyên tử cacbon và chất làm sáng 
da được bao gói riêng biệt, cùng với hướng dẫn sử dụng chúng. Được đặc biệt ưu tiên là 
rượu này được ngâm trong nền xốp không tan trong nước.  
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(86) PCT/US2009/048941  26.06.2009 (87) WO 2009/158666 30.12.2009 
(30) 61/075,977       26.06.2008 US 
(71) ALCOA INC.  (US) 

Alcoa Corporate Center, 201 Isabella Street, Pittsburgh, PA 15212-5858, United States 
of America 

(72) FEDUSA, Anthony, J. (US), DICK, Robert, E. (US), BOYSEL, Darl, G. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Đồ chứa hai lớp và phương pháp sản xuất 

  (57)     Sáng chế đề xuất đồ chứa hai lớp và phương pháp sản xuất. Đồ chứa thứ nhất có đường 
kính nhỏ hơn đồ chứa thứ hai được lồng vào trong đồ chứa thứ hai. Một phần của đồ 
chứa thứ nhất được mở rộng và/hoặc một phần của đồ chứa thứ hai có thể được thu hẹp 
để đồ chứa thứ nhất và thứ hai được ăn khớp với nhau và tạo thành đồ chứa hai lớp. Đồ 
chứa thứ nhất và/hoặc thứ hai có thể có các gờ. Khoảng trống không khí giữa đồ chứa thứ 
nhất và đồ chứa thứ hai tạo sự cách nhiệt với thành phần bên trong của đồ chứa hai lớp.  
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(86) PCT/AU2009/000740 12.06.2009 (87) WO 2009/149509 17.12.2009 
(30) 2008903014      13.06.2008 AU 

2008904654      08.09.2008 AU 
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2008905967      18.11.2008 AU 

(71) BLUESCOPE STEEL LIMITED  (AU) 
Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia 

(72) KRALIC, John Frank (AU), RYAN, Brad Stewart (AU) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm panen phức hợp và phương pháp tạo cấu trúc vách 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm panen phức hợp bao gồm một hoặc nhiều chi tiết sàn được lắp 
vào sao cho vật liệu có thể rải nền có thể tạo nền trên đó để tạo thành tấm panen phức 
hợp. Tấm panen này còn bao gồm một hoặc nhiều chi tiết tăng cứng kéo dài, mỗi chi tiết 
được lắp vào để kết nối với một hoặc nhiều chi tiết sàn theo cách sao cho một hoặc 
nhiều chi tiết này làm gia tăng sức bền của tấm panen.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
306 
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(71) BLUESCOPE STEEL LIMITED  (AU) 
Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia 

(72) KRALIC, John Frank (AU), RYAN, Brad Stewart (AU) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ panen, panen hỗn hợp và bộ phận cấu thành của chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến panen định hình (10). Panen định hình (10) được tạo nên từ vật liệu 
dạng tấm. Panen (10) có các chi tiết được định vị theo chiều dọc (12) mà nó có một hoặc 
nhiều đặc tính cơ bản của panen (10), và ít nhất một chi tiết thay đổi được theo chiều 
dọc (22). Các chi tiết thay đổi được theo chiều dọc (22) được bố trí để thay đổi từ panen 
này sang panen khác. Điều này cho phép sự thay đổi kích thước độ rộng (28) của panen 
(10). Panen định hình theo sáng chế còn bao gồm ít nhất một chi tiết viền được định 
hình để tiếp nhận và/hoặc tạo nên một phần của chi tiết cố định vách tường.  
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(11) 25679 
(21) 1-2011-00103 (51) 7 C07C  17/00 
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(72) WAYCUILIS, John, J. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp trên cơ sở brom để chuyển hóa alkan dạng khí 

thành hydrocacbon lỏng sử dụng quá trình điện phân để thu 
hồi brom 

  (57)   Sáng chế đề xuất phương pháp và hệ thống để chuyển hóa alkan dạng khí thành 
hydrocacbon lỏng. Theo một phương án, phương pháp theo sáng chế bao gồm các bước: 
cấp dòng nguyên liệu chứa alkan được halogen hóa; tạo ra sản phẩm tổng hợp bao gồm 
hydrocachon và hydro bromua từ các chất phản ứng tổng hợp chứa ít nhất một phần 
alkan halogen hóa; và thu hồi ít nhất một phần brom bằng phương pháp điện phân.  
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UltunaallÐn 2 A, S-756 51 Uppsala, Sweden 
(72) CREWSON, Walter Frederick John (US), LlNDHOLM, Mikael Rolf (SE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ điều biến công suất, bộ tạo xung và phương pháp tạo xung 

điện áp 
  (57)     Sáng chế đề xuất bộ điều biến công suất bao gồm các bộ phận tạo xung chuyển mạch 

(22), khối cấp nguồn (10), và khối biến thế (30). Bộ điều khiển chuyển mạch (24) được 
nối với các bộ phận tạo xung chuyển mạch (22) này để cấp các tín hiệu điều khiển để 
khởi động và/hoặc ngắt các bộ phận tạo xung chuyển mạch này. Bộ điều khiển chuyển 
mạch (24) được bố trí để cấp các tín hiệu điều khiển để khởi động và/hoặc ngắt các bộ 
phận tạo xung chuyển mạch thuộc tập con thứ nhất tại thời điểm thứ nhất, và để cấp các 
tín hiệu điều khiển để khởi động và/hoặc ngắt các bộ phận tạo xung chuyển mạch thuộc 
tập con thứ hai tại thời điểm thứ hai, khác với thời điểm thứ nhất. Tập con thứ hai khác 
với tập con thứ nhất.  
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C.J. van Houtenlaan 36, NL-1381 CP Weesp, The Netherlands 
(72) LANGE, Josephus H.M. (NL), VLIET, VAN, Bernard J. (NL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất 3,4-diaryl-4,5-dihydro-1H-pyradol-1-carboxamidin 

được thế flo có hoạt tính đối kháng thụ thể canabinoit (CB1), 
quy trình điều chế và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các hợp chất 3,4-diaryl-4,5 -dihydro-1H-pyrazol-1- carboxamidin 
được flo hóa sử dụng làm các hợp chất đối kháng thụ thể canabinoit-CB1, phương pháp 
điều chế các hợp chất này, các sản phẩm trung gian hữu dụng cho việc tổng hợp các hợp 
chất nêu trên, phương pháp để điều chế các sản phẩm trung gian này, dược phẩm chứa 
một hoặc nhiều hợp chất dihydropyrazol nêu trên làm hoạt chất dùng để điều trị bệnh 
béo phì và các rối loạn tim mạch liên quan đến béo phì, nghiện ma tuý thiếu hụt nhận 
thức, xơ gan và các rối loạn viêm. Các hợp chất theo sáng chế có công thức tổng quát (I)  

 

  
 

trong đó, các ký hiệu có nghĩa nêu trong bản mô tả.  
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(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV  (BE) 

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 
(72) DAVID F. MCCOMSEY (US), MICHAEL H. PARKER (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dẫn xuất sulfamit được thế, dược phẩm chứa dẫn xuất này và 

phương pháp điều chế chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dẫn xuất sulfamit được thế, dược phẩm chứa dẫn xuất này để sử 

dụng trong điều trị chứng lo âu và các chứng rối loạn có liên quan; bệnh trầm cảm lưỡng 
cực và chứng mất trí; bệnh trầm cảm; chứng động kinh và các chứng rối loạn có liên 
quan; bệnh động kinh; các chứng rối loạn liên kết đến glucoza; các chứng rối loạn liên 
quan đến lipit; bệnh đau nửa đầu; bệnh béo phì; chứng đau; sự lạm dụng dược chất và là 
tác nhân bảo vệ thần kinh. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình điều chế dẫn xuất 
sulfamit được thế này.  
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12/139,661 16.06.2008 US 
(71) FAES FARMA, S.A.  (ES) 

M¸ximo Aguirre, 14, E-48940 Lamiako (Leioa) - Vizcaya, Spain 
(72) RUBIO ROYO Victor (ES), DE LA HERA MARTÝNEZ Antonio (ES), ¸LVAREZ DE 

MON SOTO Melchor (ES), MUNOZ MUNOZ Ana (ES) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dẫn xuất 5-(4-metanesulfonyl-phenyl)-thiazol để điều trị các 

bệnh viêm cấp tính và mãn tính, và dược phẩm chứa hợp chất 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I):  
 

  
 
hoặc muối, tiền dược chất và/hoặc solvat dược dụng của chúng, dùng để bào chế thuốc 
điều trị bệnh viêm cấp tính hoặc mãn tính, bằng cách ức chế quá trình tạo ra ít nhất một 
xytokin tiền viêm được chọn từ yếu tố gây hại từ khối u alpha (TNF-alpha) và intergeron 
gamma (IFN-gama), hoặc bằng cách điều biến miễn dịch chemokin IL-8 và/hoặc 
xytokin điều tiết IL-10. Sáng chế cũng đề cập đến các hợp chất có công thức (I'):  
 

  
 
hoặc muối, tiền dược chất và/hoặc solvat dược dụng của chúng, cũng như dược phẩm 
chứa hợp chất này.  
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Chi tiết dẫn hướng lò xo và cụm giảm xóc 

  (57)     Sáng chế đề xuất chi tiết dẫn hướng lò xo (1) có dạng gần như hình trụ để hạn chế 
chuyển động rung cộng hưởng của lò xo cuộn (13) và được bố trí giữa lò xo cuộn (13) 
và trục ngoài hình trụ (11) Lò xo cuộn (13) chứa trong đó phần trục của bộ giảm xóc (8) 
trong đó trục trong (12) được lắp vào trong trục ngoài (11) theo cách trượt được theo 
hướng dọc trục của nó, và được bố trí giữa trục ngoài (11) và trục trong (12). Phần tang 
trống (2) được trang bị, ở một phần đầu và phần đầu kia của nó, các phần nhô (2e và 2f) 
nhô về phía đường trục của phần tang trống (2). Sáng chế cũng đề xuất cụm giảm xóc có 
chi tiết dẫn hướng lò xo (1) này. Nhờ cơ cấu này, chuyển động rung của lò xo cuộn (13) 
được hạn chế theo cách có hiệu quả.  
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(11) 25685 
(21) 1-2011-00176 (51) 7 B62L  3/00 
(22) 19.01.2011 (43) 25.03.2011 
(30) 2010-043209 26.02.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.01.2011 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Satoshi SAITO (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu khoá phanh dùng cho xe và xe dạng yên ngựa được 

trang bị cơ cấu khoá phanh này 
  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu khóa phanh dùng cho xe bao gồm cơ cấu tổ hợp (70) dùng để 

cấp lực phanh cho cả hai phanh (51, 61) để đáp lại việc kích hoạt tay vận hành tổ hợp 
(62) và cần vận hành khóa phanh (67) dùng để giữ tay vận hành tổ hợp ở trạng thái được 
kích hoạt. Cơ cấu tổ hợp này bao gồm: cụm xi lanh (71) có xi lanh chính (73) để tạo ra 
áp suất dầu phanh; cần đẩy (80) có phần giữa của nó được lắp quay được vào cụm xi 
lanh ở trạng thái mà ở đó phần tiếp xúc (83) của cần đẩy (80) bị đẩy vào tiếp xúc với 
cụm xi lanh và có phần đẩy (95) của nó đẩy vào xi lanh chính khi cần đẩy quay thắng 
được lực đẩy; và cơ cấu phân phối lực phanh (100) được lắp quay được vào cần đẩy, cơ 
cấu phân phối lực phanh có chi tiết truyền động (65) kéo dài từ tay vận hành tổ hợp nối 
với phần giữa nằm giữa hai đầu của nó và có chi tiết truyền động (66) kéo dài từ phanh 
sau dạng phanh cơ nối với phía đầu kia của nó. Chi tiết truyền động (68) kéo dài từ cần 
đẩy được nối với cần vận hành khóa phanh.  
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(11) 25686 
(21) 1-2011-00275 (51) 7 A43B  7/06,  7/12,  13/16 
(22) 18.06.2009 (43) 25.03.2011 
(86) PCT/EP2009/057564  18.06.2009 (87) WO 2010/000617 07.01.2010 
(30) PD2008A000196       30.06.2008 IT 
(71) GEOX S.P.A.  (IT) 

Via Feltrina Centro, 16, I-31044 MONTEBELLUNA, Localitµ Biadene - (Treviso), 
Italy 

(72) POLEGATO MORETTI, Mario (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Đệm lót dùng cho đế giày được đục lỗ làm bằng vật liệu 

polyme có màng không thấm nước và có thể thấm hơi nước, đế 
giày và giày có đệm lót này 

  (57)    Sáng chế đề cập tới đệm lót dùng cho đế giày được đục lỗ làm bằng vật liệu polyme có 
màng (13) không thấm nước và có thể thấm hơi nước, đệm lót (10) này bao gồm:  
lớp đỡ (11) làm bằng lưới, nỉ hoặc vật liệu được đục lỗ phân tán khác,  
bộ phận thấm hơi nước (12) bao gồm màng (13) được bố trí bên trên lớp đỡ (11),  
lớp vật liệu polyme (14) được tẩm cục bộ vào lớp đỡ (11) để tạo ra trong đó lớp nền (15) 
nhằm liên kết bằng chất kết dính lớp đỡ này với các bộ phận khác của giày,  
vùng (16) để gắn bịt kín lớp đỡ (11) vào bộ phận thấm hơi nước (12).  

Lớp nền liên kết bằng chất kết dính  (15) phủ ít nhất một vùng theo chu vi bề mặt 
ngoài của lớp đỡ (11) và giới hạn ít nhất một phần có thể thấm hơi nước (18) của lớp đỡ 
(11) vốn không có vật liệu polyme (14). Vùng bịt kín (16) tạo ra liên kết chặt của vật 
liệu polyme (14) được tẩm vào lớp đỡ (11) với màng (13). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
tới đế giày và giày có đệm lót này.  
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Phần ii 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
 
 
 
(11) 1691 
(21) 2-2009-00160 (51) 7 E02D 29/14 
(22) 28.08.2009 (43) 25.03.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2009 
(75) Nguyễn Quang Huy  (VN) 

Số 2, ngõ 46 phố Trường Lâm, tổ 6A, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nắp chắn cống thoát nước bằng composit và quy trình chế 

tạo nó 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến nắp chắn cống thoát nước bằng composit và quy trình chế 

tạo nó. Quy trình này bao gồm các bước: phủ lớp lót lên khuôn dưới tạo hình trước; gắn 
lớp thứ hai lên lớp lót; và gắn lớp thứ ba lên lớp thứ hai, trong đó các lớp lót này bao 
gồm chế phẩm nhựa được chọn từ một trong số nhựa polyeste không no, nhựa este trên 
cơ sở etylen hoặc nhựa epoxy, chất phụ gia, phần còn lại lần lượt bao gồm bột thuỷ tinh 
nghiền, vải thuỷ tinh, và bột thạch anh; ép cố định khuôn trên tạo hình trước lên khuôn 
dưới tạo hình trước để tạo ra nắp chắn cống thoát nước và đặt khuôn ở trạng thái tĩnh 
trên bề mặt theo phương nằm ngang; và hoá rắn ở nhiệt độ môi trường trong khoảng thời 
gian từ 15 đến 60 phút ở nhiệt độ môi trường.  
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1692 (11) 
(21) 2-2009-00165 (51) 7 F02M 35/10 
(22) 08.09.2009 (43) 25.03.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.09.2009 
(71) WANG-CHUN CHEN  (TW) 

No. 9, Siou-an Rd., Sioushuei Township, Changhua County 504, Taiwan 
(72) WANG-CHUN CHEN (TW) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 

ống hút thay đổi lượng khí nạp (54) 
  (57)     Một ống hút tự biến thiên bao gồm các đầu ống mở (11), (12) được tạo thành đối xứng 

xung quanh hai đầu của ống hút, phần lớn các gờ xếp thành hình tia đồng hướng (13) 
được tạo thành quanh vách bên trong (2) của thân ống rỗng (1) để các đường rãnh hình 
trôn ốc (14) được tạo thành giữa các gờ (13), và các vách ngăn (111), (121) tại hai đầu 
của mỗi trong số các gờ (13) và các đường rãnh hình trôn ốc (14) để các hình khum 
thoai thoải (112), (122) được tạo thành giữa các vách ngăn (111), (121) và các gờ của 
các đầu hở ống (11), (12). Do đó, động cơ có thể nhận được nhiều khí hút tự nhiên để 
tăng mã lực khi vận hành tại tốc độ quay cao. Khi động cơ đang vận hành tại tốc độ 
quay thấp, khí chuyển động không đều có thể được tạo ra gần vách bên trong (2) để khí 
hút được giảm bớt, độ xoắn được gia tăng và nhiên liệu được tiết kiệm.  
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(11) 1693 
(21) 2-2009-00166 (51) 7 A01N  43/00 
(22) 08.09.2009 (43) 25.03.2011 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa nông á Châu  (VN) 

230A Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Hoàng Linh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(54) Hỗn hợp trừ côn trùng gồm thiamethoxam, tebuconazole và 

metalaxyl và chế phẩm chứa hỗn hợp này 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến chế phẩm chứa hỗn hợp Thiamethoxam, Tebuconazole và 

Metalaxyl-M dùng để phòng trừ các loài côn trùng gây hại nhằm bảo vệ cây trồng, gồm 
ba hoạt chất Thiamethoxam, Tebuconazole và Metalaxyl-M kết hợp với các chất phụ gia 
thích hợp, trong đó tổng lượng của ba hoạt chất Thiamethoxam, Tebuconazole và 
Metalaxyl-M chiếm 31,25% trọng lượng chế phẩm chứa hỗn hợp; cụ thể hơn, giữa ba 
hoạt chất này với nhau có tỷ lệ trọng lượng nằm trong khoảng từ 64,00% 
Thiamethoxam, 19,20% Tebuconazole và 16,80% Metalaxyl-M đến 84,80% 
Thiamethoxam, 9,60% Tebuconazole và 5,60% Metalaxyl-M. 
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(11) 1694 
(21) 2-2009-00167 (51) 7 A01N  43/00 
(22) 08.09.2009 (43) 25.03.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.09.2009 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa nông á Châu  (VN) 

230A Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Hoàng Linh  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(54) Hỗn hợp trừ côn trùng gồm etofenprox và chlorpyrifos và 

chế phẩm chứa hỗn hợp này 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến chế phẩm chứa hỗn hợp Etofenprox và Chlorpyrifos dùng 

để phòng trừ các loài côn trùng gây hại nhằm bảo vệ cây trồng gồm các hoạt chất 
Etofenprox và Chlorpyrifos kết hợp với các phụ gia thích hợp, trong đó tổng lượng của 
hai hoạt chất Etofenprox và Chlorpyrifos chiếm 55,5% trọng lượng chế phẩm chứa hỗn 
hợp; cụ thể hơn, giữa hai hoạt chất này với nhau có tỷ lệ trọng lượng nằm trong khoảng 
từ 16,67% Etofenprox và 83,33% Chlorpyrifos đến 41,67% Etofenprox và 58,33% 
Chlorpyrifos.  
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(11) 1695 
(21) 2-2009-00168 (51) 7 A23P  1/00 
(22) 09.09.2009 (43) 25.03.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.09.2009 
(75) Lê Thanh Hải  (VN) 

113/27, tổ 8, khu phố 6, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

Máy làm bánh tráng (54) 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất máy làm bánh tráng nhằm có thể tự động hoá quá trình làm 

bánh tráng. Máy làm bánh tráng theo giải pháp hữu ích gồm khung có các thanh ray và 
các giá mang khuôn có các khuôn bánh trượt được trên đó, thùng chứa bột và lô lăn bột 
nằm ở giữa khung máy dùng để trải bột vào các khuôn bánh; tấm ép bột được bố trí ở 
ngay bên trên lô lăn bột để ép chặt và làm phẳng bột trên khuôn bánh; các hệ thống lật 
khuôn được bố trí trên giá mang khuôn để lật và nướng bánh. Công tắc đảo chiều đùng 
để đảo chiều động cơ dẫn động để dẫn động giá mang khuôn từ vị trí thứ hai trở về vị trí 
thứ nhất và ngược lại và hệ thống điều khiển dùng để điều khiển tất cả các động cơ theo 
một chiều thống nhất và sẽ đảo chiều khi có tín hiệu đảo chiều chuyển tới từ công tắc 
đảo chiều. Nhờ đó, quá trình sản xuất bánh tráng được tự động hoá với năng suất cao và 
chất lượng đồng đều. Hơn nữa, giải pháp hữu ích còn đề xuất quy trình sản xuất bánh 
tráng nhằm đáp ứng được các mục đích nêu trên.  
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(11) 1696 
(21) 2-2009-00169 (51) 7 G01M 3/24 
(22) 10.09.2009 (43) 25.03.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.09.2009 

Công ty TNHH P.T.P  (VN) (71) 
466 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Phạm Nguyên Hoàng (VN) 
Dụng cụ phát hiện vị trí rò rỉ nước (54) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ phát hiện vị trí rò rỉ nước dùng để tìm ra chỗ nước rò rỉ ở 
những đường ống nước đặt ngầm theo nguyên lý sóng âm lan truyền trong môi trường 
vật chất.  
Dụng cụ phát hiện vị trí rò rỉ nước có cấu tạo gồm :  
- Phần thân là thanh hình trụ dài, một đầu được làm nhọn và đầu kia làm lỗ ren  
- Phần cần nghe gồm thanh hình trụ ngắn và nhỏ hơn phần thân, một đầu làm ren để nối 
với thân, và đầu kia nối với tai nghe hình chỏm cầu qua một đoạn hình trụ ở trên lưng tai 
nghe. Khi sử dụng, đặt đầu nhọn của dụng cụ chạm vào một vị trí trên bề mặt môi 
trường nơi mà bên trong có các đường ống nước, và tai nghe đặt trên lỗ tai. âm thanh 
của nước rò rỉ ở bên trong môi trường được truyền qua đầu nhọn, qua thân và truyền đến 
tai nghe. Tùy theo mức độ âm thanh nghe được ở tai nghe, có thể khoanh vùng, thu hẹp 
phạm vi nơi có hiện tượng rò rỉ xảy ra.  
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1697 (11) 
(21) 2-2009-00173 (51) 7 E06B 9/17 
(22) 15.09.2009 (43) 25.03.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.09.2009 

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Siêu Hà  (VN) 
Số 4, ngách 4/24, ngõ 24, phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(71) 

(72) Phạm Quang Hưng (VN) 
Kết cấu đệm thanh cửa cuốn (54) 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến kết cấu đệm thanh cửa cuốn bao gồm thanh đệm (2) nằm 
vừa khít bên trong đáy thanh cửa (1), thanh đệm (3) bọc bên ngoài móc của thanh cửa 
(1). Khi cửa cuốn vận hành, móc có thanh đệm (3) liên kết với móc đáy của thanh cửa 
có thanh đệm (2). Thanh đệm (2) và thanh đệm (3) sẽ triệt tiêu tiếng ồn kim loại khi các 
thanh cửa vừa chịu lực kéo vừa xoay khi cửa cuốn vận hành mở lên và đóng xuống. 
Thanh cửa (1) được chế tạo bằng thép hoặc nhôm. Thanh đệm (2) và thanh đệm (3) được 
chế tạo bằng nhựa.  
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(11) 1698 
(21) 2-2009-00174 (51) 7 G05F 1/10, 1/12 
(22) 16.09.2009 (43) 25.03.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.11.2009 
(71) CHUN-CHENG LIN  (TW) 

31-3, Minsheng Rd., Pingtung City, Pingtung County, Taiwan 
(72) CHUN-CHENG LlN (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

Thiết bị điều chỉnh điện áp (54) 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị điều chỉnh điện áp gồm có bộ điều chỉnh (2) và bộ dẫn động 

(1) được nối với bộ điều chỉnh. Bộ điều chỉnh gồm có vỏ (21) có khoảng chứa (210), nắp 
đầu thứ nhất (24) được lắp trên vỏ và có các lỗ thông hơi thứ nhất (241), mỗi lỗ được nối 
với khoảng chứa, nắp đầu thứ hai (22) được lắp trên vỏ và có các lỗ thông hơi thứ hai 
(221), mỗi lỗ được nối với khoảng chứa, và quạt tản nhiệt (23) được lắp trên nắp đầu thứ 
nhất để tách cưỡng bức không khí nóng trong vỏ ra khỏi các lỗ thông hơi thứ nhất cho 
hiệu quả tản nhiệt đến vỏ để bảo vệ cuộn và các chi tiết điện tử chính trong vỏ.  
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(11) 1699 
(21) 2-2009-00186 (51) 7 F24H  9/00B,  9/20B 
(67) 1-2009-02004   
(22) 23.09.2009 (43) 25.03.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.09.2009 
(75) HEN - YUAN LIN  (TW) 

33F., No. 293, Sec. 2, Wunhua Rd., Banciao City, Taipei County 220, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 

Thiết bị cung cấp nhiệt sử dụng điện (54) 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị cung cấp nhiệt sử dụng điện bao gồm một ống dẫn khí hình 

chữ S được lắp ráp trong thân lò, ít nhất một bộ phận cung cấp nhiệt được lắp ráp trong 
ống dẫn khí, và ít nhất một bộ phận chuyển hóa nhiệt năng gần với thành trong của ống 
dẫn khí và gần với bộ phận cung cấp nhiệt. Phần bên trong của bộ phận chuyển hóa 
nhiệt năng được xác định bởi một hành lang. Không khí nóng có thể được dẫn nhanh 
chóng nhờ vào nguyên lí không khí nóng bốc lên trên, thông qua ống dẫn khí hình chữ 
S. Nhiệt năng được tạo ra bởi bộ phận cung cấp nhiệt có thể được hấp thụ bởi bộ phận 
chuyển hóa nhiệt năng sau đó được mang đi xa bởi năng lực khí hành lang, bằng cách 
như vậy đạt được hiệu quả tích lũy và tỏa nhiệt.  
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(11) 1700 
(51) 7(21) 2-2009-00244 A01C  7/00 

(22) 14.12.2009 (43) 25.03.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.12.2009 

Phạm Thanh Liêm  (VN) (75) 

ấp 4, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị gieo hạt thành hàng 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất thiết bị gieo hạt được cải tiến từ máy xới tay để gieo hạt, ưu 
tiên hơn là hạt lúa trên các cánh đồng đã được cày bừa sẵn. Thiết bị gieo hạt theo giải 
pháp hữu ích gồm khung (1) có hai thanh trượt  (11) bên dưới, lắp vào khung là bộ phận 
chứa hạt gồm các thùng chứa hạt (2) có các hàng lỗ (21) và nắp (22) lắp xoay được so 
với trục xoay (3), bộ phận truyền động (4) gồm vỏ (41) và kết cấu truyền động (42) lắp 
bên trong vỏ (41), kết cấu truyền động (22) được dẫn động bởi động cơ đã nêu, puli bị 
động (5) lắp vào trục xoay (3) và nối với kết cấu truyền động (42) của bộ phận truyền 
động (4) bằng dây đai (6), bộ phận nối (7) nối khung (1) và vỏ (41) của bộ phận truyền 
động (4). Nhờ đó khi máy di chuyển về phía trước, trong khi khung (1) cùng di chuyển 
về phía trước với máy nhờ bộ phận nối (7), thông qua kết cấu truyền động (42) của bộ 
phận truyền động (4) và puli bị động (5), trục xoay (3) xoay làm thùng chứa hạt (2) xoay 
theo và hạt thoát ra ngoài qua các hàng lỗ (21) và rơi xuống thành hàng. Thiết bị theo 
giải pháp hữu ích nhờ kết hợp máy móc nên năng suất cao hơn và dễ dàng điều chỉnh 
mật độ hạt gieo.  
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(11) 1701 
(21) 2-2010-00139 (51) 7 E05B  65/04,  65/08 
(22) 17.06.2010 (43) 25.03.2011 
(30) 098215968 28.08.2009 TW 

099208784 11.05.2010 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.06.2010 
(75) LIN, CHEN-FENG  (TW) 

No. 9-3, Mayuan Street, Sansia Township, Taipei County, TAIWAN 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 

Khóa có bộ điều chỉnh độ mở thích hợp cho cánh cửa sổ và cửa (54) 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến khóa có bộ điều chỉnh độ mở cho cánh cửa sổ được lắp tại 

phần khung phía trong phòng, trên cánh cửa sổ ngoài, loại cửa đẩy ngang hoặc tại phần 
khung phía trong phòng cho loại cửa kéo rèm ngoài. Có thể lợi dụng sự linh hoạt của 
khối gờ chặn lắp bên trong ổ trung tâm của thân bản khoá khi bật lên, tạo ra vật chặn 
khiến độ mở rộng của hai cánh cửa được hạn chế lại. Núm khoá được lắp vào một đầu để 
có thể dịch chuyển và tì vào đầu kia của khối gờ chặn khiến nó được định vị lại. Khi 
muốn giải phóng khối gờ chặn này để cánh cửa được mở hoàn toàn thì chỉ cần xoay núm 
khoá sẽ khiến cho khối gờ chặn rút về bên trong ổ của thân bản khoá.  
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1702 (11) 
(21) 2-2010-00163 (51) 7 A61B 5/01 
(22) 28.07.2010 (43) 25.03.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.07.2010 

Đinh Lai Thịnh  (VN) (75) 
Số 27, ngõ 279 Giảng Võ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(54) Máy đo kinh lạc 25 kênh 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề xuất máy đo kinh lạc 25 kênh đo đồng thời nhiệt độ của các điểm 

huyệt đạo nhằm xác định độ chênh lệch nhiệt độ giữa các điểm huyệt đạo tại cùng một 
thời điểm để xác định chính xác hơn các bệnh được chẩn đoán. May đo kinh lạc theo 
giải pháp hữu ích là máy chẩn đoán bệnh thông qua nhiệt độ của 24 đường kinh nối với 
12 tạng phủ; là một thiết bị chẩn đoán dựa trên lý luận y học cổ truyền nhưng dùng công 
nghệ điện tử; máy có thể  chẩn đoán 140 bệnh khác nhau trong thời gian khoảng 5 phút.  
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(11) 1703 
(21) 2-2010-00197 (51) 7 B62J  7/00 
(67) 1-2010-02496   
(22) 17.09.2010 (43) 25.03.2011 
(30) 098217216 18.09.2009 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.09.2010 
(75) SUNG, CHENG YANG  (US) 

41 - 35 149th Place Flushing, New York 11355 U.S.A. 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị treo túi sử dụng cho xe gắn máy 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị treo túi sử dụng cho xe gắn máy bao gồm ít nhất 
hai bộ phận định vị đặt cách nhau và hai bộ phận treo được lắp vào giữa các bộ phận 
định vị. Các bộ phận định vị tương ứng với các dây đai có hai chi tiết khóa được bố trí ở 
hai đầu. Có nhiều hơn một chi tiết nối được bố trí ở trên mặt ngoài của dây đai. Các bộ 
phận treo tương ứng có thân chính kéo dài được bố trí trên mặt trong phía gần hai đầu có 
hai chi tiết liên kết để các chi tiết nối kéo dài xuyên qua và giữ thân treo chính đúng vị 
trí, và trên mặt ngoài có nhiều hơn một chi tiết đỡ để treo túi vào đó. Các túi có tải trọng 
và sức chứa khác nhau được treo có thể tháo ra tương ứng vào thiết bị treo túi theo yêu 
cầu sử dụng thực tế.  
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1704 (11) 
(51) 7 B60B  7/00,  7/01 (21) 2-2010-00211 

(22) 07.10.2010 (43) 25.03.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.10.2010 

Trần Dân Tiến  (VN) (75) 
24 Lê Công Phép, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Lốp xe gắn máy bánh hơi 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến lĩnh vực phụ tùng xe gắn máy, cụ thể đề cập đến phụ tùng 
thuộc hệ thống chuyển động, cụ thể hơn là lốp xe gắn máy bánh hơi với mục đích khắc 
phục tình trạng xe gắn máy bánh hơi không thể chuyển động khi xe bị xẹp bánh, lốp xe 
gắn máy bánh hơi (10) được trang bị ít nhất một khối (20) hoặc đai riêng biệt làm bằng 
cao su (hoặc làm bằng vật liệu tương tự) dạng hình vòng cung lõm uốn cùng chiều với 
lốp (10), có kích thước nằm gọn trong phần bên trong của vành xe (40); khối (20) hoặc 
đai có mặt ngoài (21) tiếp xúc với săm xe (30) và mặt trong (22) là mặt trong của lốp xe 
(10) hoặc áp vào mặt trong của lốp xe (10). 
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(11) 1705 
(21) 2-2010-00235 (51) 7 A44C  11/02, A41D  25/04 
(67) 1-2010-02362   
(22) 06.09.2010 (43) 25.03.2011 
(30) 2009-20204817.5 07.09.2009 CN 
(71) GUANGDONG KIN LONG HARDWARE PRODUCTS CO., LTD  (CN) 

No. 1, Xizibian Road, Daping Industrial Zone, Tangxia Town, Dongguan City, 
Guangdong Province, China 523722 

(72) BAOKUN BAI (CN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cơ cấu kẹp chặt khung tường treo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu kẹp chặt dùng cho các khung tường treo bao gồm tấm kẹp 
chặt thứ nhất, tấm kẹp chặt thứ hai được bắt chặt vào tấm kẹp chặt thứ nhất và nằm cách 
với tấm kẹp chặt thứ nhất, tấm đỡ thứ nhất được bố trí ở giữa tấm kẹp chặt thứ nhất và 
tấm kẹp chặt thứ hai và tấm đỡ thứ hai được ăn khớp với tấm đỡ thứ nhất và được kết cấu 
để đỡ các khung tường treo.  
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(11) 1706 
(21) 2-2010-00278 (51) 7 B02B  3/00 
(22) 16.12.2010 (43) 25.03.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.12.2010 

Công ty TNHH máy nông nghiệp Bông Lúa Vàng  (VN) (71) 
14/9 Tổ 6, khu phố 23, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(72) Lê Tùng Hiếu (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
Thiết bị bóc vỏ lúa (54) 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị bóc vỏ lúa. Với mục đích giúp tăng tuổi thọ cho 
các rulô bóc vỏ và giúp giảm tỷ lệ gãy vụn của gạo sau khi được bóc vỏ, thiết bị bóc vỏ 
lúa theo giải pháp hữu ích có các tiến thể hiện ở chỗ bộ phận truyền động và máng dẫn 
lúa, cụ thể hơn là bộ phận truyền động gồm động cơ thứ nhất truyền động cho rulô bóc 
vỏ cố định và động cơ thứ hai truyền động cho rulô bóc vỏ di động và đồng cơ thứ nhất 
và động cơ thứ hai được điều khiển bởi bộ phận biến tần và máng dẫn lúa được thiết kế 
thành các rãnh chia theo chiều dọc. Ngoài ra, thiết bị còn bao gồm bộ phận làm mát để 
làm mát các rulô bóc vỏ.  
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Phần III 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
 
 
(11) 17565 
(21) 3-2009-00827 (28) 01 
(54) Bánh đai cửa cuốn (51) 25-02 
(22) 29.06.2009 (43) 25.03.2011 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn AUSTDOOR  (VN) 

Số 8 lô 13 A, đô thị mới Trung Yên, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Dương Thạch Nguyên (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

     
 
 

                       1.1                                   1.2                              1.3                            1.4 
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(11) 17566 
(21) 3-2009-01178 (28) 01 
(54) Dụng cụ sửa chữa thiết bị 

điện tử 

(51) 08-05 

(22) 25.08.2009 (43) 25.03.2011 
(71) Nguyễn Phước Tiền  (VN) 

F9/9/4B hương lộ 80, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Phước Tiền  (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                                                      1.1                  1.2     1.3  
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(11) 17567 
(21) 3-2009-01179 (28) 01 
(54) Dụng cụ sửa chữa thiết bị 

điện tử 

(51) 08-05 

(22) 25.08.2009 (43) 25.03.2011 
(71) Nguyễn Phước Tiền  (VN) 

F9/9/4B hương lộ 80, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Phước Tiền  (VN) 
(55)  

 
 
 
 

     
 
 

                                                       1.1                            1.2                   1.3 
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(11) 17568 
(21) 3-2009-01180 (28) 01 
(54) Dụng cụ sửa chữa thiết bị 

điện tử 

(51) 08-05 

(22) 25.08.2009 (43) 25.03.2011 
(71) Nguyễn Phước Tiền  (VN) 

F9/9/4B hương lộ 80, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Phước Tiền  (VN) 
(55)  

 
 
 
 

     
 
 

                                                             1.1                         1.2              1.3 
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(11) 17569 
(21) 3-2009-01181 (28) 01 
(54) Dụng cụ sửa chữa thiết bị 

điện tử 

(51) 08-05 

(22) 25.08.2009 (43) 25.03.2011 
(71) Nguyễn Phước Tiền  (VN) 

F9/9/4B hương lộ 80, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Phước Tiền  (VN) 
(55)  
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(11) 17597 
(21) 3-2010-01728 (28) 01 
(54) Vòi nước (51) 23-01 
(22) 31.12.2010 (43) 25.03.2011 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật nước Vi Na  (VN) 

63/18/24 Chu Thiên, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Lương Thị Phương (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                            1.1                                          1.2                                        1.3 
 
 

    
 
 

                   1.4                       1.5                                 1.6                                     1.7 
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(11) 17598 
(21) 3-2010-01729 (28) 01 
(54) Xe đẩy (51) 12-02 
(22) 31.12.2010 (43) 25.03.2011 
(71) Wen-Dong CHANG  (TW) 

No. 10-1, Chelutou Rd., Jiaoxi Township, Yilan County 262, Taiwan 
(72) Wen-Dong CHANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                    1.1                          1.2                     1.3                        1.4                       1.5 
 
 

  
 
 

                                                          1.6                               1.7 
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(11) 17599 
(21) 3-2011-00003 (28) 01 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 
(22) 05.01.2011 (43) 25.03.2011 
(71) Công ty TNHH thép Bình Minh  (VN) 

1063 quốc lộ 1A, khu phố 6, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.  Hồ 
Chí Minh 

(72) Bùi Văn Tư (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                            1.1                                         1.2                                           1.3 
 
 

   
 
 

                                                            1.4          1.5         1.6 
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(11) 17600 
(21) 3-2011-00004 (28) 01 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 
(22) 05.01.2011 (43) 25.03.2011 
(71) Công ty TNHH thép Bình Minh  (VN) 

1063 quốc lộ 1A, khu phố 6, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.  
Hồ Chí Minh 

(72) Bùi Văn Tư (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                               1.1                                          1.2                                    1.3 
 
 

   
 
 

                                                             1.4           1.5        1.6 
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(11) 17601 
(21) 3-2011-00005 (28) 01 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 
(22) 05.01.2011 (43) 25.03.2011 
(71) Công ty TNHH thép Bình Minh  (VN) 

1063 quốc lộ 1A, khu phố 6, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.  Hồ 
Chí Minh 

(72) Bùi Văn Tư (VN) 
(55)  

 
 
 
 

    
 
 

                         1.1                                          1.2                                           1.3 
 
 

   
 
 

                                                             1.4         1.5        1.6 
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373 

(11) 17602 
(21) 3-2011-00006 (28) 01 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 
(22) 05.01.2011 (43) 25.03.2011 
(71) Công ty TNHH thép Bình Minh  (VN) 

1063 quốc lộ 1A, khu phố 6, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.  Hồ 
Chí Minh 

(72) Bùi Văn Tư (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                         1.1                                            1.2                                               1.3 
 
 

   
 

                                                           1.4             1.5       1.6 
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(11) 17603 
(21) 3-2011-00007 (28) 01 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 
(22) 05.01.2011 (43) 25.03.2011 
(71) Công ty TNHH thép Bình Minh  (VN) 

1063 quốc lộ 1A, khu phố 6, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.  Hồ 
Chí Minh 

(72) Bùi Văn Tư (VN) 
(55)  

 
 
 
 

    
 
 

                             1.1                                           1.2                                    1.3 
 
 

   
 
 

                                                             1.4         1.5       1.6 
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(11) 17604 
(21) 3-2011-00037 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 12.01.2011 (43) 25.03.2011 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Việt My  (VN) 

101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Trần Quốc Bửu  (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

       
 
 

                                 1.1                        1.2                      1.3                  1.4          1.5 
 
 

  
 
 

                                                            1.6                            1.7 
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(11) 17605 
(21) 3-2011-00072 (28) 01 
(54) Bao gói tã (51) 09-05 
(22) 20.01.2011 (43) 25.03.2011 
(71) Công ty TNHH thương mại và dịch vụ TAI SUN Việt Nam  (VN) 

223 Điện Biên Phủ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
(72) Hồ Thị Thuý (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện (IPACO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                     1.1                                             1.2                                            1.3 
 
 

      
 
 

              1.4                   1.5                                 1.6                                         1.7 
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(11) 17606 
(21) 3-2011-00074 (28) 01 
(54) Bao gói đựng băng vệ sinh (51) 09-05 
(22) 20.01.2011 (43) 25.03.2011 
(71) Công ty cổ phần thương mại Chiềng Mai  (VN) 

Thôn Vạn Khoảnh, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 
(72) Trần Văn Tuệ (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 

 
 

1.2 
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(11) 17607 
(21) 3-2011-00077 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 20.01.2011 (43) 25.03.2011 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm Thuận Phát  (VN) 

39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Phan Quốc Công (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 

1.1 
 

  
 

1.2 
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(11) 17608 
(21) 3-2011-00078 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 20.01.2011 (43) 25.03.2011 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Việt My  (VN) 

101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Trần Quốc Bửu  (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                                 1.1                      1.2                     1.3                  1.4          1.5 
 
 

  
 
 

                                                             1.6                       1.7 
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380 

(11) 17609 
(21) 3-2011-00080 (28) 01 
(54) Bình (51) 09-01 
(22) 21.01.2011 (43) 25.03.2011 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Trần Phước An (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  

 
 
 
 

      
 
 

                            1.1                            1.2                           1.3                            1.4 
  
 

  
 
 

                                                               1.5                      1.6 
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(11) 17610 
(21) 3-2011-00083 (28) 01 
(54) Dụng cụ lau bảng trắng (51) 19-06 
(22) 21.01.2011 (43) 25.03.2011 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

  
 
 

                                               1.2                                                   1.3 
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PHẦN IV 
 

ĐƠN YÊU CẦU CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU 
 
 

(210) 4-2007-24018 (220) 23.11.2007 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) KABUSHIKI KAISHA SANKEI (ALSO 

TRADING AS SANKEI CO., LTD.)  
(JP) 
No. 2-4, 3-chome, Iwamotocho, 
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0032, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
 
(511)   Nhóm 24: Vải dệt và chế phẩm từ vải dệt, không xếp vào các nhóm khác, ga trải giường 

và khăn trải bàn, cụ thể như sau: vải, gồm có: vải dệt; vải cốt tông; vải tổng hợp chủ yếu 
làm từ sợi gai dầu; vải tơ lụa; vải len; vải sợi hoá học, vải sợi vô cơ (không phải là vải sợi 
amiăng); vải sợi tổng hợp; vải phíp tổng hợp; vải tổng hợp chủ yếu làm từ sợi cốt tông; 
vải dệt khổ hẹp; vải sợi giấy; vải màn; vải co giãn dùng may quần áo; vải tổng hợp từ sợi 
co giãn; vải để làm giầy cao cổ và giày; vải giả da; vải bằng sợi thuỷ tinh dùng trong 
ngành dệt; lượt (vải vóc); vải bò (jean); vải len jecxi; vải lanh; vải dệt dạng mắt lưới; vải 
sợi nylon; vải may quần áo thầy tu; mảnh vải lụa nhỏ dùng như món quà mừng của các 
dân tộc Zang và mông (Hada); vải lót mũ áo (vải dệt); vải sợi; khăn lọc, bằng nỉ (dạ); vải 
đan từ len, sợi; vải sợi không dệt; vải dầu; vải không thấm nước; vải có tráng nhựa vinyl; 
vải tráng cao su; vải da (sợi dệt.); nguyên liệu để lọc làm bằng vải dệt; vật dụng cá nhân 
làm bằng vải dệt (không dùng để mặc), cụ thể là: khăn rửa mặt; khăn tắm bằng vải dệt, 
khăn tay; màn; ga bọc giường; ga phủ trải giường; tấm phủ đồ đạc bằng vải; miếng lót 
cốc bằng vải dệt; đệm và mÒn bông, vỏ bọc đệm và vỏ bọc mÒn (bằng vải lanh); vải bọc 
đệm bằng sợi dệt; áo gối; vỏ chăn; khăn bàn ăn bằng vải; khăn trải bàn không bằng giấy; 
miếng vải lót cốc (không bằng giấy); khăn bằng vải dệt dùng để thấm (lau) khô bát đĩa 
(không phải để làm sạch); rèm treo tường bằng vải; thảm thêu treo tường làm bằng vải; 
màn cửa (màn bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo); màn treo cửa nhà tắm; găng tay giặt 
giũ; biểu ngữ và cờ bằng vải; tấm phủ lên bệ ngồi của xí bệt bằng vải; tấm phủ lên hộp 
đựng giấy ăn bằng vải dệt; vỏ bọc vào chỗ ngồi của ghế bằng vải dệt; màn (trướng) rũ 
xếp nếp; vải liệm; nhãn hiệu bằng vải dệt gắn lên quần áo; khăn lau bóng bida; vải lanh; 
vải bọc nệm gối (bằng vải lanh); khăn trải bàn bằng vải lanh; đồ vải lanh dùng trong gia 
đình; vải lanh dùng cho bộ đồ giường; vải lanh dùng trong nhà tắm (trừ quần áo). 
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(210) 4-2008-06892 (220) 02.04.2008 
  (441) 25.03.2011 
(300) 07/3528147 02.10.2007 FR 

  
(731) ACCOR   (FR) 

2 rue de la Mare Neuve 91000 EVRY 
France  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy và các tông (chưa xử lý, bán xử lý hoặc dùng cho mục đích văn phòng); 

ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); chất dính 
(dùng cho mục đích văn phòng và gia dụng); các (phiếu, thẻ) dành cho khách hàng trung 
thành làm từ giấy hoặc các tông, thẻ đăng ký làm từ giấy hoặc các tông liên quan đến 
dịch vụ khách sạn và cung cấp chỗ ở, bao gồm dịch vụ đặt phòng, sử dụng các dịch vụ 
ưu đãi và dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành thương mại; biện pháp đẩy mạnh bán hàng (cho bên 
khác); tổ chức hoạt động quảng cáo để bán hàng; phổ biến các thông báo quảng cáo và 
các tài liệu quảng cáo; phổ biến thông tin và các thông điệp quảng cáo bằng điện thoại, 
qua thiết bị đầu cuối máy vi tính, qua báo chí và trên internet; tổ chức và điều hành các 
hoạt động quảng cáo để bán hàng, và/hoặc các hoạt động quảng cáo để tăng lượng khách 
hàng trung thành; quản lý các chương trình quà tặng để đẩy mạnh bán hàng; quản lý các 
chương trình dành cho khách hàng trung thành; dịch vụ thông tin thương mại trực tuyến; 
quản lý hồ sơ khách hàng; tất cả các dịch vụ kể trên để phục vụ việc quản lý khách sạn 
và cung cấp chỗ ở, bao gồm dịch vụ đặt phòng, sử dụng các dịch vụ ưu đãi và dịch vụ 
cung cấp thực phẩm và đồ uống. 

 
Nhóm 36: Phát hành séc cho khách du lịch; phát hành quà tặng bằng phiếu (phiếu đã trả 
tiền, có thể dùng để đổi lấy hàng hóa ở cửa hàng); quản lý sổ sách kế toán có giá trị 
trong chương trình khách hàng trung thành; dịch vụ thẻ tín dụng; phát hành và phân phối 
thẻ, phiếu đã trả tiền hoặc bất kỳ phương tiện thanh toán hoặc trao đổi nào; thông tin và 
tư vấn liên quan đến các vấn đề tài chính, quản lý việc tính toán quà tặng hoặc giảm giá 
khác. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; dịch vụ cung 
cấp chỗ ở tạm thời; khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô, nhà hàng ăn uống, quán cà 
phê tự phục vụ, phòng trà và quán rượu (ngoại trừ cho các câu lạc bộ); nhà nghỉ, dịch vụ 
đặt phòng khách sạn dành cho khách du lịch, tư vấn và hướng dẫn (không liên quan đến 
quản lý kinh doanh) trong lĩnh vực khách sạn và nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2008-09130 (220) 29.04.2008 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Việt ý 
- PIAGO  (VN) 
Số 11, lô 1, khu 4ha, phường Phúc Xá, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Ôtô các loại; động cơ ôtô; xe gắn máy; động cơ xe gắn máy; linh kiện ôtô, xe 

gắn máy thuộc nhóm 12.  
 
 

(210) 4-2008-10255 (220) 15.05.2008 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12 
(731) LAS VEGAS SANDS CORP.   (US) 

3355 Las Vegas Boulevard South, Las 
Vegas, Nevada 89109, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp cuộc du lịch cho cá nhân và nhóm người; dịch vụ tổ chức các 

cuộc du lịch, dịch vụ tổ chức các chuyến du lịch ngắm cảnh và tham quan, dịch vụ tổ 
chức các kỳ nghỉ; dịch vụ tổ chức, đặt chỗ và sắp xếp cuộc tham quan, tham quan trong 
ngày, dã ngoại; dịch vụ đại lý du lịch, cụ thể là đặt chỗ cho chuyến tham quan; dịch vụ 
vận chuyển hành khách. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ sòng bạc; dịch vụ cờ bạc ăn tiền; dịch vụ trò chơi; dịch vụ giải trí 
dưới hình thức là biểu diễn sân khấu và các trận đấu quyền anh, triển lãm tác phẩm nghệ 
thuật và bảo tàng; dịch vụ sân chơi gôn và câu lạc bộ chơi gôn; dịch vụ cung cấp bản tin 
không chính thức qua thư điện tử trong lĩnh vực sòng bạc, ăn uống, giải trí, khu nghỉ 
dưỡng; dịch vụ tổ chức các cuộc hội thảo và hội nghị; dịch vụ thuyết trình mang tính 
chất giáo dục; dịch vụ cho thuê các thiết bị nghe nhìn; dịch vụ cho thuê sân khấu lưu 
động, dịch vụ chuẩn bị các hiệu ứng trên sâu khấu phục vụ cho công cuộc công bố và 
triển lãm thương mại; dịch vụ giải trí, cụ thể là sử dụng hiệu ứng ánh sáng; Dịch vụ cung 
cấp các tiện nghi cho thể thao, cho buổi hoà nhạc, cho hội thảo và cho các buổi triển lãm 
mà đã được chuẩn bị, đã được tổ chức và được quản lý ở trong khán đài có chỗ cho người 
xem ở xung quanh; dịch vụ cung cấp tiện nghi cho cuộc hội thảo, cho triển lãm và hội 
họp; dịch vụ cung cấp tiện nghi cho triển lãm; dịch vụ cung cấp tiện nghi cho hội thảo; 
cho bữa tiệc lớn, cho các sự kiện mang tính xã hội, cho buổi quyên góp quỹ và cho các 
sự kiện đặc biệt khác. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ phục vụ du lịch, cụ thể là đặt chỗ nhà hàng, đặt bữa ăn và nơi ăn ở 
tạm thời; dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống và quầy rượu, dịch vụ cung cấp thực 
phẩm tại quầy (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ giải đáp thông tin ở khách sạn. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ an ninh.  
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(210) 4-2008-11670 (220) 03.06.2008 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Trắng, hồng 
(731) UNIHERO CENTURY CO., LIMITED  

(CN) 
Room 1307-1309, 13/F, Hung Cheong 
Plaza, East Shennan Road, Louhu 
District, Shenzhen, 518002, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Ti vi; điện thoại di động. 
 

Nhóm 11: Đèn đi-ốt phát quang (đèn LED). 
 
 
 
 

(210) 4-2008-15335 (220) 17.07.2008 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.1.5 
(591) Nâu vàng, xanh lá cây. 
(731) 1. MONSIEUR ERIC RENARD   (FR) 

28, rue Antar, 78680 EPONE-FRANCE  
2. MONSIEUR XAVIER PADOVANI  
(FR) 
80, rue Theodore Aubanel, Les Coteaux 
de Bonsour, 13330 Pelissanne-France  
3. LA PHOCEENNE DE 
COSMETIQUE SA   (FR) 
(a French public limited company) 44, 
place Louis Blanc, 13300 Salon De 
Provence-France  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng để tẩy trắng và các chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm để làm 

sạch, đánh bóng, tẩy sạch và mài mòn: xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước 
thơm để xức tóc; bột đánh răng. 
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(210) 4-2008-17514 (220) 14.08.2008 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.1; 7.1.24 
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển 
(731) Ban quản lý các khu công 

nghiệp Tiền Giang   (VN) 
27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Xây dựng (lập) quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc 

uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc các cơ quan có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và 
quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông; xây dựng (lập) chương 
trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế; xây dựng 
(lập) kế hoạch về phát triển nguồn nhân lực cho khu công nghiệp, khu kinh tế; lập dự 
toán ngân sách, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển của ban quản lý; 
quản lý, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện quy định quy hoạch kế hoạch có liên quan 
đến khu công nghiệp khu kinh tế đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 
lập kế hoạch và tổ chức đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài; đánh giá hiệu quả 
đầu tư trong khu công nghiệp khu kinh tế thông qua các báo cáo thống kê báo cáo tài 
chính của doanh nghiệp; lập báo cáo định kỳ bộ kế hoạch và đầu tư các bộ, ngành có liên 
quan và uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình xây dựng và phát triển khu công nghiệp, 
khu kinh tế; giới thiệu việc làm cho công nhân lao động làm việc tại khu công nghiệp, 
khu kinh tế; quản lý hệ thống thông tin về khu công nghiệp, khu kinh tế. 

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển hội thảo; đào tạo, bồi 
dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của ban quản lý. 

 
Nhóm 42: Kiểm tra giấy chứng nhận đầu tư với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền; 
thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án nhóm B, C; quản lý hệ thống thông tin về khu 
công nghiệp, khu kinh tế; tổ chức thực hiện thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác 
động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh trong khu công nghiệp, khu kinh tế; kiểm tra, thanh tra, giám sát, việc thực hiện 
mục tiêu đầu tư quy định tại giấy chứng nhận đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án 
đầu tư; kiểm tra, thanh tra, việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được 
hưởng ưu đãi đầu tư; tổ chức và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc 
thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham lũng, lãng phí tiêu 
cực; nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; cấp các loại giấy 
chứng nhận hàng hoá sản xuất trong khu công nghiệp, khu kinh tế và các loại giấy phép; 
chứng chỉ khác có liên quan trong khu công nghiệp, khu kinh tế 

 
Nhóm 45: Cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư với các dự án đầu tư thuộc 
thẩm quyền; cấp gia hạn giấy phép xây dựng công trình xây dựng; cấp giấy chứng nhận 
quyền sở hữu công trình xây dựng; xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản, khu 
công nghiệp, khu kinh tế cho các tổ chức cá nhân liên quan. 
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(210) 4-2008-25836 (220) 04.12.2008 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO 

SHO TRADING ALSO AS KOBE 
STEEL, LTD.   (JP) 
10-26, Wakinohama-cho, 2-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 01: Chất trợ dung hàn, hóa chất hàn, các hoá chất sử dụng trong ngành hàn, trong 

khoa học và trong ngành nhiếp ảnh, cũng như trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm 
nghiệp; nhựa nhân tạo ở dạng thô, chất dẻo ở dạng thô; phân bón, hợp chất dập lửa; chế 
phẩm ram và hàn; hóa chất dùng để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da; chất kết dính 
dùng trong công nghiệp.  

 
Nhóm 04: Dầu mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chế phẩm hấp thụ, làm ướt và kết dính 
bụi; nhiên liệu (bao gồm cả xăng) và chất phát sáng, nên và bấc đèn.  

 
Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng và các sản phẩm làm bằng kim loại 
quý hoặc được mạ kim loại quý, không thuộc nhóm khác cụ thể là: móc khoá, biểu trưng 
(cúp trao giải), hộp đựng nữ trang, khuy măng sét (tay áo) và phụ kiện cho giày bằng 
kim loại quý; đồ trang sức, đá quý; dụng cụ đo thời gian và bấm giờ.  

 
Nhóm 16: Giấy cụ thể là giấy viết, giấy thông báo, bằng giấy, tờ giấy (văn phòng phẩm), 
bưu thiếp, giấy ăn, bỉm tã lót giấy, cò bằng giấy, khăn lau bằng giấy, nhãn mác bằng 
giấy, khăn trải bàn bằng giấy, tranh, ảnh; các tông và hàng hóa làm bằng các vật liệu 
này, cụ thể Ià vật dụng bằng các tông, sách anbom bằng các tông, mẫu để cắt quần áo, 
sách mong bằng các tông, hộp bằng các tông; ấn phẩm in, vật liệu đóng sách; ảnh chụp; 
văn phồng phẩm; chất kết dính dùng cho văn phòng hoặc gia đình; vật liệu dùng để vẽ và 
viết chữ đẹp, vật liệu của hoạ sỹ, tấm vải để vẽ tranh sơn dầu, phần màu và bút chì màu, 
đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy (không kề máy móc dùng cho mục đích này), cụ thể là 
kéo dùng cho văn phòng, đồ dùng văn phòng (trừ đồ gỗ), xi để niêm phong, gọt bút chì 
(chạy điện hoặc không chạy điện), bút lông vẽ, bảng trang, sách, bút chì; vật liệu bằng 
chất dẻo để bao gói (không dược xếp ở nhóm khác), cụ thể là phim bằng nhựa để bao 
gói, chất dẻo làm khuôn; chữ máy in, bản in đúc (clisê) của ngành in.  

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là váy, quần soóc, áo vét, quần, bộ quần áo vét, sơ mi cộc tay, 
khăn, thắt lưng (cho quần áo), giầy dép, cụ thể là giày đế mềm, giầy vải bạt, dép đi trong 
nhà, giày cao gót, giày dùng ở bãi biển, ủng trượt tuyết, nẹp sắt dùng cho giày; mũ nón, 
cụ thể là mũ đội để đi tuyết, mũ cứng, mũ đội khi tắm. 

 
Nhóm 28: Games, cụ thể là bộ đồ chơi cờ, đồ chơi tennis, đồ chơi búp bê, đồ chơi gôn, 
đồ chơi bi a, đồ chơi cờ bạc, đồ chơi đấu kiếm, đồ chơi bóng đá, đồ chơi quyền Anh, đồ 
chơi bài mạt chược, dụng cụ để chơi, cụ thể là ván trượt tuyết, sáp mỡ dùng cho ván trượt 
tuyết, bộ lướt sóng, ván lướt sóng, thuyền lướt sóng, cái đu, đồ chơi, mẫu thu nhỏ của xe 
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cộ, đồ chơi cho súc vật nuôi, vũ khí để đấu kiếm, dụng cụ chơi bóng bàn, dụng cụ để 
chơi bia, vợt (két), gậy chơi gôn, vợt bắt bướm, diều, kính vạn hoa, thiết bị thể dục thể 
thao, đồ trang trí cây Noel, không bao gồm đồ chiếu sáng và bánh kẹo, dụng cụ câu cá. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo, điều hành kinh doanh, quản trị kinh doanh, dịch vụ văn phòng, 
dịch vụ của cửa hàng bán lẻ, cửa hàng bán sỉ, thông qua tài liệu giới thiệu sản phẩm phục 
vụ mục đích đặt hàng qua bưu điện hoặc qua các phương tiện điện tử, ví dụ, thông qua 
trang web hoặc chương trình bán hàng trên truyền hình, dịch vụ bao gồm việc đăng ký, 
chuyển biến, soạn thảo, sưu tập hoặc hệ thống hóa các giao dịch và đăng ký bằng văn 
bản, và dịch vụ sưu tập dữ liệu toán học hoặc thống kê. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ tài chính, dịch vụ liên quan đến công việc tiền tệ 
như dịch vụ đổi tiền, dịch vụ bất động sản, cụ thể là đại lý bất động sản, môi giới bất 
động sản, cho thuê bất động sản, quản lý bất động sản 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình, sửa chữa, dịch vụ lắp đặt, dịch vụ liên quan đến xây 
dựng nhà cửa đường xá, cầu cống, đê đập hoặc đường truyền tải và dịch vụ đảm nhận các 
công việc chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng như các dịch vụ của thợ sơn, thợ nước, 
thợ lắp đặt thiết bị sưởi ấm hoặc thợ lợp mái, các dịch vụ bổ trợ cho công việc xây dựng 
như kiểm tra, giám sát bản vẽ xây dựng, dịch vụ đóng tàu thuyền, các dịch vụ bao gồm 
dịch vụ thuê dụng cụ hoặc vật tư xây dựng, các dịch vụ sửa chữa như trong các lĩnh vực 
điện, nội thất, trang thiết bị, công cụ. 

 
Nhóm 39: Vận tải, đóng gói và cất giữ hàng hóa, tổ chức chuyến đi du lịch, các dịch vụ 
liên đến tàu lai dắt đường biển, dỡ hàng, hoạt động bến cảng và cứu hộ tàu đắm và hàng 
hóa trên tàu đắm, các dịch vụ liên quan đến hoạt động cảng hàng không, các dịch vụ liên 
quan đến việc đóng gói và đóng kiện hàng hóa trước khi gửi hàng, các dịch vụ cung cấp 
thông tin về các chuyến đi, hoặc về việc vận tải hàng hóa của các đơn vị môi giới vận tải 
và các đơn vị dịch vụ du lịch, thông tin liên quan đến bảng giá, lịch trình và phương thức 
vận chuyện, các dịch vụ liên quan đến việc kiểm tra phương tiện vận chuyển hoặc hàng 
hóa trước khi vận chuyển. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý vật liệu, cụ thể là dịch vụ xử lý vật liệu liên quan đến cắt, tạo 
hình, đánh bóng bằng cách mài mòn hoặc mạ kim loại; dịch vụ tinh chế kim loại, dịch 
vụ xử lý không khí, cụ thể là dịch vụ làm sạch không khí, dịch vụ xử lý điều hòa không 
khí, thông tin về xử lý vật liệu, xử lý nước, xử lý vải, cụ thể là dịch vụ xử lý chống cháy 
cho vải, dịch vụ xử lý rác và phế thải, cụ thể là chế biến rác và phế thải, hủy phế thải và 
rác, tái chế phế thải và rác, chế biến dầu mỏ, dịch vụ khử độc vật liệu nguy hiểm, dịch vụ 
xử lý thực phẩm, cụ thể là dịch vụ làm đông lạnh thực phẩm, dịch vụ bảo quản thực 
phẩm và đồ uống. 
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(210) 4-2009-00819 (220) 14.01.2009 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.13.5; 26.1.1; 26.5.1; A5.5.21 
(591) Đỏ, nâu, đen, trắng, vàng 
(731) Hội ngành nghề nông nghiệp 

nông thôn tỉnh Sơn La   (VN) 
80 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Sơn 
La, tỉnh Sơn La  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong nguyên chất. 

 
 

(210) 4-2009-06490 (220) 08.04.2009 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12; 26.2.3; 26.1.5; 1.3.1; 
A1.3.17 

(731) Trần Anh Tuấn  (VN) 
Bình Nguyên, Kiến Xương, Thái Bình 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; phần mềm máy tính; điện thoại cố định; điện thoại di động. 
 

Nhóm 16: Báo chí (ấn phẩm); tạp chí về cơ khí (ấn phẩm). 
 

Nhóm 18: Cặp sách; túi. 
 

Nhóm 25: Quần áo; áo mưa; mũ; tất; thắt lưng (thời trang). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ thương mại điện tử; dịch vụ mua bán trực tuyến; 
mua bán máy công cụ, máy tiện, máy hàn, máy công nghiệp, máy nông nghiệp, máy cơ 
khí, thiết bị thí nghiệm, máy công trình. 

 
Nhóm 37: Cung cấp thông tin về sửa chữa cơ khí, máy móc, thiết bị, tự động hoá trên 
mạng internet; dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị ngành cơ khí, công 
nghiệp, công nghệ thông tin, hệ thống tự động hoá. 

 
Nhóm 41: Đào tạo về công nghệ thông tin, cơ khí; dịch vụ dịch thuật; xuất bản ấn phẩm, 
báo chí. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cơ khí, 
công nghệ thông tin; tư vấn kỹ thuật về cơ khí, tự động hoá; thiết kế website. 
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(210) 4-2009-09155 (220) 12.05.2009 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc tế Trần 
Thị   (VN) 
30 Phó Đức Chính, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Dầu phanh cho ô tô, chất chống đông dùng cho ô tô; chất phụ gia dùng cho 

nhiên liệu động cơ, hoá chất dùng cho nhiên liệu động cơ; chất đốt (phụ gia hoá học 
dùng cho chất đốt động cơ nổ).  

 
 

(210) 4-2009-16636 (220) 10.08.2009 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.5.1; 4.3.3 
(591) Xanh tím, xanh coban, đỏ cờ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dịch Vụ và Du 
lịch Hải Long  (VN) 
100 Mã Mây, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức các chuyến đi du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi du lịch; cho thuê xe; 

môi giới vận chuyển hàng hoá bằng các cách thuê tàu, máy bay, xe lửa; vận chuyển hành 
khách; dịch vụ đại lý bán vé là: đại lý bán vé tour du lịch (đại lý lữ hành); đại lý bán vé 
tàu hoả; đại lý bán vé tàu thuỷ; đại lý bán vé xe ô tô; đại lý bán vé máy bay. 

 
 

(210) 4-2009-16656 (220) 10.08.2009 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.2; 1.15.15; A24.17.9; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế 
Và Xây Dựng Nguyên Thể  (VN) 
37 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
 

Nhóm 42: Kiến trúc, tư vấn kiến trúc, thiết kế nội thất, dịch vụ vẽ đồ họa, thiết lập bản 
vẽ xây dựng. 

 
Nhóm 44: Thiết kế, tạo dáng, xây dựng, vườn hoa và công viên. 
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(210) 4-2009-18748 (220) 04.09.2009 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.3.14; 5.3.4; 25.5.1 
(591) Xanh lá cây, xám, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất rau an 
toàn Nhuận Đức   (VN) 
ấp Bàu Tròn, xã Nhuận Đức, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Rau quả tươi. 

 
 

(210) 4-2009-18833 (220) 04.09.2009 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.3.15; A5.3.13; A5.5.20; 5.5.16; 
26.1.1 

(591) Xanh lá cây, vàng đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thảo mộc 
Hương  (VN) 
P1003 nhà 17T11, Trung Hòa Nhân 
Chính, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Chất hấp thu dầu ( Vật liệu tổng hợp dùng để . . . ); Hóa chất nông nghiệp, trừ 

chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất ký sinh trùng; Albumin 
( động vật hoặc thực vật nguyên liệu thô ); Tảo rovilla dùng cho thuộc da; Vật liệu lọc 
(Chất khoáng ); Vật liệu lọc ( thực vật ).  

 
Nhóm 05: Axetat alumin dùng trong ngành dược; Vỏ cây dùng trong ngành dược; Sản 
phẩm phụ của quá trình gia công hạt ngũ cốc ( dùng trong ngành y); Dầu thầu dầu dùng 
cho ngành y; Este xeluloz dùng trong ngành dược; Ether xeluloz dùng trong ngành 
dược.; Chế phẩm hóa học dùng trong ngành dược; Bánh mứt kẹo tẩm thuốc, Thuốc sắc 
dùng trong ngành dược; Thực phẩm kiêng dùng trong ngành y; Chất tăng cường tiêu hóa 
dùng trong ngành dược  ; Este dùng trong ngành dược; Men dùng cho ngành dược; Dược 
phẩm; Thuốc viên dùng trong ngành dược; Dược phẩm dùng để chăm sóc da ; Tinh bột 
dùng để ăn kiêng hoặc dùng cho ngành dược; Xi rô dùng cho ngành dược ; Chế phẩm 
Vitamin.  

 
Nhóm 29: Albumin dùng cho thực phẩm; Anginat dùng cho thực phẩm; Thực phẩm ăn 
nhanh làm từ hoa quả Mã ; Chế phẩm để nấu nước dùng; Tủy động vật dùng làm thực 
phẩm; Chất chiết xuất từ tảo dùng làm thực phẩm . 
 
Nhóm 44: Dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm 
nghiệp; Dịch vụ rải phân bón và các hóa chất khác dùng cho nông nghiệp ( trên không 
hoặc trên mặt đất ); Nghề làm vườn; Cố vấn về lĩnh vực dược học; Dịch vụ coi sóc vườn 
ươm cây; Phẫu thuật cây.  
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(210) 4-2009-19678 (220) 16.09.2009 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 25.7.20; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, vàng 
(731) Tổng công ty phân bón & Hóa 

Chất Dầu Khí - Công ty cổ 
phần  (VN) 
Số 02 Bis - 4-6 Lê Thánh Tôn, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn BIZCONSULT 

(BIZCONSULT CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; ammoniac; khí công nghiệp; hóa chất.  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh hại cây trồng, thuốc trừ cỏ, chất kích thích sinh 
trưởng cây trồng; dược phẩm; thuốc thú y. 

 
Nhóm 35: Kinh doanh và mua bán phân bón, khí công nghiệp ammoniac, hóa chất, các 
sản phẩm phục vụ ngành nông nghiệp, hàng nông lâm sản, thuốc bảo vệ thực vật.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ kỹ thuật trong sản xuất phân bón và các sản phẩm hóa chất.  

 
 

(210) 4-2009-21958 (220) 14.10.2009 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.1; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần LP Việt Nam  
(VN) 
Thôn Viên, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Sản phẩm trang trí nội ngoại thất và đồ nghệ thuật bằng chất liệu kim loại 

thường và hợp kim của kim loại thường. 
 

Nhóm 14: Sản phẩm trang trí nội ngoại thất và đồ nghệ thuật bằng các chất liệu: kim loại 
quý và hợp kim của những kim loại quý, vàng dát, đá quý và đá bán quý. 

 
Nhóm 18: Sản phẩm trang trí nội ngoại thất phủ các chất liệu da thuộc và cá vật liệu 
tương tự. 

 
Nhóm 19: Sản phẩm trang trí nội ngoại thất và đồ nghệ thuật bằng các chất liệu: đá, bê 
tông và đá nhân tạo. 

 
Nhóm 20: Sản phẩm trang trí nội ngoại thất và đồ mỹ thuật bằng chất liệu: gỗ, gỗ phủ 
sơm mài, song, mây, tre, đay, cói, vỏ trai, vỏ trứng, vỏ dừa, nhựa và những nguyên liệu 
thay thế cho tất cả các nguyên liệu kể trên. 
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Nhóm 21: Sản phẩm trang trí nội ngoại thất và tác phẩm nghệ thuật bằng các chất liệu: 
thuỷ tinh, gốm sứ, đất nung.  

 
 

(210) 4-2009-22595 (220) 21.10.2009 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.13.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty điện toán và truyền 
số liệu (VDC)   (VN) 
Nhà Internet, lô 2A làng quốc tế Thăng 
Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 38: Truyền các tệp tin dữ liệu bằng máy tính. 

 
 

(210) 4-2009-23869 (220) 04.11.2009 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thuận Phát  (VN) 
39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm, chao. 
 

Nhóm 30: Sa tế. 
 
 

(210) 4-2009-26630 (220) 09.12.2009 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12; 5.3.7; A5.3.15; A5.3.13 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Minh Anh  (VN) 
Số 2, ngách Hồ Hàm Long, ngõ 1, Âu 
Cơ, Tây Hồ, Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Móc treo quần áo (không bằng kim loại); móc treo mũ (không bằng kim loại); 

giá treo quần áo (không bằng kim loại); cái mắc màn, rèm (không bằng kim loại); mắc 
treo tất (không bằng kim loại); giá treo « ( không bằng kim loại). 
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Nhóm 23: Chỉ may; chỉ sợi; chỉ thêu; sợi dệt; sợi bông; chỉ bông; sợi thêu; sợi dùng để 
đan; chỉ dùng để đan; sợi gai; chỉ gai; sợi len; chỉ len hỗn hợp; sợi tơ; chỉ tơ nhân tạo; sợi 
ni lông tái sinh; chỉ len; sợi len xe; sợi dùng để dệt. 

 
Nhóm 24: Chăn bằng vải; vỏ đệm; vỏ gối; khăn trải giường bằng vải; màn ngủ; rèm cửa 
bằng vải. 

 
Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); nước  uống có ga, nước ép trái 
cây (đồ uống); xi-rô dùng làm đồ uống; nước  uống (đồ uống không có cồn). 

 
Nhóm 36: Phân tích tài chính; hoạt động ngân hàng; tín dụng; hãng bất động sản; quản 
lý bất động sản; môi giới chứng khoán, kỳ phiếu; dịch vụ bảo lãnh; dịch vụ uỷ thác. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ thông tin về viễn thông; dịch vụ phát thanh, 
truyền hình; truyền các chương trình phát thanh, truyền hình; phát chương trình truyền 
hình; hãng thông tin. 

 
Nhóm 39: Cho thuê xe cộ; vận tải; vận chuyển hành khách; cho thuê kho hàng; vận 
chuyển hàng hóa; dịch vụ vận tải hành khách, hàng, hoá bằng đường bộ, đường sông; 
cho thuê bãi đỗ xe; dịch vụ phân phối điện; du lịch; lữ hành nội địa và quốc tế. 

 
Nhóm 40: Sản xuất điện năng; dịch vụ xử lý chất thải; dịch vụ in ấn; đóng sách dịch vụ 
may đo; gia công bao bì (theo yêu cầu của người khác). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ một mạng 
máy tính; dịch vụ giáo dục đào tạo; trường mẫu giáo; cho thuê sân tê nít (tennis); tổ 
chức, điều khiển hội nghị hội thảo; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; tổ chức các cuộc thi thể 
thao; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ bể bơi nhằm mục đích thể 
thao vui chơi giải trí; tổ chức các buổi trình diễn ca nhạc vũ trường; dịch vụ câu lạc bộ 
sức khoẻ; dịch vụ karaoke(vui chơi giải trí). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ; dịch vụ khách 
sạn; quán cà phê tự phục vụ; căng tin. 

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; phòng khám bệnh; bệnh viện; nhà 
dưỡng bệnh(chăm sóc sức khoẻ). 

 
 

(210) 4-2009-28536 (220) 30.12.2009 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) HONG KONG CARPENTER TAN CO., 

LIMITED  (HK) 
5th Floor, Gloucester Tower, The 
Landmark, 11 Pedder Street, Central, 
Hong Kong  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ văn phòng; đồ gỗ nội thất; giá để đồ đạc (đồ nội thất); tủ treo quần áo 
(tủ quần áo); tủ trưng bày hàng (đồ đạc); khay, không bằng kim loại; hộp bằng gỗ hoặc 
chất dẻo; nút chai bằng li-e (xốp), khung chắn lò sưởi; kính tráng bạc (bằng gương); 
gương soi; đồ làm bằng liễu gai, cây mây/ cây song/ mây bện/ song bện; đồ thủ công và 
mỹ nghệ làm bằng tre hoặc gỗ, sừng động vật; tượng bằng gỗ, bằng sáp, bằng thạch cao 
hoặc chất dẻo; đồ thủ công và mỹ nghệ sơn mài, tranh cổ động hay áp phích bằng gỗ 
hoặc chất dẻo; ống hút đồ uống; lồng ấp cho thú nuôi trong nhà; vòng tay nhận dạng, 
không bằng kim loại, dùng cho bệnh viện; bình đựng tro hỏa táng; đồ đạc trang trí, 
không bằng kim loại; cửa cho đồ gỗ nội thất; gối; bộ đồ cửa sổ, không bằng kim loại; 
mành rèm bằng gỗ đan lại (đồ nội thất); gương cầm tay (gương dùng để trang điểm). 

 
Nhóm 21: Lọ; thớt dùng cho bếp, đôi đũa; đồ thủy tinh dùng hàng ngày (bao gồm cốc, 
đĩa, ấm, bình); đồ gốm dùng trong gia đình; đồ trang trí bằng sứ, bình đựng đồ uống; lư 
hương; bình (lọ); cái để xỏ giày, lược, lược dùng cho tóc (lược thưa); hộp đựng lược; 
lược khít hai lưỡi; đồ dùng để chải; lược chải dùng cho động vật; lông cứng động vật 
(dùng làm bàn chải và bút lông); bàn chải đánh răng; hộp dựng tăm; bàn chải nhà vệ 
sinh; đồ dùng trong nhà vệ sinh; đồ đựng giữ nhiệt dùng cho thực phẩm; dụng cụ lau 
chùi bằng tay; đồ pha lê (thủy tinh); chuồng cho vật nuôi trong nhà; cái đuổi ruồi (vỉ đập 
ruồi). 

 
Nhóm 26: Đồ thêu; cái cặp tóc (có khe trượt); đồ trang trí cho tóc; cái kẹp, trừ đồ trang 
sức; nơ dùng cho tóc; hộp đựng đồ khâu; kim đan; khuy quần áo; tóc giả; cây cảnh giả; 
miếng đệm vai dùng cho quần áo; miếng đắp có thể dính bằng nhiệt dùng để trang trí đồ 
bằng vải (đồ may mặc); chữ hoặc số để đánh dấu đồ vải; ấm ủ nóng trà. 

 
Nhóm 35: Biện pháp đẩy mạnh bán hàng (xúc tiến bán hàng); đại lý xuất nhập khẩu; 
dịch vụ thu mua hàng hóa cho người khác (mua bán hàng hóa và dịch vụ cho mục đích 
kinh doanh của người khác); phân phát các hàng hóa/vật quảng cáo; lập kế hoạch quảng 
cáo; định giá gỗ; quảng cáo; tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; tổ chức triển lãm công nghệ/ kỹ thuật nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
tư vấn quản lý nhân sự; kế toán; quản lý việc nhượng quyền thương mại. 

 
Nhóm 40: Gia công gỗ; dịch vụ cưa xẻ (xưởng cưa); xưởng gia công gỗ (xưởng bào gỗ); 
đốn gỗ và xẻ gỗ; khắc gỗ (trạm trổ); đánh bóng bằng chất mài; cán/ép/tách gỗ (hoặc kim 
loại); lắp ráp các vật liệu khác như theo đơn đặt hàng của khách hàng; nhuộm vải; nung 
đồ gốm; may quần áo; làm khung các tác phẩm nghệ thuật. 

 
 

(210) 4-2009-28537 (220) 30.12.2009 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.1.1; A7.1.11; 7.1.24; 25.7.20; 26.13.25
(731) HONG KONG CARPENTER TAN CO., 

LIMITED   (HK) 
5th Floor, Gloucester Tower, The 
Landmark, 11 Pedder Street, Central, 
Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 
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(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ văn phòng; đồ gỗ nội thất; giá để đồ đạc (đồ nội thất); tủ treo quần áo 
(tủ quần áo); tủ trưng bày hàng (đồ đạc); khay, không bằng kim loại; hộp bằng gỗ hoặc 
chất dẻo; nút chai bằng li-e (xốp), khung chắn lò sưởi; kính tráng bạc (bằng gương); 
gương soi; đồ làm bằng liễu gai; cây mây/ cây song/ mây bện/ song bện; đồ thủ công và 
mỹ nghệ làm bằng tre hoặc gỗ, sừng động vật; tượng bằng gỗ, bằng sáp, bằng thạch cao 
hoặc chất dẻo; đồ thủ công và mỹ nghệ sơn mài, tranh cổ động hay áp phích bằng gỗ 
hoặc chất dẻo; ống hút đồ uống; lồng ấp cho thú nuôi trong nhà; vòng tay nhận dạng, 
không bằng kim loại, dùng cho bệnh viện; bình đựng tro hỏa táng; đồ đạc trang trí, 
không bằng kim loại; cửa cho đồ gỗ nội thất; gối; bộ đồ cửa sổ, không bằng kim loại; 
mành rèm bằng gỗ đan lại (đồ nội thất); gương cầm tay (gương dùng để trang điểm).   

 

Nhóm 21: Lọ; thớt dùng cho bếp, đôi đũa; đồ thủy tinh dùng hàng ngày (bao gồm cốc, 
đĩa, ấm, bình); đồ gốm dùng trong gia đình; đồ trang trí bằng sứ, bình đựng đồ uống; lư 
hương; bình (lọ); cái để xỏ giày, lược, lược dùng cho tóc (lược thưa); hộp đựng lược; 
lược khít hai lưỡi; đồ dùng để chải; lược chải dùng cho động vật; lông cứng động vật 
(dùng làm bàn chải và bút lông); bàn chải đánh răng; hộp dựng tăm; bàn chải nhà vệ 
sinh; đồ dùng trong nhà vệ sinh; đồ đựng giữ nhiệt dùng cho thực phẩm; dụng cụ lau 
chùi bằng tay; đồ pha lê (thủy tinh); chuồng cho vật nuôi trong nhà; cái đuổi ruồi (vỉ đập 
ruồi).   

 

Nhóm 26: Đồ thêu; cái cặp tóc (có khe trượt); đồ trang trí cho tóc; cái kẹp, trừ đồ trang 
sức; nơ dùng cho tóc; hộp đựng đồ khâu; kim đan; khuy quần áo; tóc giả; cây cảnh giả; 
miếng đệm vai dùng cho quần áo; miếng đắp có thể dính bằng nhiệt dùng để trang trí đồ 
bằng vải (đồ may mặc); chữ hoặc số để đánh dấu đồ vải; ấm ủ nóng trà.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ thúc đẩy bán hàng (xúc tiến bán hàng) cho người khác; đại lý xuất 
nhập khẩu; dịch vụ thu mua hàng hóa cho người khác (mua bán hàng hóa và dịch vụ cho 
mục đích kinh doanh của người khác); phân phát các hàng hóa/vật quảng cáo; lập kế 
hoạch quảng cáo; định giá gỗ; quảng cáo; tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; tổ chức triển lãm công nghệ/ kỹ thuật nhằm mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; tư vấn quản lý nhân sự; kế toán; quản lý việc nhượng quyền thương mại.   

 
Nhóm 40: Gia công gỗ; dịch vụ cưa xẻ (xưởng cưa); xưởng gia công gỗ (xưởng bào gỗ); 
đốn gỗ và xẻ gỗ; khắc gỗ (trạm trổ); đánh bóng bằng chất mài; cán/ép/tách gỗ (hoặc kim 
loại); lắp ráp các vật liệu khác như theo đơn đặt hàng của khách hàng; nhuộm vải; nung 
đồ gốm; may quần áo; làm khung các tác phẩm nghệ thuật. 

 
 

(210) 4-2009-28538 (220) 30.12.2009 
  (441) 25.03.2011 

(531) 14.7.6; 26.4.2; 26.11.3; 26.13.1; 
26.13.25 

(731) HONG KONG CARPENTER TAN CO., 
LIMITED   (HK) 
5th Floor, Gloucester Tower, The 
Landmark, 11 Pedder Street, Central, 
Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 
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(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ văn phòng; đồ gỗ nội thất; giá để đồ đạc (đồ đạc); tủ treo quần áo (tủ 
quần áo); tủ trưng bày hàng (đồ đạc); khay, không bằng kim loại; hộp bằng gỗ hoặc chất 
dẻo; nút chai bằng li-e (xốp), khung chắn lò sưởi; kính tráng bạc (bằng gương); gương 
soi; đồ làm bằng liễu gai; cây mây/ cây song/ mây bện/ song bện; đồ thủ công và mỹ 
nghệ làm bằng tre hoặc gỗ, sừng động vật; tượng bằng gỗ, bằng sáp, bằng thạch cao hoặc 
chất dẻo; đồ thủ công và mỹ nghệ sơn mài, tranh cổ động hay áp phích bằng gỗ hoặc 
chất dẻo; ống hút đồ uống; lồng ấp cho thú nuôi trong nhà; vòng tay nhận dạng, không 
bằng kim loại, dùng cho bệnh viện; bình đựng tro hỏa táng; đồ đạc trang trí, không bằng 
kim loại; cửa cho đồ gỗ nội thất; gối; bộ đồ cửa sổ, không bằng kim loại; mành rèm bằng 
gỗ đan lại (đồ nội thất); gương cầm tay (gương dùng để trang điểm).  

 
Nhóm 21: Lọ; thớt dùng cho bếp, đôi đũa; đồ thủy tinh dùng hàng ngày (bao gồm cốc, 
đĩa, ấm, bình); đồ gốm dùng trong gia đình; đồ trang trí bằng sứ, bình đựng đồ uống; lư 
hương; bình (lọ); cái để xỏ giày, lược, lược dùng cho tóc (lược thưa); hộp đựng lược; 
lược khít hai lưỡi; đồ dùng để chải; lược chải dùng cho động vật; lông cứng động vật 
(dùng làm bàn chải và bút lông); bàn chải đánh răng; hộp dựng tăm; bàn chải nhà vệ 
sinh; đồ dùng trong nhà vệ sinh; đồ đựng giữ nhiệt dùng cho thực phẩm; dụng cụ lau 
chùi bằng tay; đồ pha lê (thủy tinh); chuồng cho vật nuôi trong nhà; cái đuổi ruồi (vỉ đập 
ruồi).  

 
Nhóm 26: Đồ thêu; cái cặp tóc (có khe trượt); đồ trang trí cho tóc; cái kẹp, trừ đồ trang 
sức; nơ dùng cho tóc; hộp đựng đồ khâu; kim đan; khuy quần áo; tóc giả; cây cảnh giả; 
miếng đệm vai dùng cho quần áo; miếng đắp có thể dính bằng nhiệt dùng để trang trí đồ 
bằng vải (đồ may mặc); chữ hoặc số để đánh dấu đồ vải; ấm ủ nóng trà.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ thúc đẩy mạnh bán hàng (xúc tiến bán hàng) cho người khác; đại lý 
xuất nhập khẩu; dịch vụ thu mua hàng hóa cho người khác (mua bán hàng hóa và dịch vụ 
cho mục đích kinh doanh của người khác); phân phát các hàng hóa/vật quảng cáo; lập kế 
hoạch quảng cáo; định giá gỗ; quảng cáo; tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; tổ chức triển lãm công nghệ/ kỹ thuật nhằm mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; tư vấn quản lý nhân sự; kế toán; quản lý việc nhượng quyền thương mại.  

 
Nhóm 40: Gia công gỗ; dịch vụ cưa xẻ (xưởng cưa); xưởng gia công gỗ (xưởng bào gỗ); 
đốn gỗ và xẻ gỗ; khắc gỗ (trạm trổ); đánh bóng bằng chất mài; cán/ép/tách gỗ (hoặc kim 
loại); lắp ráp các vật liệu khác như theo đơn đặt hàng của khách hàng; nhuộm vải; nung 
đồ gốm; may quần áo; làm khung các tác phẩm nghệ thuật. 

 
 

(210) 4-2009-28539 (220) 30.12.2009 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.1.1; A7.1.11; 7.1.24; 25.7.20; 26.13.25
(731) HONG KONG CARPENTER TAN CO., 

LIMITED   (HK) 
5th Floor, Gloucester Tower, The 
Landmark, 11 Pedder Street, Central, 
Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 
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(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ văn phòng; đồ gỗ nội thất; giá để đồ đạc (đồ nội thất); tủ treo quần áo 
(tủ quần áo); tủ trưng bày hàng (đồ đạc); khay, không bằng kim loại; hộp bằng gỗ hoặc 
chất dẻo; nút chai bằng li-e (xốp), khung chắn lò sưởi; kính tráng bạc (bằng gương); 
gương soi; đồ làm bằng liễu gai; cây mây/ cây song/ mây bện/ song bện; đồ thủ công và 
mỹ nghệ làm bằng tre hoặc gỗ, sừng động vật; tượng bằng gỗ, bằng sáp, bằng thạch cao 
hoặc chất dẻo; đồ thủ công và mỹ nghệ sơn mài, tranh cổ động hay áp phích bằng gỗ 
hoặc chất dẻo; ống hút đồ uống; lồng ấp cho thú nuôi trong nhà; vòng tay nhận dạng, 
không bằng kim loại, dùng cho bệnh viện; bình đựng tro hỏa tang; đồ đạc trang trí, 
không bằng kim loại; cửa cho đồ gỗ; gối; bộ đồ cửa sổ, không bằng kim loại; mành rèm 
bằng gỗ đan lại (đồ nội thất); gương cầm tay (gương dùng để trang điểm).  

 
Nhóm 21: Lọ; thớt dùng cho bếp, đôi đũa; đồ thủy tinh dùng hàng ngày (bao gồm cốc, 
đĩa, ấm, bình); đồ gốm dùng trong gia đình; đồ trang trí bằng sứ, bình đựng đồ uống; lư 
hương; bình (lọ); cái để xỏ giày, lược, lược dùng cho tóc (lược thưa); hộp đựng lược; 
lược khít hai lưỡi; đồ dùng để chải; lược chải dùng cho động vật; lông cứng động vật 
(dùng làm bàn chải và bút lông); bàn chải đánh răng; hộp dựng tăm; bàn chải nhà vệ 
sinh; đồ dùng trong nhà vệ sinh; đồ đựng giữ nhiệt dùng cho thực phẩm; dụng cụ lau 
chùi bằng tay; đồ pha lê (thủy tinh); chuồng cho vật nuôi trong nhà; cái đuổi ruồi (vỉ đập 
ruồi).  

 
Nhóm 26: Đồ thêu; cái cặp tóc (có khe trượt); đồ trang trí cho tóc; cái kẹp, trừ đồ trang 
sức; nơ dùng cho tóc; hộp đựng đồ khâu; kim đan; khuy quần áo; tóc giả; cây cảnh giả; 
miếng đệm vai dùng cho quần áo; miếng đắp có thể dính bằng nhiệt dùng để trang trí đồ 
bằng vải (đồ may mặc); chữ hoặc số để đánh dấu đồ vải; ấm ủ nóng trà.  

 
Nhóm 35: Biện pháp đẩy mạnh bán hàng (xúc tiến bán hàng); đại lý xuất nhập khẩu; 
dịch vụ thu mua hàng hóa cho người khác (mua bán hàng hóa và dịch vụ cho mục đích 
kinh doanh của người khác); phân phát các hàng hóa/vật quảng cáo; lập kế hoạch quảng 
cáo; định giá gỗ; quảng cáo; tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; tổ chức triển lãm công nghệ/ kỹ thuật nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
tư vấn quản lý nhân sự; kế toán; quản lý việc nhượng quyền thương mại.  

 
Nhóm 40: Gia công gỗ; dịch vụ cưa xẻ (xưởng cưa); xưởng gia công gỗ (xưởng bào gỗ); 
đốn gỗ và xẻ gỗ; khắc gỗ (trạm trổ); đánh bóng bằng chất mài; cán/ép/tách gỗ (hoặc kim 
loại); lắp ráp các vật liệu khác như theo đơn đặt hàng của khách hàng; nhuộm vải; nung 
đồ gốm; may quần áo; làm khung các tác phẩm nghệ thuật. 

 
 

(210) 4-2010-00138 (220) 05.01.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 7.1.24; 26.5.1; 26.3.23; 25.5.25; 24.15.1; 
24.15.21 

(591) Đỏ đậm, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư bất 
động sản Việt Nam   (VN) 
Số 27 ngách 41 ngõ 184 phố Hoa Bằng, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 
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(511)   Nhóm 36: Đầu tư kinh doanh bất động sản; hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản; 
sàn giao dịch bất động sản. 

 
 

(210) 4-2010-04718 (220) 12.03.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Xanh lá cây, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Dòng Sông Hoa 
Lan   (VN) 
7-9 Nguyễn Hiền, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích quảng cáo; dịch vụ quảng cáo 

thương mại (trên báo, đài, tivi) dịch vụ tiếp thị, dịch vụ nghiên cứu thị trường, dịch vụ 
quảng cáo. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo, dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật 
chuyên nghiệp: dịch vụ quay phim, chụp hình.  

 
Nhóm 42: Thiết kế đồ hoạ. 

 
 

(210) 4-2010-04891 (220) 15.03.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A1.5.3; 18.3.2; 18.3.21; 18.3.23 
(591) Đỏ, vàng, đen, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Hậu Lộc  (VN) 
Khu 5, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, 
tỉnh Thanh Hoá 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 

(210) 4-2010-04971 (220) 16.03.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.15; 5.7.14; 26.13.25; 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ, vàng, tím 
(731) Phạm Minh Hà  (VN) 

Số 2, Nguyễn Trường Té, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IPIC GROUP (IPIC 

GROUP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Kem Caramel, chè hoa quả, sữa chua đông lạnh.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 
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(210) 4-2010-06392 (220) 30.03.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.15; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Phúc Vĩnh Hưng  (VN) 
8/4 Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Bột ngũ cốc dinh dưỡng không dùng cho mục đích y tế, bột sữa (có thành 

phần chủ yếu là sữa). 
 
 

(210) 4-2010-06776 (220) 02.04.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 8.7.11; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đen 
(731) INTERNATIONAL 

CRYPTOMONADALES 
BIOTECHNOLOGY CO., LTD.   (TW) 
1F, No. 589, Tsao-Erh Sec., Erh-Hsi 
Road, Cao-Hu, Fangyuan, Changhua, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Kem làm đẹp (mỹ phẩm); kem dùng để tắm, mỹ phẩm dùng để rửa mặt; dầu 

gội đầu; mỹ phẩm; sản phẩm mỹ phẩm dưỡng da; sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc tóc và 
da; chế phẩm chống nắng (mỹ phẩm); kem dưỡng làm đẹp da; kem làm trắng da; kem 
chống nhăn (mỹ phẩm); kem đánh răng (thuốc đánh răng). 

 
Nhóm 29: Thực phẩm bổ sung cho chế độ ăn kiêng (trên cơ sở tảo- không dùng cho mục 
đích y tế).  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia.  

 
 

(210) 4-2010-07098 (220) 07.04.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.1; A26.11.12; 26.4.4; A5.3.13; 
26.1.2 

(591) Trắng, xanh da trời, xanh lá cây 
(731) BRIDGESTONE CORPORATION   (JP) 

10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 07: Dây cao su được dùng với xích kéo sử dụng trong xây dựng, bốc dỡ hàng hoá, 
trong nông nghiệp, đào mỏ, máy móc công nghiệp; tấm cao su được gắn với miếng lót 
đệm của xích quay kim loại; băng đai dùng cho máy vận chuyển; máy vận chuyển có 
đường băng cao su song song; máy và thiết bị xây dựng; máy và thiết bị chất và bốc dỡ 
hàng hóa. 

 
Nhóm 09: Màn hình chạy điện sử dụng cho công nghệ sản xuất giấy; pin sử dụng năng 
lượng mặt trời; trục lăn chuyển dùng cho máy in, trục lăn cung cấp mực dùng cho máy 
in, trục lăn mở rộng dùng cho máy in, máy fax, máy phô tô; tấm nhựa chèn giữa mỗi tấm 
kính hoặc giữa tấm kính và tấm nhựa hoặc giữa mỗi tấm nhựa được sử dụng cho pin mặt 
trời dùng cho mục đích đính; thiết bị báo hiệu dùng cho áp suất của lốp; kính râm; máy 
đo áp suất trong lốp xe cộ; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống được; thiết bị chơi trò 
chơi dùng với màn hình hoặc màn hình chiếu ngoài; mạch điện và bộ nhớ chỉ đọc ra 
dùng đĩa compact lưu trừ các chương trình trò chơi điều khiển bằng tay với màn hình 
tinh thể lỏng; bật lửa để hút xì gà dùng trên ô tô; giây kéo dùng cho máy lặn; mặt nạ bảo 
hộ, máy quay phim; máy kiểm tra cao su; bộ chỉ báo pha; dây điện được bọc bằng cao 
su; máy con ve chạy điện; máy fax; máy tính; lõi nam châm; tệp nhạc có thể tải xuống 
được; tệp ảnh có thể tải xuống được; máy và dụng cụ đo hoặc thử nghiệm; máy và thiết 
bị điều khiển hoặc phân phối điện; bảng thông báo điện tử; bút điện tử (dùng cho khối 
hiển thị); thẻ điện tử dùng cho hàng hoá.  

 
Nhóm 12: ¤ tô, các bộ phận và linh kiện của ô tô; lốp xe dùng cho xe ô tô chở khách; 
lốp xe dùng cho xe tải; lốp xe dùng cho xe bus; lốp xe dùng cho xe ô tô đua; lốp xe ô tô; 
lốp xe được đắp lại dùng cho xe chở khách; lốp xe được đắp lại dùng cho xe tải; lốp xe 
được đắp lại dùng cho xe bus; lốp xe được đắp lại dùng cho xe ô tô đua; lốp xe được đắp 
lại dùng cho ô tô; săm dùng cho xe ô tô chở khách; săm dùng cho xe tải; săm dùng cho 
xe bus; săm dùng cho xe ô tô đua; săm dùng cho ô tô; bánh xe dùng cho xe ô tô chở 
khách; bánh xe dùng cho xe tải; bánh xe dùng cho xe bus; bánh xe dùng cho ô tô đua; 
bánh xe dùng cho ô tô; miếng vá lốp xe bằng cao su dùng cho tất cả các phương tiện 
giao thông kể trên; xe cộ có động cơ hai bánh, bộ phận và linh kiện của xe cộ có động cơ 
hai bánh; lốp dùng cho xe cộ có động cơ hai bánh; săm dùng cho xe cộ có động cơ hai 
bánh; bánh xe dùng cho xe cộ có động cơ hai bánh; xe đạp, các bộ phận và linh kiện của 
xe đạp; lốp dùng cho xe đạp; săm dùng cho xe đạp; bánh xe dùng cho xe đạp; miếng vá 
lốp xe bằng cao su dùng cho xe cộ có động cơ hai bánh hoặc xe đạp; săm và lốp xe dùng 
cho máy bay; miếng vá lốp xe bằng cao su dùng cho máy bay; miếng vá cao su có chất 
dính dùng để sửa chữa săm và lốp xe; vành bánh xe và vỏ bọc bánh xe của các phương 
tiện giao thông; săm dùng cho bánh của xe cộ; bộ giảm sóc dùng cho các phương tiện 
giao thông trên bộ; bộ giảm sóc bằng hơi (lò so hơi dùng cho các phương tiện giao thông 
trên bộ); trục nối xe dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ; cái chắn bùn, cản sốc 
dùng cho ô tô; đệm ghế dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ; miếng vá dùng 
cho các phương tiện giao thông (các xe kéo trọng tải nặng); ống dẫn thuỷ lực không làm 
bằng kim loại dùng cho các phương tiện giao thông; bộ phận giảm sóc của xe cộ; giảm 
xóc bằng khí nén dùng cho xe cộ.  

 
Nhóm 17: Cao su; cái chắn dầu bằng cao su; hộp bao gói bằng cao su; chất dẻo bán 
thành phẩm; tấm nhựa dùng như vật liệu để đặt xen dùng cho kính dạng lá; ống (vòi) 
tưới nước bằng nhựa mềm; màng mỏng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; màng 
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mỏng bằng chất dẻo dùng cho pin sử dụng năng lượng mặt trời, không dùng để bao gói; 
bọt uretan dùng để cách điện, nhiệt; cao su cách ly dùng để chống động đất. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng bằng cao su; ống tiêu nước không bằng kim loại; ống máng 
xối không bằng kim loại; ống dẫn chịu áp không bằng kim loại; ống dẫn cứng dùng 
trong xây dựng không bằng kim loại; ống dẫn nước không bằng kim loại; vật liệu xây 
dựng phi kim loại; vật liệu lợp mái nhà và màng không thấm nước không làm bằng kim 
loại dùng trong xây dựng. 

 
 

(210) 4-2010-09295 (220) 04.05.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần du lịch quốc 

tế LA GI  (VN) 
Số 70 Lê Lợi, phường Phước Hội, thị xã 
La Gi, tỉnh Bình Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa; dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế; dịch vụ đặt vé 

du lịch; dịch vụ vận chuyển khách du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch.  
 
 

(210) 4-2010-09352 (220) 05.05.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần La Ha  (VN) 
Số 128 Trần Hưng Đạo, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 27: Mảng đất có cỏ nhân tạo; giấy dán tường; thảm chùi chân (ở cửa); tấm thảm; 

thảm (trướng); thêu treo tường; vải sơn lát sàn nhà. 
 

Nhóm 35: Mua bán sim, thẻ, điện thoại; quan hệ công chúng; quản lý kinh doanh công 
việc biểu diễn của nghệ sĩ; dịch vụ đăng ký thuê bao dịch vụ viễn thông cho người khác. 

 
Nhóm 36: Buôn bán bất động sản; cho thuê bất động sản; hãng bất động sản; môi giới 
bất động sản; quyên góp quỹ từ thiện; quản lý toà nhà (bất động sản). 

 
Nhóm 37: Cho thuê thiết bị xây dựng; xây dựng; xây dựng dưới nước; xây dựng cảng, 
bến tàu; thông tin về xây dựng. 

 
Nhóm 43: Khách sạn, nhà trọ; dịch vụ quán cafe; nhà trọ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ 
quầy rượu (quầy bar); cho thuê phòng họp. 
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Nhóm 44: Nhà nghỉ dưỡng; thiết kế, tạo dáng, xây dựng vườn hoa và công viên; dịch vụ 
Spa sức khoẻ; dịch vụ trang điểm. 

 
 

(210) 4-2010-10020 (220) 12.05.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo Mũi 
Tên Vàng  (VN) 
3 đường số 10, phường Tân Kiểng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán sản phẩm quảng cáo: bảng hiệu, hộp đèn, quầy kệ, mô 

hình sản phẩm trưng bày, ô, lều, nhà bạt, sân khấu (có thể tháo lắp được); mua bán hàng 
trang trí nội thất. 

 
 

(210) 4-2010-10085 (220) 12.05.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 
(731) SHANDONG SEM MACHINERY CO., 

LTD.  (CN) 
Yunxiahe Huizu Town, Qingzhou, 
Shandong 262500, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy, cụ thể là: máy xúc lật, máy xúc, máy xúc trên mọi địa hình, máy xúc 

đào tổng hợp, máy xúc bánh lốp, máy đào bánh xích, máy đào bánh lốp, máy xúc gầu 
thuận, máy nâng chuyển vật liệu, máy bốc vật liệu bánh xích, máy bốc vật liệu bánh lốp, 
máy kéo bánh xích, máy đóng cọc, máy xúc bánh xích, máy ép chặt đất, máy ủi bánh 
lốp, máy san, máy kéo công nghiệp, máy cạp đất, máy lâm nghiệp, máy kéo cây đã bị 
đốn hạ bánh xích, máy kéo cây đã bị đốn hạ bánh lốp, máy đốn hạ cây bánh xích, máy 
đốn hạ cây bánh lốp, máy thu gom gỗ, máy thu hoạch bánh xích, cần cẩu, máy đầm đất 
kiểu rung, máy đầm đất, máy lu đường nhựa át - phan, máy lu bánh lốp, máy rải bê tông 
át - phan, máy rải bê tông át - phan bánh xích, máy xoa nền, máy san nguội, máy san 
bằng đường, máy lát phẳng mặt đường, máy ổn định đất, máy đào đất; máy đào hầm, 
máy xử lý rác thải  và máy công cụ; động cơ và đầu máy (không dùng cho các phương 
tiện giao thông trên bộ); các bộ phận khớp nối và truyền động dùng cho máy móc 
(không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); nông cụ (không thao tác thủ 
công); máy dùng để ủi đất, xới đất, làm đất, xử lý vật liệu, phá hủy, xây dựng, khai thác, 
làm đường và sửa chữa đường, nén, san lát mặt đường, đặt đường ống, dùng cho nông 
nghiệp, lâm nghiệp và các bộ phận, phụ tùng đi kèm với chúng; động cơ dùng trong công 
nghiệp, hàng hải và các ứng dụng khác và các bộ phận của chúng; động cơ dùng cho 
máy phát điện và bộ máy phát điện và các bộ phận của chúng; bộ lọc dùng cho máy, 
động cơ và đầu máy; máy phát điện và bộ máy phát điện dùng để cung cấp điện; động 
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cơ, máy bơm, máy phát điện và bộ máy phát điện và các bộ phận của chúng dùng trong 
ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt. 

 
Nhóm 12: Xe cộ; các phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước; các 
phương tiện xe cộ dùng để ủi đất, xới đất, làm đất, xử lý vật liệu, phá hủy, xây dựng, 
khai thác, làm đường và sửa chữa đường, nén, san lất mặt đường, đặt đường ống, dùng 
cho nông nghiệp và lâm nghiệp, cụ thể là: xe tải có khớp nối, xe tải vượt địa hình, xe tải 
dùng cho khai thác dưới lòng đất, xe tải kéo vượt địa hình, xe tải nâng hạ dùng động cơ 
đốt trong, xe tải nâng hạ chạy điện; động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên 
bộ; bộ phận truyền chuyển động dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ; các bộ 
phận kết cấu, sửa chữa và thay thế cho các phương tiện nêu trên, cụ thể là: khung gầm 
các phương tiện vận chuyển, lốp dùng cho bánh xe của các phương tiện vận chuyển, 
bánh xe và xích truyền động, bánh xe của các phương tiện vận chuyển, van lốp xe, bộ 
giảm thanh, nắp van xả khí, thiết bị hãm phanh, bộ tản nhiệt, nắp đóng của bộ tản nhiệt, 
mạch thủy lực, bộ tiếp hợp thủy lực, thiết bị móc nối trong xe cộ, bơm không khí, còi, 
gương, tấm chắn bùn, bộ chắn bùn phí trước và phía sau, tấm chắn các mảnh vỡ, bộ phận 
che chắn các mảnh vỡ, ghế ngồi, dây an toàn, cần gạt nước ở kính chắn gió, lưỡi gạt gắn 
với cần gạt nước ở kính chắn gió, thiết bị chống trơn trợt, xích chống trơn trợt, phanh 
dùng cho xe cộ, dây phanh dùng cho xe cộ, thiết bị thủy lực, xả khí và tiết kiệm nhiên 
liệu dùng trong xe cộ, tấm phủ xe, trục khuỷu (bộ phận của xe cộ), trục cam (trục phân 
phối), động cơ, vòng bi, thanh kéo và đệm lót. 

 
Nhóm 37: Bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa và lắp ráp các phương tiện, thiết bị và máy móc 
được dùng để ủi đất, xới đất, làm đất, xử lý vật liệu, phá hủy, xây dựng, khai thác, làm 
đường và sửa chữa đường, nén, san lát mặt đường, đặt đường ống, dùng cho nông nghiệp, 
lâm nghiệp và bộ điều khiển dùng cho các phương tiện, thiết bị, máy móc nói trên; bảo 
dưỡng, bảo trì, sửa chữa và lắp đặt các động cơ, thiết bị máy phát điện và bộ điều khiển 
dùng cho các phương tiện, thiết bị, máy móc nói trên; cho thuê các phương tiện dùng 
trong xây dựng để san chuyển đất, bốc dỡ vật liệu, phá hủy dùng cho công trình xây 
dựng, khai thác, làm đường và sửa chữa đường, nén, san lát mặt đường, đóng cọc, cụ thể 
là: máy kéo, thiết bị đẩy chạy bằng điện (không dùng để vận chuyển hàng hóa), thiết bị 
đẩy bằng tay (không dùng để vận chuyển hàng hóa); cho thuê thiết bị và máy móc dùng 
để san chuyển đất, bốc dỡ, di chuyển vật liệu, phá hủy, xây dựng, khai thác, san lát mặt 
đường, đóng cọc dùng cho mục đích xây dựng.   

 
 

(210) 4-2010-10086 (220) 12.05.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) SHANDONG SEM MACHINERY CO., 

LTD.   (CN) 
Yunxiahe Huizu Town, Qingzhou, 
Shandong 262500, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy, cụ thể là: máy xúc lật, máy xúc, máy xúc trên mọi địa hình, máy xúc 

đào tổng hợp, máy xúc bánh lốp, máy đào bánh xích, máy đào bánh lốp, máy xúc gầu 
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thuận, máy nâng chuyển vật liệu, máy bốc vật liệu bánh xích, máy bốc vật liệu bánh lốp, 
máy kéo bánh xích, máy đóng cọc, máy xúc bánh xích, máy ép chặt đất, máy ủi bánh 
lốp, máy san, máy kéo công nghiệp, máy cạp đất, máy lâm nghiệp, máy kéo cây đã bị 
đốn hạ bánh xích, máy kéo cây đã bị đốn hạ bánh lốp, máy đốn hạ cây bánh xích, máy 
đốn hạ cây bánh lốp, máy thu gom gỗ, máy thu hoạch bánh xích, cần cẩu, máy đầm đất 
kiểu rung, máy đầm đất, máy lu đường nhựa át - phan, máy lu bánh lốp, máy rải bê tông 
át - phan, máy rải bê tông át - phan bánh xích, máy xoa nền, máy san nguội, máy san 
bằng đường, máy lát phẳng mặt đường, máy ổn định đất, máy đào đất; máy đào hầm, 
máy xử lý rác thải  và máy công cụ; động cơ và đầu máy (không dùng cho các phương 
tiện giao thông trên bộ); các bộ phận khớp nối và truyền động dùng cho máy móc 
(không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); nông cụ (không thao tác thủ 
công); máy dùng để ủi đất, xới đất, làm đất, xử lý vật liệu, phá hủy, xây dựng, khai thác, 
làm đường và sửa chữa đường, nén, san lát mặt đường, đặt đường ống, dùng cho nông 
nghiệp, lâm nghiệp và các bộ phận, phụ tùng đi kèm với chúng; động cơ dùng trong công 
nghiệp, hàng hải và các ứng dụng khác và các bộ phận của chúng; động cơ dùng cho 
máy phát điện và bộ máy phát điện và các bộ phận của chúng; bộ lọc dùng cho máy, 
động cơ và đầu máy; máy phát điện và bộ máy phát điện dùng để cung cấp điện; động 
cơ, máy bơm, máy phát điện và bộ máy phát điện và các bộ phận của chúng dùng trong 
ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt.  

 
Nhóm 12: Xe cộ; các phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước; các 
phương tiện xe cộ dùng để ủi đất, xới đất, làm đất, xử lý vật liệu, phá hủy, xây dựng, 
khai thác, làm đường và sửa chữa đường, nén, san lất mặt đường, đặt đường ống, dùng 
cho nông nghiệp và lâm nghiệp, cụ thể là: xe tải có khớp nối, xe tải vượt địa hình, xe tải 
dùng cho khai thác dưới lòng đất, xe tải kéo vượt địa hình, xe tải nâng hạ dùng động cơ 
đốt trong, xe tải nâng hạ chạy điện; động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên 
bộ; bộ phận truyền chuyển động dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ; các bộ 
phận kết cấu, sửa chữa và thay thế cho các phương tiện nêu trên, cụ thể là: khung gầm 
các phương tiện vận chuyển, lốp dùng cho bánh xe của các phương tiện vận chuyển, 
bánh xe và xích truyền động, bánh xe của các phương tiện vận chuyển, van lốp xe, bộ 
giảm thanh, nắp van xả khí, thiết bị hãm phanh, bộ tản nhiệt, nắp đóng của bộ tản nhiệt, 
mạch thủy lực, bộ tiếp hợp thủy lực, thiết bị móc nối trong xe cộ, bơm không khí, còi, 
gương, tấm chắn bùn, bộ chắn bùn phí trước và phía sau, tấm chắn các mảnh vỡ, bộ phận 
che chắn các mảnh vỡ, ghế ngồi, dây an toàn, cần gạt nước ở kính chắn gió, lưỡi gạt gắn 
với cần gạt nước ở kính chắn gió, thiết bị chống trơn trợt, xích chống trơn trợt, phanh 
dùng cho xe cộ, dây phanh dùng cho xe cộ, thiết bị thủy lực, xả khí và tiết kiệm nhiên 
liệu dùng trong xe cộ, tấm phủ xe, trục khuỷu (bộ phận của xe cộ), trục cam (trục phân 
phối), động cơ, vòng bi, thanh kéo và đệm lót.  

 
Nhóm 37: Bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa và lắp ráp các phương tiện, thiết bị và máy móc 
được dùng để ủi đất, xới đất, làm đất, xử lý vật liệu, phá hủy, xây dựng, khai thác, làm 
đường và sửa chữa đường, nén, san lát mặt đường, đặt đường ống, dùng cho nông nghiệp, 
lâm nghiệp và bộ điều khiển dùng cho các phương tiện, thiết bị, máy móc nói trên; bảo 
dưỡng, bảo trì, sửa chữa và lắp đặt các động cơ, thiết bị máy phát điện và bộ điều khiển 
dùng cho các phương tiện, thiết bị, máy móc nói trên; cho thuê các phương tiện dùng 
trong xây dựng để san chuyển đất, bốc dỡ vật liệu, phá hủy dùng cho công trình xây 
dựng, khai thác, làm đường và sửa chữa đường, nén, san lát mặt đường, đóng cọc, cụ thể 
là: máy kéo, thiết bị đẩy chạy bằng điện (không dùng để vận chuyển hàng hóa), thiết bị 
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đẩy bằng tay (không dùng để vận chuyển hàng hóa); cho thuê thiết bị và máy móc dùng 
để san chuyển đất, bốc dỡ, di chuyển vật liệu, phá hủy, xây dựng, khai thác, san lát mặt 
đường, đóng cọc dùng cho mục đích xây dựng. 

 
 

(210) 4-2010-11717 (220) 31.05.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, bạc, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc Tế Lạc 
Vạn Gia  (VN) 
Lô 16, TT4, khu đô thị Mỹ Đình Sông 
Đà, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ, vật dụng lau dọn cụ thể là: chổi lau tay. 

 
 

(210) 4-2010-11872 (220) 02.06.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) VENAIR IBERICA, S.A.   (ES) 

C/ Perpinyµ, 29, 08226 Terrassa, Spain 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 17: Cao su; nhựa pec-ca, gôm; amiăng; mi-ca; ống vòi bằng silicôn mềm; bán 

thành phẩm bằng chất dẻo; vật liệu để lèn chặt, bịt kín và cách ly; ống mềm phi kim loại. 
 
 

(210) 4-2010-12216 (220) 07.06.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 13.1.6 
(591) Xanh dương, vàng thư, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thủ công mỹ 
nghệ và nội thất Ngọc Sơn  
(VN) 
Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; đèn trang trí nội ngoại thất.  
 

Nhóm 20: Đồ đạc (bàn ghế, tủ,giá, kệ) 
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(210) 4-2010-12230 (220) 07.06.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) DNTN thương mại và dịch vụ 
An Dân  (VN) 
79B, Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Then cài cửa, chuông cửa (không dùng điện), khung cửa làm bằng kim loại, 

tay nắm cửa làm bằng kim loại, bộ đồ cửa làm bằng kim loại, thiết bị đóng cửa (không 
dùng điện). 

 
 

(210) 4-2010-12274 (220) 07.06.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A1.1.10; A1.1.5 
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại và 
sản xuất Quang Lâm  (VN) 
Số 9 ngõ 269/1 đường Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Mica dạng tấm (trong xây dựng). 

 
 

(210) 4-2010-12977 (220) 16.06.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) PASECO CO., LTD.   (KR) 
724-1, Wonsi-Dong, Ansan-City, 
Gyeonggi-Do, 425-090, Republic of 
Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa; máy rửa rau và quả bằng sóng siêu âm (chạy bằng điện); cửa 

thang máy; máy trộn (dùng trong nhà bếp); máy rửa đĩa dùng cho mục đích công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2010-13018 (220) 16.06.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) CHOR YOU CO., LTD.   (TH) 
228, Moo 8, Tambon Banpru, Hatyai, 
Songkhla, 90250 Thailand  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh putđing; chế phẩm làm bánh putđing; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ 
cốc; thực phẩm ăn nhanh làm từ gạo; thạch hoa quả (thuộc bánh kẹo); món tráng miệng 
đã được chế biến (thuộc bánh kẹo), tất cả thuộc nhóm này.  

 
 

(210) 4-2010-13588 (220) 24.06.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ tổng 

hợp Sài Gòn (SAVICO)   (VN) 
68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC)
 
(511)   Nhóm 37: Sửa chữa, bảo trì máy vi tính, linh kiện và thiết bị ngoại vi, điện thoại, máy 

fax và tổng đài điện thoại, xe gắn máy, xe ô tô các loại; sửa chữa nhà; thi công các công 
trình xây dựng dân dụng, trang trí nội thất; giám sát thi công các công trình xây dựng; 
cho thuê thiết bị xây dựng; san lấp mặt bằng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo nghề; dịch vụ tư 
vấn du học; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ cho thuê sân tennis; tổ chức triển lãm 
giáo dục và văn hóa.  

 
Nhóm 42: Lập quy hoạch chi tiết các công trình dân dụng và công nghiệp, kho, bến bãi, 
kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; thiết kế mẫu mã công nghiệp, bao bì, hàng thời trang; 
thiết kế trang trí nội, ngoại thất; lập dự án các công trình xây dựng; thẩm tra, thẩm định 
hồ sơ tổng dự toán và dự toán công trình xây dựng; lập sơ đồ đô thị.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch 
vụ nhà nghỉ dưỡng; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; cho thuê phòng họp.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (health SPA); thẩm mỹ viện; nhà nghỉ dưỡng 
bệnh; trợ giúp y tế; thiết kế, tạo dáng vườn hoa biệt thự, vườn hoa nhà riêng, vườn hoa 
công viên; dịch vụ làm vườn hoa, cây cảnh.  

 
 

(210) 4-2010-13630 (220) 24.06.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) CHURCH & DWIGHT CO., INC.   (US) 

469 North Harrison Street, Princeton, 
New Jersey 08543, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để làm sạch, chế phẩm để đánh bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế 
phẩm để mài mòn; chế phẩm để tẩy nhờn; chất để làm sạch dùng cho giặt là, chất phụ 
gia bột giặt, chế phẩm xử lý vải/quần áo trước khi giặt; chế phẩm để tẩy trắng và chất để 
tẩy trắng khác dùng cho mục đích giặt là; chế phẩm tẩy vết bẩn; chế phẩm làm sạch 
thảm và sàn nhà; chế phẩm dùng để rửa bát đĩa; khăn dùng một lần tẩm chế phẩm làm 
sạch và chất tẩy rửa với mục đích làm sạch dùng trong gia đình; chế phẩm làm sạch bồn 
tắm, buồng tắm vòi hoa sen, bồn rửa bát, đá ốp tường nhà, vữa lỏng và bồn vệ sinh; xà 
phòng tẩy uế dùng cho phòng tắm và bồn vệ sinh. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm khử mùi dùng trong gia đình để giặt quần áo, chế phẩm khử mùi 
dùng cho thảm, bàn ghế và các bề mặt cứng; chế phẩm làm mát không khí; chế phẩm 
khử mùi dùng cho mục đích giặt là, dùng cho vật liệu làm thảm và vải dệt; chất khử mùi 
dùng cho ổ của các vật nuôi trong nhà; chất tẩy uế dùng cho mục đích gia đình; chất tẩy 
nấm mốc sương (nấm minđiu); chế phẩm tẩy uế dùng cho phòng tắm và bồn vệ sinh. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-13631 (220) 24.06.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) CHURCH & DWIGHT CO., INC.    (US)

469 North Harrison Street, Princeton, 
New Jersey 08543, United States of 
America    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để làm sạch, chế phẩm để đánh bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế 

phẩm để mài mòn; chế phẩm để tẩy nhờn; chất để làm sạch dùng cho giặt là, chất phụ 
gia bột giặt, chế phẩm xử lý vải/quần áo trước khi giặt; chế phẩm để tẩy trắng và chất để 
tẩy trắng khác dùng cho mục đích giặt là; chế phẩm tẩy vết bẩn; chế phẩm làm sạch 
thảm và sàn nhà; chế phẩm dùng để rửa bát đĩa; khăn dùng một lần tẩm chế phẩm làm 
sạch và chất tẩy rửa với mục đích làm sạch dùng trong gia đình; chế phẩm làm sạch bồn 
tắm, buồng tắm vòi hoa sen, bồn rửa bát, đá ốp tường nhà, vữa lỏng và bồn vệ sinh; xà 
phòng tẩy uế dùng cho phòng tắm và bồn vệ sinh. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm khử mùi dùng trong gia đình để giặt quần áo, chế phẩm khử mùi 
dùng cho thảm, bàn ghế và các bề mặt cứng; chế phẩm làm mát không khí; chế phẩm 
khử mùi dùng cho mục đích giặt là, dùng cho vật liệu làm thảm và vải dệt; chất khử mùi 
dùng cho ổ của các vật nuôi trong nhà; chất tẩy uế dùng cho mục đích gia đình; chất tẩy 
nấm mốc sương (nấm minđiu); chế phẩm tẩy uế dùng cho phòng tắm và bồn vệ sinh. 
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(210) 4-2010-13676 (220) 25.06.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 
(731) AIR WATER INC.   (JP) 

2, Kita 3-Jo, Nishi 1-Chome, Chuo-Ku, 
Sapporo-Shi, Hokkaido 060-0003 
JAPAN  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất, cụ thể là: nguyên tố hoá học, oxit, cacbua, chất khí (không phải là 

nhiên liệu) dùng cho mục đích công nghiệp, chất thơm dùng cho mục đích công nghiệp, 
chất béo dùng cho mục đích công nghiệp, halogenua hữu cơ, cồn (không phải là nhiên 
liệu) dùng cho mục đích công nghiệp, phenôn, ête, alđehit và xêtôn, axit hữu cơ và muối 
của axit hữu cơ, este dùng cho mục đích công nghiệp, hợp chất nitơ, hợp chất dị vòng, 
hiđrat cacbon, gôm arabic dùng cho mục đích công nghiệp, crê-ô-zốt, long não dùng cho 
mục đích công nghiệp, dầu long não dùng cho mục đích công nghiệp, metola, (bạc hà), 
tinh dầu bạc hà (nguyên liệu cho chế phẩm hoá học), borncol, prôtein (nguyên liệu thô) 
và enzym dùng cho mục đích công nghiệp, hợp chất phốt pho hữu cơ, hợp chất thạch tín 
hữu cơ, hợp chất kim loại hữu cơ, chất dẻo dạng thô, chất dẻo ở dạng nguyên sinh).  

 
Nhóm 06: Thùng chứa bằng kim loại; bể chứa khí hoá lỏng bằng kim loại; bể chứa khí 
bằng kim loại; nắp đậy nổi bên trong bằng nhôm sử dụng cho bể chứa khí hoá lỏng hoặc 
bể chứa khí.  

 
Nhóm 07: Máy và thiết bị điều chế hoá chất; máy và hệ thống sản xuất chất bán dẫn.  

 
Nhóm 11: Thiết bị làm khô (cho việc điều chế hoá chất), bộ thu hồi nhiệt (cho việc điều 
chế hóa chất), nồi hơi (cho việc điều chế hóa chất); máy bay hơi/máy cô (cho việc điều 
chế hoá chất), máy chưng chất (cho việc điều chế hoá chất), bộ trao đổi nhiệt (cho việc 
điều chế hoà chất); máy và thiết bị làm lạnh.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, tư vấn xây dựng, sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị 
điều chế hoá chất; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và hệ thống sản xuất mạch tích hợp, 
sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và hệ thống sản xuất chất bán dẫn, sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng bể chứa, dịch vụ khử trùng máy và thiết bị y tế.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng ô tô, dịch vụ cung cấp (phân phối) chất khí.  

 
 

(210) 4-2010-13677 (220) 25.06.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) AIR WATER INC.    (JP) 
2, Kita 3-Jo, Nishi 1-Chome, Chuo-Ku, 
Sapporo-Shi, Hokkaido 060-0003 
JAPAN  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 01: Hoá chất, cụ thể là: nguyên tổ hoá học, oxit, cacbua, chất khí (không phải là 
nhiên liệu) dùng cho mục đích công nghiệp, chất thơm dùng cho mục đích công nghiệp, 
chất béo dùng cho mục đích công nghiệp, halogenua hữu cơ, cồn (không phải là nhiên 
liệu) dùng cho mục đích công nghiệp, phenôn, ête, alđehit và xêtôn, axit hữu cơ và muối 
của axit hữu cơ, este dùng cho mục đích công nghiệp, hợp chất nitơ, hợp chất dị vòng, 
hiđrat cacbon, gôm arabic dùng cho mục đích công nghiệp, crê-ô-zốt, long não dùng cho 
mục đích công nghiệp, dầu long não dùng cho mục đích công nghiệp, metola, (bạc hà), 
tinh dầu bạc hà (nguyên liệu cho chế phẩm hoá học), borncol, prôtein (nguyên liệu thô) 
và enzym dùng cho mục đích công nghiệp, hợp chất phốt pho hữu cơ, hợp chất thạch tin 
hữu cơ, hợp chất kim loại hữu cơ, chất dẻo dạng thô, chất dẻo ở dạng nguyên sinh).   

 
Nhóm 06: Thùng chứa bằng kim loại; bể chứa khí hoá lỏng bằng kim loại; bể chứa khí 
bằng kim loại; nắp đậy nổi bên trong bằng nhôm sử dụng cho bể chứa khí hoá lỏng hoặc 
bể chứa khí.  

 
Nhóm 07: Máy và thiết bị điều chế hoá chất; máy và hệ thống sản xuất chất bán dẫn.   

 
Nhóm 11: Thiết bị làm khô (cho việc điều chế hoá chất), bộ thu hồi nhiệt (cho việc điều 
chế hóa chất), nồi hơi (cho việc điều chế hóa chất); máy bay hơi/máy cô (cho việc điều 
chế hoá chất), máy chưng cất (cho việc điều chế hoá chất), bộ trao đổi nhiệt (cho việc 
điều chế hoà chất); máy và thiết bị làm lạnh.   

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, tư vấn xây dựng, sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị 
điều chế hoá chất; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và hệ thống sản xuất mạch tích hợp, 
sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và hệ thống sản xuất chất bán dẫn, sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng bể chứa, dịch vụ khử trùng máy và thiết bị y tế.    

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng ô tô, dịch vụ cung cấp (phân phối) chất khí.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-13851 (220) 29.06.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.15; A26.11.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hà Hằng  (VN) 
94/105E Dương Quảng Hàm, phường 6, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Tã lót làm bằng giấy hoặc xenlulô. 
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(210) 4-2010-14005 (220) 30.06.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư RICO  

(VN) 
Số 14, ngõ 138 phố Hạ Đình, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất dùng cho gia đình, văn phòng. 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất; đại lý mua bán ký gửi hàng hóa các sản phẩm: tủ bếp, tủ 
tường, giường ngủ, đèn chùm, đèn xếp, kệ tivi, vách ngăn, trần, quầy bàn giao dịch, quầy 
cà phê, hàng thủ công mỹ nghệ, giấy dán tường, bàn làm việc, ghế, salon, thảm; dịch vụ 
quan hệ công chúng; xúc tiến thương mại; dịch vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, trang trí nội ngoại thất; thi công xây dựng công trình.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất.  

 
 
(210) 

 
4-2010-14719 

 
(220) 

 
09.07.2010 

  (441) 25.03.2011 
(300) 77/927713 04.02.2010 US 

  
(731) ACORDA THERAPEUTICS, INC.  

(US) 
15 Skyline Drive Hawthorne New York 
10532, USA  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm sinh học sử dụng trong việc điều trị các tổn 

thương dây cột sống, bệnh đa xơ cứng, các bệnh và các rối loạn hệ thần kinh.  
 
 

(210) 4-2010-14731 (220) 09.07.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) TARGET BRANDS, INC.   (US) 
1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; đèn; chụp đèn; chân đế đèn; chóp đèn; chụp đèn điện 
dùng cho đèn chuỗi trang trí; đèn điện chuỗi trang trí; bóng đèn; thiết bị chiếu sáng chạy 
điện; đèn điện dùng ban đêm; đèn nhấp nháy; lò nướng; máy lọc không khí; quạt điện; 
đèn và đèn lồng dùng nến; đèn và đèn lồng dùng dầu; máy hút ẩm; bộ phận định lượng 
dùng cho thiết bị làm sạch không khí và chất khử mùi phòng; chăn điện; nến điện; thiết 
bị chiếu sáng dùng năng lượng mặt trời, cụ thể là, bộ phận và thiết bị chiếu sáng vận 
hành bằng năng lượng mặt trời dùng trong nhà hay ngoài trời; thiết bị chiếu sáng có móc 
treo vào tường; vòi nước để trang trí; lò sưởi bằng điện và ga dùng trong gia đình và 
ngoài trời; chậu rửa (thiết bị vệ sinh). 

 
 

(210) 4-2010-14735 (220) 09.07.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) TARGET BRANDS, INC.    (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 22: Lều/trại; lều/mái che bằng vải bạt; màn che bằng vải bạt; mái che cây cối 

bằng vải bạt; lều du mục và võng bằng vải; túi và bao tải dùng trong trồng trọt, cụ thể là: 
túi và bao tải làm từ sợi tự nhiên hoặc nhân tạo, tất cả được dùng trong trồng trọt các loại 
thực vật, cây bụi hoặc cây trồng, giá trồng cây làm bằng dây thừng. 

 
 

(210) 4-2010-14739 (220) 09.07.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) TARGET BRANDS, INC.    (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trong các lĩnh vực nội thất, đồ đạc và đồ trang trí 

dùng trong nhà và làm vườn, đồ đạc làm cỏ và làm vườn, chậu cây và dụng cụ, hoa giả 
và cây cối, vải và bộ đồ dùng cho giường ngủ, xà phòng và tinh dầu, chăn màn, quần áo; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến và dịch vụ bán hàng qua bưu điện thông qua các 
catalo với nhiều chủng loại mặt hàng tiêu dùng trong các lĩnh vực nội thất, đồ đạc và đồ 
trang trí dùng trong nhà và làm vườn, đồ đạc làm cỏ và làm vườn, chậu cây và dụng cụ, 
hoa giả và cây cối, vải và bộ đồ dùng cho giường ngủ, xà phòng và tinh dầu, chăn màn, 
quần áo; dịch vụ phân phối cho cửa hàng bán lẻ các chủng loại mặt hàng dùng ngoài trời 
và làm vườn.  
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(210) 4-2010-14775 (220) 09.07.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; 22.5.1; A22.5.3; 25.1.5 
(731) Công ty cổ phần nhựa Rạng 

Đông   (VN) 
190 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 17: Màng nhựa in hoa; màng nhựa in hoa khăn trải bàn.  

 
 
 

(210) 4-2010-14865 (220) 12.07.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại tin học Trường 
Nguyên   (VN) 
740 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Bột trét dùng cho xe cộ trước khi sơn.  

 
 
 

(210) 4-2010-14884 (220) 12.07.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) UNIPART GROUP LIMITED   (GB) 

Unipart House, Garsington Road, 
Cowley, Oxford OX4 2PG, United 
Kingdom  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Bộ phận và phụ tùng của phương tiện vận chuyển đường bộ; các động cơ của 

phương tiện vận chuyển đường bộ; bộ phận và phụ tùng của đầu máy xe lửa; bộ phận và 
phụ tùng của phương tiện di chuyển trên đường ray, toa xe và xe goòng; bộ phận và phụ 
tùng của tất cả hàng hóa nói trên. 
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(210) 4-2010-14885 (220) 12.07.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.11.2 
(731) UNIPART GROUP LIMITED    (GB) 

Unipart House, Garsington Road, 
Cowley, Oxford OX4 2PG, United 
Kingdom   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Bộ phận và phụ tùng của phương tiện vận chuyển đường bộ; các động cơ của 

phương tiện vận chuyển đường bộ; bộ phận và phụ tùng của đầu máy xe lửa; bộ phận và 
phụ tùng của phương tiện di chuyển trên đường ray, toa xe và xe goòng; bộ phận và phụ 
tùng của tất cả hàng hóa nói trên. 

 
 

(210) 4-2010-14955 (220) 13.07.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.9.16; A1.1.10; A26.11.13 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thuỷ Sản 
Sạch Việt Nam  (VN) 
Lô F, khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh 
Sóc Trăng  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm, thủy sản đã chế biến.  
 

Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo; bột và các sản phẩm làm từ bột.  
 

Nhóm 31: Động vật còn sống và thực vật, rau quả tươi chưa qua chế biến; hạt giống và 
trứng giống; thức ăn cho động vật.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất, nhập khẩu nông sản, thủy sản và máy móc thiết bị phục vụ 
cho nuôi trồng thủy sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.  

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa.  

 
 

(210) 4-2010-15834 (220) 26.07.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) SHINWON CORPORATION   (KR) 
Shinwon Bldg., 532, Dowha-dong, 
Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 18: Cặp đựng tài liệu; bao đựng chìa khoá bằng da; túi xách thuộc nhóm này dùng 
cho đàn ông; vali; túi dùng để du lịch; túi xách tay loại nhỏ; lọng (dùng để che nắng); «.  

 
Nhóm 25: Giày da; giày (thuộc nhóm này); dép xăng đan; giày đi chân thuộc nhóm này 
dùng cho môn thể dục điền kinh; bộ com lê dùng cho đàn ông; quần đùi; áo ngoài mặc 
chui đầu; áo vét; quần bò; áo choàng ngoài; áo sơ mi dùng cho lễ phục; quần áo dùng khi 
tắm; áo len dài tay; áo phông; ca vát; bít tất ngắn (độ dài đến mắt cá hoặc đầu gối); mũ 
(thuộc nhóm này); thắt lưng (thuộc quần áo); nơ con bướm (thuộc quần áo); khăn vuông 
dùng để cho vào túi áo; găng tay (quần áo).  

 
 

(210) 4-2010-15835 (220) 26.07.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đỏ, đen 
(731) SHINWON CORPORATION   (KR) 

Shinwon Bldg., 532, Dowha-dong, 
Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Cặp đựng tài liệu; bao đựng chìa khoá bằng da; túi xách thuộc nhóm này dùng 

cho đàn ông; vali; túi dùng để du lịch; túi xách tay loại nhỏ; lọng (dùng để che nắng); «.  
 

Nhóm 25: Giày da; giày (thuộc nhóm này); dép xăng đan; giày đi chân thuộc nhóm này 
dùng cho môn thể dục điền kinh; bộ com lê dùng cho đàn ông; quần đùi; áo ngoài mặc 
chui đầu; áo vét; quần bò; áo choàng ngoài; áo sơ mi dùng cho lễ phục; quần áo dùng khi 
tắm; áo len dài tay; áo phông; ca vát; bít tất ngắn (độ dài đến mắt cá hoặc đầu gối); mũ 
(thuộc nhóm này); thắt lưng (thuộc quần áo); nơ con bướm (thuộc quần áo); khăn vuông 
dùng để cho vào túi áo; găng tay (quần áo).  

 
 

(210) 4-2010-15836 (220) 26.07.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đỏ 
(731) SHINWON CORPORATION   (KR) 

Shinwon Bldg., 532, Dowha-dong, 
Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp đựng tài liệu; bao đựng chìa khoá bằng da; túi xách thuộc nhỏm này dùng 

cho đàn ông; vali; túi dùng để du lịch; túi xách tay loại nhỏ; lọng (dùng để che nắng); «.  
 

Nhóm 25: Giày da; giày (thuộc nhóm này); dép xăng đan; giày đi chân thuộc nhóm này 
dùng cho môn thể dục điền kinh; bộ com lê dùng cho đàn ông; quần đùi; áo ngoài mặc 
chui đầu; áo vét; quần bò; áo choàng ngoài; áo sơ mi dùng cho lễ phục; quần áo dùng khi 
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tắm; áo len dài tay; áo phông; ca vát; bít tất ngắn (độ dài đến mắt cá hoặc đầu gối); mũ 
(thuộc nhóm này); thắt lưng (thuộc quần áo); nơ con bướm (thuộc quần áo); khăn vuông 
dùng để cho vào túi áo; găng tay (quần áo).  

 
 

(210) 4-2010-16011 (220) 28.07.2010 
  (441) 25.03.2011 
(300) T1007198C 08.06.2010 SG 

  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa; mỹ phẩm; tinh dầu; chế phẩm làm sạch, chăm sóc và 

làm đẹp da, da đầu và tóc.  
 
 

(210) 4-2010-16672 (220) 06.08.2010 
  (441) 25.03.2011 
(300) 40-2010-0031698 16.06.2010 KR 

  
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 03: Phấn trang điểm; mỹ phẩm; kem chăm sóc da (mỹ phẩm); dầu gội đầu; mỹ 

phẩm cho động vật; chế phẩm tạo hương thơm dùng trong nhà; mặt nạ làm đẹp; xà 
phòng dùng cho mục đích làm đẹp, xà phòng bột; kem đánh răng.  

 
 

(210) 4-2010-17049 (220) 12.08.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.3; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Hải 
Yến    (VN) 
39 Thạch Lỗi, Thanh Xuân, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn bán lẻ (gồm: dịch vụ mua bán quần áo, giầy dép; mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa; mua bán túi xách, va li; mua bán đồ trang sức; mua bán đồ chơi; 
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mua bán văn phòng phẩm; mua bán đồ gia dụng gồm: dịch vụ mua bán bàn ghế, mua 
bán xoong nồi, bàn là, bếp từ, ấm đun nước, máy hút bụi, quạt, lò vi sóng; mua bán hàng 
điện tử gồm: mua bán ti vi, đầu DVD, dàn âm thanh, âm ly, loa; mua bán hàng điện lạnh 
gồm: mua bán máy điều hoà, tủ lạnh, máy giặt, tủ mát; mua bán dụng cụ thể thao; mua 
bán tạp hoá gồm: mua bán bột giặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán ô tô, xe máy, xe 
đạp; mua bán lương thực, thực phẩm, đồ uống có ga và không có ga); điều hành kinh 
doanh; quản lý kinh doanh; phân phát các mẫu hàng; thúc đẩy việc bán hàng trên thị 
trường. 

 
Nhóm 36: Mua/bán đất đai; định giá nhà ở/đất đai; đại lý hoặc môi giới việc mua/bán đất 
đai; mua/bán nhà; đại lý hoặc môi giới việc mua/bán nhà.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ hát karaôkê; tổ chức và thực hiện hội nghị, đại hội, hội thảo; dịch vụ 
giải trí.  

 
Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ; quán rượu; quán giải khát.  

 
 

(210) 4-2010-17063 (220) 12.08.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.1; 26.3.2; A19.13.21; 25.5.2 
(591) Trắng, đen, đỏ, hồng cánh sen, vàng, 

nâu, nâu đậm 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 

Vi Phó    (VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2010-17163 (220) 13.08.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 21.3.1; 26.3.1 
(591) Trắng, xanh, đen, đỏ, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng thể 
thao Phó QuÝ   (VN) 
Số 7, Trần Văn Nửa, phường Linh Tây, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
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(210) 4-2010-17594 (220) 19.08.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.3.7; 2.3.25; 2.3.21; 3.1.8 
(591) Trắng, tím, tím đậm 
(731) Công ty hữu hạn chế tạo 

công nghiệp và gia công chế 
biến hàng xuất nhập khẩu 
Việt Nam (VMEP)  (VN) 
Khóm 5, phường Tam Hiệp, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa và dịch vụ quảng cáo trong lĩnh vực liên quan đến các sản 

phẩm mô tô, xe máy, ô tô và phụ tùng của chúng. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng và sửa chữa nhà để làm đại lý bán mô tô, xe máy và ô tô; 
dịch vụ sửa chữa mô tô, xe máy và xe ô tô.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-17595 (220) 19.08.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.7.2 
(591) Trắng, tím, tím đậm 
(731) Công ty hữu hạn chế tạo 

công nghiệp và gia công chế 
biến hàng xuất nhập khẩu 
Việt Nam (VMEP)   (VN) 
Khóm 5, phường Tam Hiệp, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa và dịch vụ quảng cáo trong lĩnh vực liên quan đến các sản 

phẩm mô tô, xe máy, ô tô và phụ tùng của chúng.   
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng và sửa chữa nhà để làm đại lý bán mô tô, xe máy và ô tô; 
dịch vụ sửa chữa mô tô, xe máy và xe ô tô.  
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(210) 4-2010-17596 (220) 19.08.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.1.25; A2.1.16 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm 
(731) Công ty hữu hạn chế tạo 

công nghiệp và gia công chế 
biến hàng xuất nhập khẩu 
Việt Nam (VMEP)   (VN) 
Khóm 5, phường Tam Hiệp, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa và dịch vụ quảng cáo trong lĩnh vực liên quan đến các sản 

phẩm mô tô, xe máy, ô tô và phụ tùng của chúng.   
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng và sửa chữa nhà để làm đại lý bán mô tô, xe máy và ô tô; 
dịch vụ sửa chữa mô tô, xe máy và xe ô tô.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-17597 (220) 19.08.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A2.1.16; A2.1.18; A2.1.17; 2.1.25 
(591) Trắng, tím, xanh nước biển 
(731) Công ty hữu hạn chế tạo 

công nghiệp và gia công chế 
biến hàng xuất nhập khẩu 
Việt Nam (VMEP)   (VN) 
Khóm 5, phường Tam Hiệp, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa và dịch vụ quảng cáo trong lĩnh vực liên quan đến các sán 

phẩm mô tô, xe máy, ô tô và phụ tùng của chúng.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng và sửa chữa nhà để làm đại lý bán mô tô, xe máy và ô tô; 
dịch vụ sửa chữa mô tô, xe máy và xe ô tô.  
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(210) 4-2010-17598 (220) 19.08.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A2.1.16; 2.1.25 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh nước biển 
(731) Công ty hữu hạn chế tạo 

công nghiệp và gia công chế 
biến hàng xuất nhập khẩu 
Việt Nam (VMEP)   (VN) 
Khóm 5, phường Tam Hiệp, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa và dịch vụ quảng cáo trong lĩnh vực liên quan đến các sản 

phẩm mô tô, xe máy, ô tô và phụ tùng của chúng.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng và sửa chữa, lắp đặt, điều chỉnh, kiểm tra và sửa chữa trong 
lĩnh vực liên quan mô tô, xe máy và xe ô tô.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-17599 (220) 19.08.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.3.25; 2.3.14; A2.3.16 
(591) Trắng, vàng, vàng đậm 
(731) Công ty hữu hạn chế tạo 

công nghiệp và gia công chế 
biến hàng xuất nhập khẩu 
Việt Nam (VMEP)   (VN) 
Khóm 5, phường Tam Hiệp, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa và dịch vụ quảng cáo trong lĩnh vực liên quan đến các sản 

phẩm mô tô, xe máy, ô tô và phụ tùng của chúng.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng và sửa chữa, lắp đặt, điều chỉnh, kiểm tra và sửa chữa trong 
lĩnh vực liên quan mô tô, xe máy và xe ô tô.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
422 

(210) 4-2010-17750 (220) 20.08.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A25.3.3; 24.17.5; 24.13.1 
(731) AEON KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as AEON Co., Ltd.)   (JP) 
1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8515, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chống tĩnh điện cho mục đích gia dụng; chất tẩy nhờn không dùng 

trong quá trình sản xuất; chế phẩm tẩy gỉ; chất tẩy vết ố bẩn; chất làm mềm vải dùng để 
giặt; chất tẩy trắng dùng để giặt; chất dính dùng để gắn tóc giả; chất dính dùng để gắn 
lông mi giả; chế phẩm làm nhẵn mặt vải (hồ vải); chế phẩm tẩy sơn; xi đánh giày; chế 
phẩm đánh bóng; xà phòng; thuốc đánh răng; mỹ phẩm; nước hoa; giấy nhám (giấy ráp); 
vải nhám (vải ráp); chất mài mòn (abrasives), đá bọt (pumice stone); giấy để đánh bóng; 
móng tay chân giả; lông mi giả; miếng gạc mềm (chế phẩm vệ sinh để làm sạch và trang 
điểm).  

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược; giấy tẩm dầu dùng cho mục đích y tế; màng mỏng dược 
phẩm để bọc thuốc khi uống để không cảm thấy mùi vị của thuốc; gạc để băng bó; viên 
nhộng để chứa thuốc; miếng che mắt dung cho mục đích y tế; miếng che tai dùng cho 
mục đích y tế; băng vệ sinh dùng trong thời kỳ kinh nguyệt; nút bông vệ sinh dùng để 
thấm kinh nguyệt; giấy thấm dùng trong thời kỳ kinh nguyệt; quần lót dùng trong thời 
kỳ kinh nguyệt; bông để thấm hút; cao dán; băng để băng bó; tấm đệm ngực y tế cho phụ 
nữ trong thời kỳ cho con bú; vật liệu nha khoa bao gồm chất mài răng, xi măng hàn răng, 
sơn dùng cho răng, ma tít dùng cho răng; vòng đeo tay dùng cho mục đích y tế; khăn tã 
vệ sinh dùng cho người mất khả năng kiềm chế; giấy bắt ruồi; giấy chống nhậy (côn 
trùng); đường sữa laetoza làm thức ăn cho trẻ sơ sinh; bột sữa dùng làm thức ăn cho trẻ 
sơ sinh; tinh dịch dùng để thụ tinh nhân tạo.  

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm bao gồm khay thí nghiệm, dụng cụ chưng cất, 
lò đốt, lò luyện dùng để làm thí nghiệm; thiết bị và dụng cụ đo lường; thiết bị và dụng cụ 
điều chỉnh hay phân phối điện bao gồm tủ phân phối điện, cáp chia nhánh (điện), bộ cảm 
điện, bộ biến đổi điện, bộ điều chỉnh điện thế, máy biến thế điện; pin và ắc quy; dụng cụ 
đo điện hay từ tính bao gồm đồng hồ đo điện; dây điện và dây cáp điện; thiết bị và dụng 
cụ nhiếp ảnh bao gồm thiết bị sấy khô và làm bóng ảnh in, màn chiếu; thiết bị và dụng 
cụ điện ảnh bao gồm camera quay phim, thiết bị biên tập phim điện ảnh; thiết bị và dụng 
cụ quang học; kính mắt; kính quang học; kính lúp phóng đại; kính đeo mắt; thiết bị và 
dụng cụ cứu hộ dưới nước; thiết bị và dụng cụ thông tin liên lạc chạy điện bao gồm điện 
thoại, máy fax, máy phát sóng rađiô, máy phát sóng truyền hình, máy thu hình (TV), 
máy thu phát sóng rađiô cầm tay; băng đĩa đã dược ghi ảnh chụp; mạch điện tử hay đĩa 
CD-ROM ghi sẵn chương trình chơi tự động; máy nhịp; thiết bị tạo ozon; máy điện 
phân; thiết bị trò chơi viđêô trong kinh doanh chỉ để dùng với máy thu hình; thiết bị trò 
chơi viđêô dùng trong gia đình chỉ để dùng với máy thu hình; mạch điện tử, đĩa  CD-
ROM và chương trình đã ghi sẵn dùng cho trò chơi viđêô xách tay; máy bán hàng tự 
động; thiết bị mô phỏng để đào tạo kỹ năng lái xe; bàn là điện; dụng cụ uốn quăn tóc 
chạy điện; còi điện; biển cảnh báo hình tam giác dùng cho xe cộ bị hỏng; biển tín hiệu 
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giao thông phát sáng, cơ khí, hay điện tử; chuông báo cháy; chuông báo rò rỉ ga; thiết bị 
cảnh báo chống trộm; thiết bị dập lửa; van cấp nước trên đường phố để lắp vòi rồng cứu 
hỏa; miệng ống vòi rồng cứu hỏa; hệ thống tự động phun nước chống cháy; mũ bảo 
hiểm; mặt nạ bảo hiểm; nút bịt bảo vệ tai khỏi tiếng ồn, nước, vật thể lạ.  

 
Nhóm 10: Núm vòng cho trẻ con ngậm trong thời kỳ mọc răng sữa; gối chườm nước đá 
dùng cho mục đích y tế; băng hỗ trợ (supportive) để tránh chấn thương cho cơ và xương; 
dây ruột mèo để khâu vết mổ; ống tiêm dùng cho mục đích y tế; núm vú cao su cho trẻ 
con bú; túi chườm nước đá dùng cho mục đích y tế; giá treo túi chườm nước đá dùng cho 
mục đích y tế; dụng cụ y tế để chăm sóc bệnh nhân; cái bảo vệ đầu ngón tay dùng cho 
mục đích y tế; dụng cụ tránh thai không phải là hóa chất; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ dùng 
trong kinh doanh; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị xoa bóp cơ thể; găng tay dùng cho 
mục đích y tế; bô đi tiểu cho bệnh nhân; chậu đi tiểu cho người bệnh; dụng cụ lấy ráy 
tai; núm vòng cho chó ngậm trong thời kỳ mọc răng.  

 
Nhóm 16: Hồ (keo dán) dùng cho mục đích văn phòng hay gia đình; xi dùng để niêm 
phong; thanh chèn dòng cho máy in; chữ in; thiết bị in phơi (in lam) dùng cho văn 
phòng; máy in địa chỉ trên phong bì; băng mực để in; máy dán tem tự động cho sản 
phẩm đã được đóng thuế dùng cho văn phòng; cái dập ghim chạy điện dùng cho văn 
phòng; máy dán kín (niêm phong) dùng cho văn phòng; con dấu đóng lên tem thư để làm 
cho tem không còn giá trị sử dụng; dụng cụ để vẽ; máy đánh chữ; máy in rôneô (in bâng 
giấy nến); máy hủy tài liệu dùng cho văn phòng; máy đóng dấu dã trả bưu phí; các con 
dấu mẫu dùng cho văn phòng; dụng cụ gọt bút chì chạy điện; bút lông để vẽ; tã lót trẻ 
em bằng giấy dùng một lần; đồ để đựng làm bằng giấy bao gồm hộp, túi, túi nhỏ, phong 
bì bằng giấy để bao gói; màng mỏng bằng chất dẻo để bọc thực phẩm; túi đựng rác bằng 
giấy hay bằng chất dẻo; mẫu để may quần áo; phấn vẽ của thợ may; cờ bằng giấy; khăn 
vệ sinh lau tay bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn tay bằng giấy; 
khăn mùi xoa bằng giấy; nhãn và thẻ để gắn, đeo lên hàng hóa bằng giấy hay bìa, không 
được mã hóa; khăn trải bàn ăn bằng giấy; giấy; văn phòng phẩm; ấn phẩm (sản phẩm của 
ngành in); tranh vẽ và bản viết tay bao gồm các tác phẩm viết chữ đẹp và những bức 
tranh; ảnh chụp; giá để ảnh chụp; dụng cụ gọt bút phấn; khăn trải bàn làm bằng giấy. 

 
Nhóm 21: Chỉ nha khoa; kính thô hoặc kính bán thành phẩm trừ kính xây dựng; máng ăn 
cho động vật nuôi; vòng đeo chân cho gia cầm; bàn chải để cọ bồn tắm; bàn chải để cọ 
thùng chứa và bình chứa; bàn chải để cọ vàng; bàn chải dùng cho kèn và sáo; bàn chải 
dùng trong công nghiệp; bàn chải dùng cho tàu thuyền; găng tay dùng cho mục đích gia 
dụng; đồ chứa bằng thủy tinh và gốm dùng cho mục đích gia dụng hay bếp nóc; nồi đun 
nấu; ấm pha cà phê không chạy điện và không làm bằng kim loại quý; ấm đun nước 
bằng sắt (không chạy điện); ấm đun nước (không chạy điện), bộ đồ ăn (không phải là 
dao, dĩa và thìa) không làm bằng kim loại quý; hộp giữ lạnh xách tay (không chạy điện); 
hộp đựng cơm dùng trong nhà hay bếp (không làm bằng kim loại quý); bình thủy tinh để 
bảo quản thực phẩm dùng trong nhà hay trong bếp; bình đựng nước uống khi đi đường; 
bình cách nhiệt; thùng đựng đá lạnh; cái đánh trứng không chạy điện dùng cho mục đích 
gia đình; cái lọc dùng cho mục đích gia đình không làm bằng kim loại quý; lọ đựng hạt 
tiêu không làm bằng kim loại quý; lọ đựng đường không làm bằng kim loại quý; lọ đựng 
muối có lỗ nhỏ để rắc lên thức ăn không làm bằng kim loại quý; cốc đựng trứng không 
làm bằng kim loại quý; giá đỡ giấy ăn và vòng đánh dấu khăn ăn của từng người trên bàn 
ăn không làm bằng kim loại quý; khay bưng bê dùng trong gia đình không làm bằng kim 
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loại quý; lọ đựng tăm ăn không làm bằng kim loại quý; rổ để ráo nước không làm bằng 
kim loại quý dùng trong gia đình; bình lắc đồ uống bằng tay dùng trong gia đình; muôi 
để lấy cơm từ nồi ra bát; cối nghiền cà phê và cối xay hạt tiêu bằng tay; cái phễu dùng 
trong gia đình; cối giã bằng tay dùng trong gia đình không làm bằng kim loại quý; cái 
mở nắp chai; cái nạo củ cải (vật dụng dùng trong gia đình); muôi để múc bánh tạc; đũa 
ăn; hộp đựng đũa ăn không làm bằng kim loại quý; cái muôi (bộ đồ ăn); cái sàng (vật 
dụng gia đình); thớt dùng trong bếp; trục cán bột (dùng trong nhà); vỉ nướng (dụng cụ 
nấu nướng); tăm ăn; dụng cụ ép trái cây để lấy nước không chạy điện và dùng cho mục 
đích gia đình; khuôn làm bánh quế không chạy điện; dụng cụ làm sạch bằng tay dùng 
cho mục đích gia đình; dụng cụ để giặt bao gồm bàn giặt, giá để phơi khô đồ sau khi 
giặt, giẻ để lau sàn nhà; bàn để đặt quần áo lên là; bình xịt nước khi là; giá để bàn là; giá 
đỡ muôi rán (dụng cụ bếp nóc); que để khuấy trộn nước tắm; gầu múc dùng trong nhà 
tắm; cái chụp lâm tắt nến và giá đỡ nến không làm bằng kim loại quý; cái sàng xỉ than 
(dụng cụ dùng trong gia đình); thùng đựng than; vỉ đập ruồi; bẫy chuột; lọ cắm hoa; bình 
tưới nước; chậu và bình để trồng hoa và cây bằng phương pháp trồng trong nước; đồ 
đựng thức ăn cho vật nuôi; bàn chải lông cho vật nuôi; lồng chim; bể nước cho chim 
tắm; bàn chải quần áo; chậu đựng nước tiểu dùng trong gia đình; giá đỡ giấy trong phòng 
vệ sinh; con lợn dùng để bỏ tiền tiết kiệm không làm bằng kim loại; hộp bằng kim loại 
để đựng và lấy khăn giấy ra từng chiếc một; dụng cụ để cởi giày cao cổ; dụng cụ chứa và 
cho phép lấy xà phòng ra từng ít một để tắm rửa; bình và chậu không làm bằng kim loại 
quý; bảng hiệu bằng sứ hay thủy tinh; lư hương; dụng cụ để trang điểm; bàn chải dùng 
cho đồ đi chân; dụng cụ để xỏ giày; giẻ đánh bóng giày; dụng cụ đánh giày xách tay bao 
gồm bàn chải cho giày; khung giây (đặt trong giày để giữ dáng cho giày); lông cứng của 
lợn dùng làm bàn chải; kiềng ba chân (vật dụng để bàn); khăn lau để làm sạch; dụng cụ 
làm nóng bình sữa không chạy điện; giẻ và khăn lau; bể nuôi cá trong nhà.  

 
Nhóm 25: Quần áo kiểu phương tây; áo choàng ngoài; áo len dài tay; áo sơ mi; quần áo 
ngủ; quần áo lót; bộ quần áo tắm; mũ đội khi tắm (để khỏi ướt đầu); quần áo kiểu Nhật 
Bản; tạp dề (trang phục); cái bảo vệ cổ áo (trang phục); bít tất ngắn; ghệt bao quanh chân 
từ dưới đầu gối đến mắt cá (trang phục); khăn quàng lông; khăn choàng phụ nữ; khăn 
quàng cổ; găng tay quần áo; tã trẻ em bằng vải dệt; cà vạt; khăn quàng cổ hình tam giác 
hay hình vuông; đồ đội đầu; khăn rằn in hoa văn sặc sỡ; tất giữ ấm cho mắt cá và ống 
chân (trang phục); khăn quàng quanh cổ để giữ ấm; mũ che tai (trang phục); mũ rộng 
trùm đầu và cổ; mũ và nón làm từ lá cây; mũ đội khi ngủ để giữ ấm cho đầu; mũ lưỡi 
trai; mũ; vòng nịt bít tất (giữ cho bít tất khỏi bị tụt khi đi); dây đeo bít tất (giữ cho bít tất 
khỏi bị tụt khi đi); dây đeo qua vai giữ cho quần không bị tụt; dải băng (trang phục); thắt 
lưng quần áo; giày; miếng đệm gót giày; đường diềm bao quanh mép của mũi giày (để 
khâu đế vào); các phụ kiện bằng sắt dùng cho giày cao cổ; guốc gỗ; dép xăng đan; dép 
lê; quần áo mặc trong lễ hội hóa trang; quần áo thể thao; giày thể thao. 

 
Nhóm 29: Thịt; cá và động vật vỏ giáp xác (không còn sống); thực phẩm làm từ thịt đã 
được chế biến; thịt dầm trong bã rượu sakê; cá dầm trong bã rượu sakê; thịt băm bọc vụn 
bánh mỳ và rán kĩ (croquette); xúc xích; thịt hộp; cá hộp; thịt giăm bông; thịt lợn muối 
xông khói, thịt khô; cá khô; xúc xích cá; patê cá hấp; thịt ngâm (dầm); cá ngâm (dầm); 
chả thịt xay; thịt viên; cá phi lê (cá thái lát); tảo biển và rong biển được bảo quản để nấu 
nướng; tảo biển và rong biển đã được nấu chín; tảo biển và rong biển khô; thạch gelatin 
thực phẩm làm từ tảo đỏ Nhật Bản; cá ngừ khô; đậu nành khô; lạc khô; đậu azuki khô; 
rau và trái cây khô, được bảo quản, ngâm dầm, đóng hộp; mứt ướt đóng hộp; chất chiết 
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từ rau để nấu ăn; bơ lạc; quả hạnh nghiền; măng tre dầm; rau đông lạnh; trái cây đông 
lạnh; trứng; trưng được bảo quản trong hộp hoặc được xông khói; các sản phẩm sữa; dầu 
ăn và mỡ ăn; chế phẩm để làm súp và món hầm thuộc nhóm này cụ thể là kem sữa trắng 
cô đặc đựng trong các gói nhỏ hay các tuýp bóp để làm món hầm, gói súp miso ăn liền 
của người Nhật Bản, gói súp ăn liền; đậu phụ rán kỹ; chất chiết ra từ đậu nành để làm 
súp; đậu phụ; đậu nành lên men; protein dùng làm thức ăn cho người; súp có mỳ của 
người Nhật Bản; xúc xích nóng (hotdogs).  

 
Nhóm 30: Cà phê; ca cao; cà phê hạt; chè (trà); gia vị miso Nhật Bản được làm chủ yếu 
từ gạo, lúa mạch, đậu nành lên men và muối; nước xốt bao gồm giấm, nước xốt đậu nành 
và gia vị; nước xốt làm từ nước thịt; nước xốt cà chua; tương đậu nành; giấm; nước xốt 
để trộn sa lát; nước xốt trắng làm từ bột mì, bơ, gia vị và sữa; nước xốt mayonnaise; nước 
xốt dùng cho thịt quay hoặc nướng; đường viên; đường tảng; đường; đường mạch nha 
(mantoza); mật ong; kẹo bột; nước mật đường glucoza làm từ tinh bột dung cho thực 
phẩm; muối vừng (gia vị); muối để nấu ăn; vừng nghiền; muối trộn hạt cần tây làm gia 
vị; gia vị hóa học để nấu ăn; đô gia vị; chế phẩm tạo hương thơm cho thực phẩm (hương 
liệu thực phẩm); gạo; hạt yến mạch đã xay vỏ; hạt lúa mạch đã xay vỏ; sản phẩm bột mì 
xay dùng để làm thực phẩm; gluten dùng cho thực phẩm; thực phẩm được làm từ ngũ cốc 
đã chế biến, cụ thể là mỳ sợi udon của người Nhật Bản (mỳ sợi to làm từ bột lúa mì), mỳ 
sợi làm từ bột kiều mạch, mỳ sợi kiểu của ngươi Trung Quốc, bỏng ngô, bột yến mạch, 
vỏ bằng bột mì để làm nem rán và bánh bao, mỳ spagheti kiểu ý, bánh bao ravioli, bánh 
ngọt làm tư bột gạo, mỳ ống macaroni, bánh ngọt chứa gluten làm từ bột mỳ, gạo khô; 
bánh bao; bánh xăng đuých; cơm sushi của người Nhật Bản (cơm có rong biển bọc ngoài 
và cá tươi thái lát ở trên); bánh hamburger, bánh pizza; thức ăn được đóng hộp là thực 
phẩm đã được chế biến sẵn gồm có bánh xăng đuých, sa lát, cơm sushi của người Nhật 
Bản, bánh hamburger, bánh mì kẹp xúc xích nóng; bánh patê nhân thịt; bánh kẹo; bánh 
mỳ; bột làm bánh kẹo; bột làm đá lạnh thực phẩm; bột quả hạnh nhân; bột men; gạo ủ 
mạch nha; men; bột nở; đá ăn và kem lạnh; chất dính kết dùng để làm kem lạnh; chế 
phẩm làm mềm thịt dùng trong gia đình; chế phẩm làm ổn định kem đã được đánh dậy 
bọt; sản phẩm phụ làm từ gạo khi nấu rượu sakê dùng cho thực phẩm (bã rượu sakê dùng 
cho thực phẩm còn được gọi là kasu); bột nhão làm tư củ cây chân bê (arum); tương đậu 
nành (gia vị); mạch nha dùng làm thức ăn cho người; bột nhão sôcôla; chế phẩm để làm 
món cà ri trong nhóm này cụ thể là gói bột cà ri khô và bột nhão cà ri cô đặc.  

 
Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn; nước ép trái cây (đồ uống); nước ép rau (đồ uống); 
đồ uống làm từ nước sữa (chất lỏng còn lại sau khi sữa chua đã đông lại); chiết xuất từ 
cây hoa bia để làm bia.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị bán lẻ hàng hóa là thuốc dùng trong ngành y, thuốc bệnh 
dùng cho người và thuốc thú y, chế phẩm hoá học dùng cho mục đích khoa học, y học và 
thú y, chất làm ngọt nhân tạo, chế phẩm chống tĩnh điện dùng cho mục đích gia dụng, 
chất tẩy nhờn không dùng trong quá trình sản xuất, chế phẩm để đánh sạch gỉ, chất tẩy 
vết bẩn, chất làm mềm vải dùng để giặt, chế phẩm làm trắng dùng để giặt, xà phòng các 
loại, thuốc đánh răng, mỹ phẩm, nước hoa, vật liệu và dụng cụ để mài (abrasives), vải để 
đánh bóng, chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch thân thể (toiletries), chế phẩm dược, mặt 
nạ vệ sinh, băng dùng để băng bó, đệm ngực cho phụ nữ trong thời kỳ cho con bú, vật 
liệu để in dấu răng, băng vệ sinh của phụ nữ, tã lót dùng một lần cho trẻ em làm bằng vải 
dệt, cenluloza hay giấy, khăn vệ sinh lau tay, khăn mặt và cơ thể bằng giấy, khăn ăn 
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bằng giấy, khăn tay bằng giấy, khăn tay bỏ túi bằng giấy, thẻ ghi tên và địa chỉ dùng cho 
thẻ thư mục, khăn trải bàn bằng giấy,  giấy, văn phòng phẩm, găng tay vệ sinh, khăn 
giấy vệ sinh, giấy vệ sinh, khăn vệ sinh lau mặt và cơ thể, núm vòng cho trẻ em ngậm ở  
thời kỳ mọc răng, gối nằm làm mát bằng nước đá, băng hỗ trợ để tránh chấn thương cho 
cơ  và xương, túi chườm nước đá dùng cho mục đích y tế, giá treo túi chườm nước đá 
dùng cho mục đích y tế, dụng cụ để cho con bú, cái bảo vệ đầu ngón tay dùng cho mục 
đích y tế, dụng cụ và thuốc tránh thụ thai, vật liệu để làm màng nhĩ nhân tạo, âu tiểu 
tiện, bô vệ sinh dùng cho bệnh nhân, dụng cụ lấy ráy tai, thực phẩm và đồ uống, quần áo 
và vải dệt;; tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; nghiên cứu và tìm hiểu thị trường liên 
quan đến tiếp thị; cung cấp thông tin thương mại và kinh doanh; đại lý xuất nhập khẩu; 
sao chép tài liệu; quản lý và quản trị kinh doanh; quản lý tổ hợp các trung tâm mua sắm 
hàng hóa; quản lý các siêu thị bán hàng hóa, bách hóa tổng hợp đóng cửa muộn thuận 
tiện cho người tiêu dùng, và các cửa hàng bán lẻ tạp hóa; cho thuê máy và thiết bị văn 
phòng; biên tập quảng cáo để sử dụng làm trang web trên mạng máy tính toàn cầu 
(internet); phổ biến quảng cáo cho người khác qua mạng thông tin liên lạc điện tử trực 
tuyến; cung cấp dịch vụ mua sắm tại nhà thông qua mạng máy tính toàn cầu; bán đấu 
giá; phân tích giá thành; cho thuê chỗ để quảng cáo; xúc tiến bán hàng cho người khác; 
phân phối hàng mẫu; siêu thị bán lẻ hàng hóa trực tuyến đối với hàng hoá là thuốc dùng 
trong ngành y, thuốc bệnh dùng cho người và thuốc thú y, chế phẩm hoá học dùng cho 
mục đích khoa học, y học và thú y, chất làm ngọt nhân tạo, chế phẩm chống tĩnh điện 
dùng cho mục đích gia dụng, chất tẩy nhờn không dùng trong quá trình sản xuất, chế 
phẩm để đánh sạch gỉ, chất tẩy vết bẩn, chất làm mềm vải dùng để giặt, chế phẩm làm 
trắng dùng để giặt, xà phòng các loại, thuốc đánh răng, mỹ phẩm, nước hoa, vật liệu và 
dụng cụ để mài (abrasives), vải để đánh bóng, chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch thân 
thể (toiletries), chế phẩm dược, mặt nạ vệ sinh, băng dùng để băng bó, đệm ngực cho 
phụ nữ trong thời kỳ cho con bú, vật liệu để in dấu răng, băng vệ sinh của phụ nữ, tã lót 
dùng một lần cho trẻ em làm bằng vải dệt, cenluloza hay giấy, khăn vệ sinh lau tay, khăn 
mặt và cơ thể bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, khăn tay bằng giấy, khăn tay bỏ túi bằng 
giấy, thẻ ghi tên và địa chỉ dùng cho thẻ thư mục, khăn trải bàn bằng giấy,  giấy, văn 
phòng phẩm, găng tay vệ sinh, khăn giấy vệ sinh, giấy vệ sinh, khăn vệ sinh lau mặt và 
cơ thể, núm vòng cho trẻ em ngậm ở  thời kỳ mọc răng, gối nằm làm mát bằng nước đá, 
băng hỗ trợ để tránh chấn thương cho cơ  và xương, túi chườm nước đá dùng cho mục 
đích y tế, giá treo túi chườm nước đá dùng cho mục đích y tế, dụng cụ để cho con bú, cái 
bảo vệ đầu ngón tay dùng cho mục đích y tế, dụng cụ và thuốc tránh thụ thai, vật liệu để 
làm màng nhĩ nhân tạo, âu tiểu tiện, bô vệ sinh dùng cho bệnh nhân, dụng cụ lấy ráy tai, 
thực phẩm và đồ uống, quần áo và vải dệt; cửa hàng bách hóa bán lẻ đóng cửa muộn 
thuận tiện cho người tiêu dùng đối với hàng hoá là thuốc dùng trong ngành y, thuốc bệnh 
dùng cho người và thuốc thú y, chế phẩm hoá học dùng cho mục đích khoa học, y học và 
thú y, chất làm ngọt nhân tạo, chế phẩm chống tĩnh điện dùng cho mục đích gia dụng, 
chất tẩy nhờn không dùng trong quá trình sản xuất, chế phẩm để đánh sạch gỉ, chất tẩy 
vết bẩn, chất làm mềm vải dùng để giặt, chế phẩm làm trắng dùng để giặt, xà phòng các 
loại, thuốc đánh răng, mỹ phẩm, nước hoa, vật liệu và dụng cụ để mài (abrasives), vải để 
đánh bóng, chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch thân thể (toiletries), chế phẩm dược, mặt 
nạ vệ sinh, băng dùng để băng bó, đệm ngực cho phụ nữ trong thời kỳ cho con bú, vật 
liệu để in dấu răng, băng vệ sinh của phụ nữ, tã lót dùng một lần cho trẻ em làm bằng vải 
dệt, cenluloza hay giấy, khăn vệ sinh lau tay, khăn mặt và cơ thể bằng giấy, khăn ăn 
bằng giấy, khăn tay bằng giấy, khăn tay bỏ túi bằng giấy, thẻ ghi tên và địa chỉ dùng cho 
thẻ thư mục, khăn trải bàn bằng giấy,  giấy, văn phòng phẩm, găng tay vệ sinh, khăn 
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giấy vệ sinh, giấy vệ sinh, khăn vệ sinh lau mặt và cơ thể, núm vòng cho trẻ em ngậm ở  
thời kỳ mọc răng, gối nằm làm mát bằng nước đá, băng hỗ trợ để tránh chấn thương cho 
cơ  và xương, túi chườm nước đá dùng cho mục đích y tế, giá treo túi chườm nước đá 
dùng cho mục đích y tế, dụng cụ để cho con bú, cái bảo vệ đầu ngón tay dùng cho mục 
đích y tế, dụng cụ và thuốc tránh thụ thai, vật liệu để làm màng nhĩ nhân tạo, âu tiểu 
tiện, bô vệ sinh dùng cho bệnh nhân, dụng cụ lấy ráy tai, thực phẩm và đồ uống, quần áo 
và vải dệt;; cửa hàng bách hóa bán lẻ hàng hóa trực tuyến thường đóng cửa muộn thuận 
tiện cho người tiêu dùng đối với hàng hoá là thuốc dùng trong ngành y, thuốc bệnh dùng 
cho người và thuốc thú y, chế phẩm hoá học dùng cho mục đích khoa học, y học và thú 
y, chất làm ngọt nhân tạo, chế phẩm chống tĩnh điện dùng cho mục đích gia dụng, chất 
tẩy nhờn không dùng trong quá trình sản xuất, chế phẩm để đánh sạch gỉ, chất tẩy vết 
bẩn, chất làm mềm vải dùng để giặt, chế phẩm làm trắng dùng để giặt, xà phòng các 
loại, thuốc đánh răng, mỹ phẩm, nước hoa, vật liệu và dụng cụ để mài (abrasives), vải để 
đánh bóng, chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch thân thể (toiletries), chế phẩm dược, mặt 
nạ vệ sinh, băng dùng để băng bó, đệm ngực cho phụ nữ trong thời kỳ cho con bú, vật 
liệu để in dấu răng, băng vệ sinh của phụ nữ, tã lót dùng một lần cho trẻ em làm bằng vải 
dệt, cenluloza hay giấy, khăn vệ sinh lau tay, khăn mặt và cơ thể bằng giấy, khăn ăn 
bằng giấy, khăn tay bằng giấy, khăn tay bỏ túi bằng giấy, thẻ ghi tên và địa chỉ dùng cho 
thẻ thư mục, khăn trải bàn bằng giấy,  giấy, văn phòng phẩm, găng tay vệ sinh, khăn 
giấy vệ sinh, giấy vệ sinh, khăn vệ sinh lau mặt và cơ thể, núm vòng cho trẻ em ngậm ở  
thời kỳ mọc răng, gối nằm làm mát bằng nước đá, băng hỗ trợ để tránh chấn thương cho 
cơ  và xương, túi chườm nước đá dùng cho mục đích y tế, giá treo túi chườm nước đá 
dùng cho mục đích y tế, dụng cụ để cho con bú, cái bảo vệ đầu ngón tay dùng cho mục 
đích y tế, dụng cụ và thuốc tránh thụ thai, vật liệu để làm màng nhĩ nhân tạo, âu tiểu 
tiện, bô vệ sinh dùng cho bệnh nhân, dụng cụ lấy ráy tai, thực phẩm và đồ uống, quần áo 
và vải dệt;; đặt mua hàng trực tuyến bằng máy tính tập trung vào hàng hoá phổ thông vâ 
hàng tiêu dùng phổ thông; cung cấp hướng dẫn quảng cáo trực tuyến có thể tra cứu (tìm 
kiếm) được có nội dung về hàng hoá và dịch vụ của những người bán hàng trực tuyến 
khác; xử lý và quản lý cơ sở dữ liệu máy tính bao gồm biên tập và hệ thống hoá thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập và cho thuê danh sách địa chỉ gửi thư; điều tra kinh 
doanh; tất cả thuộc nhóm 35.  

 
 

(210) 4-2010-18048 (220) 25.08.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.9 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kỹ Thuật 
Công Nghiệp  (VN) 
Lầu 4, số 8 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện. 
 

Nhóm 09: Tủ bảng điện, giá đỡ dây điện, máy biến thế, bộ lưu điện, công tắc điện, ổ 
cắm điện. 
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Nhóm 11: ống gió bằng tôn tráng kẽm là bộ phận của hệ thống thông gió; ống gió bằng 
tôn tráng kẽm là bộ phận của hệ thống điều hoà không khí. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-18739 (220) 07.09.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.13.25 
(731) FUAN RISEFULL PUMP CO., LTD.  

(CN) 
Ji-an Road, Qinxiyang Industrial Area, 
Fuan, Fujian. P. R. China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; động cơ (bộ phận của máy) và mô-tơ thủy lực; máy phát điện 

tự kích thích (dinamô); bơm (bộ phận của máy móc hoặc động cơ); bộ chuyển đổi nhiên 
liệu dùng cho động cơ đốt trong; máy xử lý rác.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-18749 (220) 07.09.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.2; 26.4.3; 26.4.1 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 
(731) PLUS INTERNATIONAL SAS   (FR) 

13 rue du Muguet, 29334 Quimper 
Cedex, France  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 11: Lò (không dùng cho phòng thí nghiệm); ống hút khói cho nhà bếp; ngăn bên 

lò sưởi để đun nóng thức ăn (một bộ phận của lò sưởi nhưng có chức năng đun nóng thức 
ăn); máy khử trùng thực phẩm dùng cho nhà bếp; tủ Iạnh; máy điều hòa không khí; chậu 
rửa (lavabo); vòi nước; đèn; van đổi hướng của đèn.  

 
Nhóm 20: Tủ bếp; ngăn kéo tủ; quầy để dao dĩa; quầy để thực phẩm; quầy để đĩa đựng 
đồ ăn; giá đỡ được làm bằng thép; tay cầm của dụng cụ không bằng kim loại (giá đỡ cho 
dụng cụ nói chung và không được làm bằng kim loại), giá đỡ cho đồ dùng nhà bếp. 

 
Nhóm 21: khay đựng thức ăn (mặt phẳng để ở trên tủ đựng thức ăn, tủ lạnh dùng để 
chuẩn bị thức ăn); thùng rác; thùng gạo; rổ. 
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(210) 4-2010-18799 (220) 08.09.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thành An  
(VN) 
Số 184 đường Nguyễn Tuân, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo (dạng thô): hạt nhựa LDPE; hạt nhựa HDPE; hạt nhựa LE; hạt 

nhựa HE; nhựa phenolic.  
 

Nhóm 02: Thuốc màu: ô xít sắt (dùng để tạo màu trong ngành công nghiệp sản xuất 
gạch ngói, sản xuất sơn).  

 
Nhóm 06: Kim loại: dây thép chịu lực; dây gia cường kim loại; dây cáp bằng kim loại 
(cáp thép chịu lực).  

 
Nhóm 07: Máy móc, thiết bị: máy ép nhựa phenolic; máy ép phun (ép nhựa); máy dệt; 
máy đột dập (cơ khí); máy tiện (cơ khí); máy phay (cơ khí); máy cán ren (cơ khí); cẩu 
tháp (xây dựng); vận thăng lồng (xây dựng); tời điện (bộ phận của máy);  pa lăng điện 
(bộ phận của máy). 

 
Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị truyền dẫn; thiết bị 
truy nhập thuê bao, thiết bị ghép kênh; cáp sợi quang OPGW, phụ kiện cáp quang.  

 
Nhóm 17: Nguyên vật liệu phi kim loại (cách điện) dùng trong sx cáp sợi quang và cáp 
điện: dây gia cường phi kim loại FRP (bằng nhựa); sợi aramit; băng chống thấm; sợi 
thuỷ tinh.  

 
 

(210) 4-2010-18986 (220) 09.09.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Da cam, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HUETRONICS  
(VN) 
5 - 7 Hoàng Hoa Thám, thành phố Huế, 
tỉnh Thừa Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 09: Các sản phẩm điện tử: đĩa ghi, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán, thiết bị 

ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, máy tính, linh kiện máy tính, các thiết bị 
ngoại vi: các thiết bị kết nối máy tính, thiết bị mạng truyền thông: thiết bị chuyển mạch, 
các thiết bị nghe nhìn.  
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(210) 4-2010-19004 (220) 10.09.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Đặng Công Hoan  (VN) 
Tổ 33, cụm 5, Phú Thượng, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy xay sinh tố.  

 
 

(210) 4-2010-19039 (220) 10.09.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.2; 26.4.9; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) PATRICK MIRANDAH CO. (S) PTE 

LTD  (SG) 
Robinson Road Post Office, PO Box 
1093, Singapore 902143  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tham vấn và tư vấn chuyên nghiệp liên quan tới sở hữu công nghiệp 

và sở hữu trí tuệ; dịch vụ đại diện nhãn hiệu; dịch vụ đại diện sáng chế; thiết lập, nộp 
đơn, theo dõi, bảo hộ, duy trì và thực thi quyền sở hữu công nghiệp và quyền sở hữu trí 
tuệ; li-xăng quyền sở hữu trí tuệ, dịch vụ tra cứu liên quan đến sở hữu công nghiệp và sở 
hữu trí tuệ; dịch vụ sáng tạo tên; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến sở hữu công 
nghiệp và sở hữu trí tuệ; dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp liên quan đến nhượng quyền 
thương mại; dịch vụ giám sát nhãn hiệu; dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp liên quan đến sở 
hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ.  

 
 

(210) 4-2010-19097 (220) 11.09.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A14.1.15; 26.13.25 
(591) Xanh nước biển đậm, đen, ghi 
(731) Công ty cổ phần Vinafco  

(VN) 
36 Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; cấu kiện bê tông đúc sẵn.  
 

Nhóm 19: Sắt thép xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
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Nhóm 35: Kinh doanh mua bán các mặt hàng khuôn đúc than, than, thạch cao, apatite, 
quặng các loại, cát, xỉ perit, đá vôi, gỗ, muối, phân bón, khí amoniac hóa lỏng, klinke, 
lương thực, sắt thép xây dựng, vật liệu xây dựng, đá vôi, gỗ, muối, phân bón, thức ăn và 
nguyên liệu sản xuất thức ăn cho nuôi trồng thủy sản, thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm, 
vật tư máy móc thiết bị hàng tiêu dùng, hàng tiêu dùng như rượu, bia, nước giải khát, 
nước uống có ga, đường sữa, thiết bị bưu chỉnh viễn thông, vật tư thiết bị nguyên liệu 
ngành giao thông vận tải, bao bì các loại; nhập khẩu phương tiện thiết bị giao thông vận 
tải; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa cụ thể là ký gửi các mặt hàng khuôn đúc than, than, 
thạch cao, apatite, quặng các loại, cát, xỉ perit, đá vôi, gỗ, muối, phân bón, khí amoniac 
hoá lỏng, klinke, l−ong thực, sắt thép xây dựng, vật liệu xây dựng, thức ăn và nguyên vật 
liệu sản xuất thức ăn cho nuôi trồng thuỷ sản, thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm, vật tư 
máy móc, thiết bị hàng tiêu dùng, hàng tiêu dùng, thiết bị bưu chính viễn thông, vật tư 
thiết bị nguyên liệu ngành giao thông vận tải, bao bì các loại; dịch vụ xuất nhập khẩu; 
dịch vụ bán lẻ đồ ngũ kim, kính, thiết bị lắp đặt trong xây dựng các cửa hàng chuyên 
doanh, đồ điện gia dụng, giường tủ, bàn ghế, đồ nội thất; dịch vụ bán buôn các loại thiết 
bị máy móc, hàng tiêu dùng.  

 
Nhóm 36: ủy thác nhập khẩu; làm thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa cho các chủ hàng; 
cho thuê văn phòng; kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản; đấu giá bất động 
sản.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa các thiết bị giao thông vận tải và tàu biển cho các hãng tàu; 
dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng máy, thiết bị bưu chính viễn thông; dịch vụ khai thác khoáng 
sản; xây dựng nền móng và kết cấu các công trình giao thông, các công trình dân dụng 
và công nghiệp; xây dựng lắp đặt nhà các loại, công trình đường sắt và đường bộ, công 
trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng, đường dây và trạm biến áp điện, hệ thống 
cấp thoát nước, lò sưởi, điều hòa không khí; sửa chữa dụng cụ, máy móc và xe có động 
cơ; dịch vụ sơn, sửa chữa, đại tu vỏ container, các thiết bị giao thông vận tải và tàu biển 
cho các hãng tàu; sửa chữa đại tu vỏ container.  

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường biển, đường sông, ô tô trong và ngoài nước; đại 
lý vận tải hàng hóa; giao nhận kho vận quốc tế; dịch vụ vận tải quốc tế trong đó có vận 
tải quá cảnh; đại lý vận tải biển; môi giới hàng hải; ủy thác đại lý giao nhận; ủy thác vận 
tải hàng không; dịch vụ xếp dỡ và bảo quản các loại hàng hóa; dịch vụ kho bãi; dịch vụ 
bãi container; dịch vụ thu gom hàng hóa; dịch vụ vận chuyển sản phẩm bê tông đúc sẵn, 
bê tông tươi và cấu kiện bê tông siêu trường, siêu trọng trong và ngoài nước; dịch vụ vận 
tải đa phương thức hàng hóa siêu trường, siêu trọng, xếp dỡ và bảo quản các loại hàng 
hóa; dịch vụ trông giữ xe (không bao gồm dịch vụ bảo vệ).  

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công dụng cụ, máy móc, xe có động cơ; chế biến khoáng sản.  
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(210) 4-2010-19275 (220) 14.09.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 7.5.1; 26.3.1; 26.15.7; 26.4.4; 26.3.4 
(731) Công ty TNHH Ong Vàng Phố 

Hiến  (VN) 
Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPIC GROUP (IPIC 
GROUP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Đá đen, bê tông, cấu kiện xây dựng bằng bê tông, cọc (cừ, cột) nhà, gạch, 

giàn giáo.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đá đen, bê tông, cấu kiện xây dựng bằng bê tông, cọc (cừ, 
cột) nhà, gạch, giàn giáo.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở; hãng bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động 
sản; cho thuê văn phòng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ giám sát điều hành xây dựng công trình; cách điện, nhiệt, 
âm trong xây dựng công trình; phá các công trình xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; 
xí nghiệp xây dựng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng ô tô; vận tải hàng hóa; cho thuê kho hàng; cho thuê xe; 
tổ chức cuộc du lịch.  

 
Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ mặt bằng xây dựng;  thiết kế nội 
thất (không bao gồm thi công); thiết lập bản vẽ công nghiệp; nghiên cứu cơ khí.  

 
 
 

(210) 4-2010-19358 (220) 15.09.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; 5.7.11; A5.7.22; 5.3.20 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, nâu, cam, đỏ, 

đen 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp 

Hương Thọ   (VN) 
Thôn Liên Bằng, xã Hương Thọ, huyện 
Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi cụ thể là bưởi. 
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(210) 4-2010-19410 (220) 15.09.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Vàng cam, đất 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần CEKS tư vấn 
đầu tư xây dựng thương mại  
(VN) 
Số 23, ngõ 185, phố Chùa Láng, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; lắp đặt và sửa 

chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hỏa hoạn; xây dựng bến cảng, 
bến tàu; lắp đặt cửa và cửa sổ; nghề xây (thợ nề); lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị 
văn phòng; sơn nội ngoại thất; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ giám sát xây dựng 
công trình xây dựng. 

 
Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế bản vẽ (kiểu 
dáng) công nghiệp; dịch vụ vẽ đồ họa; thiết lập bản vẽ công nghiệp; nghiên cứu và phát 
triển (cho người khác). 

 
 

(210) 4-2010-19502 (220) 16.09.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) Hội nghề Mộc xã Hương Hồ  
(VN) 
Khu làng nghề mộc mỹ nghệ Xước Dủ, 
xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ nghệ gồm đồ gỗ trạm trổ, điêu khắc, sơn mài, đồ gỗ gia dụng gồm 

bàn, ghế, tủ, giường. 
 
 

(210) 4-2010-19504 (220) 16.09.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.1; 18.3.23; 3.9.1; A26.11.12; 
25.7.20; 26.13.25 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Hội liên hiệp phụ nữ xã Hải 

Dương   (VN) 
Xã Hải Dương, huyện Hương Trà, tỉnh 
Thừa Thiên Huế  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 29: Sản phẩm thuỷ sản chế biến bao gồm mắm, nước mắm.  
 

 

(210) 4-2010-19528 (220) 16.09.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất cầu trục công 
nghiệp AQA  (VN) 
Đường TS 12, khu công nghiệp Tiên Sơn, 
xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 
Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 07: Cầu trục dầm đôi, cầu trục dầm đơn, cầu trục quay, cổng trục, pa lăng, tời.  

 
 

(210) 4-2010-19573 (220) 17.09.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.5.1; 26.1.1; 26.1.2; A26.11.12; 
25.7.20; 26.4.2; 26.3.23; 26.13.25 

(591) Xanh lá, đỏ, vàng cam, xám, xanh nước 
biển, xanh đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại Kiến Tân 
(KITANA CORP)  (VN) 
09 đường 31, khu dân cư Tân Quy Đông, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; nghiên cứu thị 

trường và thăm dò dư luận; mua bán vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng, mô tô xe 
máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô xe máy, máy móc thiết bị và phụ tùng 
máy, đồ dùng gia đình, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, vật liệu phủ tường và 
sàn; đại lý ký gởi hàng hóa bao gồm: đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt trong xây 
dựng, kim loại và quặng kim loại, ô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 
xe máy, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy, đồ dùng gia đình, tủ, bàn ghế và đồ nội thất, 
đèn và bộ đèn điện. 

 
Nhóm 37: Hoạt động xây dựng chuyên dụng, xây dựng các công trình công nghiệp, công 
trình kỹ thuật dân dụng và công cộng, công trình đường dây tải điện; phá dỡ; san lấp mặt 
bằng; lắp đặt hệ thống xây dựng, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều 
hoà không khí.  
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(210) 4-2010-19911 (220) 22.09.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.1; 1.5.1; A26.4.5; 26.1.1; 
A26.11.12; 26.13.25 

(591) Xanh đậm, xanh lá, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Liên Hưng  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán, kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ san lấp mặt bằng. 
 
 

(210) 4-2010-19984 (220) 22.09.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) ALTICOR INC.   (US) 

7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 
49355, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; chế phẩm vuốt bóng tóc dạng gôm (mousse); dầu xả 

(tóc); son môi; thuốc màu bôi móng tay; phấn trang điểm; nước thơm để xức sau khi 
tắm; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm dùng để 
chăm sóc cơ thể; mặt nạ làm đẹp (mỹ phẩm); kem (mỹ phẩm); chất khử mùi dùng cho cá 
nhân; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; nước hoa co-lô-nhơ; chế phẩm để chăm sóc 
móng tay; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm để uốn quăn tóc; khăn giấy được tẩm nước thơm 
mỹ phẩm; hộp đồ mỹ phẩm (có đồ mỹ phẩm bên trong); tăm bông dùng cho mỹ phẩm; 
bút chì kẻ lông mày; kem dưỡng da; hương (nhang) thơm; xà phòng tẩy; chất tẩy trắng 
(dùng để giặt quần áo); chế phẩm để làm sạch; chất (dung dịch) làm sạch; chế phẩm mài 
gỉ, đánh bóng; chế phẩm đánh bóng; chất mài mòn; tinh dầu (một loại mỹ phẩm); mỹ 
phẩm dùng để trang điểm và làm đẹp; hương liệu dùng cho mỹ phẩm; thuốc đánh răng; 
mỹ phẩm cho súc vật.  

 
 

(210) 4-2010-20345 (220) 28.09.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) FILINVEST DEVELOPMENT 

CORPORATION   (PH) 
173P. Gomez street, San Juan, Metro 
Manila, Philippines 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục), quần áo bơi, quần áo tắm, áo phông, quần áo đi biển.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ thuê vận tải, cho thuê xe ô tô và vận tải bằng ô tô.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, khu nghỉ dưỡng (cụ thể là: khách sạn, 
nhà hàng ăn uống), cho thuê phòng khách sạn, cho thuê chỗ ở tạm thời, đặt phòng khách 
sạn, các dịch vụ trong khách sạn như cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực 
hiện).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ (spa): xông hơi, tắm nước nóng, mát xa.  

 
 

(210) 4-2010-20392 (220) 28.09.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A1.5.3; 26.1.1; 26.3.23; A26.11.12; 
1.17.7 

(591) Đỏ, xanh, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

quản lý tài sản á Châu  (VN) 
Phòng 311, tầng 3, toà nhà DG, số 15 
Trần Phú, phường Lương Khánh Thiện, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 04: Xăng; dầu nhiên liệu; dầu mỏ (dạng thô hoặc tinh chế); nhiên liệu; dầu công 

nghiệp; khí dầu mỏ.  
 

Nhóm 06: Sắt (thô hoặc bán thành phẩm); hợp kim của kim loại thường; quặng kim loại; 
thép (thô hoặc bán thành phẩm); tấm kim loại dùng cho xây dựng; kim loại chống ma 
sát.  

 
Nhóm 12: Xe ô tô; động cơ cho xe cộ mặt đất; xe mô tô và các bộ phận của nó.  

 
Nhóm 19: Xi măng (thuộc nhóm này); gạch;  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: xăng, dầu nhiên liệu, dầu mỏ, nhiên liệu, sắt, thép, kim loại, 
xe ô tô, xe mô tô, động cơ xe cộ, vật liệu xây dựng, vỏ container, thiết bị xử lý; dịch vụ 
đại lý: xe ô tô và xe có động cơ khác, tàu biển; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu 
hàng hoá; dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ 
nghiên cứu thị trường.  

 
Nhóm 37: Nghề đóng tàu; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; bảo dưỡng và sửa 
chữa xe cộ; xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; khai thác mỏ.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; tổ chức các cuộc du lịch; dịch vụ thông tin về kho bãi; dịch 
vụ lưu kho hàng hoá.  
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Nhóm 40: Gia công kim loại; dịch vụ xử lý và tráng phủ kim loại; dịch vụ tái chế kim 
loại.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các cuộc thi thể thao;  

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu về lĩnh vực bảo vệ môi trường; dịch vụ quản lý chất 
lượng; nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ phân tích để khai thác dầu mỏ; nghiên cứu ứng phó 
sự cố tràn dầu.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
quán ăn tự phục vụ.  

 
 
 

(210) 4-2010-20601 (220) 30.09.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.9.1; 26.13.25 
(591) Vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Phú Việt  (VN) 
KM0, đường 179, thôn Vàng, xã Cửu 
Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 20: Gương soi.  
 

Nhóm 21: Bộ phụ kiện phòng tắm, cụ thể: Khay xà phòng làm bằng inox; Vòng treo 
khăn tắm làm bằng inox; Giá để đựng giấy vệ sinh làm bằng inox; Thanh treo khăn mặt 
làm bằng inox; Giá để đựng cốc đánh răng làm bằng inox. 

 
 
 

(210) 4-2010-20629 (220) 30.09.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần Bibica  (VN) 

443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Trung tâm thương mại, siêu thị, đại lý mua bán và ký gửi hàng hóa: hàng 

trang trí nội thất, hàng may mặc, lương thực - thực phẩm, xuất nhập khẩu hàng hoá. 
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(210) 4-2010-20918 (220) 05.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
Phú Mỹ  (VN) 
118/24 Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Tư vấn xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng đô thị; thi công 

kết cấu bê tông; tư vấn giám sát thi công; trang trí nội ngoại thất công trình.  
 

Nhóm 42: Thiết kế xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế kết cấu 
các công trình dân dụng và công nghiệp;  thẩm định các dự án đầu tư; thẩm tra thiết kế, 
kiểm định chất lượng công trình; tư vấn chuyển giao công nghệ.  

 
 

(210) 4-2010-21131 (220) 07.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.1; A26.11.12; 3.7.17 
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
sản xuất Lê Thắng  (VN) 
290-292 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng các quầy trang trí trong hội chợ, lắp đặt cửa và cửa sổ, bảo dưỡng 

đồ gỗ, phục chế đồ gỗ, lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị văn phòng, dán giấy dán 
tường, dịch vụ đánh véc ni đồ gỗ. 

 
Nhóm 40: Gia công gỗ.  

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất.  

 
 

(210) 4-2010-21150 (220) 07.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Hợp tác xã Hải Minh  (VN) 

Số 132 tổ 3, đường 4E, phường Bắc 
Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPIC GROUP (IPIC 

GROUP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu táo; rượu gin; rượu mật ong; rượu bạc hà; rượu vang.  
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(210) 4-2010-21173 (220) 07.10.2010 
  (441) 25.03.2011 
(300) 55445 13.04.2010 JM 

  
(731) APPLE INC.   (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy vi tính, máy tính đầu cuối; phần cứng 

máy vi tính; máy chơi trò chơi trên máy vi tính, bộ vi xử lý, bảng mạch nhớ, màn hình, 
màn hiển thị, bàn phím máy tính: dây cáp, mô đem, máy in dùng với máy vi tính, ổ đĩa, 
bộ điều hợp, mạch giao tiếp, bộ đấu nối và trình điều khiển (tệp tin trên đĩa chứa các 
thông tin cần thiết mà một chương trình đòi hỏi để điều hành thiết bị ngoại vi như màn 
hình hoặc máy in); phương tiện lưu trữ dữ liệu cho máy tính còn để trống; vật mang dữ 
liệu từ tính; phần mềm máy tính; phần mềm máy tính dùng để tạo ra, tải xuống, truyền, 
nhận, chỉnh sửa, trích dẫn, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu giữ và tổ chức các văn bản, đồ 
họa, hình ảnh và xuất bản phẩm điện tử; phần mềm và vi chương trình máy tính (chương 
trình cơ sở), cụ thể là, chương trình hệ điều hành, chương trình đồng bộ dữ liệu, và 
chương trình làm công cụ phát triển ứng dụng dùng cho máy tính cá nhân và máy tính 
cầm tay; phần cứng và phần mềm máy tính để cung cấp liên lạc điện thoại được tích hợp 
sẵn với mạng thông tin toàn cầu được máy tính hóa; chương trình máy tính đã ghi sẵn 
dùng để quản lý thông tin cá nhân, phần mềm quản lý dữ liệu, phần mềm nhận dạng ký 
tự, phần mềm quản lý điện thoại, phần mềm thư điện từ và phần mềm nhắn tin điện tử, 
phần mềm cho máy nhắn tin, phần mềm cho điện thoại di động; phần mềm đồng bộ cơ 
sở dữ liệu, chương trình máy tính để truy cập, duyệt qua và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực 
tuyến, phần mềm máy tính dùng để chuyển hướng (gửi một lần nữa) tin nhắn, thư điện tử 
trên Internet, và/hoặc các dữ liệu khác tới một hoặc nhiều thiết bị điện tử cầm tay từ một 
khu lưu trữ dữ liệu trên hoặc được liên kết với một máy tính cá nhân hoặc một máy chủ; 
phần mềm máy tính để đồng bộ dữ liệu giữa một trạm máy tính hoặc thiết bị từ xa với 
một trạm máy tính hoặc thiết bị cố định hoặc từ xa; xuất bản phẩm điện tử có thể tải 
xuống được dưới dạng sách, vở kịch, sách mỏng, tập quảng cáo, bản tin, báo, tạp chí, và 
tạp chí định kỳ về một loạt các chủ đề được quan tâm phổ biến, thiết bị điện tử số hoá 
cầm tay và phần mềm liên quan; máy nghe nhạc MP3 và các thiết bị nghe âm thanh theo 
định dạng số hoá khác; máy vi tính cầm tay, máy vi tính dạng bảng, máy hỗ trợ cá nhân 
số hoá (thiết bị điện tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng 
cây bút đặc biệt, và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax); 
máy tổ chức điện tử (nhỏ như máy tính cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn), 
sổ ghi chép điện tử; thiết bị điện tử số hoá di động, thiết bị điện tử có ứng dụng định vị 
toàn cầu (GPS), điện thoại; thiết bị điện tử số hoá cầm tay và di động dùng để gửi và 
nhận các cuộc gọi bằng điện thoại, fax, thư điện tử, và các dữ liệu số hoá khác; điện 
thoại không dây; điện thoại di động; bộ phận và phụ kiện dùng cho điện thoại di động; 
máy fax, máy trả lời điện thoại tự động, máy ảnh, điện thoại có màn hình viđêô, phần 
mềm và phần cứng truy xuất thông tin trên điện thoại; bộ thiết bị điện tử cầm tay dùng 
để nhận, lưu trữ, và/hoặc truyền dữ liệu và tin nhắn theo phương thức không dây, và thiết 
bị điện tử cho phép người sử dụng dò tìm hay quản lý thông tin cá nhân; thiết bị và dụng 
cụ liên lạc điện tử; thiết bị và dụng cụ viễn thông; phông chữ, kiểu chữ, kiểu thiết kế chữ 
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và biểu tượng dưới dạng dữ liệu đã ghi sẵn; con chíp (mạch điện tử siêu nhỏ), đĩa và 
băng có ghi hay dùng để ghi chương trình và phần mềm máy tính; bộ nhớ truy xuất ngẫu 
nhiên, bộ nhớ chỉ đọc; thiết bị nhớ mạch rắn, trò chơi trên máy vi tính và trò chơi điện 
tử; sách hướng dẫn cho người sử dụng dưới định dạng có thể đọc được bằng thiết bị điện 
tử, máy hay máy tính được dùng với, và bán kèm thành bộ với tất cả các sàn phẩm trên; 
thiết bị lưu trữ dữ liệu; ổ đĩa cứng; bộ lưu trữ trên ổ đĩa cứng thu nhỏ; đĩa ghi âm, ghi 
hình, bộ nhớ chỉ đọc dùng đĩa compắc (CD-ROM) và đĩa compắc (DVD) lưu trữ dữ liệu 
với kích thước lớn, đặc biệt là ghi âm-hình với độ phân giải cao; tấm đệm di chuyển con 
chuột máy tính; pin (ắc quy), pin (ắc quy) có thể nạp lại; bộ nạp điện; bộ nạp điện cho 
pin (ắc quy) điện; tai nghe vòng qua đầu, tai nghe âm thanh nổi; tai nghe (nhét vào tai); 
loa âm thanh nổi; loa âm thanh; loa âm thanh dùng cho gia đình: loa có bộ phận điều 
khiển tín hiệu âm thanh; loa dùng cho máy vi tính; thiết bị loa âm thanh nổi dùng cho 
mục đích cá nhân; máy thu sóng rađiô, bộ khuyếch đại, thiết bị ghi và tái tạo âm thanh, 
máy quay đĩa chạy điện, máy hát chạy điện, thiết bị âm thanh nổi với độ trung thực cao, 
máy ghi âm và thiết bị tái tạo băng ghi âm, loa phóng thanh, bộ loa gồm nhiều loa, 
micrô; thiết bị âm thanh và hình ảnh kỹ thuật số; máy ghi âm và máy quay băng cát xét 
âm thanh, máy ghi âm và máy quay băng cát xét hình ảnh, máy chạy đĩa compắc, đầu 
ghi và đầu máy chạy đĩa compăc (DVD), đầu ghi và đầu máy chạy băng âm thanh kỹ 
thuật số; đầu máy chơi âm nhạc kỹ thuật số và/hoặc viđêô; máy thu thanh (rađiô); máy 
quay viđêô; bộ trộn tín hiệu âm thanh, tín hiệu viđêô, và tín hiệu kỹ thuật số; thiết bị 
phát sóng rađiô; thiết bị âm thanh dùng trong ô tô; thiết bị máy tính để dùng với tất cả 
các sản phẩm trên; thiết bị điện tử có chức năng đa phương tiện để dùng với tất cả các 
sản phẩm trên; thiết bị điện tử với chức năng tương tác để dùng với tất cả các sản phẩm 
trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ, và thiết bị đo thử cho các sản phẩm trên; bộ phận 
và linh kiện nhỏ dùng cho tất cả các sản phẩm trên; vỏ bọc, túi và hộp chuyên dùng hoặc 
có hình dạng phù hợp để đựng tất cả các sản phẩm trên làm bằng da hay giả da, bằng vật 
liệu vải hay vải dệt.   

 
Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi và đồ để chơi; bài lá; bộ trò chơi điện tử cầm tay; đồ chơi, 
trò chơi và đồ để chơi có nhạc; thiết bị âm thanh làm đồ chơi; hộp âm nhạc làm đồ chơi; 
dụng cụ âm nhạc làm đồ chơi; máy chơi đã để chơi các giai điệu và băng cát xét làm đồ 
chơi; trò chơi âm nhạc (có dụng cụ/thông tin cần thiết để chơi và nâng cao hiểu biết về 
âm nhạc); đồ chơi chạy pin; đồ chơi điện tử, trò chơi điện tử trên máy vi tính, không 
dùng với máy thu hình; thiết bị giải trí (chơi trò chơi) chạy điện và điện tử (tự động, vận 
hành khi bỏ xu/thẻ); trò chơi điện tử tự động, vận hành khi bỏ vào đó xu hay thẻ (không 
dùng với máy thu hình); trò chơi và thiết bị trò chơi điện tử cầm tay (không dùng với 
máy thu hình); trò chơi viđêô không phải là loại chỉ dùng với máy thu hình; máy giải trí 
(chơi trò chơi) tự động và vận hành khi bỏ xu vào; thiết bị chơi trò chơi máy tính không 
vận hành khi bỏ xu vào và cũng không phải là loại dùng với máy thu hình; đồ chơi và trò 
chơi có màn hình viđêô; đồ chơi vận hành điện tử; đồ chơi và trò chơi máy tính tương 
tác; đồ chơi và trò chơi có nhạc (về âm nhạc); máy chơi trò chơi viđêô vận hành độc lập 
có phương tiện hiển thị hình ảnh; thiết bị điện tử cầm tay làm đồ chơi; máy vi tính đồ 
chơi (không hoạt dộng được như máy tính); điện thoại đi động đồ chơi (không hoạt động 
được như điện thoại di động); bộ phận và linh kiện nhỏ cho các sản phẩm trên.  
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(210) 4-2010-21174 (220) 07.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH Nam Bộ   (VN) 

88A-B Trần Huy Liệu, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt cỏ.  

 
 
(210) 

 
4-2010-21175 

 
(220) 

 
07.10.2010 

  (441) 25.03.2011 
  
(731) Công ty TNHH Nam Bộ   (VN) 

88A-B Trần Huy Liệu, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2010-21176 (220) 07.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH Nam Bộ   (VN) 

88A-B Trần Huy Liệu, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2010-21177 (220) 07.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH Nam Bộ   (VN) 

88A-B Trần Huy Liệu, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt cỏ.  
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(210) 4-2010-21178 (220) 07.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH Nam Bộ   (VN) 
88A-B Trần Huy Liệu, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2010-21179 (220) 07.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH Nam Bộ   (VN) 
88A-B Trần Huy Liệu, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2010-21296 (220) 11.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.11.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Lê Anh Thư   (VN) 
302 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 23: Sợi dệt. 
 

Nhóm 24: Vải, rèm cửa, chăn. 
 
 

(210) 4-2010-21512 (220) 13.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.4.13; 3.4.7; 3.6.6 
(591) Đỏ, trắng 
(731) ANTLER LIMITED   (GB) 

Pilot Works, Alfred Street, Bury, 
Lancashire, BL9 9EF, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 18: Túi đựng hành lý; túi đựng đồ; túi du lịch; túi dùng hàng ngày; túi xách tay; 
túi xách đi chợ; túi đựng đồ thể dục thể thao; túi dùng cho người đưa thư; túi có cán và 
bánh xe đẩy; túi đựng đồ lặt vặt đi đường; ba lô; túi đeo ngang thắt lưng; va li du lịch; ví 
rỗng đựng đồ trang điểm; ví rỗng có nhiều ngăn nhỏ dùng đựng đồ trang điểm; túi hình 
trống cơm; túi hộp có khoá kéo; túi hộp có nhiều ngăn nhỏ; cặp da loại dẹt dùng đựng tài 
liệu; cặp da đựng giấy tờ; va li đựng quần áo; va li loại nhỏ; va li loại to hình thuôn dùng 
đựng quần áo đi du lịch; cặp da hoặc giả da dùng đựng tài liệu; ví da loại nhỏ đựng tài 
liệu; ví tiền; túi da có nhiều ngăn đựng hồ sơ; ví da dùng đựng thẻ các loại; hòm/rương 
đựng đồ và ví nhỏ đựng giấy tờ; túi đựng quần áo; túi đựng bộ đồ com lê sau khi giặt 
khô; thẻ bằng da dùng ghi tên và địa chỉ gắn vào va li hành lý; đai da buộc vào hành lý 
tránh bị bung ra; ví tiền đeo ngang thắt lưng; ba lô đeo trên vai; ví giữ tiền; ví nhỏ đựng 
tiền khi đi du lịch; ô; lọng; gậy chống; da và giả da, da động vật và da chưa thuộc; vật 
dụng làm bằng da, giả da, da động vật và làm từ da chưa thuộc; các bộ phận và chi tiết 
dùng cho các sản phẩm nói trên. 

 
 

(210) 4-2010-21517 (220) 13.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.11.1 
(591) Trắng, trắng bạc 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Tâm 
Bảo Châu  (VN) 
60 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy giặt, bộ làm nóng nước (bộ phận của 

máy), máy rửa bát đĩa, máy trộn chạy bằng điện dùng cho gia đình. 
 

Nhóm 09: Bàn là  dùng điện (bàn ủi), đầu đĩa, âm ly, loa, máy thu hình (ti vi), ống nói 
(micro).  

 
Nhóm 11: Nồi cơm điện, lò nướng, lò vi sóng, máy lạnh, quạt điện, bếp gas. 

 
 

(210) 4-2010-21574 (220) 14.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 7.1.6; 7.5.2 
(591) Xanh nước biển đậm, trắng 
(731) PARIS CROISSANT CO., LTD.   (KR) 

149-3, Sangdaewon-dong, Joongwon-ku, 
Songnam-shi, Kyoungki-do, Republic of 
Korea  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước quả nấu đông; mứt; trái cây đóng hộp; rau đóng hộp; mứt cam; sữa lên 

men; sữa chua; sữa; đồ uống có chứa vi khuẩn axit lactic (có thành phần sữa/sữa không 
kem là chủ yếu); pho mát.  
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(210) 4-2010-21626 (220) 14.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.9.19; A3.6.3 
(731) ELECOM CO., LTD.   (JP) 

1-1 Fushimi-machi 4 chome Chuoku, 
Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 21: Khăn vải dùng để làm sạch; khăn vải dùng để lau; khăn vải dùng lau đĩa; khăn 

vải lau dùng một lần; khăn vải lau thấu kính; khăn vải không có xơ vải dùng để lau; khăn 
không dệt dùng trong dịch vụ lau dọn; khăn vải không dệt dùng để làm sạch trong gia 
đình; khăn vải không dệt dùng để làm sạch trong công nghiệp; vải không dệt được dùng 
làm khăn lau; giẻ để lau; đồ dùng bằng vải để đánh giày; khăn vải lau kính mắt (vải thấm 
và không thấm); vải xốp dùng để lau; khăn vải dùng lau da thuộc tổng hợp; khăn dệt 
dùng để lau; khăn lau để làm sạch.  

 
 

(210) 4-2010-21670 (220) 15.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.5.1; 3.1.16; 3.1.4 
(591) Vàng, xanh, xám, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T  
(VN) 
18 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 04: Khí hóa lỏng; gas nhiên liệu; gas để thắp sáng; nhiên liệu; hỗn hợp nhiên liệu 

khí hóa; dầu nhờn xe máy. 
 

Nhóm 06: Quặng sắt; quặng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại và hợp kim; tấm 
kim loại dùng cho xây dựng; khung cửa bằng kim loại; cửa bằng kim loại; ống dẫn bằng 
kim loại. 

 
Nhóm 07: Máy nông nghiệp; công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ cầm tay; máy công cụ. 

 
Nhóm 09: Bình ắc quy; máy vi tính, phần mềm dành cho máy vi tính; chương trình máy 
vi tính ghi sẵn; thiết bị điện dùng cho chuyển mạch; máy in dùng với máy tính; máy fax; 
thiết bị liên lạc; thiết bị ngoại vi của máy tính điện tử. 

 
Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; máy và thiết bị làm sạch không khí; dụng cụ và 
thiết bị làm lạnh; quạt gió; thiết bị và trang bị chiếu sáng; tủ lạnh; thiết bị thông gió dùng 
cho xe cộ; thiết bị và máy để làm sạch nước. 

 
Nhóm 12: Phụ tùng ô tô; xe máy; phụ tùng xe máy; khung xe máy, xe đạp; động cơ xe 
máy; lò xo giảm sóc dùng cho xe cộ. 
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Nhóm 19: Hàng rào phân ranh giới (không bằng kim loại), khung cửa (không bằng kim 
loại); cửa (không bằng kim loại); ống dẫn (không bằng kim loại); ống nhựa cứng dùng 
trong xây dựng; vật liệu xây dựng phi kim loại; kính xây dựng. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; đồ đội đầu (trang phục); váy; bít tất; quần áo thể dục; giầy 
để chơi bóng đá; quần áo cho người lái xe mô tô; giầy thể thao; quần áo bơi. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; quan hệ công chúng; tổ chức triển lãm với mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo, quản lý thương mại về việc li-xăng sản phẩm dịch vụ 
của người khác; tư vấn điều hành kinh doanh; điều hành kinh doanh khách sạn; nghiên 
cứu thị trường; đại lý xuất nhập khẩu. 

 
Nhóm 36: Hãng bất động sản; quản lý tài sản bất động sản; cho thuê bất động sản; môi 
giới bất động sản; hoạt động ngân hàng; đầu tư vốn; quyên góp quỹ từ thiện; tư vấn tài 
chính; tư vấn bảo hiểm; tín dụng; thẻ tín dụng (phát hành thẻ); thông tin về tài chính; bảo 
lãnh tài chính; dịch vụ mua bán trả góp tài chính; hợp đồng bảo hiểm; cho vay tài chính; 
dịch vụ bảng thị giá sở giao dịch chứng khoán; môi giới đầu tư chứng khoán và kỳ phiếu. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; giám sát và điều hành các công trình xây dựng; cho thuê các thiết 
bị xây dựng; thông tin về xây dựng; dịch vụ làm kín công trình; phá các công trình xây 
dựng; lắp dựng giàn giáo; xây dựng cảng, bến tàu; lắp đặt sửa chữa các thiết bị điện, máy 
móc; lắp đặt và sửa chữa các công trình; dịch vụ khai thác mỏ; sửa chữa xe cộ. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hóa; dịch vụ vận chuyển người và hàng hóa bằng 
đường bộ, đường thủy, đường hàng không; dịch vụ kho hàng hóa; dịch vụ du lịch. 

 
Nhóm 41: Đào tạo thực hành; giáo dục, giảng dạy; học viện, trường đào tạo; dịch vụ về 
giáo dục giảng dạy; tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ thể thao; cho thuê các trang 
thiết bị thể thao; tổ chức các cuộc thi thể thao. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết kế phần mềm máy 
tính; nghiên cứu địa chất; dịch vụ nghiên cứu và phát triển cho người khác. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; cho 
thuê phòng họp; nhà nghỉ du lịch; nhà an dưỡng cho người cao tuổi. 

 
 

(210) 4-2010-21671 (220) 15.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.1.16; 3.1.4; 1.5.1 
(591) Vàng, xanh, xám, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Tập Đoàn T&T  
(VN) 
18 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 04: Khí hóa lỏng; gas nhiên liệu; gas để thắp sáng; nhiên liệu; hỗn hợp nhiên liệu 

khí hóa; dầu nhờn xe máy.  
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Nhóm 06: Quặng sắt; quặng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại và hợp kim; tấm 
kim loại dùng cho xây dựng; khung cửa bằng kim loại; cửa bằng kim loại; ống dẫn bằng 
kim loại.  

 
Nhóm 07: Máy nông nghiệp; công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ cầm tay; máy công cụ.  

 
Nhóm 09: Bình ắc quy; máy vi tính, phần mềm dành cho máy vi tính; chương trình máy 
vi tính ghi sẵn; thiết bị điện dùng cho chuyển mạch; máy in dùng với máy tính; máy fax; 
thiết bị liên lạc; thiết bị ngoại vi của máy tính điện tử.  

 
Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; máy và thiết bị làm sạch không khí; dụng cụ và 
thiết bị làm lạnh; quạt gió; thiết bị và trang bị chiếu sáng; tủ lạnh; thiết bị thông gió dùng 
cho xe cộ; thiết bị và máy để làm sạch nước.  

 
Nhóm 12: Phụ tùng ô tô; xe máy; phụ tùng xe máy; khung xe máy, xe đạp; động cơ xe 
máy; lò xo giảm sóc dùng cho xe cộ.  

 
Nhóm 19: Hàng rào phân ranh giới (không bằng kim loại), khung cửa (không bằng kim 
loại); cửa (không bằng kim loại); ống dẫn (không bằng kim loại); ống nhựa cứng dùng 
trong xây dựng ; vật liệu xây dựng phi kim loại; kính xây dựng.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; đồ đội đầu (trang phục); váy; bít tất; quần áo thể dục; giầy 
để chơi bóng đá; quần áo cho người lái xe mô tô; giầy thể thao; quần áo bơi.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; quan hệ công chúng; tổ chức triển lãm với mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo, quản lý thương mại về việc li-xăng sản phẩm dịch vụ 
của người khác; tư vấn điều hành kinh doanh; điều hành kinh doanh khách sạn; nghiên 
cứu thị trường; đại lý xuất nhập khẩu.  

 
Nhóm 36: Hãng bất động sản; quản lý tài sản bất động sản; cho thuê bất động sản; môi 
giới bất động sản; hoạt động ngân hàng; đầu tư vốn; quyên góp quỹ từ thiện; tư vấn tài 
chính; tư vấn bảo hiểm; tín dụng; thẻ tín dụng (phát hành thẻ); thông tin về tài chính; bảo 
lãnh tài chính; dịch vụ mua bán trả góp tài chính; hợp đồng bảo hiểm; cho vay tài chính; 
dịch vụ bảng thị giá sở giao dịch chứng khoán; môi giới đầu tư chứng khoán và kỳ phiếu.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; giám sát và điều hành các công trình xây dựng; cho thuê các thiết 
bị xây dựng; thông tin về xây dựng; dịch vụ làm kín công trình; phá các công trình xây 
dựng; lắp dựng giàn giáo; xây dựng cảng, bến tàu; lắp đặt sửa chữa các thiết bị điện, máy 
móc; lắp đặt và sửa chữa các công trình; dịch vụ khai thác mỏ; sửa chữa xe cộ.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hóa; dịch vụ vận chuyển người và hàng hóa bằng 
đường bộ, đường thủy, đường hàng không; dịch vụ kho hàng hóa; dịch vụ du lịch.  

 
Nhóm 41: Đào tạo thực hành; giáo dục, giảng dạy; học viện, trường đào tạo; dịch vụ về 
giáo dục giảng dạy; tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ thể thao; cho thuê các trang 
thiết bị thể thao; tổ chức các cuộc thi thể thao.  
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Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết kế phần mềm máy 
tính; nghiên cứu địa chất; dịch vụ nghiên cứu và phát triển cho người khác.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; cho 
thuê phòng họp; nhà nghỉ du lịch; nhà an dưỡng cho người cao tuổi. 

 
 

(210) 4-2010-21880 (220) 19.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Việt Nam    (VN) 
Số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; xuất bản phẩm dưới dạng điện tử được cung cấp trực 

tuyến từ cơ sở dữ liệu hoặc từ mạng Internet.    
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng Internet; dịch vụ cung cấp thông tin 
thương mại; mua sắm máy tính, điện thoại, thiết bị kỹ thuật số, thiết bị văn phòng, sản 
phẩm thời trang và phụ kiện, ô tô, xe máy thông qua mạng Internet.    

 
Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư tài chính; chuyển nhượng vốn; dịch vụ thanh toán; dịch vụ 
cung cấp thông tin giá cả thị trường chứng khoán; tất cả các dịch vụ này được cung cấp 
trực tuyến trên mạng internet thông qua trang web. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, văn bản trên 
mạng Internet.    

 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên Internet.  

 
 

(210) 4-2010-21889 (220) 19.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) GOOD HEALTH PRODUCTS (2004) 

LTD   (NZ) 
265, Albany Highway, Albany, 
AucklanD New Zealand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho ngành y; thực phẩm bổ sung ăn 

kiêng dùng trong ngành y; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; chế phẩm thuốc; dược 
phẩm; chế phẩm có nguồn gốc thiên nhiên dùng để chữa bệnh; chế phẩm vitamin dùng 
cho ngành y; khoáng chất dùng cho ngành y; thảo dược; sữa ong chúa dùng trong ngành 
y. 
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Nhóm 29: Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng không dùng cho mục đích y tế cụ thể là sữa, 
sản phẩm sữa, sữa non; thực phẩm ăn kiêng không dùng cho mục đích y tế không bao 
gồm ngũ cốc bao gồm: dầu cá (được sử dụng như thực phẩm ăn kiêng bổ sung), dầu cây 
lanh (sử dụng làm thực phẩm), dầu ô lưu (sử dụng làm thực phẩm); chế phẩm thực phẩm 
giầu protein cụ thể là chế phẩm protein dạng lỏng uống liền và dạng bột dùng làm thức 
ăn để ăn kiêng giảm cân (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm thực phẩm chiết 
xuất từ rau; chế phẩm thực phẩm chiết xuất từ hoa quả; dầu ăn; mỡ ăn (chất béo); chế 
phẩm thực phẩm chiết xuất từ thực vật cụ thể là chế phẩm thực phẩm chiết xuất từ các 
loại cây sau: cây Tribulus tenestris (một loại thực vật có hoa thuộc họ Zygophyllaceae 
sinh sống ở nơi khí hậu ấm áp và vùng nhiệt đới), lá của cây bạch quả, cây tảo bẹ, hạt 
cây anh thảo, rễ nhân sâm Hàn Quốc, rễ của loại cây mao lương hoa vàng, lá của cây 
Tumera diffusa (một loại cây bụi, hoa rất thơm thường mọc ở vùng Nam Texas, 
California, Mexico, và Trung Mỹ), rễ cây bồ công anh Trung Quốc, lá của cây mâm xôi, 
cây nọc sởi, lá cây thường xanh dây leo, hạt cây, bồ hòn, quả cây Garcinia quaesita (một 
loại thực vật có hoa họ Clusiaceae chỉ xuất hiện ở Sri Lanka), lá của cây lá ngọt, vỏ cây 
liễu trắng, quả cây cam chua, lá cây chè xanh, hạt cây leo Griffonia simplicifolia (chủ 
yếu sống ở Đông Phi và Trung Phi), quả cây hồ tiêu, lá cây lô hội, vỏ cây nhuận tràng, 
quả ngũ vị hương, hạt cây kế, cây hoa lạc tiên, vỏ cây sơn thù du, tảo xoắn Hawai, rong 
Tiểu câu; dầu hoa anh thảo dùng làm thực phẩm; sản phẩm bơ sữa; chế phẩm thực phẩm 
chiết xuất từ hải sản cụ thể là chế phẩm thực phẩm chiết xuất từ các loại hải sản như con 
trai, dầu cá, con hàu, bào ngư, sụn cá mập, dầu gan cá mập, tảo biển; chế phẩm thực 
phẩm chiết xuất từ cá; chế phẩm thực phẩm chiết xuất từ thịt. 

 
Nhóm 30: Cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xirô dùng cho 
đồ uống và chế phẩm làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2010-22122 (220) 20.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12; 1.15.5; 1.15.11 
(591) Da cam, xanh, hồng 
(731) Công ty TNHH Châu á Thái 

Bình Dương Hạ Long  (VN) 
Tổ 80- khu 9 A, phường Bãi Cháy, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; tổ chức cuộc du lịch; cho thuê xe ô tô; tổ chức cuộc đi chơi trên biển.  
 

Nhóm 41: Giáo dục; tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ lập kế hoạch cho các buổi 
liên hoan phục vụ cho mục đích giải trí; dịch vụ giải trí; tổ chức triển lãm văn hoá hoặc 
giáo dục.  

 
Nhóm 43: Nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cắm trại ngày 
nghỉ (tạm trú); cho thuê phòng họp.  
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Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng phục vụ cho người già; 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); dịch vụ tắm hơi; dịch vụ nhà tắm nắng; thẩm mỹ viện.  

 
 

(210) 4-2010-22137 (220) 20.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Cơ sở Ngô Nghi  (VN) 

ấp 1, xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa, 
tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 12: Xích xe đạp; xích xe máy; săm xe; lốp xe; phuộc nhún (giảm sóc); ổ trục cổ 

phuốc (chén cổ).  
 
 

(210) 4-2010-22175 (220) 21.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 6.1.2; A7.1.11; 7.1.24; A7.1.9 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây 
(731) Hợp tác xã SXKD TTCN Quế Thọ  

(VN) 
Thôn Hóa Trung, xã Quế Thọ, huyện 
Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

Nhóm 35: Mua bán rượu. 
 
 

(210) 4-2010-22214 (220) 21.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SA VI (SAVIPHARM)    (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2010-22215 (220) 21.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SA VI (SAVIPHARM)    (VN) 
Lô Z01-02-03a, Khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2010-22216 (220) 21.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SA VI (SAVIPHARM)    (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2010-22217 (220) 21.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SA VI (SAVIPHARM)    (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2010-22218 (220) 21.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SA VI (SAVIPHARM)    (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2010-22219 (220) 21.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SA VI (SAVIPHARM)   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2010-22252 (220) 22.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 7.1.14; 7.1.24 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản Đất Việt   (VN) 
Số 1/1 đường Đà Nẵng, thị trấn Núi Đèo, 
huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản, dịch vụ nhà ở (cho thuê nhà ở), cho thuê căn hộ, đánh 

giá bất động sản, cho thuê văn phòng (bất động sản).  
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(210) 4-2010-22273 (220) 22.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, đỏ, đen, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông VTC-Saigontel   (VN) 
34 Phan Đình Phùng, phường Quán 
Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; xúc tiến thương mại (môi giới thương mại); tổ chức 

hội chợ triển lãm thương mại; nghiên cứu thị trường; mua bán thiết bị máy móc ngành 
viễn thông, truyền thông, thiết bị tin học, phần mềm, phần cứng máy vi tính.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truy cập dữ liệu và thông tin trên mạng; dịch vụ trao đổi dữ liệu điện 
tử; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và internet; phát chương trình truyền 
hình. 

 
Nhóm 41: Dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình. 

 
 

(210) 4-2010-22274 (220) 22.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 4.3.3; 25.1.6 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, đỏ, 

trắng, đen 
(731) Công ty TNHH công nghệ thực 

phẩm Rồng Vàng   (VN) 
10 Hồng Lạc, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nước uống tinh khiết đóng chai, nước giải khát, bia, rượu, thạch dừa, 

mì gói, lương thực thực phẩm, nước đá viên, cà phê bột, đồ nhựa, phân bón, mua bán « 
tô.  

 
 

(210) 4-2010-22294 (220) 22.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Toàn   (VN) 
Đội 4, thôn 2, xã Trung Kiên, huyện Yên 
Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn nâng cao hiệu quả điều hành sản xuất kinh doanh.  
 
 

(210) 4-2010-22314 (220) 22.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.2.3; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, ghi xám 
(731) Công ty luật TNHH Phương 

Bắc và Đồng Sự  (VN) 
Tầng 5, cao ốc Bitexco, 19-25 Nguyễn 
Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý doanh nghiệp, dịch vụ tổ chức, giới thiệu và xúc tiến thương 

mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tạo dựng thương hiệu, 
phát triển thương hiệu, xây dựng thương hiệu và duy trì thương hiệu mà không bao gồm 
tư vấn pháp lý và tư vấn thiết kế trong lĩnh vực này và nhằm mục đích giúp đỡ hoạt động 
thương mại của doanh nghiệp. 

 
Nhóm 45: Các dịch vụ pháp lý bao gồm: dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp và bản 
quyền tác giả; tư vấn pháp lý chung liên quan đến pháp luật về kinh tế, dân sự, thương 
mại, thuế, hải quan, đầu tư; tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng, đại diện theo ủy quyền 
trong các vụ án dân sự, tranh chấp hợp đồng kinh kế, trước các cơ quan tố tụng, trọng tài 
quốc tế; dịch vụ tư vấn đầu tư trong nước (về thủ tục pháp lý). 

 
 

(210) 4-2010-22407 (220) 25.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A3.9.24; 3.9.1 
(591) Đen, xanh lam, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Minh Trí   (VN) 
ấp Long Hòa A1, xã Long Thạnh, huyện 
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến cụ thể: cá tra, cá ba sa.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: nông sản, lương thực, thực phẩm, thủy hải sản, than đá, 
thức ăn gia súc, hàng kim khí điện máy cụ thể là: máy phát điện, búa điện, kéo cắt điện, 
chổi điện (bộ phận của máy móc); đại lý hàng hóa: điện máy (điều hòa, tủ lạnh, máy 
giặt), điện tử (tivi, máy tính, đầu kỹ thuật số), điện gia dụng (bàn là, nồi cơm điện, ấm 
đun nước bằng điện), máy ghi hình (máy ảnh kỹ thuật số, máy camera). 
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(210) 4-2010-22445 (220) 25.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.1 
(731) JIANGXI PINGXIANG LONGFA 

ENTERPRISE CO., LTD.   (CN) 
Xiabu Town Xiangdong District, 
Pingxiang City, Jiangxi Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gia dụng làm bằng gốm, sứ; chảo bằng đất nung; dụng cụ gia đình bằng 

sành sứ; tay nắm bằng sứ (dùng để gắn lên cánh cửa, ngăn kéo); bát đĩa sành; bình đựng 
làm bằng thuỷ tinh hoặc sành sứ (để đựng hoá chất); đồ gốm majolica (ở ý).  

 
 
 
 
 

(210) 4-2010-22476 (220) 25.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần Đại Trường 

Sơn    (VN) 
193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ, cụ thể là: thực phẩm, quần áo, giày dép, mỹ 

phẩm, đồ nhựa, điện máy, đồ gia dụng.  
 

Nhóm 36: Kinh doanh nhà ở, cho thuê mặt bằng, đầu tư xây dựng. 
 

Nhóm 39: Bến tàu. 
 

Nhóm 41: Công viên (giải trí), trường học. 
 

Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống, khu nghỉ dưỡng.  
 

Nhóm 44: Bệnh viện. 
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(210) 4-2010-22477 (220) 25.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần Đại Trường 

Sơn    (VN) 
193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 41: Công viên (giải trí). 

 
 

(210) 4-2010-22478 (220) 25.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần Đại Trường 

Sơn    (VN) 
193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 41: Công viên (giải trí). 

 
 

(210) 4-2010-22479 (220) 25.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần Đại Trường 

Sơn    (VN) 
193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ, cụ thể là: thực phẩm, quần áo, giày dép, mỹ 

phẩm, đồ nhựa, điện máy, đồ gia dụng.  
 

Nhóm 36: Kinh doanh nhà ở, cho thuê mặt bằng, đầu tư xây dựng.  
 

Nhóm 39: Bến tàu.  
 

Nhóm 41: Công viên (giải trí), trường học. 
 

Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống, khu nghỉ dưỡng.  
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Nhóm 44: Bệnh viện.  
 
 

(210) 4-2010-22636 (220) 27.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) PIAGGIO & C. S.p.A.   (IT) 

Viale Rinaldo Piaggio 25, 56025 
Pontedera (Pisa), Italy 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm.  
 

Nhóm 12: Xe mô tô hai bánh; các bộ phận và phần nối của chúng cụ thể là thân xe, 
khung xe và khung gầm xe, hệ thống treo bánh xe, giảm xóc, phanh, cơ cấu lái dùng cho 
xe cộ, ghế ngồi của xe cộ, yên xe,  tín hiệu chỉ dẫn  hướng đi dùng cho xe cộ; chuông 
chống trộm dùng cho xe mô tô hai bánh.  

 
 

(210) 4-2010-22673 (220) 27.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân dệt vải 
Thiên Nhuận  (VN) 
Lô 6, đường A2, Trần Quang Khải, khu 
công nghiệp Bắc Duyên Hải, phường 
Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 
Cai 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn: vải, ren.  

 
 

(210) 4-2010-22686 (220) 27.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH ZENG HSING 

INDUSTRIAL  (VN) 
Số 20A đuờng số 6, khu công nghiệp 
VSIP, Thuận An, Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy may (máy khâu); máy hút bụi.  
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(210) 4-2010-22694 (220) 28.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.11.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ giao 
nhận vận tải CHASEN  (VN) 
146 Khánh Hội, phường 6, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hoá và hành khách. 

 
 
 

(210) 4-2010-22715 (220) 28.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.2.7; 26.1.5 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) HONGQIAO FURNITURE CO., LTD  

(CN) 
Donghai industrial Area, Longjiang 
Town, Shunde District, Foshan City, 
China  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất: bàn, ghế, giường, tủ, đồ gỗ. 

 
 
 

(210) 4-2010-22847 (220) 29.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.1.11; A2.1.23 
(591) Nâu, đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH Hoa Xinh Food  

(VN) 
459B Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; hiệu bánh nướng; nhà hàng ăn uống 
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(210) 4-2010-22852 (220) 29.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh, trắng, cam, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

YU FON  (VN) 
Lô K1, 2, 5, 6 khu công nghiệp Quế Võ, 
xã Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 
Bắc Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 06: Thang nhôm. 
 

Nhóm 12: Xe đẩy hai hoặc ba bánh; xe lăn; ghế rửa xe (ghế đứng chuyên dùng để rửa xe 
hơi). 

 
Nhóm 20: Bàn nhôm; ghế nhôm; ghế ngồi; bàn ăn; bàn làm việc; kệ nhôm. 

 
 
 

(210) 4-2010-22863 (220) 29.10.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) LINDBERG A/S   (DK) 

Bjarkesvej 30, 8230 Aabyhoej, Denmark 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ quang học cụ thể là: kính đeo mắt, kính lúp, gọng kính và 

hộp đựng kính. 
 
 
 

(210) 4-2010-22963 (220) 01.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

 

(731) Hồ Văn Hiền  (VN) 
164A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ trợ giúp y tế, dịch vụ dược sỹ kê đơn 

thuốc, nhà điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân.  
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(210) 4-2010-23025 (220) 01.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) MEDIPHARMCOUSA INC.   (US) 

39 Hayward St. Unit 8, Braintree MA 
02184, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2010-23026 (220) 01.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) MEDIPHARMCOUSA INC.   (US) 

39 Hayward St. Unit 8, Braintree MA 
02184, USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2010-23027 (220) 01.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) MEDIPHARMCOUSA INC.    (US) 

39 Hayward St. Unit 8, Braintree MA 
02184, USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2010-23028 (220) 01.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) MEDIPHARMCOUSA INC.    (US) 

39 Hayward St. Unit 8, Braintree MA 
02184, USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2010-23029 (220) 01.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) MEDIPHARMCOUSA INC.    (US) 

39 Hayward St. Unit 8, Braintree MA 
02184, USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2010-23090 (220) 02.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) BAFNA PHARMACEUTICALS LTD  
(IN) 
299 Thambu Chetty Street, Chennai-
600001, India  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2010-23091 (220) 02.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) BAFNA PHARMACEUTICALS LTD  

(IN) 
299 Thambu Chetty Street, Chennai-
600001, India  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 
(210) 

 
4-2010-23092 

 
(220) 

 
02.11.2010 

  (441) 25.03.2011 
  
(731) BAFNA PHARMACEUTICALS LTD  

(IN) 
299 Thambu Chetty Street, Chennai-
600001, India  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2010-23093 (220) 02.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) BAFNA PHARMACEUTICALS LTD  

(IN) 
299 Thambu Chetty Street, Chennai-
600001, India  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 

(210) 4-2010-23102 (220) 02.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.3.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, gạch, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Hợp Tiến  (VN) 
474 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị, phụ tùng, nguyên vật liệu dùng cho ngành nhựa; 

mua bán bàn ghế nhựa, xô nhựa, tủ nhựa, kệ nhựa, rổ nhựa, ly nhựa; mua bán hạt nhựa.  
 
 
 

(210) 4-2010-23311 (220) 04.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.1; 24.15.21 
(591) Xám, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH kế toán và 

kiểm toán Phương Nam  (VN) 
1H Bà Triệu, phường 12, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; hoạt động tư vấn quản lý trong lĩnh vực 

kiểm toán và kế toán.   
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(210) 4-2010-23312 (220) 04.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 7.3.11; 7.1.24 
(591) Đen, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ Nhà 

Sạch  (VN) 
1H Bà Triệu, phường 12, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh chung nhà cửa và các công trình khác; trang trí nội thất; lắp 

đặt hệ thống lò sưởi và điều hòa không khí; sửa chữa thiết bị đồ dùng gia đình; sửa chữa 
giường, tủ, bàn và nội thất. 

 
 

(210) 4-2010-23410 (220) 05.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, cam, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty CP Đầu tư và phát 
triển Năng Lượng Mặt Trời 
Bách Khoa  (VN) 
11 đường Tân Thới Nhất 17, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ vi xử lý;  Thiết bị điện động lực dùng để điều khiển từ xa tín hiệu; Thiết bị 

điện để điều khiển từ xa thao tác công nghiệp; Thiết bị điều khiển dùng cho máy nâng; 
Thiết bị mở cửa tự động bằng điện; Bộ xử lý ( bộ xử lý trung tâm). 

 
 

(210) 4-2010-23411 (220) 05.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Trắng, đen, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty CP Đầu Tư và phát 
triển năng lượng mặt trời 
Bách Khoa  (VN) 
11 đường Tân Thới Nhất 17, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 09: Bộ vi xử lý;  Thiết bị điện động lực dùng để điều khiển từ xa tín hiệu; Thiết bị 
điện để điều khiển từ xa thao tác công nghiệp; Thiết bị điều khiển dùng cho máy nâng; 
Thiết bị mở cửa tự động bằng điện; Bộ xử lý ( bộ xử lý trung tâm). 

 
 

(210) 4-2010-23412 (220) 05.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Trắng, đen, vàng, cam 

(540) 

 

(731) Công ty CP Đầu Tư và Phát 
Triển Năng Lượng Mặt Trời 
Bách Khoa  (VN) 
11 đường Tân Thới Nhất 17, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ vi xử lý;  Thiết bị điện động lực dùng để điều khiển từ xa tín hiệu; Thiết bị 

điện để điều khiển từ xa thao tác công nghiệp; Thiết bị điều khiển dùng cho máy nâng; 
Thiết bị mở cửa tự động bằng điện; Bộ xử lý ( bộ xử lý trung tâm). 

 
 

(210) 4-2010-23413 (220) 05.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Trắng, đen, vàng, cam 

(540) 

 

(731) Công ty CP Đầu Tư và Phát 
Triển Năng Lượng Mặt trời 
Bách Khoa  (VN) 
11 đường Tân Thới Nhất 17, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ vi xử lý;  Thiết bị điện động lực dùng để điều khiển từ xa tín hiệu; Thiết bị 

điện để điều khiển từ xa thao tác công nghiệp; Thiết bị điều khiển dùng cho máy nâng; 
Thiết bị mở cửa tự động bằng điện; Bộ xử lý ( bộ xử lý trung tâm). 

 
 

(210) 4-2010-23414 (220) 05.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(591) Trắng, đen, vàng, cam (540) 

 

(731) Công Ty CP đầu tư và phát 
triển Năng Lượng Mặt trời 
Bách Khoa  (VN) 
11 đường Tân Thới Nhất 17, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 09: Bộ vi xử lý;  Thiết bị điện động lực dùng để điều khiển từ xa tín hiệu; Thiết bị 
điện để điều khiển từ xa thao tác công nghiệp; Thiết bị điều khiển dùng cho máy nâng; 
Thiết bị mở cửa tự động bằng điện; Bộ xử lý ( bộ xử lý trung tâm). 

 
 

(210) 4-2010-23425 (220) 05.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.5; 26.13.25; 26.1.2 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Trung Chánh  
(VN) 
ấp Thuận Hòa 2, xã Hòa Khánh Nam, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 06: Bình đựng bằng kim loại (dùng để chứa gas, khí nén nhiên liệu lỏng hoặc 

không khí lỏng.  
 

Nhóm 35: Mua bán xăng dầu; mua bán khí đốt, dầu hỏa, gas, than nhiên liệu; mua bán 
bình chứa gas, bình chứa (chịu áp lực).  

 
Nhóm 39: Dịch vụ sang chiết gas (nạp gas vào bình chứa gas). 

 
Nhóm 40: Dịch vụ chế biến dầu mỏ và khí hóa lỏng (gas).  

 
 

(210) 4-2010-23469 (220) 05.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.25; 3.7.17; 25.5.25; A3.7.24 
(591) Đen, cam 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại PFV (PFV JSC)   (VN) 
191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quảng cáo thương mại; quảng cáo trưng bày giới thiệu 

hàng hóa; quảng cáo phi thương mại; đại lý quảng cáo; kẻ biển hiệu quảng cáo và trang 
trí khẩu hiệu; cho thuê biển quảng cáo; quảng cáo thông qua các phương tiện thông tin 
đại chúng; dịch vụ mua bán các mặt hàng công nghiệp (máy điều khiển tự động), nông 
nghiệp (máy nông nghiệp, máy gặt hái, máy xén cỏ, máy tách hạt), xây dựng (vật liệu 
xây dựng bằng kim loại và phi kim loại), phương tiện vận tải, hàng điện tử (tivi, loa đài), 
thiết bị tin học, hàng điện lạnh (tủ lạnh, điều hoà), hàng điện dân dụng (ấm đun nước, 
nồi cơm điện, bàn là), thiết bị tự động hóa, thiết bị bảo vệ phòng chống trộm tự động, 
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hàng nông, lâm và thủy hải sản (lúa gạo, tôm đông lạnh, cá tra, cá basa); đại lý mua bán 
và ký gửi hàng hóa: bánh kẹo, nước ngọt, mỹ phẩm; tổ chức hội chợ, triển lãm thương 
mại; dịch vụ quan hệ công chúng; tổ chức sự kiện thương mại; kinh doanh thương mại 
điện tử (mua bán trên internet: tivi, loa đài, tủ lạnh, điều hoà).  

 
Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ mua và 
bán bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản, tòa nhà căn hộ, văn phòng và khu mua 
sắm; dịch vụ thẩm định bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản, văn phòng, cửa 
hàng, gian hàng, quầy hàng và nhà ở, tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật); 
đầu tư vốn; quỹ đầu tư; dịch vụ chào và bán cổ phiếu công ty ra công chúng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; xây dựng sân gôn (golt); xây dựng khu 
du lịch sinh thái, xây dựng công viên cây xanh, công viên nước, vườn trại giải trí; dịch 
vụ cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng công trình; dịch vụ vệ sinh.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ khu du lịch sinh thái (dịch vụ vận chuyển khách du 
lịch, tổ chức các cuộc thăm quan du lịch sinh thái); dịch vụ du lịch kết hợp với chơi gôn; 
dịch vụ lưu giữ hàng hóa trong kho hoặc trong tòa nhà để bảo quản hoặc bảo vệ; dịch vụ 
trông giữ xe ô tô, xe máy và xe đạp.  

 
Nhóm 41: Trung tâm trò chơi (chơi game) điện tử; dịch vụ vui chơi giải trí bao gồm bi-a, 
trò chơi trên cạn, trò chơi dưới nước và bơi lội; chơi gôn; dịch vụ cung cấp trang thiết bị 
chơi gôn; dịch vụ câu lạc bộ chơi gôn; dịch vụ dạy chơi gôn; dịch vụ giải trí trong khu du 
lịch sinh thái; dịch vụ vui chơi trong công viên cây xanh, công viên nước và vườn trại 
giải trí; dịch vụ cho thuê phòng hòa nhạc, nhà hát, trường quay và rạp chiếu phim. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng 
(cung cấp chỗ ở, cung cấp đồ ăn uống); dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị và phòng 
cưới. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe; dịch vụ 
tắm hơi và xoa bóp.  

 
 

(210) 4-2010-23479 (220) 05.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Việt Đại Thị  (VN) 
76-78-80-82 Trần Hưng Đạo, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ gia dụng; mua bán lương thực thực phẩm; mua bán đồ uống; mua 

bán hàng may mặc; mua bán hoá mỹ phẩm; mua bán đồ điện tử; mua bán văn phòng 
phẩm. 
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(210) 4-2010-23488 (220) 08.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.9; 26.7.25; 4.5.3; A18.1.19 (540) 

  

(731) Phạm Mạnh Hùng  (VN) 
Số 64 Hào Nam, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu quần áo, chăn, gối, xe nôi, đồ chơi. 
 
 
 
 

(210) 4-2010-23523 (220) 08.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.3.1 (540) 

   

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Hồng và Chang  
(VN) 
1/38 đường Trường Sơn, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 
 
 

(210) 4-2010-23524 (220) 08.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Hồng và Chang  
(VN) 
1/38 đường Trường Sơn, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
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(210) 4-2010-23526 (220) 08.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Xanh dương nhạt, đen 
(731) Công ty TNHH thời trang 

DiLusso   (VN) 
126 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 09: Kính mắt; hộp đựng kính mắt (chứa kính mắt); dây nhỏ buộc kính mắt; gọng 

kính mắt; mắt kính.  
 

Nhóm 35: Mua bán kính mắt, phụ kiện dùng cho kính mắt; mua bán quần áo, giầy, dép, 
dây lưng, ví da, va li, ba lô túi xách, đồ trang sức; mua bán mỹ phẩm; giới thiệu kính 
mắt, phụ kiện dùng cho kính mắt; giới thiệu quần áo, giầy, dép, dây lưng, ví da, va li, ba 
lô, túi xách, đồ trang sức; giới thiệu mỹ phẩm; quảng cáo kính mắt, phụ kiện dùng cho 
kính mắt; quảng cáo quần áo, giầy, dép, dây lưng, ví da, va li, ba lô, túi xách, đồ trang 
sức; quảng cáo mỹ phẩm; xuất nhập khẩu kính mắt, phụ kiện dùng cho kính mắt; xuất 
nhập khẩu quần áo, giầy, dép, dây lưng, ví da, va li, ba lô, túi xách, đồ trang sức; xuất 
nhập khẩu mỹ phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-23532 (220) 08.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.2 
(731) Công ty cổ phần Gia Việt   (VN)

57- 59 Ngô Gia Tự, thành phố Phan 
Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hoá.  
 

Nhóm 40: Gia công đá xây dựng.  
 

Nhóm 44: Trồng rừng phòng hộ; trồng rừng tái sinh.  
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(210) 4-2010-23581 (220) 08.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.7.1; A1.5.3; A14.5.2; 20.7.1; 13.1.5; 
A1.1.10 

(591) Vàng, xanh đậm 
(731) Công ty TNHH phát triển giáo 

dục A.P.U   (VN) 
286 Lãnh Binh Thăng, phường 11, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 41: Các dịch vụ do các giáo viên và chuyên gia các trường đại học thuộc tổ chức 

giáo dục "American Pacific University" của Mỹ được thực hiện tại Việt Nam, cụ thể là 
giáo dục bậc tiểu học, bậc trung học và sau đại học; giáo dục dạy nghề; giáo dục đào tạo 
không chính quy: đào tạo bổ sung, tu nghiệp định kỳ, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập 
nhật kiến thức-kỹ năng; giáo dục đáp ứng nhu cầu người học; tư vấn du học; nghiên cứu 
lịch sử, văn hóa và các hoạt động phát triển giáo dục.  

 
 

(210) 4-2010-23584 (220) 08.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A14.5.2; 13.1.5; 20.7.1; 3.7.1; A1.1.10; 
A1.5.3 

(591) Vàng, xanh đậm 
(731) Công ty TNHH phát triển giáo 

dục A.P.U.    (VN) 
286 Lãnh Binh Thăng, phường 11, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 41: Các dịch vụ do các giáo viên và chuyên gia các trường đại học thuộc tổ chức 

giáo dục "American Pacific University" của Mỹ được thực hiện tại Việt Nam, cụ thể là 
giáo dục bậc tiểu học, bậc trung học và sau đại học; giáo dục dạy nghề; giáo dục đào tạo 
không chính quy: đào tạo bổ sung, tu nghiệp định kỳ, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập 
nhật kiến thức-kỹ năng; giáo dục đáp ứng nhu cầu người học; tư vấn du học; nghiên cứu 
lịch sử, văn hóa và các hoạt động phát triển giáo dục.  

 
 

(210) 4-2010-23603 (220) 09.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Xanh dương sẫm, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn quản 
lý Chất Lượng Đầu Tiên   (VN) 
181 Điện Biên Phủ, P.ĐaKao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Quản lý dự án đầu tư; tư vấn về hệ thống quản lý chất lượng; tư vấn đấu thầu. 
 

Nhóm 36: Lập dự án đầu tư; quản lý bất động sản; tư vấn về bất động sản.  
 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng công 
nghiệp: xây dựng và hoàn thiện. 

 
Nhóm 42:  thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp, thiết kế quy hoạch xây 
dựng; thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế hệ thống điện công 
trình dân dụng và công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2010-23605 (220) 09.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.7.7; A3.7.24 
(591) Đỏ, trắng, đen, xám, cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh An   (VN) 
56/3 ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép, mũ nón, tất.  

 
 

(210) 4-2010-23632 (220) 09.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Đen, hồng nhạt 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Song Liên  (VN) 
2941/32/1 Phạm Thế Hiển, phường 7, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán muối vừng (muối mè), mua bán rong biển, mua bán ruốc (chà bông 

chay).  
 
 

(210) 4-2010-23634 (220) 09.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tân Phong  (VN) 
7Bis Tăng Bạt Hổ, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2010-23635 (220) 09.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tân Phong   (VN) 
7Bis Tăng Bạt Hổ, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2010-23639 (220) 09.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.25; 26.3.4; 26.7.25 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Cty TNHH Xây dựng và Dịch 
Vụ Thương Mại Hiệu Thắng  
(VN) 
Số 17, tập thể 384 Tứ Hiệp, huyện thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Bê tông, cấu kiện xây dựng bằng bê tông.  
 

Nhóm 37: Xây dựng, cho thuê thiết bị xây dựng.  
 

Nhóm 39: Cho thuê xe tải; cho thuê kho hàng, chở hàng bằng xe tải.  
 
 
 

(210) 4-2010-23652 (220) 09.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Trần Gia Phát  (VN) 
Số 22, đường số 7, khu phố 1, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ tích điện dùng để biến đổi điện từ điện áp (24V- DC sang 220V- AC).  
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(210) 4-2010-23653 (220) 09.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Trần Gia Phát   (VN) 
Số 22, đường số 7, khu phố 1, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Bộ tích điện dùng để biến đổi điện từ điện áp (24V- DC sang 220V- AC).  

 
 

(210) 4-2010-23723 (220) 10.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.4; 26.13.25; 1.15.23 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh nước biển 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH ĐA HA RA  (VN) 
81C Nguyễn Công Trứ, phường 08, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng  cáo, mua bán rau, hoa quả, cây cảnh. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền dữ liệu bằng hệ thống mạng internet; dịch vụ viễn thông. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng cây cảnh, dịch vụ  chăm sóc vườn hoa cây cảnh. 
 
 

(210) 4-2010-23726 (220) 10.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hà Nam  (VN) 
Thôn Trung Sơn Trầm, xã Trung Sơn 
Trầm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện, máy mài, máy khoan, máy cắt; thiết bị hàn dùng ga. 
 

Nhóm 11: Nồi hơi đốt bằng ga (không phải bộ phận của máy móc); đèn dùng ga; bếp ga; 
bếp điện; nồi cơm điện; bếp từ; chảo (dùng điện); lò vi sóng; quạt hút mùi; quạt thông 
gió. 

 
Nhóm 21: Xoong nồi; chảo (không dùng điện).  
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Nhóm 35: Mua bán: máy phát điện, máy mài, máy khoan, máy cắt; mua bán: xoong nồi, 
chảo, bếp gas, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, quạt hút mùi, quạt thông gió.  

 
 

(210) 4-2010-23727 (220) 10.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hà Nam  (VN) 
Thôn Trung Sơn Trầm, xã Trung Sơn 
Trầm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy mài; máy khoan; máy cắt; thiết bị hàn dùng ga.  
 

Nhóm 11: Nồi hơi đốt bằng ga (không phải bộ phận của máy móc); đèn dùng ga; bếp ga; 
bếp điện; nồi cơm điện; bếp từ; chảo (dùng điện); lò vi sóng; quạt hút mùi; quạt thông 
gió.  

 
Nhóm 21: Xoong nồi, chảo (không dùng điện). 

 
Nhóm 35: Mua bán: máy phát điện, máy mài, máy khoan, máy cắt; mua bán: xoong nồi, 
chảo, bếp gas, bếp diện, bếp từ, lò vi sóng, quạt hút mùi, quạt thông gió.  

 
 

(210) 4-2010-23731 (220) 10.11.2010 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ bất động sản Phương 
Gia   (VN) 
47-47A Cao Thắng, phường 3, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo bất động sản; đấu giá bất động sản. 
 

Nhóm 36: Cung cấp dịch vụ; môi giới bất động sản; định giá bất động sản; quản lý bất 
động sản; tư vấn bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 

 
 

(210) 4-2010-23779 (220) 10.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.2 
(731) SC KINGFLEX CORPORATION  

(TW) 
No. 91, Zhongxing Rd., Tongluo 
Township, Miaoli County 36647, Taiwan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 17: Cao su dùng để sản xuất khuôn đúc áp lực nhựa; cao su tổng hợp Ukraine; ống 
cao su; ống nhựa mềm; ống cao su chịu lực cao; ống tưới nước; ống phun nước làm bằng 
chất dẻo; ống chịu lực cao làm bằng chất dẻo.  

 
 

(210) 4-2010-23819 (220) 11.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Yến  (VN) 
Tiểu khu Lương Đông, thị trấn Lương 
Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt dưa chế biến.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng nông sản, mua bán hạt dưa, mua bán xăng dầu.  
 
 

(210) 4-2010-23833 (220) 11.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, xám bạc, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đại 
Phát   (VN) 
208H Hùng Vương, phường 15, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: ổ khóa, khóa cửa, chốt cửa, tay nắm khóa cửa, tay nắm tủ, bản lề, kẹp kính, 

nẹp kính, lan can, ban công, cầu thang, viền bàn, bánh xe ở chân bàn ghế tất cả bằng kim 
loại. 

 
 

(210) 4-2010-23834 (220) 11.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, nâu, vàng đồng ánh kim 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đại 
Phát    (VN) 
208H Hùng Vương, phường 15, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: ổ khóa, khóa cửa, chốt cửa, tay nắm khóa cửa, tay nắm tủ, bản lề, kẹp kính, 

nẹp kính, lan can, ban công, cầu thang, viền bàn, bánh xe ở chân bàn ghế tất cả bằng kim 
loại.  
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(210) 4-2010-23838 (220) 11.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.3 
(731) TSUBAME RADIO Co., LTD.   (JP) 

220 Kamiohshima-machi, Maebashi-shi, 
Gunma, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện, phích điện và công tắc điện (bộ nối điện); bộ ngắt điện; điện trở; 

điện thế kế.  
 
 

(210) 4-2010-23850 (220) 11.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
AUSTDOOR    (VN) 
Số 8 lô 13A, khu đô thị Trung Yên, 
Trung Hoà, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; các loại cổng bằng kim loại; 

mái hiên di động bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại của tất 
cả các sản phẩm kể trên.    

 
Nhóm 07: Động cơ điện và phụ kiện của động cơ điện dùng cho cửa bằng kim loại, các 
loại cổng bằng kim loại, mái hiên di động bằng kim loại, khung cửa bằng kim loại.    

 
Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa.  

 
 

(210) 4-2010-23851 (220) 11.11.2010 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
AUSTDOOR      (VN) 
Số 8 lô 13A, khu đô thị Trung Yên, 
Trung Hoà, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; các loại cổng bằng kim loại; 

mái hiên di động bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại của tất 
cả các sản phẩm kể trên.    

 
Nhóm 07: Động cơ điện và phụ kiện của động cơ điện dùng cho cửa bằng kim loại, các 
loại cổng bằng kim loại, mái hiên di động bằng kim loại, khung cửa bằng kim loại.    

 
Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa.  
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(210) 4-2010-23864 (220) 11.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ cam, xanh lá cây, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại quốc tế và đầu tư 
xây dựng Phát Lộc  (VN) 
227 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng; hãng xuất nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 

trên các phương tiện truyền thông, để bán lẻ; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quản cáo trực 
tuyến trên mạng lưới máy vi tính; dịch vụ làm mẫu (người mẫu) với mục đính quảng cáo 
hoặc đẩy mạnh việc bán hàng. 

 
Nhóm 40: Đóng khung các tác phẩm nghệ thuật; làm nồi hơi; tái chế rác và phế thải; gia 
công gỗ; In đá (thạch bản); thông tin về gia công chế biến vật liệu. 

 
 

(210) 4-2010-23900 (220) 12.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; 25.7.20; A26.11.9 
(591) Vàng, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất dịch vụ 
mây xiên Quảng Phương  (VN) 
Thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện 
Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 

 
(511)   Nhóm 20: Khay, hộp, bình, lẵng hoa làm bằng mây (tất cả các sản phẩm dùng cho mây 

gia dụng).  
 
 

(210) 4-2010-23901 (220) 12.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 8.7.8; 8.7.25; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh, nâu 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất và chế 
biến khoai deo Hải Ninh  (VN) 
Thôn Tân Định, xã Hải Ninh, huyện 
Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình  

 
(511)   Nhóm 29: Khoai lang nấu chín sấy khô. 
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(210) 4-2010-23944 (220) 12.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A1.1.10; 26.3.1 
(591) Xanh rêu, cam 
(731) Công ty cổ phần khách sạn 

và dịch vụ Đại Dương  (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ sàn 

giao dịch bất động sản; dịch vụ hãng bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ 
môi giới mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê văn 
phòng (thuộc về cho thuê bất động sản); dịch vụ cho thuê căn hộ (thuộc về cho thuê bất 
động sản); dịch vụ môi giới (thuộc về môi giới bảo hiểm, tài chính, ngân hàng).  

 
Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức các cuộc du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận 
tải hàng hoá; dịch vụ đặt chỗ cho việc đi lại (phục vụ cho hoạt động du lịch); dịch vụ cho 
thuê xe ô tô; dịch vụ cho thuê chỗ để xe ô tô.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn (cho mục đích giải 
trí, văn hóa, nghệ thuật); dịch vụ tổ chức các sự kiện văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ (cho 
mục đích giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ tổ chức 
và điều khiển hội nghị.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, 
đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà 
dưỡng lão cho người hưu trí; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ 
viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng (phục vụ mục đích chữa bệnh, 
phục hồi chức năng).  

 
 

(210) 4-2010-23945 (220) 12.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh rêu, cam 
(731) Công ty cổ phần khách sạn 

và dịch vụ Đại Dương   (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ sàn 
giao dịch bất động sản; dịch vụ hãng bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ 
môi giới mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê văn 
phòng (thuộc về cho thuê bất động sản); dịch vụ cho thuê căn hộ (thuộc về cho thuê bất 
động sản); dịch vụ môi giới (thuộc về môi giới bảo hiểm, tài chính, ngân hàng).   

 
Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức các cuộc du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận 
tải hàng hoá; dịch vụ đặt chỗ cho việc đi lại (phục vụ cho hoạt động du lịch); dịch vụ cho 
thuê xe ô tô; dịch vụ cho thuê chỗ để xe ô tô.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn (cho mục đích giải 
trí, văn hóa, nghệ thuật); dịch vụ tổ chức các sự kiện văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ (cho 
mục đích giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ tổ chức 
và điều khiển hội nghị.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, 
đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà 
dưỡng lão cho người hưu trí; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ 
viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng (phục vụ mục đích chữa bệnh, 
phục hồi chức năng).  

 
 

(210) 4-2010-23946 (220) 12.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.2 
(591) Xanh rêu, cam 
(731) Công ty cổ phần khách sạn 

và dịch vụ Đại Dương   (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ sàn 

giao dịch bất động sản; dịch vụ hãng bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ 
môi giới mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê văn 
phòng (thuộc về cho thuê bất động sản); dịch vụ cho thuê căn hộ (thuộc về cho thuê bất 
động sản); dịch vụ môi giới (thuộc về môi giới bảo hiểm, tài chính, ngân hàng).   

 
Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức các cuộc du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận 
tải hàng hoá; dịch vụ đặt chỗ cho việc đi lại (phục vụ cho hoạt động du lịch); dịch vụ cho 
thuê xe ô tô; dịch vụ cho thuê chỗ để xe ô tô.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn (cho mục đích giải 
trí, văn hóa, nghệ thuật); dịch vụ tổ chức các sự kiện văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ (cho 
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mục đích giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ tổ chức 
và điều khiển hội nghị.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, 
đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà 
dưỡng lão cho người hưu trí; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ 
viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng (phục vụ mục đích chữa bệnh, 
phục hồi chức năng).  

 
 
 
 

(210) 4-2010-23947 (220) 12.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.1; A1.1.10 
(591) Xanh rêu, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khách sạn 
và dịch vụ Đại Dương   (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ sàn 

giao dịch bất động sản; dịch vụ hãng bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ 
môi giới mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê văn 
phòng (thuộc về cho thuê bất động sản); dịch vụ cho thuê căn hộ (thuộc về cho thuê bất 
động sản); dịch vụ môi giới (thuộc về môi giới bảo hiểm, tài chính, ngân hàng). 

 
Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức các cuộc du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận 
tải hàng hoá; dịch vụ đặt chỗ (phục vụ cho hoạt động du lịch); dịch vụ cho thuê xe ô tô; 
dịch vụ cho thuê chỗ để xe ô tô.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn (cho mục đích giải 
trí, văn hóa, nghệ thuật); dịch vụ tổ chức các sự kiện văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ (cho 
mục đích giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ tổ chức 
và điều khiển hội nghị.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, 
đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà 
nghỉ cho người hưu trí; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ 
viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng (phục vụ mục đích chữa bệnh, 
phục hồi chức năng).  
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(210) 4-2010-23948 (220) 12.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.1; A1.1.10 
(591) Xanh, vàng 
(731) Công ty cổ phần khách sạn 

và dịch vụ Đại Dương   (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ sàn 

giao dịch bất động sản; dịch vụ hãng bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ 
môi giới mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê văn 
phòng (thuộc về cho thuê bất động sản); dịch vụ cho thuê căn hộ (thuộc về cho thuê bất 
động sản); dịch vụ môi giới (thuộc về môi giới bảo hiểm, tài chính, ngân hàng).   

 
Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức các cuộc du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận 
tải hàng hoá; dịch vụ đặt chỗ cho việc đi lại (phục vụ cho hoạt động du lịch); dịch vụ cho 
thuê xe ô tô; dịch vụ cho thuê chỗ để xe ô tô.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn (cho mục đích giải 
trí, văn hóa, nghệ thuật); dịch vụ tổ chức các sự kiện văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ (cho 
mục đích giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ tổ chức 
và điều khiển hội nghị.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, 
đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà 
dưỡng lão cho người hưu trí; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ 
viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng (phục vụ mục đích chữa bệnh, 
phục hồi chức năng).  

 
 

(210) 4-2010-23949 (220) 12.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.1; A1.1.10 
(591) Xanh rêu, cam 
(731) Công ty cổ phần khách sạn 

và dịch vụ Đại Dương   (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ sàn 
giao dịch bất động sản; dịch vụ hãng bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ 
môi giới mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê văn 
phòng (thuộc về cho thuê bất động sản); dịch vụ cho thuê căn hộ (thuộc về cho thuê bất 
động sản); dịch vụ môi giới (thuộc về môi giới bảo hiểm, tài chính, ngân hàng).   

 
Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức các cuộc du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận 
tải hàng hoá; dịch vụ đặt chỗ cho việc đi lại (phục vụ cho hoạt động du lịch); dịch vụ cho 
thuê xe ô tô; dịch vụ cho thuê chỗ để xe ô tô.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn (cho mục đích giải 
trí, văn hóa, nghệ thuật); dịch vụ tổ chức các sự kiện văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ (cho 
mục đích giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ tổ chức 
và điều khiển hội nghị.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, 
đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà 
dưỡng lão cho người hưu trí; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.    

 
Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ 
viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng (phục vụ mục đích chữa bệnh, 
phục hồi chức năng).  

 
 
 
 

(210) 4-2010-23955 (220) 12.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.5; 26.1.1; A13.3.9 
(591) Xanh, đỏ, tím, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Tấn Phát   (VN) 
Xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh 
Nam Định 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán khí gas.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ chiết nạp khí gas.  
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(210) 4-2010-23982 (220) 12.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.2; A25.7.21 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
thương mại Nam Tín  (VN) 
Số 1 ngõ 271 phố Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng làm mới hoặc sửa chữa các công trình tổ hợp nhà cao tầng, nhà ở, 

nhà công nghiệp, trung tâm thương mại; xây dựng, làm mới hoặc sửa chữa tu bổ nhà cửa, 
đường xá, cầu cồng, đập hay các tuyến truyền tải, công việc chuyên môn hoá trong lĩnh 
vực xây dựng như công việc của thợ sơn, chống thấm; các dịch vụ phụ trợ cho các dịch 
vụ xây dựng như kiểm tra dự án xây dựng; các dịch vụ gồm thuê công cụ hoặc vật liệu 
xây dựng; các dịch vụ tu sửa như các dịch vụ xây dựng, sơn, chống thấm bảo đảm việc 
đưa các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp về trạng thái tốt sau khi hao mòn, 
thiệt hại, hư hỏng hay bị phá huỷ một phần, trang trí nội ngoại thất công trình.  

 
Nhóm 39: Vận tải dịch vụ cho thuê xe ô tô, vận chuyển hàng hoá, vận chuyển hành 
khách bằng ô tô, dịch vụ cho thuê xe ô tô; đóng gói bảo quản sản phẩm và lưu giữ hàng 
hoá trong kho.  

 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu, pha trộn, được thực hiện bằng việc xử lý hoặc biến đổi về cơ 
học hoặc hoá học các chất vô cơ hay hữu cơ được dùng trong lĩnh vực chống thấm.  

 
 

(210) 4-2010-24007 (220) 12.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A25.7.21; 26.11.3 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
quản lý dự án TP   (VN) 
Lầu 3, số 10 Nguyễn Huệ, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý nhân sự; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn điều hành kinh 

doanh.  
 

Nhóm 36: Quản lý tài sản bất động sản; quản lý tòa nhà (bất động sản); đầu tư vốn; cho 
thuê bất động sản.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ giám sát xây dựng công trình xây dựng; xây dựng dân dụng và công 
nghiệp; cho thuê cần trục, thiết bị xây dựng.  

 
Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; cho thuê tàu thuyền.  

 
Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục). 
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Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; thiết lập bản vẽ xây 
dựng.  

 
 

(210) 4-2010-24022 (220) 15.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.15.15 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
thương mại và bất động sản 
HDLAND  (VN) 
Số 93 phố Trung Kính, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất, vật liệu xây dựng, thiết bị 

lắp đặt trong xây dựng, máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; xuất nhập khẩu đồ 
dùng nội thất, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt trong xây dựng, máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi và phần mềm; giới thiệu các sản phẩm đồ dùng nội thất, vật liệu xây dựng, thiết 
bị lắp đặt trong xây dựng, máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; quảng cáo bất 
động sản, đồ dùng nội thất, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt trong xây dựng, máy vi 
tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; thông tin về kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; mua bán (kinh doanh) bất động sản; sàn giao dịch bất 
động sản; định giá bất động sản; dịch vụ cho thuê văn phòng, căn hộ.  

 
 

(210) 4-2010-24025 (220) 15.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 25.1.25; 26.13.25 
(731) K2 KOREA CO., LTD.   (KR) 

278-30, Sungsoo-2ga, Sungdong-Gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi bằng da và giả da; túi du lịch bằng da; hòm du lịch bằng da; túi xách dành 

cho phụ nữ; hòm đựng đồ ở qua đêm bằng da hoặc giả da; túi buộc dây; túi dùng cho 
người leo núi; ba lô dùng cho người leo núi; túi có bánh xe để đi mua hàng; túi đeo lưng; 
túi có đai đeo; túi kiểu boston; túi đi biển; cặp tài liệu; va li nhỏ; túi mua hàng; túi đeo 
vai; túi thể thao; túi du lịch; túi buộc dây để mang đồ đi du lịch; hòm (rương) để đi du 
lịch; ba lô nhỏ đeo vai; túi đựng đồ; túi dùng cho người cắm trại; túi dùng cho người đi 
bộ đường dài; ba lô dùng cho người đi bộ đường dài; cặp sách học sinh; ba lô học sinh; 
túi đeo hông; túi có dây rút ở miệng túi; ô dùng cho chơi gôn; ô dùng đi biển; ô chống 
nắng; «; « che nắng; gậy chống; gậy leo núi.   
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Nhóm 25: Giày da; dép da; giày chơi gôn; đế giày; miếng lót bên trong giày; giày chơi 
bóng rổ; giày; giày ống dùng trong leo dốc; giày ống leo núi; giày ống đi mùa đông; 
giày ống; mũi giày ống; giày đi biển; giày đi xe đạp; xăng đan; đế giày để thay thế; giày 
ống cho phụ nữ; giày thể thao; dép lê; đế dép lê; giày dép; đế cho gót giày; miếng đệm 
đế giày; đế cho đồ đi chân; mũi giày dép; miếng lót bên trong cho giày và giày ống; 
đường viền của giày ống; miếng đệm gót cho giày ống; cơ cấu chống trượt cho giày ống; 
mũi giày; nẹp sắt dùng cho giày ống; giày ống đến mắt cá chân; giày cho phụ nữ; giày 
chơi điền kinh; giày và giày ống cho trẻ sơ sinh; giày và giày ống để làm việc; giày ống 
cao; quần mặc chơi gôn; trang phục mặc chơi gôn; áo chui đầu mặc chơi gôn; đồng phục 
học sinh; quần mặc leo núi; quần áo mặc leo núi; áo mưa; áo vét dài (quần áo); áo 
choàng dài; áo vét chắn gió (quần áo); áo gilê chắn gió; quần soóc; quần thấm mồ hôi, 
áo vét không thấm nước mưa (quần áo); quần áo mặc mùa đông, áo vét ấm (quần áo), áo 
mặc ngoài; áo bludông, quần áo cho người đi xe đạp; quần cho phụ nữ; bộ quần áo mặc 
đi trượt tuyết; quần mặc đi trượt tuyết bằng ván; áo khoác mặc đi trượt tuyết; bộ quần áo 
mặc đi trượt tuyết bằng ván; quần mặc đi ván trượt; bộ quần áo mặc đi ván trượt; trang 
phục mặc khi trượt băng, áo choàng mặc đi trượt tuyết; trang phục mặc đi trượt tuyết; 
quần mặc đi trượt tuyết; áo choàng chơi thể thao; áo khoác ngoài chơi thể thao; áo ngoài 
có mũ chùm đầu (không dùng trong tập luyện); quần áo trẻ em; quần mặc ngoài; quần áo 
cho trẻ sơ sinh; quần cho em bé; quần áo mặc làm việc; đồng phục mặc làm việc; áo 
ngoài mặc chui đầu; áo vét (quần áo); quần gin; áo sơ mi dài tay; áo sơ mi có hoa văn; áo 
may ô; quần áo lót dệt kim; quần án dệt kim; áo gilê mặc leo núi; quần áo lót thấm mồ 
hôi; quần áo lót và bít tất dệt kim; áo phông cộc tay hoặc dài tay; áo sơ mi ngắn tay; áo 
yếm; quần áo lót; quần đùi (quần áo); quần áo lót phụ nữ; đồng phục chơi điền kinh; 
trang phục mặc khởi động trước khi chơi thể thao; quần mặc chạy bộ; bộ quần áo mặc 
chạy bộ; áo lót; trang phục mặc tập thể dục thể thao; bộ quần áo mặc tập thể dục thể 
thao; áo thun ngắn tay; áo sơ mi Polo; bít tất cho đàn ông; quần bó; dải băng buộc đầu 
(quần áo); bao tay của phụ nữ (quần áo); khăn choàng cổ (quần áo); khăn choàng lớn in 
hoa sặc sỡ; bít tất đến mắt cá chân; bao chân không sưởi nóng bằng điện; bít tất chống 
đổ mồ hôi; mũ che tai (quần áo); găng tay mùa đông (quần áo); găng tay hở ngón; cổ tay 
áo (quần áo); bít tất; bít tất len; găng tay (quần áo); mũ nón bằng da; mũ lưỡi trai chơi 
gôn; mũ bằng len đan (đồ đội đầu), mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); lưỡi trai chống nắng, mũ 
lưỡi trai chơi bóng chày (đồ đội đầu); mũ nón và khăn quàng cho trẻ em; mũ trùm đầu 
(quần áo); mũ có lưỡi trai; mũ chỏm cao; dải đeo quần; thắt lưng cho trang phục; thắt 
lưng (quần áo) ; dây đeo thắt lưng (quần áo); thắt lưng da (quần áo). 

 
 

(210) 4-2010-24026 (220) 15.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.11.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) K2 KOREA CO., LTD.    (KR) 

278-30, Sungsoo-2ga, Sungdong-Gu, 
Seoul, Korea   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi bằng da và giả da; túi du lịch bằng da; hòm du lịch bằng da; túi xách dành 

cho phụ nữ; hòm đựng đồ ở qua đêm bằng da hoặc giả da; túi buộc dây; túi dùng cho 
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người leo núi; ba lô dùng cho người leo núi; túi có bánh xe để đi mua hàng; túi đeo lưng; 
túi có đai đeo; túi kiểu boston; túi đi biển; cặp tài liệu; va li nhỏ; túi mua hàng; túi đeo 
vai; túi thể thao; túi du lịch; túi buộc dây để mang đồ đi du lịch; hòm (rương) để đi du 
lịch; ba lô nhỏ đeo vai; túi đựng đồ; túi dùng cho người cắm trại; túi dùng cho người đi 
bộ đường dài; ba lô dùng cho người đi bộ đường dài; cặp sách học sinh; ba lô học sinh; 
túi đeo hông; túi có dây rứt ở miệng túi; ô dùng cho chơi gôn; ô dùng đi biển; ô chống 
nắng; «; « che nắng; gậy chống; gậy leo núi.    

 
Nhóm 25: Giày da; dép da; giày chơi gôn; đế giày; miếng lót bên trong giày; giày chơi 
bóng rổ; giày; giày ống dùng trong leo dốc; giày ống leo núi; giày ống đi mùa đông; 
giày ống; mũi giày ống; giày đi biển; giày đi xe đạp; xăng đan; đế giày để thay thế; giày 
ống cho phụ nữ; giày thể thao; dép lê; đế dép lê; giày dép; đế cho gót giày; miếng đệm 
đế giày; đế cho đồ đi chân; mũi giày dép; miếng lót bên trong cho giày và giày ống; 
đường viền của giày ống; miếng đệm gót cho giày ống; cơ cấu chống trượt cho giày ống; 
mũi giày; nẹp sắt dùng cho giày ống; giày ống đến mắt cá chân; giày cho phụ nữ; giày 
chơi điền kinh; giày và giày ống cho trẻ sơ sinh; giày và giày ống để làm việc; giày ống 
cao; quần mặc chơi gôn; trang phục mặc chơi gôn; áo chui đầu mặc chơi gôn; đồng phục 
học sinh; quần mặc leo núi; quần áo mặc leo núi; áo mưa; áo vét dài (quần áo); áo 
choàng dài; áo vét chắn gió (quần áo); áo gilê chắn gió; quần soóc; quần thấm mồ hôi, 
áo vét không thấm nước mưa (quần áo); quần áo mặc mùa đông, áo vét ấm (quần áo), áo 
mặc ngoài; áo bludông, quần áo cho người đi xe đạp; quần cho phụ nữ; bộ quần áo mặc 
đi trượt tuyết; quần mặc đi trượt tuyết bằng ván; áo khoác mặc đi trượt tuyết; bộ quần áo 
mặc đi trượt tuyết bằng ván; quần mặc đi ván trượt; bộ quần áo mặc đi ván trượt; trang 
phục mặc khi trượt băng, áo choàng mặc đi trượt tuyết; trang phục mặc đi trượt tuyết; 
quần mặc đi trượt tuyết; áo choàng chơi thể thao; áo khoác ngoài chơi thể thao; áo ngoài 
có mũ chùm đầu (không dùng trong tập luyện); quần áo trẻ em; quần mặc ngoài; quần áo 
cho trẻ sơ sinh; quần cho em bé; quần áo mặc làm việc; đồng phục mặc làm việc; áo 
ngoài mặc chui đầu; áo vét (quần áo); quần gin; áo sơ mi dài tay; áo sơ mi có hoa văn; áo 
may ô; quần áo lót dệt kim; quần án dệt kim; áo gilê mặc leo núi; quần áo lót thấm mồ 
hôi; quần áo lót và bít tất dệt kim; áo phông cộc tay hoặc dài tay; áo sơ mi ngắn tay; áo 
yếm; quần áo lót; quần đùi (quần áo); quần áo lót phụ nữ; đồng phục chơi điền kinh; 
trang phục mặc khởi động trước khi chơi thể thao; quần mặc chạy bộ; bộ quần áo mặc 
chạy bộ; áo lót; trang phục mặc tập thể dục thể thao; bộ quần áo mặc tập thể dục thể 
thao; áo thun ngắn tay; áo sơ mi Polo; bít tất cho đàn ông; quần bó; dải băng buộc đầu 
(quần áo); bao tay của phụ nữ (quần áo); khăn choàng cổ (quần áo); khăn choàng lớn in 
hoa sặc sỡ; bít tất đến mắt cá chân; bao chân không sưởi nóng bằng điện; bít tất chống 
đổ mồ hôi; mũ che tai (quần áo); găng tay mùa đông (quần áo); găng tay hở ngón; cổ tay 
áo (quần áo); bít tất; bít tất len; găng tay (quần áo); mũ nón bằng da; mũ lưỡi trai chơi 
gôn; mũ bằng len đan (đồ đội đầu), mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); lưỡi trai chống nắng, mũ 
lưỡi trai chơi bóng chày (đồ đội đầu); mũ nón và khăn quàng cho trẻ em; mũ trùm đầu 
(quần áo); mũ có lưỡi trai; mũ chỏm cao; dải đeo quần; thắt lưng cho trang phục; thắt 
lưng (quần áo) ; dây đeo thắt lưng (quần áo); thắt lưng da (quần áo). 
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(210) 4-2010-24033 (220) 15.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xám đen 

(540) 

 
(731) Công ty TNHH Vĩnh Tường  (VN)

253 Phạm Văn Thuận, P Tân Mai, thành 
phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức hội nghị. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống  
 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức tiệc cưới. 
 
 
 
 

(210) 4-2010-24046 (220) 15.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A20.1.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
giáo dục Việt Mỹ  (VN) 
10 Lê Văn Hưu, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-24050 (220) 15.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoành Sơn  (VN) 
Số nhà 27-29 Quang Trung, phường 
Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại tổng hợp, kinh doanh thương mại tổng hợp bao gồm các 

mặt hàng sau: móc treo quần áo,giá bát, hộp đựng dao thớt, chân bình lọc, chân nồi cơm, 
giá đựng gia vị, giàn phơi, ống đũa, giá úp cốc, treo nồi (các sản phẩm trên đều làm bằng 
inox). 
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(210) 4-2010-24060 (220) 15.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 

BANK OF CHINA LIMITED   (CN) 
55 Fuxingmennei Avenue, Beijing, P.R. 
China   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thuê mua tài chính; dịch vụ ký gửi các đồ vật quý giá; dịch vụ đổi 

tiền; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ hoạt động ngân hàng gia đình; dịch vụ về thẻ nợ; dịch 
vụ cho vay tài chính; dịch vụ phân tích tài chính; dịch vụ tài trợ vốn; dịch vụ quản lý tài 
chính; dịch vụ định giá tài chính (bảo hiểm; ngân hàng; bất động sản); dịch vụ thông tin 
về tài chính; dịch vụ bảo trợ tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ mua trả góp xe 
cộ mặt đất; dịch vụ thanh toán nợ trước khi giải thể (tài chính); dịch vụ thanh toán (tài 
chính); dịch vụ ngân hàng hối đoái (tài chính); đại lý giao dịch các hàng hóa giao sau (là 
loại hình văn phòng đại lý giao dịch phục vụ hoạt động tài chính, có trách nhiệm điều 
chỉnh hoạt động giao dịch ngoại hối, hợp đồng hàng hoá trả sau nhằm hỗ trợ hạn chế 
gian lận trong kinh doanh); dịch vụ kiểm tra thuế; dịch vụ mua trả góp các thiết bị truyền 
thông; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ về thẻ tín dụng; văn phòng dịch vụ tín 
dụng; ngân hàng; dịch vụ phát hành trái phiếu có giá trị; dịch vụ khảo sát liên quan tới 
thẻ tín dụng; hãng thu hồi nợ; dịch vụ môi giới chứng khoán và kỳ phiếu; dịch vụ bảng 
thị giá sở giao dịch chứng khoán; dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ thẩm tra séc; dịch vụ 
đầu tư vốn; dịch vụ thu tiền thuê (nhà, đất); tổ chức thu hộ nợ (trong lĩnh vực tài chính); 
dịch vụ gửi két an toàn; dịch vụ đánh giá tài chính; dịch vụ quỹ tiết kiệm; ngân hàng cho 
vay thế chấp; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ phát hành séc du lịch; dịch vụ 
mua trả góp tài chính; dịch vụ trả góp (trả tiền từng phần); quỹ hỗ tương (là quỹ được 
điều hành bởi công ty đầu tư nhằm huy động vốn cổ đông và đầu tư vào chứng khoán, 
trái phiếu, hợp đồng quyền chọn (hợp đồng option), hàng hoá hay các chứng khoán trên 
thị trường tiền tệ, thường phát hành chứng khoán quỹ để huy động vốn); ủy thác bảo 
hiểm; dịch vụ tư vấn bảo hiểm; dịch vụ thông tin về bảo hiểm; dịch vụ định giá đồ trang 
sức; dịch vụ cho thuê văn phòng (bất động sản); dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ 
quản lý bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ văn phòng môi giới bất 
động sản; dịch vụ môi giới cụ thể là: môi giới hải quan, môi giới bất động sản, môi giới 
bảo hiểm; dịch vụ cầm đồ; dịch vụ bảo lãnh tài chính; cung cấp dịch vụ bảo hiểm tài 
chính trong giao dịch cho thuê tài sản; dịch vụ quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ ủy thác 
tài chính; dịch vụ cho vay theo bảo lãnh (thế chấp).  

 
 

(210) 4-2010-24070 (220) 15.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(591) Ngọc thạch (xanh lá cây ánh xanh lam 
nhạt), đỏ thắm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bất 
động sản Phương Nam  (VN) 
1567 đường Vành Đai Đông, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 36: Các dịch vụ bất động sản gồm: tư vấn, môi giới, định giá, sàn giao dịch bất 
động sản. 

 
 

(210) 4-2010-24085 (220) 15.11.2010 
  (441) 25.03.2011 
(300) 10/3741952 28.05.2010 FR 

(531) 26.1.1; 26.15.1; 26.4.1 
(591) Đỏ, xanh đậm, xanh nhạt, trắng 
(731) EDENRED   (FR) 

166-180 Boulevard Gabriel PÐri, 92240 
MALAKOFF, FRANCE  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 09: Thẻ từ mã hóa, thẻ quang học hoặc thẻ chứa mạch tích hợp (thẻ thông minh) 

gắn hoặc không gắn thiết bị liên lạc (tần số ra-đi-ô, tia hồng ngoại hoặc thiết bị khác), 
dùng một lần hoặc nhiều lần, tiện lợi trả trước hoặc trả sau, có thể chứa một hoặc nhiều 
chip điện tử, sử dụng cho tất cả các kiểu ứng dụng và cụ thể cho việc kiểm soát người ra 
vào, kiểm soát việc truy cập vào hệ thống máy tính, kiểm soát thẻ khách hàng, phần 
mềm máy tính xử lý các đơn đặt hàng (mua hàng) thương mại, phần mềm máy tính xử lý 
dữ liệu, phần mềm máy tính cho việc tạo lập, quản lý, cập nhật và sử dụng cơ sở dữ liệu, 
phần mềm truy cập vào dịch vụ tin nhắn điện tử, phần mềm máy tính truy cập vào mạng 
lưới máy tính hoặc hệ thống truyền tải dữ liệu, cụ thể là một mạng lưới liên lạc toàn cầu 
(như internet) hoặc một mạng lưới truy cập cá nhân hoặc giới hạn như (như intranet); 
máy tính chủ, máy tính, thiết bị đầu cuối cho tin học viễn thông và điện thoại, cụ thể 
dùng cho một mạng lưới liên lạc toàn cầu (như internet) hoặc một mạng lưới truy cập cá 
nhân hoặc giới hạn như (như intranet); thiết bị ngoại vi của máy tính, bao gồm màn hình 
máy tính; bộ điều giải; thiết bị kết nối hệ thống thông tin liên lạc, cụ thể là điện thoại 
qua hệ thống máy tính; thiết bị truyền và nhận thông tin liên lạc; các thiết bị tương tác 
trong máy tính; mạng máy tính, cụ thể là hệ thống máy tính nội bộ, thiết bị xử lý dữ liệu, 
phần mềm máy tính (được ghi lại); các ấn phẩm điện tử có thế tải xuống được. 

 
Nhóm 16: Các ấn phẩm bao gồm tạp chí, báo, tờ quảng cáo, sách hướng dẫn, sách mỏng; 
biên lai, thẻ, vé, phiếu mua hàng, văn phong phẩm và đồ dùng văn phòng (không kể đồ 
gỗ). 

 
Nhóm 35: Quản lý (kế toán, quản trị), phân tích, xử lý thông tin thương mại đã được 
phần mềm hóa và đã được đảm bảo liên quan đến ngành công nghiệp khách sạn, nhà 
hàng (ăn uống), thương mại, kinh doanh và tài chính; quản lý đơn đặt hàng (mua hàng) 
thương mại; quản lý kinh doanh, quản trị thương mại; dịch vụ quản trị thương mại cho 
mua hàng hóa hoặc các dịch vụ bằng thẻ điện tử, phiếu mua hàng, phiếu mua hàng có 
quà tặng hay phiếu mua hàng có đóng dấu; hỗ trợ, tư vấn, thông tin, cung cấp ý kiến 
chuyên môn cho việc tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ thông tin kinh doanh liên 
quan đến phổ biến và sử dụng thẻ trả trước, thẻ quà tặng và các hóa đơn thanh toán khác; 
quản lý thông tin của khách hàng bao gồm các thông tin liên quan đến trả trước, thẻ quà 
tặng và các hóa đơn thanh toan khác; tư vấn hành chính cho việc tổ chức hệ thống tiết 
kiệm nội bộ công ty; điều tra và khảo sát thị trường; nghiên cứu kinh doanh; dự báo kinh 
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tế; thu thập (cụ thể là biên soạn) và hệ thống hóa dữ liệu vào các ổ đựng tài liệu, cụ thể 
vào cơ sở dữ liệu của máy tính; ghi chép và theo dõi hóa đơn; viết và nhập các thư từ 
hành chính và thương mại; soạn thảo và kiểm tra các bản kê tài khoản, chuẩn bị tài liệu 
và lập các báo cáo thuế, báo cáo kế toán và báo cáo doanh nghiệp, phân tích kế toán, cụ 
thể là phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; dịch vụ thông tin nghiên cứu và 
thống kê; quảng cáo, bao gồm quảng cáo trên các phương tiện truyền thông điện tử và 
máy tính, phân phát hàng mẫu và tờ quảng cáo, bao gồm thông qua hệ thống thông tin 
liên lạc điện tử và máy tính; thuê không gian quảng cáo, bao gồm trên các phương tiện 
thông tin điện tử và máy tính; tổ chức các hoạt động thương mại nhằm tạo dựng lòng tin 
của khách hàng truyền thống; dịch vụ thúc đẩy việc bán hàng; thuê và phổ biến các tài 
liệu quảng cáo (bài giới thiệu, tờ quảng cáo, sản phẩm mẫu và ấn phẩm) (quảng cáo trực 
tiếp qua thư); quảng cáo và cập nhật các tư liệu quảng cáo, bao gồm thông qua mạng 
điện tử và máy tính; quan hệ công chung; tổ chức triển lãm và hội chợ thương mại cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo, bao gồm trên các phương tiện thông tin điện tử và 
máy tính; tuyển chọn và tuyển dụng nhân viên cho các công ty khác, bao gồm thông qua 
mạng thông tin điện tử và máy tính; đánh giá kinh doanh; sắp xếp các mối liên lạc 
thương mại (tư vấn và tìm kiếm đối tác trong lĩnh vực kinh doanh; tổ chức các mối quan 
hệ liên quan đến hành chính và thương mại) giữa những người chuyên mua và chuyên 
bán các thiết bị mới hoặc đã qua sử dụng hoặc giữa người tiêu dùng và nhà cung cấp 
dịch vụ; tư vấn, phân tích và đưa ra ý kiến chuyên môn trong việc đánh giá các công ty 
hành chính cần thiết cho việc quản lý việc đặt hàng (mua hàng) thương mại, bán các bữa 
ăn, thực phẩm và các dịch vụ trong gia đình; tuyển dụng và quản lý người môi giới và 
nhân viên tạm thời; nghiên cứu, điều tra và tư vấn liên quan đến việc đánh giá và cải 
thiện điều kiện lao động của nhân viên (kiểm toán tổ chức kinh doanh).  

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ bồi thường, dịch vụ thanh toán hóa đơn có quà 
tặng, vé, biên lai, séc, thẻ trả trước hoặc thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc các phương tiện 
thanh toán khác bằng mạng máy tính để cho phép tổ chức thanh toán cho dịch vụ cung 
cấp các bữa ăn và thực phẩm và các sản phẩm và dịch vụ khác; dịch vụ thẻ tín dụng và 
thẻ khách hàng thường xuyên; quản lý các ưu đãi tài chính liên quan đến việc sử dụng 
thẻ khách hàng thường xuyên, dịch vụ thẻ khách hàng thường xuyên (không dùng cho 
mục đích quảng cáo) cho phép các ưu đãi này được chuyển thành vốn; các sự vụ về bảo 
hiểm, tài chính và tiền tệ; hỗ trợ, tư vấn, thông tin và cung cấp ý kiến chuyên môn trong 
lĩnh vực tài chính; dịch vụ mua bán nợ, dịch vụ quản lý dòng tiền (cho các công ty khác), 
dịch vụ thu nợ, dịch vụ chuyển tiền bằng điện tử; các dịch vụ huy động tài chính cho 
việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ bằng thẻ điện tử, thẻ mua hàng có quà tặng, biên lai hay 
thẻ mua hàng có đóng dấu; quản lý tòa nhà hay bất động sản; cho thuê căn hộ hay bất 
động sản; quỹ tương hỗ và đầu tư tài chính; quản lý quỹ tương hỗ, thiết lập và quản lý 
danh mục lợi nhuận tài chính, hoạt động kinh doanh tài chính liên quan đến việc thiết lập 
và quản lý hệ thống tiết kiệm bằng đầu tư cổ phần, tư vấn tài chính về việc thiết lập và 
quản lý cho hệ thống tiết kiệm nội bộ công ty. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng (ăn uống); dịch vụ cung cấp (thực phẩm và đồ 
uống) và nấu ăn tại nhà, được cung cấp bởi nhà hàng ăn uống; dịch vụ đặt chỗ khách sạn 
và nhà trọ, dịch vụ thông tin trong lĩnh vực khách sạn và nhà hàng (ăn uống); dịch vụ 
trông trẻ, dịch vụ trông trẻ ban ngày, dịch vụ trông giữ trẻ tạm thời. 
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(210) 4-2010-24104 (220) 15.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.25; A3.7.24; 9.9.1; A9.9.5 
(591) Vàng cam 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất T.T.H  (VN) 
60 Lê Lư, phường Phú Thọ Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Kéo cắt các loại dùng cho văn phòng; 
 

Nhóm 16: Bút bi các loại; bút chì các loại; bút lông các loại; bút dạ quang các loại; bút 
xóa các loại; giấy dán các loại; đồ cắt băng keo các loại dùng cho văn phòng; đồ bấm 
ghim các loại; bấm lỗ các loại dùng cho văn phòng; ghim kẹp các loại dùng cho văn 
phòng; ghim bấm các loại dùng cho văn phòng,  dao rọc giấy các loại, dụng cụ gỡ ghim 
các loại dùng cho văn phòng; đĩa pha màu các loại; ruột chì bấm các loại; dấu số nhảy 
các loại; giá nhỏ để đỡ và chặn sách các loại; keo dán các loại dùng cho văn phòng hoặc 
gia đình. 

 
 
 

(210) 4-2010-24105 (220) 15.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.25; A3.7.24; 9.9.1; A9.9.5 
(591) Vàng cam 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất T.T.H    (VN) 
60 Lê Lư, phường Phú Thọ Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Kéo cắt các loại dùng cho văn phòng;  
 

Nhóm 16: Bút bi các loại; bút chì các loại; bút lông các loại; bút dạ quang các loại; bút 
xóa các loại; giấy dán các loại; đồ cắt băng keo các loại dùng cho văn phòng; đồ bấm 
ghim các loại; bấm lỗ các loại dùng cho văn phòng; ghim kẹp các loại dùng cho văn 
phòng; ghim bấm các loại dùng cho văn phòng, dao rọc giấy các loại, dụng cụ gỡ ghim 
các loại dùng cho văn phòng; đĩa pha màu các loại; ruột chì bấm các loại; dấu số nhảy 
các loại; giá nhỏ để đỡ và chặn sách các loại; keo dán các loại dùng cho văn phòng hoặc 
gia đình. 
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(210) 4-2010-24123 (220) 16.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Hội nông dân phường Hòa 

Khánh Bắc   (VN) 
Uỷ ban nhân dân phường Hòa Khánh 
Bắc, đường Lạc Long Quân, quận Liên 
Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 31: Nấm tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán nấm.  
 
 
 
 

(210) 4-2010-24158 (220) 16.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 4.3.3; 25.5.25 
(591) Xanh lục, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Đông Thiên Phú  (VN) 
Số 122 Khuất Duy Tiến, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón có chứa nitơ; phốt phát (phân bón); phân bón dùng cho đất; supe 

phốt phát (phân bón); bột mì dùng cho công nghiệp. 
 

Nhóm 19: Đá vôi; vôi; bột đá.  
 

Nhóm 25: Bộ quần áo; quần áo may sẵn; quần áo tắm; quần áo dệt kim; quần áo da; 
quần áo lót.  

 
Nhóm 30: Bột mì cho thực phẩm; bột sắn.  

 
Nhóm 36: Quản lý toà nhà (bất động sản); cho thuê văn phòng; cho thuê căn hộ; cho 
thuê bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản). 

 
Nhóm 39: Công việc khuân vác; cho thuê kho hàng làm lạnh thực phẩm; cho thuê kho 
hàng (chứa đồ); vận chuyển đồ đạc; vận tải bằng tàu thủy; vận chuyển bằng phà chuyển 
tải.  
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(210) 4-2010-24160 (220) 16.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) DEPENDABLE GLOBAL EXPRESS, 
INC.   (US) 
19201 Susana Road, Rancho 
Dominguez, CA 90221, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận vận tải, dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng bằng xe tải, tàu 

thủy và máy bay, và dịch vụ lưu kho hàng hóa. 
 
 

(210) 4-2010-24198 (220) 16.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) HONG KONG ANYWALK 
INTERNATIONAL FASHIONS 
LIMITED   (HK) 
Flat/Rm 1002, 10/F, Harbour Crystal 
Centra, 100 Granville Rd, Tst Kl, Hong 
Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 14: Hộp làm bằng kim loại quý; hộp tráp nhỏ (hộp đựng đồ tư trang); đồ trang sức 

bằng bạc; kẹp cavát; đồ trang sức (đồ kim hoàn); nhẫn (đồ trang sức); đồ trang sức bằng 
kim loại quý (dùng với giầy); huy hiệu bằng kim loại quý; tượng bằng bạc; đồng hồ đeo 
tay. 

 
Nhóm 18: Túi sách dành cho phụ nữ; túi sách học sinh; túi đeo lưng; túi mua hàng; túi 
du lịch; cặp tài liệu; hòm dựng hành lý; túi quần áo dùng để đi du lịch; va li; «.  

 
Nhóm 25: Quần áo; áo vét (quần áo); giầy để chơi thể thao; giày dép; tất; ủng (giày); 
mũ; quần áo dệt kim; găng tay (quần áo); dây thắt lưng (quần áo).  

 
 

(210) 4-2010-24199 (220) 16.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.7.17; 26.1.1 
(731) HONG KONG ANYWALK 

INTERNATIONAL FASHIONS 
LIMITED    (HK) 
Flat/Rm 1002, 10/F, Harbour Crystal 
Centra, 100 GranvilLe Rd, TST KL, 
Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 
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(511)   Nhóm 14: Hộp làm bằng kim loại quý; hộp tráp nhỏ (hộp đựng đồ tư trang); đồ trang sức 
bằng bạc; kẹp cavát; đồ trang sức (đồ kim hoàn); nhẫn (đồ trang sức); đồ trang sức bằng 
kim loại quý (dùng với giầy); huy hiệu bằng kim loại quý; tượng bằng bạc; đồng hồ đeo 
tay.  

 
Nhóm 18: Túi sách dành cho phụ nữ; túi sách học sinh; túi đeo lưng; túi mua hàng; túi 
du lịch; cặp tài liệu; hòm dựng hành lý; túi quần áo dùng để đi du lịch; va li; «.   

 
Nhóm 25: Quần áo; áo vét (quần áo); giầy để chơi thể thao; giày dép; tất; ủng (giày); 
mũ; quần áo dệt kim; găng tay (quần áo); dây thắt lưng (quần áo).  

 
 

(210) 4-2010-24223 (220) 17.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.1; 25.1.25 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiến trúc 
Hai Cộng Một  (VN) 
202 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; xây dựng 

công trình giao thông; trang trí nội thất; lắp đặt trang thiết bị cho công trình xây dựng; 
cho thuê thiết bị xây dựng và máy chuyên dùng trong xây dựng như: máy xúc, máy đào 
đất, cần cẩu, xe lu, máy trộn bê tông các loại.  

 
 

(210) 4-2010-24261 (220) 17.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại và dịch vụ bao bì 
Hoàng Long   (VN) 
437/2 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 06: Bao bì nhôm; bao bì màng phức hợp (thành phần chủ yếu là nhôm và thiếc). 
 

Nhóm 16: Bao bì màng phức hợp (thành phần chủ yếu là nhựa dẻo và giấy). 
 

Nhóm 35: Môi giới thương mại. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng; lắp 
đặt hệ thống cấp, thoát nước; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; tư vấn trong lĩnh 
vực xây dựng.  
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Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói hàng hóa 
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn bao bì; xử lý nước thải.  
 
 

(210) 4-2010-24263 (220) 17.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.1.1; 26.1.5 
(731) JIANGSU HENGLI CHEMICAL FIBER 

CO., LTD.   (CN) 
No.1 Hengli Road Economic 
Development Zone of Nanma Shengze 
Town Wujiang City Jiangsu China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 22: Sợi vải dệt; vải sợi thô; tơ thô; bao, túi nhỏ bằng vải dệt để bao gói; vách điều 

hoà gió bằng vải phết hắc ín (dùng cho các mỏ); vật liệu để nhồi.  
 

Nhóm 23: Sợi và chỉ để mạng; sợi chỉ đơn bằng pô-ly-ten dùng để dệt; tơ nhân tạo dùng 
để làm sợi chỉ; sợi và chỉ bằng bông; sợi dùng để dệt may; chỉ (dùng cho mục đích may 
mặc). 

 
 

(210) 4-2010-24266 (220) 17.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.11.3; 25.5.2; 26.7.25 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

vàng, da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
đầu tư và xây dựng thương 
mại Thăng Long  (VN) 
Số 3A, hẻm 13/49/43, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, nhà thép tiền chế di chuyển được, két sắt an 

toàn, dàn giáo kim loại, cốp pha kim loại.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, máy xây dựng, máy cơ khí và thiết bị phụ tùng 
máy cơ khí, xe máy, ô tô, tàu thủy, xăng dầu, đồ điện dân dụng (bóng đèn điện, dây 
điện, công tơ điện, đèn chùm trang trí), thiết bị điện công nghiệp (trạm biến áp: trạm 
biến thế), thiết bị tin học; mua bán đồ điện, điện tử gia dụng (ti vi, tủ lạnh, điều hòa 
không khí, máy giặt, máy rửa và sấy bát đĩa, máy khử mùi, máy khử chất độc rau quả, 
nồi cơm điện, nồi áp suất điện, lò vi sóng, máy xay sinh tố); xuất nhập khẩu hàng hóa.  
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Nhóm 36: Tư vấn đầu tư xây dựng. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; cho thuê thiết bị máy xây dựng; xử lý nền móng công trình; khai 
thác khoáng sản, bảo dưỡng máy móc động cơ xe cộ.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách, dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và 
quốc tế, cho thuê tàu thủy, cho thuê xe cộ.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển công nghệ 
đóng tàu và các ngành công nghiệp khác.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2010-24281 (220) 18.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 7.1.6; 26.15.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thép Đỉnh 
Cao  (VN) 
Số 276, tổ 17, xã Xuân Phương, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Tủ dụng cụ bằng kim loại (không có đồ đạc), giá đỡ bằng kim loại dùng cho 

xây dựng; Lá và tấm bằng kim loại; Bộ đồ đạc của giường ngủ bằng kim loại; Vật liệu 
gia cố bằng kim loại dùng cho xây dựng (cốt thép).  

 
Nhóm 07: Máy nén khí (máy nén tua bin), máy nghiền đá và nghiền bê tông chạy bằng 
điện, máy trộn bê tông, máy cắt bê tông, máy phát điện. 

 
Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu sản phẩm Sơn; mua bán máy móc thiết bị xây dựng, 
mua bán vật liệu xây dựng, mua bán sắt thép.  

 
Nhóm 37: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp; cho thuê các thiết 
bị xây dựng; cho thuê máy công trình; .  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa.  

 
 

(210) 4-2010-24284 (220) 18.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) Trung tâm dịch vụ thương 
mại Dược Mỹ phẩm - Tổng 
công ty Dược Việt Nam  (VN) 
95 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; dược phẩm; dược 
thảo; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  

 
 
 

(210) 4-2010-24285 (220) 18.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Trung tâm dịch vụ thương 

mại Dược Mỹ phẩm - Tổng 
công ty Dược Việt Nam  (VN) 
95 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; dược phẩm; dược 

thảo; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  
 
 
 

(210) 4-2010-24286 (220) 18.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Trung tâm dịch vụ thương 

mại Dược Mỹ phẩm - Tổng 
công ty Dược Việt Nam  (VN) 
95 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; dược phẩm; dược 

thảo; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2010-24364 (220) 19.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2; 5.5.16; A5.5.20 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân cơ kim 
khí Hoa Sen  (VN) 
Đường 80, xã Phùng Xá, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 07: Máy tạo hình kim loại, bánh răng truyền động (không dùng cho xe cộ mặt 
đất), cần trục (thiết bị nâng và nhấc); máy nghiền, bộ giam tốc của máy và động cơ 
(không dùng cho xe cộ mặt đất); máy cán kim loại; máy để chế biến kim loại.  

 
Nhóm 40: Gia công kim loại, gia công cơ khí.  

 
 

(210) 4-2010-24400 (220) 19.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.9.1 
(731) ZAMYA LIMITED  (GB) 

319 Ordsall Lane, Salford, Manchester 
M5 3FT, United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, nước hoa eau de toilette; chế phẩm mát xa; chế 

phẩm và dầu thơm xoa bóp (mỹ phẩm); nước hoa xịt phòng; mỹ phẩm và đồ hoá trang; 
chất dùng để tẩy mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da và sắc đẹp; chế phẩm làm sạch và 
chăm sóc da và tóc; mỹ phẩm dùng cho tắm; chế phẩm tự làm sạch; chế phẩm chống 
nắng; chế phẩm cạo râu; thuốc rụng lông; chế phẩm chăm sóc môi; chế phẩm chăm sóc 
mắt; chế phẩm chăm sóc móng tay; thuốc màu bôi móng tay; chất tẩy thuốc bôi màu 
móng tay; chất khử mùi dùng cho người; kem đánh răng.  

 
Nhóm 04: Nến; nến thơm, nến thơm xạ hương, nến mùi nước hoa, nến ướp nước hoa; bấc 
nến; sáp nến; nến thắp sáng khi ngủ, nến có dạng cốc. 

 
 

(210) 4-2010-24444 (220) 19.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Lê Hồng Lãm  (VN) 

Xóm 8, Tây Đài, xã Thạch Đài, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Dây chuyền máy chế biến thức ăn gia súc(chạy điện); dây chuyền máy chế 

biến thức ăn thủy hải sản (chạy điện); máy móc dùng trong công nghiệp xử lý rác thải; 
máy công nghiệp dùng cho chế biến gỗ; máy nông nghiệp; máy khai thác khoáng sản.  

 
Nhóm 35: Mua bán dây chuyền máy chế biến thức ăn gia súc (chạy điện), dây chuyền 
máy chế biến thức ăn thủy hải sản (chạy điện), máy móc dùng trong công nghiệp xử lý 
rác thải, máy công nghiệp dùng cho chế biến gỗ, máy nông nghiệp, máy khai thác 
khoáng sản; dịch vụ xuất nhập khẩu các mặt hàng trên.  
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(210) 4-2010-24460 (220) 19.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

quốc tế Mùa Vàng   (VN) 
13/33/554 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thuỵ, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ sâu. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-24469 (220) 22.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 18.3.2 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Duyên  (VN) 
Tổ 6, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hội Đông, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán chỉ đan lưới cá. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-24480 (220) 22.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Nguyễn Thị Bích Vân  (VN) 

146/2 Lê Văn Phẩm, phường 5, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa và hàng thủ công mỹ nghệ.  
 

Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề nữ công gia chánh.  
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(210) 4-2010-24500 (220) 22.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hoàng Kim Việt 
Nam  (VN) 
Số 2 ngõ 101, phố Hào Nam, phường ¤ 
Chợ Dừa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư IP-

MARK Châu á (IP-MARK ASIA, 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Thanh inox; cửa làm bằng inox; lan can làm bằng inox; cấu kiện xây dựng 

làm bằng inox.  
 

Nhóm 35: Mua bán tấm inox trắng, inox màu dùng để làm biển quảng cáo và trang trí 
nội thất; mua bán thanh inox và cấu kiện xây dựng làm bằng inox. 

 
 

(210) 4-2010-24562 (220) 23.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 
(731) KRISDIANTO LESMANA  (ID) 

Jln Sirnagalih No. 2, Bandung 40162, 
West Java, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC)

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh quy bơ; bánh quy hương vị phô mai; bánh quy sô-cô-la; bánh 

quy bọc sô-cô- la; bánh quy phủ sô-cô-la; bánh quy xốp phủ sô-cô-la; bánh quy làm từ 
mạch nha; bánh quy làm từ yến mạch; bánh quy giòn; bánh quy làm từ gạo; bánh quy 
muối; bánh quy xốp; bánh quy bơ giòn; bánh quy ngọt cho người; bánh quy dẹt; bánh 
kẹo giòn.  

 
 

(210) 4-2010-24563 (220) 23.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) KRISDIANTO LESMANA   (ID) 

Jln Sirnagalih No. 2, Bandung 40162, 
West Java, Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC)

 
(511)   Nhóm 30: Bánh xốp; bánh quy xốp phủ sô-cô-la; bánh xốp có caramen và sô-cô-la.  
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(210) 4-2010-24574 (220) 23.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) NESS CORPORATION PTY LTD  
(AU) 
4/167 Prospect Highway, Seven Hills, 
New South Wales, 2147, AUSTRALIA 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ điện và điện tử dùng cho mục đích an ninh, giám sát, xử 

lý tín hiệu, tự động hóa ở gia đình, kiểm soát truy cập và liên lạc (thuộc nhóm 9); dụng 
cụ và thiết bị phát tín hiệu, nhiếp ảnh, liên lạc, cảm biến, và đo điện tử; dụng cụ và thiết 
bị để dẫn, ngắt, chuyển, tích, điều chỉnh hoặc khống chế điện; dụng cụ để ghi, chuyển 
hoặc phát lại âm thanh hoặc hình ảnh; phần mềm máy tính; thiết bị báo động và thiết bị 
an ninh điện và điện tử. 

 
 

(210) 4-2010-24575 (220) 23.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12 
(731) NESS CORPORATION PTY LTD  

(AU) 
4/167 Prospect Highway, Seven Hills, 
New South Wales, 2147, Australia 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ điện và điện tử dùng cho mục đích an ninh, giám sát, xử 

lý tín hiệu, tự động hóa ở gia đình, kiểm soát truy cập và liên lạc (thuộc nhóm 9); dụng 
cụ và thiết bị phát tín hiệu, nhiếp ảnh, liên lạc, cảm biến, và đo điện tử; dụng cụ và thiết 
bị để dẫn, ngắt, chuyển, tích, điều chỉnh hoặc khống chế điện; dụng cụ để ghi, chuyển 
hoặc phát lại âm thanh hoặc hình ảnh; phần mềm máy tính; thiết bị báo động và thiết bị 
an ninh điện và điện tử. 

 
 

(210) 4-2010-24607 (220) 23.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(731) Công ty TNHH Cần Là Có   (VN) 

H33 khu dân cư Tân Thới Hiệp, phường 
Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức, sản xuất các chương trình truyền thông nhằm mục đích quảng cáo; 

các dịch vụ về quảng cảo, hỗ trợ phát triển kinh tế, nghiên cứu thị trường.  
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(210) 4-2010-24663 (220) 23.11.2010 
  (441) 25.03.2011 
(300) 85/166,533 01.11.2010 US 

(531) 26.3.23 
(731) HAGGAR CLOTHING CO.  (US) 

Two Colinas Crossing, 11511 Luna 
Road, Dallas, Texas 75234, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là quần, quần bò, quần soóc, áo sơ mi, bộ quần áo, áo vét, cổ 

cồn (quần áo); đồ mặc bình thường, cụ thể là quần mặc trong nhà, giày, tất ngắn cổ, 
hàng dệt kim (quần áo), thắt lưng, áo len dài tay, áo gi-lê, đồ đội đầu, đồ đi chân, găng 
tay (trang phục); đồ khoác ngoài, cụ thể là áo khoác, áo gió, áo pác-ca, áo mưa, áo 
choàng, và các phụ kiện khác, cụ thể là: cà vạt, mũ lưỡi trai và mũ vải. 

 
 

(210) 4-2010-24664 (220) 23.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) CLEARLAB SG PTE LTD   (SG) 

139 Joo Seng Road, Singapore 368362  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính áp tròng. 

 
 

(210) 4-2010-24665 (220) 23.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) CLEARLAB SG PTE LTD   (SG) 

139 Joo Seng Road, Singapore 368362  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính áp tròng. 

 
 

(210) 4-2010-24666 (220) 23.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) CLEARLAB SG PTE LTD   (SG) 

139 Joo Seng Road, Singapore 368362  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính áp tròng. 
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(210) 4-2010-24668 (220) 23.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.5.1; 26.5.3; 26.5.4 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) SCG BUILDING MATERIALS 
COMPANY LIMITED  (TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
Thailand 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý bán hàng vật liệu xây dựng; dịch vụ quản lý bán hàng tại cửa 

hàng bán lẻ; dịch vụ cung cấp kĩ sư, kĩ thuật viên, hoặc công nhân cho xây dựng.  
 
 
 

(210) 4-2010-24669 (220) 23.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.5.1; 26.5.3; 26.5.4 
(591) Đỏ, trắng 
(731) SCG BUILDING MATERIALS 

COMPANY LIMITED   (TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp thông tin liên quan đến: xây dựng, lắp 

đặt, sửa chữa và trang trí công trình xây dựng và nhà ở; dịch vụ xây dựng, lắp đặt, sửa 
chữa và trang trí công trình xây dựng và nhà ở; dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin về 
lượng vật liệu sử dụng cho xây dựng, lắp đặt, sửa chữa và trang trí công trình xây dựng 
và nhà ở.  

 
 
 

(210) 4-2010-24700 (220) 24.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) MASTELLONE HNOS. S.A.  (AR) 

Alte. Brown 957, General RodrÝguez, 
Buenos Aires, Argentina 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột và pho mát. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
502 

(210) 4-2010-24743 (220) 24.11.2010 
  (441) 25.03.2011 
(300) 85/062,376 14.06.2010 US 

  
(731) NOVELLUS SYSTEMS, INC.  (US) 

4000 North First Street, San Jose, 
California 95134, U.S.A 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy sản xuất chất bán dẫn.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-24779 (220) 25.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.5.1; A26.3.5; 26.3.4; A14.7.13 
(591) Cam, xanh xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thế Giới Kỹ 
Thuật  (VN) 
25 - 27 Đỗ Thừa Tự, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng: xây dựng công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, 

công trình ngầm, đường ống dẫn khí chất lỏng.  
 

Nhóm 42: Khảo sát địa chất. 
 
 
 
 

(210) 4-2010-24806 (220) 25.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.5.1; A5.5.21 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Đại Uy  (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam  

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp: keo silicone, keo dán gỗ, keo dán gạch, keo 

dán giầy da, keo đa năng, keo trám bít. 
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu keo dán các loại.  
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(210) 4-2010-24817 (220) 25.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.1; 26.15.1; 14.5.21; 14.5.23 
(591) Trắng, đen, da cam 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, 
Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại thông minh; phần mềm máy tính dùng để chỉnh 

sửa các thao tác hàng ngày trên điện thoại, sổ địa chỉ, lịch, ghi chú, và các nội dung đa 
phương tiện có trong các thiết bị di động bằng cách sử dụng máy tính cá nhân hoặc 
internet; phần mềm máy tính dùng để truy cập các kho lưu trữ nội dung dạng kỹ thuật 
số; nhạc chuông, phần mềm trò chơi điện tử, hình ảnh và âm thanh có thể tải về từ mạng 
máy tính toàn cầu; thiết bị giải trí đa phương tiện; máy ảnh kỹ thuật số; máy tính.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ lưu giữ  trang web (hosting) cung cấp các nội dung thông tin dạng kỹ 
thuật số, cụ thể là đoạn băng thu âm (audio clips), đoạn băng thu âm thanh và hình ảnh 
(video clips), băng vi-đê-ô ca nhạc, băng vi- ®ª-« trình diễn ca nhạc, đoạn phim, ảnh, 
nhạc chuông và ảnh nền có thể tải xuống; dịch vụ lưu trữ trên các trang web các nội 
dung giáo dục và giải trí cho người khác; dịch vụ lưu trữ trang web (hosting); dịch vụ 
bảo trì phần mềm máy tính; dịch vụ cập nhật phần mềm máy tính.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-24827 (220) 25.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.15.9; 26.15.11 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty TNHH P.B.O.X Việt Nam  

(VN) 
Khu Hạ Đoan 2, đường Chùa Vẽ, phường 
Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 06: Xà treo quần áo (khung treo quần áo) bằng kim loại chuyên dùng lắp đặt 

trong container.  
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(210) 4-2010-24840 (220) 25.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2; 24.9.1; A25.7.21; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, vàng đồng nhạt, đen, đỏ nâu, 

đỏ, đỏ nâu đậm 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô  

(VN) 
141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và bánh mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc.  

 
 
 
(210) 

 
4-2010-24846 

 
(220) 

 
25.11.2010 

  (441) 25.03.2011 
(531) 18.3.2; 25.1.6 
(731) LAM SOON SINGAPORE PTE LTD.  

(SG) 
15 Scotts Road, #05-01/03 Thong Teck 
Building, Singapore 228218  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn được, mỡ cho vào bánh cho xốp giòn và bơ thực vật.  

 
 
 

(210) 4-2010-24872 (220) 26.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.5; 26.1.2 
(591) Đỏ tươi, xanh lá, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Văn Lĩnh  
(VN) 
178/39 đường 304, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt cá gia cầm đã được bảo quản; rau củ quả được bảo quản; trứng; sữa và 

sản phẩm từ sữa: phomat, bơ; mứt, mứt quả.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2010-24873 (220) 26.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
vật liệu chịu lửa Novaref  
(VN) 
P206, tòa nhà 18T2, khu đô thị Trung 
Hòa - Nhân Chính, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm chịu lửa.   

 
 

(210) 4-2010-24874 (220) 26.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

vật liệu chịu lửa Novaref  
(VN) 
P206, tòa nhà 18T2, khu đô thị Trung 
Hòa - Nhân Chính, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm chịu lửa.  

 
 

(210) 4-2010-24875 (220) 26.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
vật liệu chịu lửa Novaref  
(VN) 
P206, tòa nhà 18T2, khu đô thị Trung 
Hòa - Nhân Chính, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm chịu lửa.  

 
 

(210) 4-2010-24914 (220) 26.11.2010 
  (441) 25.03.2011 
(300) 2010-046651 11.06.2010 JP 

  
(731) NINTENDO CO., LTD.   (JP) 

11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-
ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị chơi trò chơi viđêô dùng cho người tiêu dùng (chỉ dùng với máy thu 
hình); chương trình máy tính dùng cho thiết bị chơi trò chơi viđêô dùng cho người tiêu 
dùng; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang từ, băng từ, thẻ ROM, hộp chứa 
(cartridge) bộ nhớ ROM, chương trình máy tính lưu trữ thông tin dữ liệu trên đĩa CD-
ROM, đĩa DVD-ROM dùng cho thiết bị chơi trò chơi viđêô dùng cho người tiêu dùng; 
chương trình máy tính dùng để lưu trữ dữ kiện truyền thông dùng cho thiết bị chơi trò 
chơi viđêô dùng cho người tiêu dùng; bộ điều chỉnh, cần điều khiển và thẻ nhớ dùng cho 
thiết bị chơi trò chơi viđêô dùng cho người tiêu dùng (chỉ dùng với máy thu hình); bộ 
phận và linh kiện dùng cho thiết bị chơi trò chơi viđêo dùng cho người tiêu dùng (chỉ 
dùng với máy thu hình); chương trình máy tính dùng cho thiết bị chơi trò chơi cầm tay 
có màn hình tinh thể lỏng; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang từ, băng từ, thẻ 
ROM, hộp chứa (cartridge) bộ nhớ ROM, chương trình máy tính lưu trữ thông tin dữ liệu 
trên đĩa CD-ROM, đĩa DVD-ROM dùng cho thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình 
tinh thể lỏng; chương trình máy tính dùng để lưu trữ dữ kiện truyền thông dùng cho trò 
chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; máy chơi trò chơi viđêô tại các khu nhà có mái 
vòm (chỉ dùng với máy thu hình); chương trình máy tính dùng cho máy chơi trò chơi 
viđêô tại các khu nhà có mái vòm; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang từ, băng từ, 
thẻ ROM, hộp chứa (cartridge) bộ nhớ ROM, chương trình máy tính lưu trữ thông tin dữ 
liệu trên đĩa CD-ROM, đĩa DVD-ROM dùng cho máy chơi trò chơi viđêô tai các khu 
nhà có mái vòm; chương trình máy tính dùng để lưu trữ dữ kiện truyền thông dùng cho 
máy chơi trò chơi viđêô tại các khu nhà có mái vòm; bộ phận và linh kiện dùng cho máy 
chơi trò chơi video tại các khu nhà có mái vòm (chỉ dùng với máy thu hình); máy vi tính; 
mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang từ, băng từ, thẻ ROM, hộp chứa (cartridge) bộ 
nhớ ROM, đĩa CD-ROM, đĩa DVD-ROM và chương trình máy tính dùng để lưu trữ dữ 
liệu; chương trình máy tính có thể tải xuống được; chương trình máy tính; chương trình 
trò chơi dùng cho điện thoại di động; máy điện tử, thiết bị và bộ phận của chúng, cụ thể 
là bộ điều hợp dòng điện xoay chiều, micro, tai nghe, thiết bị ngoại vi máy tính, phần 
mềm máy tính, ổ đĩa cứng ngoài, vi mạch bộ nhớ cực nhanh, con chuột máy tính (thiết bị 
xử lý dữ kiện), miếng di chuyển con chuột máy tính, bàn phím máy tính; tấm phủ chỉ 
dùng cho bàn phím máy tính, máy quét hình ảnh và dữ liệu (thiết bị xử lý dữ kiện), ổ đĩa 
cứng, máy in chỉ dùng với máy tính, đi-ốt (đèn 2 cực không dùng để chiếu sáng), thiết bị 
nhớ dùng cho máy tính, bộ xử lý trung tâm (CPU), màn hình máy tính (phần cứng máy 
tính), loa dùng cho máy tính, pin máy tính, thiết bị tái tạo âm thanh dùng cho phương 
tiện truyền dữ kiện bằng quang học, thiết bị tái tạo âm thanh dùng cho phương tiện 
truyền dữ kiện bằng từ tính, thiết bị làm mát CPU, bảng mạch chính, cổng USB, bộ 
chuyển mạch dùng cho máy tính, bút điện tử (bộ hiển thị hình ảnh), nhật ký điện tử, dây 
điện và cáp điện; điện thoại di động; dây đeo dùng cho điện thoại di động; bộ phận và 
linh kiện dùng cho điện thoại di động; máy và thiết bị truyền thông tin; đĩa compad đĩa 
ghi sẵn; đĩa hát; máy nhịp (âm nhạc); mạch điện tử và đĩa CD-ROM có ghi sẵn các 
chương trình thao tác tự động dùng cho thiết bị âm nhạc điện tử, tệp danh sách bài hát có 
thể tải xuống được; phim điện ảnh lộ sáng; tấm phim kính ảnh lộ sáng; giá đỡ phim 
dương bản; tệp hình ảnh có thể tải xuống được; đĩa viđêô và băng viđêô đã được ghi sẵn; 
xuất bản phẩm điện tử.  
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(210) 4-2010-24917 (220) 26.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.2; 26.13.25 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thế Hệ Mới   (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Xuyên, đường số 
11, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 24: Bao vải phủ và vải thun trùm dùng cho màn hình máy vi tính, bàn phím máy 
vi tính, ti vi.   

 
 

(210) 4-2010-24926 (220) 26.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư - tư vấn - 
xây dựng Gia Định   (VN) 
0.06 đường C8, lô A, chung cư Tây 
Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý dự án; tư vấn đấu thầu xây dựng; lập tổng dự toán và dự toán 

công trình xây dựng. 
 

Nhóm 36: Lập dự án đầu tư; tư vấn đầu tư.  
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông; giám sát thi 
công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát thi công xây dựng và hoàn 
thiện công trình giao thông đường bộ. 

 
Nhóm 42: Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; thẩm tra thiết kế dự 
toán công trình.  

 
 

(210) 4-2010-24929 (220) 26.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.1; 26.3.4; 26.3.3 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh da trời đậm, cam 

đậm 
(731) Công ty TNHH dịch vụ khoa 

học kỹ thuật Khoa Đăng   (VN)
9 Hoàng Diệu, phường 5, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng cho nông nghiệp; phân bón dùng cho đất; phân bón supe phốt 
phát; phân bón có chứa nitơ; chế phẩm điều hoà sự sinh trưởng của cây trồng. 

 
Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là: chất diệt nấm, thuốc đuổi sâu bọ; thuốc trừ 
sâu; chế phẩm để diệt cây có hại (chất diệt cỏ); chế phẩm để diệt trừ sâu hại, thuốc tăng 
sức đề kháng cho cây trồng. 

 
 
 

(210) 4-2010-25030 (220) 29.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Vũ Thế Quân   (VN) 
Số 25, tổ 31, phường Ngọc Thụy, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen (thiết bị trong nhà tắm); bồn rửa mặt la-va-bô (dụng cụ thiết bị 

trong nhà vệ sinh); bệ xí nhà vệ sinh; vòi nước trong nhà vệ sinh (vòi xịt nước của bệ xí); 
ống dẫn nước (bộ phận của thiết bị vệ sinh được sử dụng trong nhà vệ sinh, nhà tắm). 

 
Nhóm 20: Gương soi và đồ linh kiện thay thế; mắc áo (là dụng cụ treo quần áo không 
gắn vào tường; giá để bát đĩa cốc chén. 

 
Nhóm 21: Chậu bằng kim loại dùng cho mục đích gia đình; hộp đựng xà phòng.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán vòi hoa sen, bồn rửa mặt la-va-bô, bệ xí nhà vệ sinh, vòi 
nước nhà vệ sinh, bình nước lạnh trong nhà vệ sinh, ống dẫn nước trong nhà vệ sinh, 
gương soi và linh kiện thay thế, mắc áo, chậu bằng kim loại dùng trong nhà vệ sinh, giá 
để bát đĩa cốc chén.  

 
 
 

(210) 4-2010-25035 (220) 29.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.7.17; 3.7.16 (540) 

  

(731) Công ty CP đầu tư và phát 
triển ý Tưởng Việt  (VN) 
Số 608 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phần mềm, website, máy tính, máy văn phòng, dịch vụ bán hàng hoá 

qua mạng internet các sản phẩm mua bán phần mềm, website, máy tính, máy văn phòng, 
xúc tiến bán hàng trên các trang web, quảng cáo. 
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(210) 4-2010-25040 (220) 29.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.5.1; A5.5.20; A3.13.4; A3.13.24 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ong Trung 
ương  (VN) 
Ngõ 68 Nguyên Hồng, Láng hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 04: Sáp ong. 
 

Nhóm 05: Nọc ong (dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 29: Phấn hoa đã chế biến dùng cho thực phẩm; ấu trùng ong đã được chế biến; 
ong non đã qua chế biến.  

 
Nhóm 30: Mật ong nguyên chất và đã được chế biến; keo ong.  

 
Nhóm 31: Ong non và ấu trùng ong nguyên chất (sống).  

 
 

(210) 4-2010-25058 (220) 29.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.2.3; 25.5.25; 26.2.1 
(591) Trắng, đen, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hừng Đông   (VN) 
Lô E20 đường 3/2, phường 8, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đá, sỏi, vật tư thiết bị ngành dầu khí; mua bán xăng dầu và các sản 

phẩm của chúng; mua bán vật liệu xây dựng và thiết bị lắp đặt trong xây dựng.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công trình kỹ thuật, công trình đường dây và 
trạm điện, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình công nghiệp, giao thông, thuỷ 
lợi, công trình đường ống cấp thoát nước; xây dựng kết cấu công trình; dọn dẹp, tạo mặt 
bằng xây dựng (san lấp mặt bằng); khai thác đá, cát, sỏi và đất san lấp; cho thuê máy 
móc, thiết bị xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hoá đường bộ; cho thuê xe có động cơ; cho thuê máy móc, thiết 
bị xây dựng.   

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
510 

(210) 4-2010-25083 (220) 29.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thiên Thảo  (VN) 
Số 28, ngõ 178 Thái Hà, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-25084 (220) 29.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thiên Thảo   (VN) 
Số 28, ngõ 178 Thái Hà, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-25085 (220) 29.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thiên Thảo   (VN) 
Số 28, ngõ 178 Thái Hà, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2010-25086 (220) 29.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

tím than, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất nhựa Vĩnh Hưng (VN)  (VN)
131/38 Kinh Dương Vương, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Tăng phô đèn (ballast); cầu dao điện; dây điện; ổ cắm điện; đế điện âm tường; 

tắc te đèn. 
 
 

(210) 4-2010-25093 (220) 29.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 25.1.25; A5.5.20 
(731) SAMLING ELEGANT LIVING GROUP 

CO., LTD   (VG) 
Romasco Place, Wickhams Cay 1, P.O 
Box 3140, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Sàn, không bằng kim loại; đá lát sàn; thanh gỗ lát sàn; tấm lót lát sàn bằng gỗ; 

gỗ lát sàn dùng trong xây dựng; tấm ván sàn. 
 
 

(210) 4-2010-25098 (220) 29.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần Mặt Trời 

Xanh   (VN) 
73-75 đường 32, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm tin học.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ môi giới thương mại; dịch vụ mua bán phần mềm tin học.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ dịch thuật; dịch vụ phiên dịch. 
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(210) 4-2010-25110 (220) 30.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu 
tư và Thẩm định giá Việt Nam  
(VN) 
Phòng 108A, 23 Láng Hạ, phường Thành 
Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thẩm định giá; định giá bất động sản. 

 
 

(210) 4-2010-25133 (220) 30.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 18.3.2; 18.3.23 
(591) Trắng, xanh, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vận tải thuỷ 
bộ Kim Cương  (VN) 
138 Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng 
Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải.  

 
 

(210) 4-2010-25134 (220) 30.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.23; 1.5.1; A5.5.20; 1.15.14; 1.15.15
(591) Trắng, xanh dương, xanh nhạt, đỏ, cam, 

xám 

(540) 

  

(731) Phạm Quốc Việt  (VN) 
08 thôn Thịnh Long, xã Ninh Loan, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; mua bán máy lọc 

nước; mua bán bình chứa nước inox; mua bán hàng trang trí nội thất.  
 
 

(210) 4-2010-25135 (220) 30.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại quốc tế SIDUS  
(VN) 
Số 25, ngõ 106 Chùa Láng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn, áo sơ mi; cà vạt; áo thun (T-shirt); quần áo đồng 
phục. 

 
 

(210) 4-2010-25137 (220) 30.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.11.3; 1.15.23; A25.7.21 
(591) Xanh lá cây, xanh lá non, trắng 
(731) Công ty TNHH quảng cáo và 

du lịch Cánh Buồm   (VN) 
378 Cách Mạng Tháng Tám, phường Phú 
Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu và xúc tiến thương mại (cho người 

khác). 
 
 

(210) 4-2010-25142 (220) 30.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh, trắng, hồng 
(731) Công ty TNHH thương mại đầu 

tư và phát triển Châu Âu  (VN)
A20, ngõ 109 Trường Chinh, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 

Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị - vật tư y 

tế; môi giới thương mại; đại lý mua bán ký gửi hàng hóa trang thiết bị - vật tư y tế.  
 
 

(210) 4-2010-25166 (220) 30.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.5.1; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, xám 
(731) FIRST COMMERCIAL BANK   (TW) 

30, Sec.1, Chung King S. Rd., Taipei 
100-05, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ 
quản lý đầu tư; dịch vụ uỷ thác liên quan đến tài chính. 

 
 

(210) 4-2010-25193 (220) 30.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.13.25; 26.3.23 
(731) Công ty Cổ phần Thương mại 

Hồng Phúc   (VN) 
Số 241 đường Nguyễn Đức Cảnh, 
phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành 
phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển 

JUDIMAX (JUDIMAX., JSC) 
 
(511)   Nhóm 07: Bơm (máy); quạt gió dùng cho động cơ và máy; bơm (bộ phận của máy móc, 

máy hoặc động cơ); bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, máy và động cơ; môtơ dùng cho 
tầu thuyền; động cơ và máy thủy lực; máy phát điện; máy rung dùng trong công nghiệp; 
cơ cấu giảm tốc không dùng cho xe cộ mặt đất.  

 
Nhóm 35: Hãng xuất nhập khẩu; tư vấn tổ chức kinh doanh; hãng quảng cáo; bán đấu 
giá; điều hành kinh doanh cho khách sạn. 

 
 

(210) 4-2010-25194 (220) 30.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty Cổ phần Thương mại 

Hồng Phúc   (VN) 
Số 241 đường Nguyễn Đức Cảnh, 
phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành 
phố Hải Phòng  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển 
JUDIMAX (JUDIMAX., JSC) 

 
(511)   Nhóm 07: Bơm (máy); quạt gió dùng cho động cơ và máy; bơm (bộ phận của máy móc, 

máy hoặc động cơ); bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, máy và động cơ; hộp số không 
dùng cho xe cộ mặt đất; môtơ dùng cho tầu thuyền; động cơ và máy thủy lực; bơm chân 
không (máy); máy phát điện; máy rung dùng trong công nghiệp; cơ cấu giảm tốc không 
dùng cho xe cộ mặt đất.  

 
Nhóm 12: Xe mô tô, xe máy; động cơ điện dùng cho xe cộ mặt đất; động cơ cho xe máy; 
động cơ lái dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; xe có thiết bị kỹ thuật giống chiếc 
nĩa ở đầu dùng để nâng và di chuyển các vật nặng, xe nâng; xe chở hàng ba bánh; xe 
buýt; xe ô tô. 
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Nhóm 35: Hãng xuất nhập khẩu; tư vấn tổ chức kinh doanh; hãng quảng cáo; bán đấu 
giá; điều hành kinh doanh cho khách sạn. 

 
 

(210) 4-2010-25196 (220) 30.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 19.7.1; A19.11.5 
(731) SAN YO PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIAL CO., LTD.  (TW) 
23F-1, 2, 3, No.175, Chung Cheng 2Nd 
Rd., Ling Ya Dist., Kaohsiung, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Đồ uống có chứa cồn dùng để chữa bệnh, thuốc viên, thuốc mỡ, cồn y tế, thực 

phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2010-25201 (220) 30.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.1.1; A2.1.23; 2.9.14; A2.9.15 
(731) CITY-LINK EXPRESS (M) SDN BHD  

(MY) 
No 3A, Jalan Akitek U1/22, Seksyen U1, 
Hicom-Glenmarie Industrial Park, 40000 
Shah Alam, Selangor, Malaysia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: ấn phẩm in; giấy in sẵn dùng để gửi thư; vật liệu dùng để bao gói (bằng chất 

dẻo); tờ rơi quảng cáo; bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng; bìa cứng và đồ dùng 
làm bằng bìa cứng. 

 
 

(210) 4-2010-25223 (220) 30.11.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên sản xuất 
thực phẩm Đồng Xanh   (VN) 
54A đường 21, khu dân cư Bình Hưng, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Thảo mộc (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng (dùng cho mục 
đích y tế); chế phẩm vitamin; nước khoáng dùng cho ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng 
(thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế); chất tăng sự thèm ăn (thực phẩm chức 
năng sử dụng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 29: Sữa bột; sữa chua; sữa tươi; sữa đặc có đường; sữa chua uống; sữa trái cây 
(thành phần sữa là chủ yếu).  

 
 
 

(210) 4-2010-25253 (220) 01.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Hồng  (VN) 
Đường Phan Bội Châu, phường Lê Lợi, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn; dịch vụ ăn uống 

(do nhà hàng thực hiện).  
 
 
 

(210) 4-2010-25269 (220) 01.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 15.7.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh rêu 
(731) Công ty TNHH kỹ nghệ Quang 

Phổ   (VN) 
Số 34, Trần Quốc Toản, phường Hàng 
Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 07: Bánh răng dùng cho động cơ.  
 

Nhóm 35: Mua bán tư liệu sản xuất (ắc qui điện, tụ điện, dây điện, thiết bị để nạp ắc qui, 
máy biến áp), tư liệu tiêu dùng (đồng hồ, quạt điện, cửa cuốn), các sản phẩm cơ khí 
(bánh răng dùng cho động cơ, mô tơ dùng cho cửa cuốn), các sản phẩm thiết bị điện (đèn 
điện, đui dùng cho đèn điện) và dụng cụ đo, các sản phẩm đồ nhựa (hộp nhựa dùng cho 
công tắc đèn, bẳng điện bằng nhựa), các trang thiết bị nội thất (đèn lồng, đèn chùm); 
xuất nhập khẩu tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, các sản phẩm cơ khí, các sản phẩm 
thiết bị điện và dụng cụ đo, các sản phẩm đồ nhựa, các trang thiết bị nội thất.  
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(210) 4-2010-25275 (220) 01.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.5.1 
(591) Đỏ cam, xanh 
(731) Công ty cổ phần phụ gia Nhựa  

(VN) 
Số nhà 04, ngõ 12, đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật và Tư vấn đầu tư 

INCIP (INCIP CO., LTD.) 
 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; chế phẩm lọc gạn; ait béo; sản phẩm để bản quản hoa; 

chế phẩm hóa học để bảo quản thức ăn; sản phẩm bảo quản công trình xây dựng bằng 
gạch, chất kết dính bê tông, chế phẩm để bảo vệ bê tông (trừ sơn và dầu), chế phẩm 
chống ẩm dùng trong công trình xây dựng (trừ sơn); chất phụ gia trong sản xuất nhựa.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-25283 (220) 01.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.11.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn và kinh doanh Việt 
Bay    (VN) 
Số 64B, tổ 28 Lạc Trung B, phường 
Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán vật tư, thiết bị, máy móc ngành in, ngành ảnh; buôn bán máy tính, 

linh kiện máy tính, máy văn phòng, máy công nghiệp chế biến thực phẩm; buôn bán 
rượu và các sản phẩm đồ uống; buôn bán các sản phẩm may mặc, túi xách; đại lý mua 
bán và ký gửi hàng hóa, cụ thể là: vật tư, thiết bị, máy móc ngành in, ngành ảnh; đại lý 
mua bán và ký gửi hàng hoá, cụ thể là: máy tính, linh kiện máy tính, máy văn phòng, 
máy công nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống, hàng may mặc, túi xách; quảng cáo 
thương mại. 
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(210) 4-2010-25310 (220) 01.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A14.7.20 
(731) Công ty TNHH PROMINENT (Việt 

Nam)  (VN) 
Số 6, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
phường DaKao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; kim đồng hồ; khuy măng sét; ngọc trai (đồ trang sức); hạt trai hổ 

phách (hổ phách nén); cái kẹp cavát; cái ghim cavát; đồ trang sức bằng bạc.    
 

Nhóm 18: Túi đeo ở lưng; bao (túi) nhỏ bằng da để bao gói; túi quần áo dùng để đi du 
lịch; đai bằng da; dây da đeo vai bằng da; túi xách tay; dây dải bằng da; ví đựng tiền; 
vali; túi du lịch; hòm (hành lý); «.  

 
Nhóm 25: Quần áo; áo choàng (măng tô); găng tay (quần áo; mũ; áo vét (quần áo); áo 
nịt len (quần áo; áo sơ mi cộc tay chui đầu; hàng đan (quần áo); cavát; áo khoác ngoài; 
áo khoác mặc ngoài áo quần khác để che cho khỏi bụi (áo khoác làm việc); áo ba đờ 
xuy; quần áo ngủ; quần lót (quần đùi, quần lót chẽn); áo sợi đan chui đầu; quần áo may 
sẵn; áo sơ mi; giày; bít tất ngắn cổ; bộ quần áo; áo len dài tay; quần áo bơi; áo dệt kim 
cộc tay (áo T-shirt); quần dài; quần đùi, quần lót (quần ngắn của đàn ông, con trai).   

 
Nhóm 35: Hãng quảng cáo; hãng xuất nhập khẩu.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-25327 (220) 01.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.3; 26.1.2 
(591) Xanh dương, trắng, hồng 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

PANCERA  (VN) 
Khu công nghiệp Gò Dầu, xã Phước 
Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch men; gạch thạch anh.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng phi kim loại, gạch, gạch men, gạch thạch anh.  
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(210) 4-2010-25330 (220) 01.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.7.12; A5.7.22 
(591) Đỏ, vàng, vàng chanh, xanh lá cây, xanh 

lá cây đậm, trắng 
(731) Hợp tác xã sản xuất dịch vụ 

nông nghiệp Thuận Bình   (VN) 
ấp Đồn Na, xã Thuận Bình, huyện Thạnh 
Hóa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Chanh tươi.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán chanh tươi.  
 
 
 
 
 

(210) 4-2010-25445 (220) 02.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.25; 16.1.1; A16.1.5 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ Giải 

Pháp Số  (VN) 
37 Hoa Sữa, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 

tiện truyền thông để bán lẻ; dịch vụ cho thuê phương tiện quảng cáo. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ cung cấp kết nối 
viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cho thuê thiết bị gửi tin nhắn.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ cho thuê máy tính để truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ tư 
vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2010-25465 (220) 03.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.23; 25.5.25; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 69  
(VN) 
Số 11, ngõ 26 Thọ Lão, phường Đống 
Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; 

chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y; thực phẩm ăn kiêng dùng trong y học; thực 
phẩm cho trẻ em.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
Nhóm 35: Cửa hàng bán lẻ hàng tiêu dùng, cụ thể là mua bán thực phẩm, rượu, bia, đồ 
uống không cồn; mua bán chè.  

 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; bảo hiểm; quản lý bất động sản.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục; xuất bản sách; tổ chức và điều khiển hội nghị; cung cấp 
dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; tổ chức các hoạt động thể thao. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; tư vấn thiết kế xây 
dựng; dịch vụ khoa học công nghiệp thực phẩm, dịch vụ nghiên cứu khoa học cho mục 
đích y học, thú y. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ về y tế; thẩm mỹ viện; dịch vụ về nghề làm vườn. 

 
 

(210) 4-2010-25505 (220) 03.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A7.1.12; 25.5.25; A1.1.10; 7.1.24 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển, trắng, cam

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển nhà Đà Nẵng   (VN) 
186 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: bê tông, cát, đá, gạch, ngói. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; quảng cáo thương mại; xúc tiến thương mại; môi 
giới thương mại; nghiên cứu thị trường. 
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Nhóm 36: Mua bán bất động sản; đầu tư phát triển các dự án bất động sản, trung tâm 
thương mại, văn phòng cho thuê; đầu tư vốn xây dựng; đầu tư khai thác thuỷ điện; tư vấn 
đầu tư. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, 
cầu cảng, công trình cấp thoát nước đô thị, công trình điện từ 100KV trở xuống, công 
trình bưu chính viễn thông, công trình xăng dầu, khu công nghiệp; xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật đô thị; khai thác khoáng sản; sửa chữa các loại phương tiện có động cơ; tư vấn 
giám sát công trình. 

 
Nhóm 39: Kinh doanh dịch vụ vận tải; dịch vụ du lịch nội địa, quốc tế. 

 
Nhóm 40: Chế biến khoáng sản. 

 
Nhóm 41: Tổ chức sự kiện hội thảo, hội nghị; dịch vụ vui chơi giải trí. 

 
Nhóm 42: Tư vấn đo đạc bản đồ; tư vấn thiết kế xây dựng. 

 
Nhóm 43: Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2010-25516 (220) 03.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần sơn Nam 

Phong  (VN) 
B6, lô 8, khu đô thị Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sơn, vật liệu xây dựng, đại lý ký gửi hàng hóa vật liệu xây dựng.  

 
 

(210) 4-2010-25525 (220) 03.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.3.15; A5.3.13; A5.5.20; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Khoẻ Đẹp  (VN) 
283/45 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thảo mộc y tế; thuốc xoa bóp; dược phẩm. 
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Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, mũ nón, giày dép, túi xách các loại; mua bán nông sản, 
lâm sản.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-25587 (220) 03.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.11.1 
(591) Trắng, đen, xám, xanh dương 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật Đông 

Hưng Thịnh  (VN) 
M4, cư xá bệnh viện Tâm Thần, KP8, 
phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Chi tiết máy (bánh răng, bệ máy, khuôn hình, dao cắt).  
 

Nhóm 09: Tủ điện, tủ điều khiển (điện). 
 
 
 
 

(210) 4-2010-25612 (220) 06.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại sản xuất Thành 
Phát  (VN) 
P408B - E3, tập thể Vĩnh Hồ, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư ADVACAS (VPLS 
ADVACAS) 

 
(511)   Nhóm 19: Phụ kiện dùng cho ống cấp, thoát nước bằng nhựa HDPE bao gồm: ống nối, 

hộp chia ngả (tê); cút; nắp bịt ống; mặt bích nối nhựa (bích lồng); đai kẹp ống (đai khởi 
thuỷ - phụ kiện bằng nhựa). 

 
Nhóm 35: Buôn bán phụ kiện dùng cho ống cấp, thoát nước bằng nhựa, thiết bị phân 
phối nước và thiết bị vệ sinh, vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  
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(210) 4-2010-25700 (220) 06.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.2.7; 25.5.25; 2.9.23 
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, xanh lá cây, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược và 

trang thiết bị y tế Sơn Hà  
(VN) 
32/36 Trương Hoàng Thanh, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2010-25701 (220) 06.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.2.7; 25.5.25; 1.15.15 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược và 

trang thiết bị y tế Sơn Hà  
(VN) 
32/36 Trương Hoàng Thanh, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2010-25706 (220) 06.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.3.14; A2.3.16; 2.3.25 
(591) Trắng, tím, xám, xanh lá cây, xanh 

dương đậm, xanh da trời, đen 
(731) Công ty TNHH Hưng Nam Thịnh  

(VN) 
94/1052D Dương Quảng Hàm, phường 
17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc). 
 
 

(210) 4-2010-25715 (220) 06.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Lắp Máy Miền Nam  
(VN) 
Đường số 10, khu công nghiệp Hoà 
Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy công nghiệp; máy xay xát lúa gạo; máy tuốt lúa; máy 

phát điện; máy xới; máy cày; máy bơm nước; máy nén khí; máy nghiền; máy gặt hái; 
động cơ diezel dùng cho máy nông cụ và các phụ tùng kèm theo.  

 
Nhóm 08: Dụng cụ đào xới (dụng cụ cầm tay); dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay); dụng 
cụ nông nghiệp (cầm tay); dụng cụ làm vườn; dao; kéo. 

 
Nhóm 21: Tác phẩm nghệ thuật bằng gốm sứ hoặc đất nung hoặc thủy tinh; bình tưới 
cây; đồ chứa đựng dùng cho gia đình và nhà bếp (trừ loại bằng kim loại quý); dụng cụ 
dùng trong nhà vệ sinh; bộ nồi nấu ăn dùng cho nhà bếp; máy nghiền gia dụng không 
dùng điện.  

 
Nhóm 30: Hạt tiêu; cà phê; ca cao; sô cô la; bánh quy; kẹo.  

 
Nhóm 36: Hãng bất động sản; dịch vụ chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ cho thuê 
văn phòng (bất động sản); dịch vụ đầu tư tài chính; hoạt động ngân hàng. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ, các loại máy móc dùng trong nông 
nghiệp; xây dựng các công trình công nghiệp, công trình dân dụng, nhà ở, văn phòng; 
dịch vụ khai thác khoáng sản; dịch vụ làm sạch tòa nhà và các thiết bị trong nhà; dịch vụ 
cho thuê các thiết bị xây dựng. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế và nội địa; dịch vụ vận chuyển hàng hóa, hành 
khách; dịch vụ chuyển phát hàng hóa, thư tín, bưu kiện; dịch vụ cho thuê kho bãi; dịch 
vụ phân phối nước sinh hoạt; dịch vụ bao gói hàng hóa. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị; dịch vụ tổ chức các chương trình 
biểu diễn nghệ thuật; dịch vụ giải trí; dịch phụ xuất bản các ấn phẩm, tạp chí (trừ các ấn 
phẩm quảng cáo); dịch vụ dàn dựng các chương trình phát thanh, truyền hình; dịch vụ 
giáo dục đào tạo.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
525 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc các công trình xây dựng; thiết kế máy nông nghiệp 
và công nghiệp; dịch vụ thiết kế phần mềm và các chương trình máy tính; dịch vụ ứng 
dụng kiến thức khoa học công nghệ vào điều hành máy móc, xây dựng cầu đường; dịch 
vụ nghiên cứu về cơ khí; dịch vụ lập dự án đầu tư xây dựng.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
quán rượu; dịch vụ cho thuê phòng họp; dịch vụ cho thuê lều (chỗ ở tạm thời). 

 
Nhóm 44: Dịch vụ nhà nghỉ dưỡng bệnh; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ trồng rừng và 
chăm sóc vườn hoa, cây cảnh; thẩm mỹ viện; bệnh viện; nhà tế bần. 

 
 

(210) 4-2010-25758 (220) 07.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phát triển 
công nghệ Phần Mềm Quang 
Trung  (VN) 
Tòa nhà JVPE, khu Công viên Phần mềm 
Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; dịch 

vụ bảo trì phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; lập chương trình máy tính; 
dịch vụ cho thuê trang web.  

 
 
(210) 

 
4-2010-25772 

 
(220) 

 
07.12.2010 

  (441) 25.03.2011 
(531) 1.15.23; 26.15.15 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần May Bình 
Minh  (VN) 
440 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang các loại. 

 
 

(210) 4-2010-25779 (220) 07.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.25 (540) 

  

(731) Lê Hoàng Thạch  (VN) 
544/8 đường Lý Thường Kiệt, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
526 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm (phong bì, tập, sổ, giấy, mực in, thước kẻ, tẩy, bút). 
 

Nhóm 35: Mua ban các loại xe ô tô, hàng tiêu dùng (quần áo, giày dép), nông sản (các 
loại đậu, ngô, rau xanh), thực phẩm (bánh mỳ, chè, sữa, bún phở, miến, mỳ, hủ tiếu), văn 
phòng phẩm; quảng cáo, tổ chức các sự kiện truyền thông. 

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp  giao thông, thuỷ lợi.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-25833 (220) 07.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.1; 26.4.4 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển công nghệ điện tử Viễn 
Thông  (VN) 
18 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ nguồn điện; phần mềm máy tính (đã ghi).  
 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin giải trí với phương tiện phát thanh, truyền hình, 
báo chí; các dịch vụ vui chơi giải trí.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-25866 (220) 08.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất đồ gỗ nội thất 
Chàng Sơn  (VN) 
Số 79, tổ 20, phố Khương Trung, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, gương, khung ảnh. 
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(210) 4-2010-25922 (220) 08.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; 26.11.3; 26.4.2; 26.1.5 
(591) Trắng, đen, đỏ đậm, nâu nhạt 
(731) CLEMENS KUCHLER   (DE) 

Eifelstrabe 18, 65812 Bad Soden, 
Germany  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Sản phẩm liên quan đến thuốc lá, cụ thể là thuốc lá điếu và đầu lọc dùng cho 

thuốc lá điếu; đồ dùng dành cho người hút thuốc, cụ thể là ống nhổ dùng cho người hút 
thuốc (không làm bằng kim loại quý); bật lửa dùng cho người hút thuốc (không làm 
bằng kim loại quý); cái cắt đầu xì gà; diêm.  

 
 
 

(210) 4-2010-25923 (220) 08.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 25.1.25 
(731) SHIRLEY HSUEH   (US) 

7111 Stonewood Dr., Huntington Beach, 
CA 92647, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da (mỹ phẩm, không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm 

chăm sóc tóc (mỹ phẩm, không dùng cho mục đích y tế); mỹ phẩm. 
 
 
 

(210) 4-2010-25924 (220) 08.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 25.1.25 
(731) SHIRLEY HSUEH   (US) 

7111 Stonewood Dr., Huntington Beach, 
CA 92647, United States of America  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da (mỹ phẩm, không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm 

chăm sóc tóc (mỹ phẩm, không dùng cho mục đích y tế); mỹ phẩm.  
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(210) 4-2010-25950 (220) 09.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.7.3; 25.1.5; A25.1.10 
(591) Xanh, đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH UWC Việt Nam  
(VN) 
Thị trấn Châu Thành, huyện Châu 
Thành, tỉnh Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 22: Dây thừng.  

 
 

(210) 4-2010-25970 (220) 09.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A24.17.12; 26.4.2; 26.4.7 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

trực tuyến 24H     (VN) 
Phòng 1401-1404 tầng 14 trung tâm giáo 
dục công nghệ thông tin Hà Nội, K1 Hào 
Nam, đường Giảng Võ, phường Cát 
Linh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Báo điện tử (có thể tải xuống được từ mạng Internet); phần mềm báo điện tử.   
 

Nhóm 35: Tuyển dụng nhân sự và sắp xếp việc làm; văn phòng tuyển dụng lao động; 
dịch vụ môi giới việc làm.    

 
Nhóm 38: Hãng thông tấn; dịch vụ phát thanh; truyền hình cáp; truyền tin và ảnh có trợ 
giúp của máy tính; dịch vụ nhắn tin qua vô tuyến, điện thoại hoặc phương tiện điện tử 
khác.  

 

Nhóm 41: Dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ giải trí; xuất bản 
sách; dịch vụ ghi băng đĩa. 

 
 

(210) 4-2010-25971 (220) 09.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 17.1.1; A17.1.2; 21.1.25 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

trực tuyến 24H     (VN) 
Phòng 1401-1404 tầng 14 trung tâm giáo 
dục công nghệ thông tin Hà Nội, K1 Hào 
Nam, đường Giảng Võ, phường Cát 
Linh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 09: Báo điện tử (có thể tải xuống được từ mạng Internet); phần mềm báo điện tử.   
 

Nhóm 35: Tuyển dụng nhân sự và sắp xếp việc làm; văn phòng tuyển dụng lao động; 
dịch vụ môi giới việc làm.    

 
Nhóm 38: Hãng thông tấn; dịch vụ phát thanh; truyền hình cáp; truyền tin và ảnh có trợ 
giúp của máy tính; dịch vụ nhắn tin qua vô tuyến, điện thoại hoặc phương tiện điện tử 
khác.  

 
Nhóm 41: Dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ giải trí; xuất bản 
sách; dịch vụ ghi băng đĩa. 

 
 

(210) 4-2010-25973 (220) 09.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) MEWAH BRANDS (S) PTE LTD   (SG) 

No. 5 International Business Park, #05-
00 Mewah Building, Singapore 609914  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu có thể ăn được và mỡ có thể ăn được và các loại nhũ tương của chúng; 

dầu cọ dùng cho thực phẩm; olein cọ dùng cho thực phẩm; stearin cọ dùng cho thực 
phẩm; dầu dừa; dầu hạt cọ dùng làm thực phẩm; olein hạt cọ dùng làm thực phẩm; 
stearin hạt cọ dùng làm thực phẩm; dầu đậu nành dùng cho thực phẩm; dầu ngô; dầu hạt 
bông; dầu hoa hướng dương dùng làm thực phẩm; dầu cải dầu dùng làm thực phẩm; dầu 
cải dùng làm thực phẩm; dầu hợp hyđro dùng làm thực phẩm; olein cọ hợp hyđro dùng 
làm thực phẩm; olein hạt cọ hợp hyđro dùng làm thực phẩm, stearin hạt cọ hợp hyđro 
dùng làm thực phẩm; mỡ hợp hyđro dùng làm thực phẩm; stearin cọ hợp hyđro dùng làm 
thực phẩm; bơ thực vật; mứt ướt để phết; bơ mỡ dùng trong bánh kẹo; chất thay thế bơ 
cacao dùng cho thực phẩm; sản phẩm thay thế bơ cacao; sản phẩm tương đương bơ cacao 
làm từ dầu cọ và chất béo không từ sữa; mỡ pha vào bánh cho xốp giòn; mỡ đã được este 
hóa tương hỗ dùng cho thực phẩm; chất thay thế dầu bơ dùng cho thực phẩm; mỡ hỗn 
hợp dùng cho thực phẩm; chất thay thế chất béo của sữa dùng cho thực phẩm; dầu thực 
vật và mỡ thực vật dùng cho thực phẩm; dầu hỗn hợp và mỡ hỗn hợp dùng làm thực 
phẩm; chất béo của pho mát; chất béo của sữa chua; sữa và các sản phẩm từ sữa; mứt 
(ướt) bơ lạc; mứt (ướt) từ dừa; sữa cô đặc; bột cacao và bơ cacao. 

 
 

(210) 4-2010-25976 (220) 09.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư Đại Phát   (VN) 
Số 13 đường 41, phường 6, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo, thông tin về giải trí, biểu diễn (trình diễn) trực tiếp, 
dịch vụ làm người mẫu  cho các nghệ sĩ, tổ chức trình diễn, sản xuất chương trình biểu 
diễn. 

 
 

(210) 4-2010-25995 (220) 09.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) ACER INCORPORATED  (TW) 

7 F, No. 137, Sec. 2, Chien Kuo N. Rd., 
Taipei, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động, điện thoại thông minh, điện thoại di động có camera, thiết 

bị định vị toàn cầu, vật lưu trữ dữ liệu từ tính; điện thoại có camera. 
 
 

(210) 4-2010-26007 (220) 09.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS 

CO., LTD.  (TW) 
38, Sec.1, Chung-King South Road, 
Taipei 100, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn; dịch vụ thống kê bảo hiểm; bảo hiểm hỏa hoạn; bảo hiểm y 

tế; môi giới bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; dịch vụ cung cấp thông tin bảo hiểm; dịch vụ 
bảo hiểm; bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm hàng hải; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ đầu tư vốn; 
dịch vụ kiểm tra séc; dịch vụ thanh toán bù trừ (tài chính); dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ 
thẻ ghi nợ; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động 
sản); dịch vụ tài chính; dịch vụ đầu tư quỹ; dịch vụ chuyển tiền điện tử; dịch vụ thuê mua 
tài chính; dịch vụ ngân hàng gia đình; cho vay trả góp; phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ 
cấp tài chính để thuê mua tài sản; dịch vụ cho vay (tài chính); dịch vụ thế chấp ngân 
hàng; dịch vụ quỹ tương hỗ, cụ thể là một loại quỹ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng 
được thành lập để kêu gọi vốn của các nhà đầu tư và sau đó số vốn của quỹ này sẽ được 
đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và các loại công cụ khác của thị trường đầu tư ngắn hạn; 
dịch vụ tổ chức thu hộ (ngân hàng thu hộ); dịch vụ thu nợ; dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ 
ngân hàng tiết kiệm; dịch vụ văn phòng cung cấp chỗ ở (căn hộ); dịch vụ cho thuê bất 
động sản; quản lý bất động sản; đại lý bất động sản; đánh giá bất động sản; môi giới bất 
động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê căn hộ; dịch vụ bảo lãnh (tài 
chính); dịch vụ bảo đảm (tài chính); dịch vụ quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ bao thanh 
toán; dịch vụ ủy thác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; dịch vụ tín thác trong lĩnh vực 
tài chính, ngân hàng; dịch vụ cho vay có bảo đảm. 
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(210) 4-2010-26008 (220) 09.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS 

CO., LTD.   (TW) 
38, Sec.1, Chung-King South Road, 
Taipei 100, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn; dịch vụ thống kê bảo hiểm; bảo hiểm hỏa hoạn; bảo hiểm y 

tế; môi giới bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; dịch vụ cung cấp thông tin bảo hiểm; dịch vụ 
bảo hiểm; bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm hàng hải; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ đầu tư vốn; 
dịch vụ kiểm tra séc; dịch vụ thanh toán bù trừ (tài chính); dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ 
thẻ ghi nợ; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động 
sản); dịch vụ tài chính; dịch vụ đầu tư quỹ; dịch vụ chuyển tiền điện tử; dịch vụ thuê mua 
tài chính; dịch vụ ngân hàng gia đình; cho vay trả góp; phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ 
cấp tài chính để thuê mua tài sản; dịch vụ cho vay (tài chính); dịch vụ thế chấp ngân 
hàng; dịch vụ quỹ tương hỗ, cụ thể là một loại quỹ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng 
được thành lập để kêu gọi vốn của các nhà đầu tư và sau đó số vốn của quỹ này sẽ được 
đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và các loại công cụ khác của thị trường đầu tư ngắn hạn; 
dịch vụ tổ chức thu hộ (ngân hàng thu hộ); dịch vụ thu nợ; dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ 
ngân hàng tiết kiệm; dịch vụ văn phòng cung cấp chỗ ở (căn hộ); dịch vụ cho thuê bất 
động sản; quản lý bất động sản; đại lý bất động sản; đánh giá bất động sản; môi giới bất 
động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê căn hộ; dịch vụ bảo lãnh (tài 
chính); dịch vụ bảo đảm (tài chính); dịch vụ quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ bao thanh 
toán; dịch vụ ủy thác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; dịch vụ tín thác trong lĩnh vực 
tài chính, ngân hàng; dịch vụ cho vay có bảo đảm. 

 
 

(210) 4-2010-26009 (220) 09.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1 
(731) HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS 

CO., LTD.   (TW) 
38, Sec.1, Chung-King South Road, 
Taipei 100, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn; dịch vụ thống kê bảo hiểm; bảo hiểm hỏa hoạn; bảo hiểm y 

tế; môi giới bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; dịch vụ cung cấp thông tin bảo hiểm; dịch vụ 
bảo hiểm; bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm hàng hải; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ đầu tư vốn; 
dịch vụ kiểm tra séc; dịch vụ thanh toán bù trừ (tài chính); dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ 
thẻ ghi nợ; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động 
sản); dịch vụ tài chính; dịch vụ đầu tư quỹ; dịch vụ chuyển tiền điện tử; dịch vụ thuê mua 
tài chính; dịch vụ ngân hàng gia đình; cho vay trả góp; phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ 
cấp tài chính để thuê mua tài sản; dịch vụ cho vay (tài chính); dịch vụ thế chấp ngân 
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hàng; dịch vụ quỹ tương hỗ, cụ thể là một loại quỹ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng 
được thành lập để kêu gọi vốn của các nhà đầu tư và sau đó số vốn của quỹ này sẽ được 
đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và các loại công cụ khác của thị trường đầu tư ngắn hạn; 
dịch vụ tổ chức thu hộ (ngân hàng thu hộ); dịch vụ thu nợ; dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ 
ngân hàng tiết kiệm; dịch vụ văn phòng cung cấp chỗ ở (căn hộ); dịch vụ cho thuê bất 
động sản; quản lý bất động sản; đại lý bất động sản; đánh giá bất động sản; môi giới bất 
động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê căn hộ; dịch vụ bảo lãnh (tài 
chính); dịch vụ bảo đảm (tài chính); dịch vụ quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ bao thanh 
toán; dịch vụ ủy thác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; dịch vụ tín thác trong lĩnh vực 
tài chính, ngân hàng; dịch vụ cho vay có bảo đảm. 

 
 
 

(210) 4-2010-26011 (220) 09.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.15.21; A24.15.15 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
xây dựng Đỉnh Cao  (VN) 
197/19/3 ấp 3, Lê Văn Lương, xã Phước 
Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; hãng bất động sản; môi giới bất động sản; đầu tư vốn; 

quản lý bất động sản; dịch vụ nhà ở.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình; xí nghiệp xây dựng; nghề làm đồ gỗ mỹ thuật (sửa chữa); thông tin về xây 
dựng. 

 
Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; trang trí (thiết kế) 
nội thất; thiết lập bản vẽ công nghiệp; dịch vụ vẽ đồ hoạ. 

 
 
 

(210) 4-2010-26012 (220) 09.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) CORNING INCOPORATED  (US) 

One Riverfront Plaza, Corning, New 
York 14831, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 09: Sợi quang học làm bằng thủy tinh trong dây cáp hoặc dây tóc bóng đèn. 
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(210) 4-2010-26036 (220) 09.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.1; 26.1.2 
(591) Xanh, trắng, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH Thương Mại Đại 

Phát  (VN) 
Tầng 8, tòa nhà Đại Phát, lô A2C, cụm 
TTCN & CNN Cầu Giấy, đường Phạm 
Hùng, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; mua bán sắt thép, hàng kim khí.  
 

Nhóm 36: Môi giới, mua bán và cho thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công, tái chế cơ khí, đồ kim loại.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế: khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe. 
 
 

(210) 4-2010-26038 (220) 09.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A6.19.11; 3.5.1 
(731) MCCALLUM INDUSTRIES LIMITED  

(NZ) 
21-27 Mihini Road, Henderson, 
Auckland 0612, New Zealand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho trẻ sơ sinh bao gồm: đồ uống cho trẻ sơ sinh; bột ngũ cốc cho 

trẻ sơ sinh; thực phẩm cho trẻ sơ sinh bao gồm thịt; thực phẩm cho trẻ sơ sinh bao gồm 
trái cây và rau củ; bột (thức ăn) cho trẻ sơ sinh; món tráng miệng cho trẻ sơ sinh. 

 
 

(210) 4-2010-26039 (220) 09.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) MCCALLUM INDUSTRIES LIMITED  
(NZ) 
21-27 Mihini Road, Henderson, 
Auckland 0612, New Zealand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho trẻ sơ sinh bao gồm: đồ uống cho trẻ sơ sinh; bột ngũ cốc cho 
trẻ sơ sinh; thực phẩm cho trẻ sơ sinh bao gồm thịt; thực phẩm cho trẻ sơ sinh bao gồm 
trái cây và rau củ; bột (thức ăn) cho trẻ sơ sinh; món tráng miệng cho trẻ sơ sinh.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-26058 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.25; A26.11.12; A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Nam Dương   (VN) 
Số 170, ngõ 17, phố Sơn Tây, phường 
Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo và các dịch vụ liên quan đến quảng cáo: quảng cáo trên truyền 

hình, đài phát thanh, tổ chức triển lãm, hội chợ nhằm mục đích quảng cáo, cho thuê 
không gian quảng cáo, truyền bá các thông báo quảng cáo cho khách hàng; mua bán 
máy móc, thiết bị ngành xây dựng, thiết bị điện, hệ thống điều hòa, hệ thống thông gió; 
mua bán vật liệu xây dựng; đại lý ký gửi hàng hóa cụ thể là đại lý ký gửi máy móc, thiết 
bị ngành xây dựng, thiết bị điện, hệ thống điều hòa, hệ thống thông gió, vật liệu xây 
dựng.  

 
Nhóm 36: Đầu tư tài chính; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; tư vấn đầu tư 
xây dựng; đầu tư tài chính để cải tạo đất, xây dựng hạ tầng, xây dựng nhà nhằm mục 
đích cho thuê, chuyển nhượng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình công 
cộng, thủy lợi, giao thông và công trình công cộng; xây dựng và lắp đặt đường dây tải 
điện, trạm biến áp từ 35KV trở xuống; trang trí nội thất, ngoại thất; lắp đặt các thiết bị 
điện, hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa, hệ thống chữa cháy, hệ thống cấp thoát 
nước cho các công trình xây dựng; lắp đặt bảng hiệu, biển hiệu quảng cáo, pa nô quảng 
cáo. 

 
Nhóm 42: Thiết kế nội thất, ngoại thất; thiết kế biển hiệu, bảng hiệu, pa nô, tờ rơi quảng 
cáo; thiết kế các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình công cộng, 
thủy lợi, giao thông và công trình công cộng. 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
535 

(210) 4-2010-26076 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 7.11.10; 7.11.25; 6.1.2 
(591) Xanh, xám, đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng thương mại dịch vụ 
Hoàng Hà  (VN) 
7/27C, đường 182, khu phố 3, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giám sát xây dựng công trình xây dựng; lắp dặt và sửa chữa thiết bị 

điện; xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; xây dựng công 
trình cầu đường.  

 
 

(210) 4-2010-26078 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A25.7.22; 25.5.2; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần ATC Toàn 

Cầu   (VN) 
Số 16, ngõ 462, đường Bưởi, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển 

JUDIMAX (JUDIMAX., JSC) 
 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng năng lượng mặt trời; quạt chạy bằng năng lượng mặt trời; đèn 

chạy bằng năng lượng mặt trời; tấm thu năng lượng mặt trời.  
 

Nhóm 35: Mua bán ac qui năng lượng mặt trời, bình nước nóng năng lượng mặt trời, 
quạt chạy bằng năng lượng mặt trời, đèn chạy bằng năng lượng mặt trời, tấm thu năng 
lượng mặt trời, pin năng lượng mặt trời. 

 
 

(210) 4-2010-26079 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.2 
(731) Công ty cổ phần ATC Toàn 

Cầu  (VN) 
Số 16, ngõ 462, đường Bưởi, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển 
JUDIMAX (JUDIMAX., JSC) 
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(511)   Nhóm 11: bình nước nóng năng lượng mặt trời; quạt chạy bằng năng lượng mặt trời; đèn 
chạy bằng năng lượng mặt trời; tấm thu năng lượng mặt trời.  

 
Nhóm 35: Mua bán ac qui năng lượng mặt trời, bình nước nóng năng lượng mặt trời, 
quạt chạy bằng năng lượng mặt trời, đèn chạy bằng năng lượng mặt trời, tấm thu năng 
lượng mặt trời, pin năng lượng mặt trời. 

 
 

(210) 4-2010-26082 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) SUNTORY HOLDINGS LIMITED   (JP)

1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka 530-8203, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không chứa cồn có vị bia; nước khoáng (đồ uống), nước có ga và 

đồ uống không chứa cồn; đồ uống hoa quả (không chứa cồn) và nước ép trái cây; xi-rô 
và chế phẩm để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2010-26096 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) AUSTRALIA AND NEW ZEALAND 

BANKING GROUP LIMITED   (AU) 
ANZ Centre Melbourne, Level 9, 833 
Collins Street, Docklands, Victoria 3008, 
Australia  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính bao gồm cả phần mềm tải được về máy tính và phần mềm 

ghi trên máy tính; thẻ ghi mã từ bao gồm cả thẻ ghi nợ và thẻ ghi có; thẻ chip và thẻ 
thông minh; máy giao dịch tự động; máy chuyển tiền điện tử tại điểm bán (EFTPOS); 
máy kiểm tra thẻ ghi nợ và thẻ ghi có; bảng hiệu quảng cáo điện tử; màn hình video; các 
bộ phận hiện hình video; máy tính; thiết bị xử lý dữ liệu; vật ghi dữ liệu từ; vật mang môi 
trường dữ liệu từ; vật mang môi trường dữ liệu quang; đã ghi; thiết bị bảo quản dữ liệu; 
đĩa từ; đĩa CD; đĩa DVD. 

 
Nhóm 16: Đồ dùng văn phòng (không bao gồm đồ gỗ); giấy; áp phích quảng cáo; ấn 
phẩm; thẻ phi từ tính; cuốn sách nhỏ; lịch ghi nhớ; đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy (trừ 
thiết bị); bút (đồ dùng văn phòng); bút chì; lịch; séc; hộp đựng quyển séc; sổ ghi tài 
khoản, dấu thẻ ghi có phi điện tử; giấy dính (đồ dùng văn phòng); phong bì (văn phòng 
phẩm); biểu mẫu in. 
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Nhóm 35: Khuyến mãi hàng hóa và dịch vụ theo các chương trình thưởng khách hàng 
thân thiết; kiểm toán; kế toán; thông tin về thương mại; biên tập thông tin thống kê; 
thanh tra thương mại; chỉ dẫn thương mại; đánh giá công việc thương mại; bảng tiền 
lương; nghiên cứu kinh doanh bao gồm cả khảo sát lợi nhuận; dịch vụ tư vấn quảng cáo 
bán lẻ và bán buôn liên quan đến các sản phẩm tài chính; dịch vụ quảng cáo internet bao 
gồm cả dịch vụ quảng cáo trực tuyến và dịch vụ danh bạ; nghiên cứu thị trường; quan hệ 
công chúng; xác lập bản khai thuế. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính; đánh giá tài chính cho bảo hiểm và bất 
động sản; thông tin về tài chính; quản lý tài chính; bảo trợ tài chính; dịch vụ ngân hàng 
bao gồm cả dịch vụ ngân hàng trên hệ thống internet; dịch vụ chuyển tiền điện tử; dịch 
vụ séc; dịch kiểm tra séc; dịch vụ tài khoản tiết kiệm; dịch vụ thẻ ghi có; dịch vụ thẻ ghi 
nợ; dịch vụ bảo hiểm; môi giới bảo hiểm, tư vấn bảo hiểm; thông tin về bảo hiểm; hợp 
đồng bảo hiểm; môi giới chứng khoán; môi giới cổ phiếu và trái phiếu; môi giới hợp 
đồng tương lai; gây quỹ từ thiện; đổi tiền; tài trợ; đầu tư vốn; dịch vụ ngân hàng tại nhà; 
dịch vụ thuê-mua tài chính; cho vay theo bảo lãnh; dịch vụ ngân hàng liên quan đến thế 
chấp; dịch vụ gửi két an toàn; dịch vụ phát hành séc du lịch; dịch vụ ủy thác tài chính. 

 
 
 

(210) 4-2010-26097 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A1.1.10 
(591) Xanh, đỏ, tím, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Muôn Năm Hoa  (VN) 
137/1 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 26: Phụ kiện thời trang: dây chun. 

 
 
 

(210) 4-2010-26117 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2; 3.7.17 
(591) Vàng, hồng cánh sen, xanh cẩm thạch, 

xanh đậm 

(540) 

 
(731) Công ty TNHH Thương mại và 

Du lịch Quang Vinh   (VN) 
Số 281 phố Bần, thị trấn Bần, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hành khách bằng taxi, xe buýt; du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch 

vụ vận tải, dịch vụ xếp dỡ hàng hoá tại cảng.  
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(210) 4-2010-26119 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) UNILEVER N.V  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và y tế), chế 

phẩm dùng để tẩy trắng (dùng để giặt), chế phẩm làm sạch; nước hoa, nước thơm (dùng 
để bôi lên da), sản phẩm làm mềm và thơm da dùng sau khi cạo râu (không chứa dược 
chất), nước hoa cô-lô-nhơ (cologne), tinh dầu; chất khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá 
nhân) và chất chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm 
sóc da đầu và tóc; dầu gội và dầu xả tóc, thuốc màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng 
tóc; kem đánh răng; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chăm sóc 
răng miệng (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không chứa dược 
chất; chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); mỹ 
phẩm chăm sóc da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho da; chế 
phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; chế phẩm làm rụng lông 
(không chứa dược chất); chế phẩm làm nâu da dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm 
chống nắng; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi 
trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm dưỡng môi (không chứa dược chất); 
phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông (dùng cho mỹ phẩm), tăm bông 
(dùng cho mỹ phẩm); miếng bông mỹ phẩm, khăn tay mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm 
dược tẩm nước thơm mỹ phẩm (dùng cho mục đích mỹ phẩm); miếng bông mỹ phẩm, 
khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm 
sạch (dùng cho mục đích mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang 
điểm). 

 
 
 
 

(210) 4-2010-26133 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Nâu, trắng, xanh 
(731) AMERICAN LUMBER CO., L.P.   (US) 

4002 Legion Drive, Hamburg, New York 
14075, United States of America  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ xẻ. 
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(210) 4-2010-26134 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Nâu, xanh 
(731) BAILLIE LUMBER CO., L.P.   (US) 

4002 Legion Drive, Hamburg, New York 
14075, United States of America  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ xẻ. 

 
 
 

(210) 4-2010-26135 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.5.1; 25.1.6 
(731) THAI SPIRIT INDUSTRY COMPANY 

LIMITED   (TH) 
71/25 Moo 5, Tha Kham, Bang Pakong, 
Chachengsao, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có chứa cồn (trừ bia); đồ uống có cồn chứa nước ép trái cây; rượu 

mạnh; rượu vốtca; rượu uýt ki; rượu rum; rượu gin; rượu vang.  
 
 
 

(210) 4-2010-26151 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.2.3; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Vàng, đỏ, trắng, cam 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Thiên Vương  (VN) 
51/3B ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: sắt, thép, vật liệu và thiết bị lấp đặt trong xây dựng bằng kim loại; 

mua bán: nhôm và inox (thép không gỉ) định hình dùng trong xây dựng và trang trí nội 
thất; môi giới thương mại; đại lý bán hàng hưởng hoa hồng.  
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(210) 4-2010-26155 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) X6D LIMITED   (CY) 

199 Arch. Makarious, 3030 Limassol, 
Neocleous House, Cyprus  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị quang học dùng cho hình ảnh nổi chủ yếu gồm có kính đeo mắt để 

quan sát hình ảnh 3D.  
 
 

(210) 4-2010-26158 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh lam, xanh nước biển, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần 767  (VN) 

Xóm 5, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy 
Nguyên,thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 06: Cột điện bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Cột điện bằng bê tông.  
 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng; xây dựng công nghiệp; xây dựng cầu đường; xây lắp 
đường dây và trạm điện.  

 
Nhóm 40: Gia công cơ khí. 

 
 

(210) 4-2010-26159 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ khí công 
trình Mỗ Lao   (VN) 
104B, tổ 2, Mỗ Lao, Mộ Lao, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại, phụ kiện của cửa không bằng kim loại (thuộc nhóm 

này).  
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(210) 4-2010-26174 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.7.17; A1.5.3 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân An 
Thịnh Sơn  (VN) 
Số 578 Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

 
(511)   Nhóm 06: Lưới sắt, lưới thép hàn, rào sắt, rào kẽm gai, rọ đá.  
 

Nhóm 19: Lưới rào lõi thép bọc nhựa, dây mạ kẽm bọc nhựa.  
 
 

(210) 4-2010-26175 (220) 10.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.15.21; 26.1.1; 26.4.2; 26.3.1 
(591) Trắng, xám, đỏ 
(731) Công ty cổ phần tư vấn và 

đầu tư Tiêu Điểm  (VN) 
160/34/26A Nguyễn Văn Quỳ, phường 
Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Môi giới, quảng cáo, tư vấn tiếp thị, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận.  

 
 

(210) 4-2010-26192 (220) 13.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.2; A26.3.5; 3.7.17 
(731) WILMAR INTERNATIONAL 

LIMITED   (SG) 
56 Neil Road, Singapore 088830  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 

sống); chất chiết từ thịt; rau và trái cây đã được bảo quản, làm lạnh, sấy khô và nấu chín, 
thạch dùng cho thực phẩm, mứt ướt; mứt quả; trứng; sữa và sản phẩm làm từ sữa; dầu và 
mỡ ăn được.  

 
Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo (chất 
thay thế cà phê); bột mì cho thực phẩm; sản phẩm nhà máy bột; món ăn làm từ bột mì; 
chế phẩm của ngũ cốc; chả nướng bọc bột; bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo, đá lạnh có 
thể ăn được; mật ong, nước mật đường; men, bột nở; muối nấu ăn, muối để bảo quản 
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thực phẩm, tương mù tạc; giấm, nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh; đá dùng cho đồ ăn 
thức uống; băng tự nhiên hoặc nhân tạo. 

 
 

(210) 4-2010-26197 (220) 13.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 7.1.5; A7.1.12; 7.5.2 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đa Lộc Hà Nội  (VN) 
Số 96, phố Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

Nhóm 35: Mua bán rượu. 
 
 

(210) 4-2010-26198 (220) 13.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.1.1 
(591) Trắng, hồng, đen, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Phượng  (VN) 
Số 20, kiệt 143 Phan Bội Châu, thành 
phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè) 

 
 

(210) 4-2010-26217 (220) 13.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.7.17; 26.1.2; A26.11.9 
(591) Xanh, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Xây dựng và 
làm sạch Công Nghệ Minh Hà  
(VN) 
Thôn Đông, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh văn phòng, nhà riêng và công trình; dịch vụ thi công xây dựng 

công trình công cộng, dân dụng và công nghiệp, cầu, đường; dịch vụ lắp đặt sửa chữa 
thiết bị đồ dùng gia đình như: máy điều hòa, máy hút bụi, máy chà sàn, máy giặt thảm, 
quạt thổi, máy phun áp lực, nồi cơm điện, lò vi sóng. 
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(210) 4-2010-26285 (220) 13.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.7.3; A5.1.5; 5.3.20 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp Tân Vạn Hưng    (VN) 
71, ấp Phước Kế, xã Phước Lâm, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi.   
 

Nhóm 35: Mua bán rau, củ, quả tươi.  
 
 

(210) 4-2010-26303 (220) 14.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Vàng, đỏ, ghi xám, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ 

Nghệ Bột Mì   (VN) 
Lô 32C/I đường 2G, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê, lương thực thực phẩm, mì, phở, bún, miến, mì ống (nui), 

cháo, ca cao, đường, sữa, bột, bánh kẹo, mứt, nước giải khát, trà (chè) sữa, bột giải khát 
hòa tan. 

 
 

(210) 4-2010-26304 (220) 14.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Vàng, đỏ, ghi xám, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ 

Nghệ Bột Mì   (VN) 
Lô 32C/I đường 2G, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê, lương thực thực phẩm, mì, phở, bún, miến, mì ống (nui), 
cháo, ca cao, đường, sữa, bột, bánh kẹo, mứt, nước giải khát, trà (chè) sữa, bột giải khát 
hòa tan. 

 
 

(210) 4-2010-26305 (220) 14.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Vàng, đỏ, ghi xám, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ 

Nghệ Bột Mì  (VN) 
Lô 32C/I  đường 2G, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê, lương thực thực phẩm, mì, phở, bún, miến, mì ống (nui), 

cháo, ca cao, đường, sữa, bột, bánh kẹo, mứt, nước giải khát, trà (chè) sữa, bột giải khát 
hòa tan. 

 
 

(210) 4-2010-26360 (220) 14.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược và trang 

thiết bị y tế á Đông   (VN) 
312-314 Độc Lập, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dung dịch sát khuẩn; dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2010-26401 (220) 15.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.9.1; A3.9.4 
(591) Xanh dương, xanh lam, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thủy sản 

Quang Minh  (VN) 
Lô 2. 20A, khu CN Trà Nóc 2, phường 
Phước Thới, quận ¤ Môn, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản chế biến như: tôm; cá; chả làm từ cá; chả làm từ tôm; thịt cá ba 
sa; chả làm từ cá ba sa. 

 
Nhóm 35: Mua bán các loại thủy hải sản tươi sống, thuỷ sản chế biến như: tôm, cá, chả 
làm từ cá, chả làm từ tôm, cá ba sa, chả làm từ cá ba sa, bột cá, mỡ cá; mua bán thực 
phẩm; xuất nhập khẩu hàng hoá là thuỷ hải sản, thực phẩm, nguyên liệu làm thức ăn cho 
gia sóc. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-26414 (220) 15.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại Hòa 
Hợp  (VN) 
Số 117 Phúc Xá, phường Phúc Xá, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 20: Móc treo đa năng (không làm bằng kim loại).  

 
 
 
 
(210) 

 
4-2010-26422 

 
(220) 

 
15.12.2010 

  (441) 25.03.2011 
  
(731) WINDIRECT, S.L.  (ES) 

B-64893 670, C/. Ausias Marc, 157- 159 
Secciãn Graner, Bajos "r" 08013 
Barcelona (Spain) 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; giầy (trừ giầy bảo hộ lao động); áo mưa; găng tay (quần 

áo); hàng dệt kim (cụ thể là quần áo, tất, găng tay, khăn quàng cổ, mũ). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu quần áo, đồ đi chân, giầy (trừ giầy bảo hộ lao 
động), áo mưa, găng tay (quần áo), hàng dệt kim (cụ thể là quần áo, tất, găng tay, khăn 
quàng cổ, mũ). 
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(210) 4-2010-26481 (220) 15.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH thực phẩm Tâm 

Hợp Thành  (VN) 
6/7A Phạm Văn Sáng, ấp 2, Xuân Thới 
Thượng, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

Nhóm 30: Nước tương, bột canh, cháo ăn liền.  
 
 
 
 

(210) 4-2010-26516 (220) 16.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Vũ Thị Tuyết Anh  (VN) 

1223/4 Phan Văn Trị, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Phở.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-26517 (220) 16.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đen, vàng nhạt, xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Môi Trường 
Dương Huỳnh   (VN) 
528/5A Vườn Lài, khu phố 2, phường An 
Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học dùng để xử lý môi trường.  
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(210) 4-2010-26518 (220) 16.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.14 
(591) Đỏ, trắng, xanh ô liu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH môi trường 
Dương Huỳnh   (VN) 
528/5A Vườn Lài, khu phố 2, phường An 
Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học dùng để xử lý môi trường.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-26519 (220) 16.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.3.14; 1.15.15; 26.1.1 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH môi trường 
Dương Huỳnh   (VN) 
528/5A Vườn Lài, khu phố 2, phường An 
Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học dùng để xử lý môi trường.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-26520 (220) 16.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh tím, trắng 
(731) Công ty cổ phần thép Sông 

Hậu  (VN) 
Lô 45B, đường số 02, KCN Trà Nóc, 
phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành 
phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Thép. 
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(210) 4-2010-26521 (220) 16.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.23; 26.3.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần thép Miền 

Tây  (VN) 
Số 171, ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, 
huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Thép. 

 
 
 

(210) 4-2010-26538 (220) 16.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A1.5.3 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hưng Việt 
COMPOSITE  (VN) 
Thôn Hoàng Môn, xã Nam Cường, 
huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  (740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 
và Chất lượng (NATUSI) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng bằng nhựa composite dạng tấm, dạng hình khối vận chuyển 

được: tấm nhựa; vách ngăn; lát sàn; ốp trần; bể phốt; ống dẫn nước (không bằng kim 
loại). 

 
 
 

(210) 4-2010-26650 (220) 17.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần xử lý nước 
chuyên nghiệp TEXAS Việt 
Nam  (VN) 
Số 7 H12 ngõ 130 đường Xuân Thuỷ, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước, máy làm nóng lạnh nước uống dùng điện.  
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(210) 4-2010-26672 (220) 17.12.2010 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Cổng Vàng (VN)   
Số 60 Giang Văn Minh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; Cá (đã chế biến); Gia cầm (đã chế biến); Thú săn (đã chế biến); Chất 

chiết từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; Trứng; Sữa; Các sản phẩm 
sữa; Dầu thực vật; Mỡ ăn.  

 
Nhóm 30: Bột; Các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; Bánh mì; Bánh kẹo; Men (thực phẩm), 
Bột nở; Dấm; Nước xốt (gia vị); Gia vị.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống giải khát.  

 
 

(210) 4-2010-26673 (220) 17.12.2010 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Cổng Vàng (VN)    
Số 60 Giang Văn Minh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; Cá (đã chế biến); Gia cầm (đã chế biến); Thú săn (đã chế biến); Chất 

chiết từ thịt; Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; Trứng; Sữa ; Các sản 
phẩm sữa; Dầu thực vật; Mỡ ăn.   

 
Nhóm 30: Bột; Các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; Bánh mì; Bánh kẹo; Men (thực phẩm), 
Bột nở; Dấm; Nước xốt (gia vị); Gia vị.    

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống giải khát.  

 
 

(210) 4-2010-26674 (220) 17.12.2010 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Cổng Vàng (VN)    
Số 60 Giang Văn Minh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; Cá (đã chế biến); Gia cầm (đã chế biến); Thú săn (đã chế biến); Chất 

chiết từ thịt; Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; Trứng, Sữa; Các sản phẩm 
sữa; Dầu thực vật; Mỡ ăn.   

 
Nhóm 30: Bột; Các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; Bánh mì; bánh kẹo; Men (thực phẩm), 
Bột nở; Dấm; Nước xốt (gia vị); Gia vị.    
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Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống giải khát.  
 
 
 

(210) 4-2010-26676 (220) 17.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2; A5.5.20; 1.15.5 
(591) Xanh đọt chuối, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kiều Phương  
(VN) 
223 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 41: Học viện, trường đào tạo.  
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện.  
 
 
 

(210) 4-2010-26687 (220) 17.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên 27/7 thành 
phố Hồ Chí Minh    (VN) 
Số153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Sản phẩm thủ công mỹ nghệ dùng cho mục đích trang trí làm bằng chất liệu 

gỗ, mây, tre, cói; đồ nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch cao, chất dẻo (sản phẩm thuộc 
nhóm này); khung tranh ảnh; tượng điêu khắc bằng chất dẻo; các sản phẩm từ gỗ và gỗ 
mỹ nghệ như: giường, tủ, bàn, ghế, tranh sơn mài.   

 
Nhóm 21: Đồ trang trí bằng gốm dùng cho mục đích gia dụng; đồ trang trí bằng sứ dùng 
cho mục đích gia dụng; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, đất nung hoặc thủy tinh; tượng nhỏ 
bằng sứ, đất nung, thủy tinh; pha lê hình lăng kính dùng để trang trí; thủy tinh để trang 
trí dùng cho mục đích gia dụng; đồ nghệ thuật bằng sứ, sành, thủy tinh; đồ khảm thủy 
tinh (không dùng cho xây dựng); đồ pha lê (đồ thủy tinh) dùng cho mục đích gia dụng.  
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(210) 4-2010-26688 (220) 17.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên 27/7 thành 
phố Hồ Chí Minh    (VN) 
Số153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Sản phẩm thủ công mỹ nghệ dùng cho mục đích trang trí làm bằng chất liệu 

gỗ, mây, tre, cói; đồ nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch cao, chất dẻo (sản phẩm thuộc 
nhóm này); khung tranh ảnh; tượng điêu khắc bằng chất dẻo; các sản phẩm từ gỗ và gỗ 
mỹ nghệ như: giường, tủ, bàn, ghế, tranh sơn mài.   

 
Nhóm 21: Đồ trang trí bằng gốm dùng cho mục đích gia dụng; đồ trang trí bằng sứ dùng 
cho mục đích gia dụng; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, đất nung hoặc thủy tinh; tượng nhỏ 
bằng sứ, đất nung, thủy tinh; pha lê hình lăng kính dùng để trang trí; thủy tinh để trang 
trí dùng cho mục đích gia dụng; đồ nghệ thuật bằng sứ, sành, thủy tinh; đồ khảm thủy 
tinh (không dùng cho xây dựng); đồ pha lê (đồ thủy tinh) dùng cho mục đích gia dụng.  

 
 

(210) 4-2010-26733 (220) 17.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Hội đồng Doanh nhân nữ Việt 

Nam   (VN) 
Trung tâm Thương mại quốc tế, số 9, 
Đào Duy Anh, Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp và doanh nhân, đánh giá xếp hạng 

doanh nghiệp và trao giải thưởng nhằm tôn vinh doanh nghiệp và doanh nhân; thúc đẩy 
và hỗ trợ phát triển kinh doanh thương mại như: chắp mối và giới thiệu bạn hàng, cung 
cấp thông tin kinh doanh thương mại cho doanh nghiệp và doanh nhân, nghiên cứu thị 
trường, quảng cáo, tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích quảng cảo hoặc thương mại, 
xúc tiến thương mại.  

 
Nhóm 36: Cung cấp thông tin về đầu tư vốn. 
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Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật cho 
các doanh nghiệp và doanh nhân; tổ chức đào tạo để phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân 
lực cho các doanh nghiệp và doanh nhân, giáo dục tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã 
hội trong các doanh nghiệp, hướng dẫn điều hành tham gia các chương trình phòng 
chống HIV/AIDS, phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em.  

 
 

(210) 4-2010-26734 (220) 17.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.5.1; A5.5.20; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Vàng nhạt, vàng đậm, xanh dương 
(731) Hội đồng Doanh nhân nữ Việt 

Nam    (VN) 
Trung tâm Thương mại quốc tế, số 9, 
Đào Duy Anh, Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp và doanh nhân, đánh giá xếp hạng 

doanh nghiệp và trao giải thưởng nhằm tôn vinh doanh nghiệp và doanh nhân; thúc đẩy 
và hỗ trợ phát triển kinh doanh thương mại như: chắp mối và giới thiệu bạn hàng, cung 
cấp thông tin kinh doanh thương mại cho doanh nghiệp và doanh nhân, nghiên cứu thị 
trường, quảng cáo, tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích quảng cảo hoặc thương mại, 
xúc tiến thương mại.   

 
Nhóm 36: Cung cấp thông tin về đầu tư vốn.  

 
Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật cho 
các doanh nghiệp và doanh nhân; tổ chức đào tạo để phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân 
lực cho các doanh nghiệp và doanh nhân, giáo dục tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã 
hội trong các doanh nghiệp, hướng dẫn điều hành tham gia các chương trình phòng 
chống HIV/AIDS, phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em.  

 
 

(210) 4-2010-26750 (220) 17.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.5.20; A5.3.15; 1.15.23; 19.7.1; 8.7.5; 
5.9.19 

(591) Đỏ, đỏ đậm, trắng, xanh lá cây, vàng, 
xanh dương, xanh da trời, nâu, nâu nhạt, 
đen 

(731) Cơ sở Phúc Bình Dương  (VN) 
ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây, huyện Tân 
Biên, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
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(511)   Nhóm 30: Chao (nước chấm gia vị); xì dầu (nước tương); tương ớt. 
 
 

(210) 4-2010-26751 (220) 17.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.1.6; A3.1.24; 26.1.1 
(731) Cơ sở phúc Bình Dương  (VN) 

ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây, huyện Tân 
Biên, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 30: Chao (nước chấm gia vị); nước tương; tương ớt. 

 
 

(210) 4-2010-26757 (220) 17.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.13.1; A19.13.21; A3.11.2 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, đen, đỏ, 

trắng 

(540) 

  

(731) Hộ Kinh Doanh Mỹ Phước  (VN) 
Tầng trệt lô A cao ốc Mỹ Phước, số 
280/29 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, trang thiết bị và dụng cụ y tế, mỹ phẩm, thực phẩm 

chức năng, thực phẩm dinh dưỡng. 
 
 

(210) 4-2010-26773 (220) 20.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24; A26.11.9 
(591) Xanh dương, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đại Dương 
Xanh  (VN) 
Số 86 đường Hùng Vương, phường 5, 
thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

 
(511)   Nhóm 06: Cấu kiện bằng kim loại dùng trong xây dựng; cửa an toàn bằng kim loại; cửa 

cuốn bằng nhôm; cửa sắt; két sắt an toàn; cấu kiện thép định hình.  
 

Nhóm 19: Kính xây dựng, thủy tinh dùng cho mục đích xây dựng, cửa nhựa, cửa gỗ, 
khung nhựa có lõi thép gia cường, tấm gỗ dùng cho xây dựng dùng trong xây dựng, bể 
bơi (hồ bơi) bằng nhựa di chuyển được, tấm lợp bằng nhựa (dùng trong xây dựng); tấm 
phủ trần dạng cuộn hoặc dạng tấm bằng nhựa (dùng trong xây dựng); gỗ xây dựng, kính 
an toàn, ván ốp (chân) tường không bằng kim loại, gỗ lát sàn, kính ngăn cách (dùng 
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trong xây dựng); kính tấm (cửa sổ) dùng trong xây dựng; cửa kính màu (dùng trong xây 
dựng). 

 
 

(210) 4-2010-26774 (220) 20.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24; A26.11.9 
(591) Xanh dương, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đại Dương 
Xanh   (VN) 
Số 86 đường Hùng Vương, phường 5, 
thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn kính xây dựng; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng sử dụng cho 

sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt 
trong xây dựng; bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh; bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị 
lắp đặt trong xây dựng; tư vấn đấu thầu.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế công trình xây dựng; dịch vụ tư vấn thiết kế kiến trúc 
công trình; dịch vụ thẩm tra chất lượng và thẩm tra thiết kế, dự toán các công trình kỹ 
thuật dân dụng, nhà các loại, các công trình công nghiệp, thủy lợi, công trình kỹ thuật đô 
thị, khu công nghiệp; khảo sát xây dựng; kiểm định chất lượng công trình xây dựng.  

 
 

(210) 4-2010-26778 (220) 20.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Thùy Dung  (VN) 
524 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào, yến đã tinh chế và đóng hộp.  
 

Nhóm 35: Mua bán yến sào, yến đã tinh chế và đóng hộp.  
 
 

(210) 4-2010-26794 (220) 20.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 7.1.24; A7.1.11 
(591) Cam, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ VM  (VN) 
Số 131, quốc lộ 1A, xã Long Hiệp, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh ô tô và xe cơ giới (xe lu, máy cày); kinh doanh phụ tùng xe (ốc 

vít), kinh doanh vật tư ngành công nghiệp, kinh doanh đồ dùng gia đình (chén bát).  
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Nhóm 36: Môi giới bất động sản, định giá bất động sản, thẩm định giá sàn bất động sản, 
kê khai thuế hải quan. 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa đường thủy, đường bộ, dịch vụ tàu biển, thủy nội địa.  

 
 

(210) 4-2010-26814 (220) 20.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1 
(731) PIVOT POINT INTERNATIONAL, 

INC.   (US) 
1560 Sherman Avenue, Suite 700, 
Evanston, Illinois 60201, United States 
of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Băng ghi âm cát xét đã được ghi âm sẵn, phim đèn chiếu, đĩa laze, băng viđêô, 

đĩa CD- ROM và DVD, tất cả để lưu  trữ thông tin liên quan đến làm đẹp, làm tóc, tạo 
kiểu tóc, tạo mẫu tóc, mỹ thuật làm tóc, chăm sóc da, trang điểm và làm móng.  

 
Nhóm 16: Tập sách quảng cáo nhỏ, catalô, tạp chí xuất bản định kỳ, sách dùng cho các 
khóa học và tài liệu hướng dẫn, cụ thể là tài liệu hướng dẫn cho học sinh và giáo viên, 
sách bài tập và sách hướng dẫn, tất cả đều về lĩnh vực làm đẹp, làm tóc, tạo kiểu tóc, tạo 
mẫu tóc, mỹ thuật làm tóc, trang điểm và làm móng. 

 
Nhóm 41: Phân phối các tài liệu đào tạo liên quan đến làm đẹp, làm tóc, tạo kiểu tóc, tạo 
mẫu tóc, mỹ thuật làm tóc, trang điểm và làm móng; đào tạo nhân viên; điều phối và tổ 
chức các lớp học, hội thảo và trưng bày trong lĩnh vực làm đẹp, làm tóc, tạo kiểu tóc, tạo 
mẫu tóc, mỹ thuật làm tóc, trang điểm và làm móng; giáo dục và đào tạo người khác 
trong lĩnh vực làm đẹp, làm tóc, tạo kiểu tóc, tạo mẫu tóc, mỹ thuật làm tóc, trang điểm 
và làm móng. 

 
 

(210) 4-2010-26815 (220) 20.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) PIVOT POINT INTERNATIONAL, 

INC.   (US) 
1560 Sherman Avenue, Suite 700, 
Evanston, Illinois 60201, United States 
of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Băng ghi âm cát xét đã được ghi âm sẵn, phim đèn chiếu, đĩa laze, băng viđêô, 
đĩa CD- ROM và DVD, tất cả để lưu trữ thông tin liên quan đến làm đẹp, làm tóc, tạo 
kiểu tóc, tạo mẫu tóc, mỹ thuật làm tóc, chăm sóc da, trang điểm và làm mỏng. 

 
Nhóm 16: Tập sách quảng cáo nhỏ, catalô, tạp chí xuất bản định kỳ, sách dùng cho các 
khóa học và tài liệu hướng dẫn, cụ thể là tài liệu hướng dẫn cho học sinh và giáo viên, 
sách bài tập và sách hướng dẫn, tất cả đều về lĩnh vực làm đẹp, làm tóc, tạo kiểu tóc, tạo 
mẫu tóc, mỹ thuật làm tóc, trang điểm và làm móng.  

 
Nhóm 41: Phân phối các tài liệu đào tạo liên quan đến làm đẹp, làm tóc, tạo kiểu tóc, tạo 
mẫu tóc, mỹ thuật làm tóc, trang điểm và làm móng; đào tạo nhân viên; điều phối và tổ 
chức các lớp học, hội thảo và trưng bày trong lĩnh vực làm đẹp, làm tóc, tạo kiểu tóc, tạo 
mẫu tóc, mỹ thuật làm tóc, trang điểm và làm móng; giáo dục và đào tạo người khác 
trong lĩnh vực làm đẹp, làm tóc, tạo kiểu tóc, tạo mẫu tóc, mỹ thuật làm tóc, trang điểm 
và làm móng. 

 
 

(210) 4-2010-26857 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, xanh lơ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển thương mại quốc 
tế Đoàn Trí Vinh  (VN) 
Phòng 305 Block A tòa nhà Cửu Long, 
351/31 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước dùng trong gia đình và công nghiệp, thiết bị lọc nước cụ thể là 

lõi lọc nước.  
 
 

(210) 4-2010-26859 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Hoàng Thái Trung  (VN) 

56/2E ấp Võ Dõng, xã Gia Kiệm, huyện 
Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi; phụ gia thức ăn chăn nuôi.  
 

Nhóm 44: Chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi tôm.  
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(210) 4-2010-26893 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 4.3.3; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kính Nhân Hoà  
(VN) 
118/18/11, đường Liên Khu 5-6, khu phố 
5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Kính trang trí nội thất. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-26895 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12; 26.1.1 
(591) Đỏ tươi, đỏ đô 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại Thiện 
Đức Thành  (VN) 
47 Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hạt nhựa nhân tạo (dạng thô). 

 
 
 
 

(210) 4-2010-26897 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng để tẩy trắng và các hợp chất khác để giặt tẩy; chế phẩm làm 

sạch, đánh bóng, cọ rửa và làm bóng; xà phòng; sản phẩm của ngành công nghiệp nước 
hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
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(210) 4-2010-26898 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng để tẩy trắng và các hợp chất khác để giặt tẩy; chế phẩm làm 

sạch, đánh bóng, cọ rửa và làm bóng; xà phòng; sản phẩm của ngành công nghiệp nước 
hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  

 
 
 

(210) 4-2010-26902 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.1.4; A3.1.24 
(731) JAGUAR CARS LIMITED  (GB) 

Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 
4LF, United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Da (thô hoặc bán thành phẩm) và giả da; da động vật, chưa thuộc; hòm hành 

lý và túi du lịch; túi đựng hành lý loại nhỏ; túi xách tay; túi đựng tài liệu; ví đựng tiền; 
túi xách nhỏ dành cho phụ nữ; ô; lọng che và gậy chống; roi da; dây cương và yên 
cương; cặp đựng tài liệu; va li và ví đựng thẻ tín dụng.  

 
 
 

(210) 4-2010-26910 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) PT. NOVELL PHARMACEUTICAL 

LABORATORIES   (ID) 
Jl. Limo No. 40, Permata Hijau, 
Senayan, Jakarta 12220, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2010-26911 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.13.25; 26.7.25 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Trường An   (VN)
Số 28, ngõ 112, Ngọc Khánh, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, 

thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 
 

(210) 4-2010-26912 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc   (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2010-26913 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc    (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2010-26914 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc    (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-26915 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc    (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-26916 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc    (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2010-26917 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc    (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-26918 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
th−ơmg mại và dịch vụ Nhất 
Thành   (VN) 
182 phố Vọng, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-26930 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 8.7.11; A8.1.16; A8.1.17; 8.3.1; 4.5.2; 
4.5.3; 5.7.3 

(591) Nâu, vàng, trắng, xanh, đỏ, đen, vàng 
nhạt 

(731) Công ty TNHH thương mại Hòa 
Bình  (VN) 
C1-8 khu công nghiệp Hòa Xá, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, chế phẩm ngũ cốc, chè, cà phê, cacao. 
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(210) 4-2010-26931 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
IMEXPHARM  (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2010-26932 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
IMEXPHARM  (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2010-26933 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
IMEXPHARM  (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2010-26934 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
IMEXPHARM  (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
563 

(210) 4-2010-26935 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.5.20; 5.5.16 
(731) BEAUBELLE WORLDWIDE SDN. 

BHD.   (MY) 
No.31-1 to 31-6, Block D1, Jalan PJU 
1/41, Dataran Prima 47301 Petaling 
Jaya, Selangor, Malaysia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da; xà phòng; nước hoa; tinh dầu thơm; mỹ phẩm; nước 

thơm để xức tóc; kem làm đẹp (mỹ phẩm); kem dùng cho da mặt; kem dưỡng thể; son 
môi; dầu gội đầu; xà phòng có chứa nước hoa. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ làm đẹp cho tóc; dịch vụ xoa 
bóp; dịch vụ chữa bệnh bằng xoa bóp dầu thơm; dịch vụ giảm cân; dịch vụ tư vấn về làm 
đẹp; dịch vụ vật lý trị liệu; dịch vụ chăm sóc chữa trị cho da và toàn thân.  

 
 

(210) 4-2010-26936 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.23 
(731) SNG SPORT COMPONENTS CO., LTD.  

(TW) 
No.1-20, Alley 88, Goucian Lane, 
Goucian Village, Lugang Township, 
Changhua County 50567, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; bàn đạp xe đạp; ghi đông (bộ phận của xe đạp); moay-ơ xe đạp; gióng 

xoay để giữ hai bánh trước của xe đạp; bơm xe đạp; phanh xe đạp; tay quay cho xe đạp; 
bánh xe (dành cho xe đạp và xe máy hai bánh); xe đạp điện; chốt để kẹp hoặc tháo 
nhanh để điều chỉnh vị trí ngồi và bộ bánh xe; khung xe đạp; yên xe đạp; tay nắm ghi 
đông xe đạp; cái bọc yên xe đạp; túi (giỏ) gắn vào xe đạp.  

 
 
(210) 

 
4-2010-26937 

 
(220) 

 
21.12.2010 

  (441) 25.03.2011 
  (540) 

  

(731) Cty Cổ Phần Thiết bị Y tế 
DELTA Việt Nam  (VN) 
Số 1/65 phố Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho người chứa thảo dược; dược phẩm trà có chứa dược 
phẩm; dược thảo; chất bổ sung dinh dưỡng dạng đồ uống (dùng cho mục đích y tế); thực 
phẩm chức năng chứa thảo dược; chất ăn kiêng dùng cho ngành y; chất bổ sung dinh 
dưỡng dạng đồ uống, chế phẩm vitamin. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất  nhập khẩu thuốc chữa bệnh cho người và dụng cụ y tế, thực 
phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng và dụng cụ chăm sóc sức khoẻ vì lợi ích 
khách hàng. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-26939 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(731) LOCK & LOCK COMPANY LIMITED  

(KR) 
Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-
3 Dong, Seocho-ku, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ dùng để đựng trong nhà bếp, không bằng kim loại quý; bộ đồ ăn không 

bao gồm dao, dĩa và thìa; bộ cặp lồng xếp vào nhau; chai đựng nước bằng nhựa, loại 
rỗng; tách (chén); phích; chai (lọ) dùng để đựng đồ uống và thức ăn; nồi không dùng 
điện. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-26948 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.9.1; 26.1.2; A8.1.10; 5.7.3 
(591) Đỏ, nâu, nâu nhạt, vàng nâu, vàng nhạt, 

vàng, vàng đậm, da cam, xanh dương, 
xanh dương nhạt, xanh dương đậm, 
trắng, trắng ngà 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)
141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc.  
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(210) 4-2010-26950 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.2; 26.11.3 
(591) Hồng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ Hóa Sinh và Các 
Sản Phẩm Tự Nhiên   (VN) 
68 Vân Hồ 3, Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2010-26951 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.1; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, ghi xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần trang trí 

nội thất phong cách Châu Âu  
(VN) 
544A/32 Lạc Long Quân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị trang trí nội ngoại thất như bàn, ghế, giường tủ, rèm 

cửa, vải, thảm, đệm, chăn, màn, gra trải giường, gối và hàng dệt, gốm sứ, vật liệu xây 
dựng. 

 
 

(210) 4-2010-26952 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.1; 1.15.23 
(591) Đen, ghi xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần vải Thế Giới  

(VN) 
544A/32 Lạc Long Quân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn; rèm cửa; gra trải giường (khăn phủ giường); áo gối; vải. 
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(210) 4-2010-26953 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.5.16 
(591) Tím, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Giác Ngộ  (VN) 
11 đường 2B, phường Bình Hưng Hòa A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 
 

(210) 4-2010-26954 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; 25.7.20; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH thức ăn chăn 

nuôi Thiên Bang Đặc Khu Việt 
Nam  (VN) 
Cụm công nghiệp Long Định Long 
Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thủy hải sản, gia súc, gia cầm. 

 
 
 

(210) 4-2010-26955 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.11.1 
(591) Đỏ mận, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Khôi Anh  (VN) 
544A/32 Lạc Long Quân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 24: Chăn; rèm cửa; gra trải giường (khăn phủ giường); áo gối; vải. 
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(210) 4-2010-26956 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.3; A25.1.10; A25.7.21 
(591) Đỏ, vàng, nâu, đen 
(731) Phạm Văn Tài  (VN) 

09 đường 2B, phường Bình Hưng Hòa A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 
 

(210) 4-2010-26957 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH sản xuất Gia 

Thành  (VN) 
1085 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị dùng trong nhà tắm và nhà vệ sinh: bồn rửa mặt; bồn cầu; vòi nước; 

bình nước nóng; và ấm điện.  
 
 
 

(210) 4-2010-26958 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất Gia 

Thành  (VN) 
1085 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị dùng trong nhà tắm và nhà vệ sinh: bồn rửa mặt; bồn cầu; vòi nước; 

bình nước nóng; và ấm điện.  
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(210) 4-2010-26970 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Quỹ tín dụng nhân dân thị 

trấn nông trường Mộc Châu  
(VN) 
Tiểu khu cơ quan, thị trấn Nông Trường, 
huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tín dụng; dịch vụ quỹ tiết kiệm; dịch vụ cho vay cầm cố; dịch vụ thẻ 

tín dụng; dịch vụ phát hành trái phiếu; dịch vụ bảo lãnh.  
 
 

(210) 4-2010-26971 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 6.1.2; 3.9.16; 2.1.11 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Duyên  (VN) 
Tổ 5 khu 2, phường Trần Hưng Đạo, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 29: Hải sản: tôm, cua, cá, cá mực, ghẹ, sò huyết (tất cả đã qua chế biến).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2010-26972 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.9.15; 6.1.2; 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Nhung   (VN) 
Tổ 10 Khu 1, phường Trần Hưng Đạo, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 29: Hải sản: tôm, cua, cá, cá mực, ghẹ, sò huyết (tất cả đã qua chế biến).  
 

Nhóm 31: Hàng hải sản: tôm tươi sống, cua tươi sống, cá mực tươi sống, cá tươi sống; 
ghẹ tươi sống, sò huyết tươi sống.  
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, lẩu hải sản.  
 
 
 

(210) 4-2010-26973 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) NOVARTIS AG   (CH) 

4002 BASEL, Switzerland 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  

 
 
 

(210) 4-2010-26974 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A2.5.23; 26.4.2 (540) 

  

(731) ETTASON PTY LTD  (AU) 
2A Birmingham Ave, Villawood, NSW, 
Australia, 2163  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn; chất chiết ra từ thịt; Rau, quả được bảo quản, 

phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt, mút quả; trứng, sữa và sản phẩm làm 
từ sữa; Dầu thực vật và mỡ ăn.  

 
Nhóm 30: Cà phê, trà để uống, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; 
bột và sản phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh và kẹo, kem ăn; nước mật đường; men, 
bột nở; muối, mù tạt (tương hạt cải); Dấm và nước xốt (gia vị); đá lạnh.  

 
Nhóm 31: Đậu ván; Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn 
cho động vật, mạch nha.  

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước có ga và đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả, si rô và chế phầm khác để làm đồ uổng.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
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(210) 4-2010-26976 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.3; 26.1.5 
(591) Vàng, xanh dương đậm, đỏ, xanh lá, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Tân Hưng Hiệp  (VN) 
81/12 đường TL41, tổ 9, khu phố 1, 
phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2010-26977 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Thương mại DG    (VN) 
Số 15 Trần Phú, phường Lương Khánh 
Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý toà nhà; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng.  

 
 

(210) 4-2010-26978 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.9; 26.11.3 
(731) Công ty TNHH Ngọc Cảnh   (VN)

Số 12, phố Hải Đông, xã Nghĩa Trung, 
huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ nón.  

 
 

(210) 4-2010-26979 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.25; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH Ngọc Cảnh  

(VN) 
Số 12, phố Hải Đông, xã Nghĩa Trung, 
huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ nón.  
 
 

(210) 4-2010-26990 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.7; 1.15.23; 1.15.15; 18.1.5
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương, đen, 

xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hoá sinh 
Vàm Cỏ  (VN) 
ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ, chất lỏng bôi trơn.  

 
 

(210) 4-2010-26991 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.25; 26.1.1; 19.1.1; 19.3.1; 
A14.3.13 

(591) Đen, đỏ, trắng, xám, vàng, xanh lá cây, 
xanh dương 

(731) Công ty cổ phần L.Q JOTON  
(VN) 
188C Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường.  

 
 

(210) 4-2010-26992 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; 26.13.25; 26.13.1; A14.3.13 
(591) Đen, đỏ, trắng, xám, vàng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần L.Q JOTON  

(VN) 
188C Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
572 

(210) 4-2010-26993 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.1 
(591) Đen, đỏ, trắng, xám, vàng, tím, xanh 

dương 
(731) Công ty cổ phần L.Q JOTON  

(VN) 
188C Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-26994 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.13.25; A11.3.7; 26.2.7; 1.15.11; 
5.3.16; A5.13.8 

(591) Xanh dương, đỏ hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
hương liệu thực phẩm Hoàng 
Minh  (VN) 
68/11 đường Tên Lửa, phường An Lạc A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Hương liệu dùng cho thực phẩm.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hương liệu dùng cho thực phẩm, mua bán thực phẩm.  
 
 
 
 

(210) 4-2010-26997 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Nguyễn Hải Linh  (VN) 

P306 kí túc xá khu B, đại học Mỏ Địa 
Chất, Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2010-26998 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Nguyễn Hải Linh   (VN) 

P306 kí túc xá khu B, đại học Mỏ Địa 
Chất, Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2010-26999 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Phan Thị  (VN) 
Số 7 ngách 49, ngõ 1, phường Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 
 

(210) 4-2010-27010 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị y tế 
Sino Đức    (VN) 
878 Đường Láng, phường Láng Thượng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dùng trong mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2010-27011 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị y tế 
Sino Đức    (VN) 
878 Đường Láng, phường Láng Thượng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dùng trong mục đích y tế.  
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(210) 4-2010-27012 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị y tế 
Sino Đức    (VN) 
878 Đường Láng, phường Láng Thượng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dùng trong mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2010-27013 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị y tế 
Sino Đức    (VN) 
878 Đường Láng, phường Láng Thượng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dùng trong mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2010-27014 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị y tế 
Sino Đức    (VN) 
878 Đường Láng, phường Láng Thượng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dùng trong mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2010-27015 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị y tế 
Sino Đức    (VN) 
878 Đường Láng, phường Láng Thượng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dùng trong mục đích y tế.  
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(210) 4-2010-27016 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.1; 25.1.25; A25.1.10 
(591) Đen, xanh ngọc 
(731) Công ty cổ phần quản lý 

khách sạn quốc tế CELADON  
(VN) 
1 Lê Duẩn, lầu 12, tòa nhà Petro Việt 
Nam, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê căn hộ.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành và du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  
 
 

(210) 4-2010-27017 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 4.5.1; 5.7.5 (540) 

  

(731) Trần Ngọc Long  (VN) 
31 ngõ 4, Vạn Phúc, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả, nước mía, nước ngọt.  

 
 

(210) 4-2010-27018 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 15.7.1; A26.3.5; 26.7.25 
(591) Vàng, xanh nước biển, đỏ 
(731) Công ty TNHH cơ khí An Việt 

Cường (VN)  (VN) 
Khu công nghiệp Xuân Tiến, huyện 
Xuân Trường, tỉnh Nam Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy trộn bê tông; máy bào đa năng; máy phay mộng; máy tuốt tròn; máy 

phay; máy tiện; máy đục; máy cưa; máy ép gạch; dàn  khoan khai thác sa khoáng.  
 

Nhóm 12: Xe rùa (xe cút kít).  
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(210) 4-2010-27019 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.7.17 
(731) Trầm Quốc Định   (VN) 

24 Chiêu Anh Các, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: nước hoa, mỹ phẩm, sữa tắm, quần áo, giày dép.  
 
 

(210) 4-2010-27030 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) HAWON PHARMACEUTICAL 
CORPORATION.  (KR) 
543-3, Kakok-Ri, Jinwee-Myun, 
Pyungtaek-City, Kyunggi-Do, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2010-27031 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) HAWON PHARMACEUTICAL 
CORPORATION.  (KR) 
543-3, Kakok-Ri, Jinwee-Myun, 
Pyungtaek-City, Kyunggi-Do, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2010-27032 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) HAWON PHARMACEUTICAL 
CORPORATION.  (KR) 
543-3, Kakok-Ri, Jinwee-Myun, 
Pyungtaek-City, Kyunggi-Do, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 
 

(210) 4-2010-27033 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) HAWON PHARMACEUTICAL 

CORPORATION.  (KR) 
543-3, Kakok-Ri, Jinwee-Myun, 
Pyungtaek-City, Kyunggi-Do, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2010-27034 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) HAWON PHARMACEUTICAL 

CORPORATION.  (KR) 
543-3, Kakok-Ri, Jinwee-Myun, 
Pyungtaek-City, Kyunggi-Do, Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2010-27035 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) HAWON PHARMACEUTICAL 

CORPORATION.  (KR) 
543-3, Kakok-Ri, Jinwee-Myun, 
Pyungtaek-City, Kyunggi-Do, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
578 

(210) 4-2010-27036 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) ALEMBIC LIMITED  (IN) 

Alembic Road, Vadodara 390003, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-27037 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) Công ty TNHH thương mại 

quốc tế Mùa Vàng  (VN) 
13/33/554 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ sâu, chất diệt 

ốc sên.  
 
 
 
 

(210) 4-2010-27038 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) Công ty TNHH thương mại 

quốc tế Mùa Vàng   (VN) 
13/33/554 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, 
Long Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ sâu, chất diệt 

ốc sên.  
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(210) 4-2010-27039 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) Công ty TNHH thương mại 

quốc tế Mùa Vàng   (VN) 
13/33/554 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, 
Long Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ sâu, chất diệt 

ốc sên.  
 
 

(210) 4-2010-27045 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) KALBE INTERNATIONAL PTE. LTD.  

(SG) 
221 Henderson Road #08-09/10, 
Singapore 159557  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc ức chế men aromatase dùng để trị liệu kích thích tố bổ sung qua đường 

miệng cho bệnh nhân ung thư vú.  
 
 
(210) 

 
4-2010-27050 

 
(220) 

 
22.12.2010 

  (441) 25.03.2011 
(531) 3.1.14 
(591) Vàng nâu, vàng, đen 
(731) HEINZ ITALIA S.P.A.    (IT) 

Via Migliara 45, 04100 Latina, Italy  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (POLESTAR IP COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho trẻ  sơ sinh. 
 

Nhóm 30: Bánh bít cốt.  
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(210) 4-2010-27051 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Viên Gia Hoà  (VN) 
Số 101, đường 204, khu Đồng Diều, 
phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn: mỹ phẩm các loại, nguyên phụ liệu và dụng cụ dùng cho ngành 

trang điểm, làm móng, làm tóc, cắt tóc.  
 
 

(210) 4-2010-27052 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Hồng, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Hồng Thư  (VN) 
87/1 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn: nhiên liệu (xăng, dầu, khí đốt); mỹ phẩm (sữa tắm, kem, nước hoa).  

 
 

(210) 4-2010-27053 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.25; 26.3.23; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ca Vi  (VN) 
489A/23/191 Huỳnh Văn Bánh, phường 
13, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng.  

 
 

(210) 4-2010-27054 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh điện thoại di 
động Nguyên Tú  (VN) 
5A Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn điện thoại.  
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(210) 4-2010-27055 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ ¥ RÊ 
CA   (VN) 
18/57 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời bao gồm (máy nước 

nóng, máy lạnh chạy bằng năng lượng mặt trời, máy phát điện năng lượng mặt trời, đèn 
chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, pin năng lượng mặt trời); mua bán tua bin gió, máy 
phát điện bằng năng lượng gió; mua bán robot công nghiệp, máy phát điện dân dụng và 
công nghiệp, mua bán thiết bị tiết kiệm năng lượng bao gồm (đèn led chiếu sáng).  

 
 

(210) 4-2010-27056 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) KALBE INTERNATIONAL PTE. LTD.  

(SG) 
221 Henderson Road #08-09/10, 
Singapore 159557  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II dùng để điều trị bệnh cao huyết áp.  

 
 

(210) 4-2010-27057 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH Vận Tải thành 

phố Hồ Chí Minh  (VN) 
121 Cô Giang, phường Cô Giang, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật tư ngành giao thông vận tải.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện vận tải đường bộ.  
 

Nhóm 39: Vận tải hành khách và hàng hoá bằng đường bộ; du lịch lữ hành nội địa và 
quốc tế; cho thuê mặt bằng kho bãi phục vụ mục đích vận tải.  
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Nhóm 42: Thiết kế phương tiện vận tải đường bộ.  
 
 

(210) 4-2010-27058 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 25.1.25; 5.13.25; A25.1.10; 5.13.7; 
5.3.20 

(591) Xanh, đỏ, hồng, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Hùng Dũng   (VN) 
Đường Nguyễn Chí Thanh, tổ 11, TT Sa 
Pa, huyện Sa Pa, Lào Cai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dùng trong ngành y được chiết xuất từ thảo dược dùng để xông, 

dùng để ngâm chân, dùng trong khi tắm.  
 
 

(210) 4-2010-27059 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Hộ kinh doanh Mai Thị Mỹ 

Thuần   (VN) 
2349A Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Trứng gia cầm các loại.  

 
 

(210) 4-2010-27070 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH hóa chất 
Potencer (Việt Nam)    (VN) 
Số 25 đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, huyện Thuận An, 
tỉnh Bình Dương   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất xử lý bề mặt kim loại.  
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(210) 4-2010-27071 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2; 26.4.1; 25.7.20 
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH hóa chất 

Potencer (Việt Nam)    (VN) 
Số 25 đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, huyện Thuận An, 
tỉnh Bình Dương   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất xử lý bề mặt kim loại.  

 
 

(210) 4-2010-27072 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.13; 26.13.25; 7.1.24; 7.3.11 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH xây dựng - 

thương mại - dịch vụ Lệ 
Nguyên   (VN) 
521/5A Vườn Lài, khu phố 2, phường An 
Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, cầu đường; xây dựng 

công trình điện; xây dựng hệ thống cấp thoát nước; xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, 
khu công nghiệp; san lắp mặt bằng; thi công trang trí nội ngoại thất.  

 
 

(210) 4-2010-27073 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Phạm 
Thị Tuyết Hương   (VN) 
Số 07 đường 19 tháng 8, phường 1, thành 
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột năng; bột mì; bột sắn (bột khoai mì).  
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(210) 4-2010-27074 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.7.3; 25.1.6; 24.1.1; 25.1.25 
(591) Đỏ gạch, đen, nhũ vàng, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

nông nghiệp Vạn Phước  (VN) 
Quốc lộ 1A, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù 
Mỹ, tỉnh Bình Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu trắng; đồ uống có chứa cồn; rượu vang; rượu mùi; rượu mạnh.  

 
 
 

(210) 4-2010-27075 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 7.1.1; 5.7.3; 25.1.25; 24.1.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

nông nghiệp Vạn Phước   (VN) 
Quốc lộ 1A, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù 
Mỹ, tỉnh Bình Định    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu trắng; đồ uống có chứa cồn; rượu vang; rượu mùi; rượu mạnh.  

 
 
 

(210) 4-2010-27076 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) SU QUANXI  (CN) 

No. 19, Sangma Renfu 1st Street, 
Xingtan Town, Shunde District, Foshan, 
Guangdong, China 528325 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm nóng nước; dụng cụ nấu nướng dùng điện; bình đun nước nóng 

bằng điện; máy hút dùng cho nhà bếp; máy sấy bát đã tiệt trùng; máy lọc nước uống; bộ 
tản nhiệt sử dụng điện; lò sưởi chạy bằng ga; máy pha cà phê dùng điện; quạt gió (điều 
hòa không khí).  
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(210) 4-2010-27077 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Bách Khoa Hà Nội  (VN) 
Số 55, phố Yên Ninh, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và quản lý doanh nghiệp; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch 

vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ cung ứng nhân lực; quản lý dự án về giáo dục.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục (đào tạo); dịch vụ đào tạo trực tuyến; tư vấn du học; dịch vụ 
cung cấp thông tin về giáo dục; tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề; xuất bản sách, tạp 
chí. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học; nghiên cứu chuyển giao công nghệ; lập dự án liên quan 
đến giáo dục và đào tạo.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-27078 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 7.1.1; 7.1.24 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Bách Khoa Hà Nội   (VN) 
Số 55, phố Yên Ninh, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và quản lý doanh nghiệp; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch 

vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ cung ứng nhân lực; quản lý dự án về giáo dục.   
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục (đào tạo); dịch vụ đào tạo trực tuyến; tư vấn du học; dịch vụ 
cung cấp thông tin về giáo dục; tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề; xuất bản sách, tạp 
chí.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học; nghiên cứu chuyển giao công nghệ; lập dự án liên quan 
đến giáo dục và đào tạo.  
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(210) 4-2010-27079 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064-6408, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dinh dưỡng cho khoa nhi; 

chế phẩm bổ sung dinh dưỡng khi ăn kiêng dùng cho trẻ nhỏ; sữa công thức cho trẻ còn 
ẵm ngửa; thực phẩm cho trẻ sơ sinh. 

 
Nhóm 29: Đồ uống có prôtêin được chế trên cơ sở bơ sữa dạng uống liền; sữa và các sản 
phẩm sữa.  

 
 

(210) 4-2010-27090 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) NOVARTIS AG   (CH) 

4002 BASEL, Switzerland.  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  

 
 

(210) 4-2010-27091 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) NOVARTIS AG   (CH) 
4002 BASEL, Switzerland 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  

 
 

(210) 4-2010-27092 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) NOVARTIS AG   (CH) 
4002 BASEL, Switzerland 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  
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(210) 4-2010-27093 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) NOVARTIS AG   (CH) 

4002 BASEL, Switzerland.  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  

 
 
 

(210) 4-2010-27094 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) NOVARTIS AG   (CH) 

4002 BASEL, Switzerland.  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  

 
 
 

(210) 4-2010-27095 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) NOVARTIS AG   (CH) 

4002 BASEL, Switzerland 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  

 
 
 

(210) 4-2010-27096 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) NOVARTIS AG   (CH) 

4002 BASEL, Switzerland 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  
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(210) 4-2010-27097 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) NOVARTIS AG   (CH) 

4002 BASEL, Switzerland 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  

 
 

(210) 4-2010-27098 (220) 22.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH liên doanh HA 

SAN-DERMAPHARM   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2010-27110 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật  (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị sưởi nóng, sinh hơi nước gồm: quạt sưởi điện, ấm điện, quạt hơi nước, 

quạt điện, nồi áp suất dùng điện (nồi hầm); đồ điện gia dụng gồm: nồi cơm điện.  
 
 

(210) 4-2010-27111 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Xanh, da cam 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh mỹ phẩm Thảo 
Vy   (VN) 
Số nhà 323, ấp Long Thanh, tỉnh lộ 835, 
xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh 
Long An 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: sữa rửa mặt; sữa tắm; dầu dưỡng tóc, dầu sơn móng tay; kem cạo 
râu; nước nhuộm tóc. 

 
 

(210) 4-2010-27112 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Xanh, da cam 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh mỹ phẩm Thảo 
Vy   (VN) 
Số nhà 323, ấp Long Thanh, tỉnh lộ 835, 
xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh 
Long An 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: sữa rửa mặt; sữa tắm; dầu dưỡng tóc; dầu sơn móng tay; kem cạo 

râu; nước nhuộm tóc.  
 
 

(210) 4-2010-27113 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.6; 26.15.1 
(591) Cam, xanh lá đậm, xanh lá nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần viễn thông 
Tây Hồ   (VN) 
Số 53 đường Âu Cơ, phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thẻ sim điện thoại, thẻ điện thoại nạp tiền trả trước, thẻ chơi 

trò chơi điện tử, thẻ internet; mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị viễn thông, thiết bị tin 
học, thiết bị điện tử, điện lạnh, máy móc, thiết bị y tế, dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
mỹ phẩm; dịch vụ thương mại điện tử(mua bán trên mạng internet) bao gồm thẻ sim điện 
thoại, thẻ điện thoại nạp tiền trả trước, thẻ chơi trò chơi điện tử, thẻ internet, thiết bị viễn 
thông, thiết bị tin học, thiết bị điện tử, điện lạnh, máy móc, thiết bị y tế, dược phẩm, thực 
phẩm chức năng, mỹ phẩm; dịch vụ quảng cáo; tổ chức hội chợ nhằm mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2010-27114 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và xây dựng 
Công Khôi  (VN) 
85 đường 12, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2010-27115 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và xây dựng 
Công Khôi   (VN) 
85 đường 12, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2010-27116 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.5.2; 3.7.10; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh đậm, xanh lá cây, trắng, đỏ, đen, 

vàng nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Phúc Hữu  
(VN) 
Số P12/34 khu dân cư 6B, đường Phạm 
Hùng nối dài, xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Bao gói hàng hoá. 

 
 

(210) 4-2010-27117 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.9.1; 25.7.25; A5.5.20; 25.1.25 
(591) Trắng, vàng, vàng nhạt, vàng đậm, xanh 

nước biển, xanh nước biển đậm, đỏ, đỏ 
đậm, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh 
da trời, xanh da trời đậm, tím, tím đậm, 
nâu, nâu đậm, đen, ghi. 

(731) Công ty cổ phần Sô Cô La Bỉ  
(VN) 
Số 7 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
591 

(511)   Nhóm 30: Sô cô la, ca cao, đồ uống trên cơ sở sô cô la, đồ uống trên cơ sở ca cao, bánh 
kẹo. 

 
 

(210) 4-2010-27118 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.9.1; 25.1.25; 26.7.25 
(591) Trắng, hồng, hồng đậm, hồng nhạt, nâu, 

xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Sô Cô La Bỉ  

(VN) 
Số 7 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la, ca cao, đồ uống trên cơ sở sô cô la, đồ uống trên cơ sở ca cao, bánh 

kẹo.  
 
 

(210) 4-2010-27119 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.9.1; 3.7.21; 25.7.25 
(591) Trắng, ghi, xanh da trời, nâu, nâu đậm, 

đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần Sô Cô La Bỉ  

(VN) 
Số 7 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

   
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la, ca cao, đồ uống trên cơ sở sô cô la, đồ uống trên cơ sở ca cao, bánh 

kẹo.  
 
 

(210) 4-2010-27130 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đen, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ nghệ Đúc 
Chang Gu  (VN) 
Lô A-2E-CN, khu công nghiệp Mỹ 
Phước 3, huyện Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị của đường ống dẫn nước; thiết bị phân phối nước; phụ tùng điều 
chỉnh dùng cho thiết bị và đường ống dẫn nước; thiết bị của điểm lấy nước(vòi nước); vòi 
nước; thiết bị để cung cấp nước.  

 
 
 

(210) 4-2010-27132 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.3.15; A5.3.13 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Di Động 
Xanh   (VN) 
145/4 Nguyễn Đình Chính, phường 11, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy vi tính, thư điện tử, dịch vụ hộp thư thoại, dịch vụ 

truy cập vào cơ sở dữ liệu. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính, dịch vụ hình ảnh kỹ 
thuật số, thông tin về giải trí. 

 
Nhóm 42: Tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính, dịch vụ tư vấn phần mềm máy 
tính, lập chương trình máy tính, thiết kế hệ thống máy tính, phân tích hệ thống máy tính, 
dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet.  

 
 
 

(210) 4-2010-27133 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Di Động 
Xanh    (VN) 
145/4 Nguyễn Đình Chính, phường 11, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh    

 
(511)   Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy vi tính, thư điện tử, dịch vụ hộp thư thoại, dịch vụ 

truy cập vào cơ sở dữ liệu. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính, dịch vụ hình ảnh kỹ 
thuật số, thông tin về giải trí. 

 
Nhóm 42: Tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính, dịch vụ tư vấn phần mềm máy 
tính, lập chương trình máy tính, thiết kế hệ thống máy tính, phân tích hệ thống máy tính, 
dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet.  
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(210) 4-2010-27135 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.2; 25.12.1; 1.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Việt (VN)  
(VN) 
Xóm Tiền Phong, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, vecni, sơn bóng matit phủ bề mặt kim loại.  
 

Nhóm 19: Bột bả (matit) phủ tường.  
 

Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu sơn, vecni, matit.  
 
 

(210) 4-2010-27136 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Rồng Vàng (VN)  
(VN) 
Xóm 9, thôn Thị Cấm, xã Xuân Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, vecni, sơn bóng matit phủ bề mặt kim loại.  
 

Nhóm 19: Bột bả (matit) phủ tường.  
 

Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu sơn, vecni, matit.  
 
 

(210) 4-2010-27137 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A25.7.7; 25.12.1; 26.3.4 
(591) Vàng, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân nhà 

hàng Dìn Ký  (VN) 
137C Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí, tổ chức hội nghị, hội thảo.  
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, phục vụ tiệc cưới, liên hoan, sinh nhật, khách sạn.  
 
 
 

(210) 4-2010-27139 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh, trắng 
(731) Viện PASTEUR thành phố Hồ 

Chí Minh  (VN) 
167 đường Pasteur, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; vắc-xin; sinh phẩm y tế.  
 

Nhóm 41: Đào tạo trong lĩnh vực y học.  
 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học.  
 

Nhóm 44: Khám chữa bệnh.  
 
 
 

(210) 4-2010-27150 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.23; A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần tư vấn và 

đầu tư hạ tầng Việt Nam   (VN)
Số 11, ngõ 186, phố Vương Thừa Vũ, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư tài chính (vốn).  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng hạ tầng; xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, giao 
thông; dịch vụ tư vấn và giám sát xây dựng.  

 
Nhóm 42: Tư vấn lập dự án đầu tư; thiết kế xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng.  
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(210) 4-2010-27151 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 

Việt Nam   (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT4C-X2, Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2010-27152 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tin học Viết Sơn   (VN) 
Số 2, lô V, Nguyễn Thị Tần, phường 2, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị máy tính.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa, bảo trì máy tính.  
 
 
 

(210) 4-2010-27153 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 20.7.1; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Trường cao đẳng kinh tế - kỹ 
thuật Miền Nam  (VN) 
58/7A Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; giáo dục và đào tạo: bậc đại học, cao đẳng chính quy, cao đẳng 

nghề, trung cấp chuyên nghiệp. 
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(210) 4-2010-27154 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.9.10; A5.5.20; 5.5.19 
(591) Xanh lá cây, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vật tư y tế E 
- MEDIC  (VN) 
Số 3 ngõ 143 Trung Kính, Trung Hòa, 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho con người. 

 
 
 

(210) 4-2010-27155 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; A1.1.9; A1.1.2 
(591) Xanh, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ kỹ thuật ô tô MTC  
(VN) 
Số 42, ngách 33, ngõ An Trạch 1, 
phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật và Tư vấn đầu tư 

INCIP (INCIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ô tô; xe ô tô tải.  

 
 
 

(210) 4-2010-27156 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Shinpoong Daewoo   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
597 

(210) 4-2010-27157 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Shinpoong Daewoo    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2010-27158 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Shinpoong Daewoo    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2010-27159 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Nguyễn Vũ Nam   (VN) 
397, đường 22/8, P. Cam Linh, Cam 
Ranh, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 
 

(210) 4-2010-27170 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dệt May 29/3  
(VN) 
Số 60 Mẹ Nhu, quận Thanh Khê, thành 
phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 25: Hàng may công nghiệp như: quần, áo, tất, mũ nón và đồ đội đầu. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
598 

(210) 4-2010-27171 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Dệt May 29/3  
(VN) 
Số 60 Mẹ Nhu, quận Thanh Khê, thành 
phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 24: Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác; khăn mặt, khăn trải bàn và trải 

giường. 
 

Nhóm 25: Hàng may công nghiệp như: quần, áo, tất, mũ nón và đồ đội đầu  
 
 
 
 

(210) 4-2010-27172 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) WURZBURG HOLDING S.A   (LU) 

41, Avenue de la Gare 1611 
Luxembourg  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; kính bảo hộ dùng trong các môn thể thao; gọng kính; 

bao kính.  
 

Nhóm 18: Túi xách tay; túi khoác vai; túi thể thao; túi dùng cho môn điền kinh; túi dùng 
ở bãi biển; túi dành cho người đi du lịch, đạp xe; túi mua hàng dùng nhiều lần; túi mua 
hàng bằng vải dệt; cặp sách; túi du lịch; bao (túi) đựng bộ đồ; túi đựng giày dùng cho lữ 
hành.  

 
Nhóm 25: áo sơ mi; quần soóc (quần ngắn không đến đầu gối mặc chơi thể thao hoặc 
vào mùa nóng); quần mặc thường ngày của nam (nữ); quần dài; quần lót (quần đùi, quần 
lót chẽn); bộ quần áo; áo len dài tay (áo nịt); áo cộc tay (thường có đính biểu trưng của 
một tổ chức nào đó); áo vét (quần áo); thắt lưng (quần áo); quần lót ống rộng của đàn 
ông; quần xi líp; áo choàng thể thao; bộ quần áo dùng chạy bộ; găng tay (quần áo); áo 
phông cổ bẻ (áo polo); áo mưa, áo choàng mặc trong nhà; quần soóc của đàn ông (để 
bơi, đánh quyền anh); áo dệt kim cộc tay (áo T-shirt); bộ đồ thể thao dùng đề khởi động 
trước cuộc đấu; cổ tay áo; áo cánh (đàn bà, trẻ con); váy; quần soóc rộng; áo váy; quần 
lửng ống rộng; áo (kiểu áo mà phần trên được giữ lại bằng cái dải vòng qua gáy để lộ vai 
và lưng); quần áo lót; đồ lót che phủ thân mình và căng chân của phụ nữ; áo nịt (quần bó 
sát người che hông, chân và bàn chân của phụ nữ); quần áo nịt (của diễn viên múa ba lê); 
khăn choàng cổ; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
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(210) 4-2010-27173 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược Minh 

Hải   (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2010-27174 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2010-27175 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
600 

(210) 4-2010-27176 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2010-27177 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2010-27178 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2010-27179 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2010-27190 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.3.1; 5.3.16; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, nâu, đen 
(731) Công ty TNHH Giải Trí Thành 

Phố   (VN) 
FF8 Ba Vì, cư xá Bắc Hải, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ trang điểm.  

 
 
 

(210) 4-2010-27191 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần quốc tế TOP 

LEARN   (VN) 
Số 3, cụm Giáp Nhất, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ tư vấn về giáo dục; thông tin về lĩnh vực 

giáo dục.  
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(210) 4-2010-27192 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) NUGA MEDICAL CO., LTD.   (KR) 

1642-10, Dongwhari, Munmak-eup, 
Wonju-si, Gangwon-do, Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-27193 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) NUGA MEDICAL CO., LTD.  (KR) 

1642-10, Dongwhari, Munmak-eup, 
Wonju-si, Gangwon-do, Republic of 
Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-27194 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) NUGA MEDICAL CO., LTD.   (KR) 

1642-10, Dongwhari, Munmak-eup, 
Wonju-si, Gangwon-do, Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại (không bao gồm môi giới) trong lĩnh vực mua 

bán mỹ phẩm; dịch vụ trung gian thương mại (không bao gồm môi giới) trong lĩnh vực 
mua bán thiết bị và dụng cụ y tế; dịch vụ tổ chức việc bán mỹ phẩm; dịch vụ tổ chức việc 
bán thiết bị và dụng cụ y tế; dịch vụ bán lẻ mỹ phẩm; dịch vụ bán lẻ thiết bị và dụng cụ y 
tế; dịch vụ bán buôn mỹ phẩm; dịch vụ bán buôn thiết bị và dụng cụ y tế.  
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(210) 4-2010-27195 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Hùng Anh  
(VN) 
Số 343, ngõ 3, đường Bà Triệu, phường 
Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm chăm sóc tóc như: thuốc nhuộm tóc; dầu gội đầu; chất tẩy; kem 

dưỡng tóc; keo xịt tóc; mỹ phẩm: kem làm trắng da. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm làm đẹp, chăm sóc tóc như: mỹ phẩm các loại (kem 
làm trắng da, nước hoa), thuốc nhuộm tóc, gel cho tóc và keo xịt tóc, kem dưỡng tóc, 
dầu gội đầu, chất tẩy, chất làm phát triển tóc; xuất nhập khẩu các sản phẩm làm đẹp, 
chăm sóc như: mỹ phẩm các loại (kem làm trắng da, nước hoa), thuốc nhuộm tóc, gel 
cho tóc và keo xịt tóc, kem dưỡng tóc, dầu gội đầu, chất tẩy, chất làm phát triển tóc; dịch 
vụ quảng cáo nhằm mục đích thương mại. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2010-27196 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Hùng Anh  
(VN) 
Số 343, ngõ 3, đường Bà Triệu, phường 
Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn    

 
 
(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm chăm sóc tóc như: thuốc nhuộm tóc; dầu gội đầu; chất tẩy; kem 

dưỡng tóc; keo xịt tóc; mỹ phẩm: kem làm trắng da.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm làm đẹp, chăm sóc tóc như: mỹ phẩm các loại (kem 
làm trắng da, nước hoa), thuốc nhuộm tóc, gel cho tóc và keo xịt tóc, kem dưỡng tóc, 
dầu gội đầu, chất tẩy, chất làm phát triển tóc; xuất nhập khẩu các sản phẩm làm đẹp, 
chăm sóc như: mỹ phẩm các loại (kem làm trắng da, nước hoa), thuốc nhuộm tóc, gel 
cho tóc và keo xịt tóc, kem dưỡng tóc, dầu gội đầu, chất tẩy, chất làm phát triển tóc; dịch 
vụ quảng cáo nhằm mục đích thương mại. 
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(210) 4-2010-27197 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.5; 26.11.3 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần năng lượng 

Đồng Bằng   (VN) 
68, đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 04: Than trấu; nhiên liệu (năng lượng tái tạo). 

 
 

(210) 4-2010-27198 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ May Nam Khang  (VN) 
5 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình 
Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục đồ lót, quần áo và giày dép.  

 
 

(210) 4-2010-27199 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất kinh doanh cà phê 
Thiên Phát  (VN) 
55/6C khu phố 7, phường Tân Thới Nhất, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột.  

 
 

(210) 4-2010-27214 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH đầu tư & 
thương mại Gia Thành   (VN) 
405 Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 11: Bồn rửa chén inox; lavabo (chậu rửa), vòi nước; bồn cầu; bồn tắm; vòi hoa 
sen.  

 
 

(210) 4-2010-27234 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; A1.1.10 
(731) LIN QUAN ENTERPRISE CO.,LTD.  

(TW) 
10F., No. 18, Sec. 1, Chang-An E. RD., 
Jhongshan District, Taipei City 104, 
Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem bôi mặt (mỹ phẩm), nước thơm (mỹ phẩm), sản phẩm chăm sóc da, có 

tác dụng làm sạch da và làm mờ lỗ chân lông (nước toner), mỹ phẩm chăm sóc da hoặc 
tóc dạng lỏng (serum), mặt nạ đắp mặt (mỹ phẩm), mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2010-27235 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) LIN QUAN ENTERPRISE CO.,LTD.  

(TW) 
10F., No. 18, Sec. 1, Chang-An E. Rd., 
Jhongshan District, Taipei City 104, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem bôi mặt (mỹ phẩm), nước thơm (mỹ phẩm), sản phẩm chăm sóc da, có 

tác dụng làm sạch da và làm mở lỗ chân lông (nước toner), mỹ phẩm chăm sóc da hoặc 
tóc dạng lỏng (serum), mặt nạ đắp mặt (mỹ phẩm), mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2010-27236 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) LIN QUAN ENTERPRISE CO.,LTD.  

(TW) 
10F., No. 18, Sec. 1, Chang-An E. Rd., 
Jhongshan District, Taipei City 104, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 03: Kem bôi mặt (mỹ phẩm), nước thơm (mỹ phẩm), sản phẩm chăm sóc da, có 
tác dụng làm sạch da và làm mở lỗ chân lông (nước toner), mỹ phẩm chăm sóc da hoặc 
tóc dạng lỏng (serum), mặt nạ đắp mặt (mỹ phẩm), mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2010-27261 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 25.7.20; A25.7.21 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Cty TNHH cơ khí xây dựng 
Hoàng Gia  (VN) 
A16/49 ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Quạt thông gió (bộ phận của máy công nghiệp); máy thổi hút không khí; máy 

giặt áp lực cao.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình các loại; sửa chữa sản phẩm cơ khí các loại.  
 
 

(210) 4-2010-27298 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Ưu Mỹ  (VN) 
448/4 Tân Phước, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em bằng mút xốp, cụ thể là: miếng ghép hình, bộ chữ cái và chữ 

số dùng để ghép chữ và ghép hình.  
 
 

(210) 4-2010-27310 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; 26.2.1; 26.2.7 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Minh   (VN) 
Xí nghiệp chế biến thủy sản, đường 
Hồng Liên, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem 
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dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, 
kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, 
trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2010-27311 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A1.5.3 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Bình Xuân  
(VN) 
Yên Thịnh, phường Phú Thịnh, thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: gạch, đá, tàu thuyền, tấm lợp bằng kim loại, cửa cuốn bằng nhôm, 

ống thép, ống dẫn kim loại, tôn lá thép, dây thép, đá nhân tạo, bê tông, kính xây dựng, 
bột bả trát tường, gạch lát nền, đá ốp lát, gạch cách nhiệt, gạch cách âm, gạch ốp tường, 
gạch trang trí, cát, sỏi, than, sắt, thép, ô tô; dịch vụ xuất nhập khẩu.  

 
Nhóm 37: Cho thuê máy thi công công trình; xây dựng công trình dân dụng; xây dựng 
bến cảng; xây dựng công trình thuỷ lợi; dịch vụ san lấp mặt bằng.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; bốc xếp hàng hoá tại bến thuỷ nội địa; vận tải bằng 
« tô; vận tải đường sông; cho thuê tàu thuyền; vận chuyển và phân phát hàng hóa.  

 
 

(210) 4-2010-27312 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 15.7.1; 26.2.3; 26.2.1; 18.3.21 
(591) Vàng đậm, xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Khoa Vạn 
Long  (VN) 
Đường La Thành, phường Phú Thịnh, thị 
xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy đào xúc; động cơ điện (không dùng cho các phương tiện giao thông trên 

bộ); động cơ cho tàu thủy; băng tải (máy vận chuyển bằng đai) (không dùng cho các 
phương tiện giao thông trên bộ); đai truyền cho máy móc (không dùng cho các phương 
tiện giao thông trên bộ).  

 
Nhóm 35: Mua bán: tàu thuyền, máy móc khai thác khoáng sản, cát, sỏi, than, đá, sắt, 
thép, vật liệu xây dựng, ô tô, máy đào xúc, máy trộn bê tông, máy sơn, máy cán, máy 
trộn nhào, máy khoan, máy nghiền, ống dẫn bằng kim loại, ống thép, tấm lợp bằng kim 
loại; dịch vụ xuất nhập khẩu.  
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Nhóm 37: Dịch vụ đóng mới tàu thuyền; dịch vụ xây dựng công trình dân dụng; dịch vụ 
sửa chữa tàu thuyền; khai thác khoáng sản: than, đá; lắp đặt và sửa chữa máy móc.  

 
 

(210) 4-2010-27313 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

FARMILA  (VN) 
Số 235B Châu Thị Kim, phường 7, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 

Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay xát gạo; máy đập lúa; máy nghiền gia dụng chạy bằng điện, máy sấy 

khô; máy chế biến thực phẩm bằng điện; máy ép bằng điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu các loại máy móc như: máy xay xát gạo, máy đập 
lúa, máy nghiền gia dụng chạy bằng điện, máy sấy khô, máy chế biến thực phẩm bằng 
điện, máy ép bằng điện.  

 
 

(210) 4-2010-27314 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ khoa 

học kỹ thuật Khoa Đăng   (VN)
Số 09 đường Hoàng Diệu, phường 5, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng cho nông nghiệp; phân bón dùng cho đất; phân bón supe phốt 

phát; phân bón có chứa nitơ; chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng của cây trồng.  
 
 

(210) 4-2010-27315 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty sản xuất kinh doanh 

xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18 Trần Thái Tông, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng đóng chai (nước uống). 
 
 

(210) 4-2010-27316 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty sản xuất kinh doanh 

xuất nhập khẩu Hương Sen  
(VN) 
Số 18 Trần Thái Tông, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng đóng chai (nước uống). 

 
 
 

(210) 4-2010-27317 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.23; 26.3.23; 26.1.1; 26.7.25 
(591) Đỏ tươi, đỏ đậm, đen, ghi, xanh lam, 

trắng 
(731) Công ty TNHH L. V   (VN) 

ấp Ngãi Thắng, xã Bình Thắng,huyện Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô; linh kiện ô tô bằng nhựa. 

 
 
 

(210) 4-2010-27318 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A24.17.12 
(591) Hồng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tin học Lạc 
Việt   (VN) 
23 Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Từ điển (ấn phẩm). 
 

Nhóm 35: Mua bán từ điển.  
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(210) 4-2010-27319 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.3.20; 1.15.23; 5.7.3 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ CFSG  (VN) 
11/114B Thống Nhất, phường 15, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, bình bơm thuốc; đại lý 
mua bán, ký gửi vật tư nông nghiệp; mua bán các loại giống cây trồng.  

 
 

(210) 4-2010-27330 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.13.1; 24.17.5 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thiên Dực  (VN) 
F-A046 đường số 5, tầng 1, tòa nhà E-
mall, khu chế xuất Tân Thuận, lô J1.20b-
21, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm dùng để trang điểm (không chứa 

dược chất); mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm và tẩy trang.  
 
 

(210) 4-2010-27331 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thiên Dực  (VN) 
F-A046 đường số 5, tầng 1, tòa nhà E-
mall, khu chế xuất Tân Thuận, lô J1.20b-
21, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm dùng để trang điểm (không chứa 

dược chất); mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm và tẩy trang.  
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(210) 4-2010-27332 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Hộ kinh doanh Lê Thị Mười  

(VN) 
ấp Phú Khánh, xã Song Lộc, huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Lúa giống; cây trồng giống các loại.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-27333 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) RON LANDO   (US) 

408 Tamal Plaza, Corte Madera, 
California CA 94925 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt (không phải kính thuốc), kính râm.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-27334 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 4.3.3 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Phan Thị Thanh Yến   (VN) 

85B Bà Hom, phường 13, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc; đá quí; trang sức bằng vàng; trang sức bằng bạc, trang sức bằng đá 

quÝ.  
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(210) 4-2010-27336 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.1.1; 25.1.25; 8.1.1 
(591) Đỏ, đen, vàng nhạt, vàng đậm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Hải Hoàng 
Tuấn   (VN) 
57Bis Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-27337 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Tổng công ty lương thực 

Miền Bắc  (VN) 
Số 6 Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-27338 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 

thương mại Nam Thái Bình 
Dương   (VN) 
Số 9, hẻm 442/15/28, phố Vĩnh Hưng, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Khẩu trang (trang phục). 
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(210) 4-2010-27339 (220) 24.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) CANOPUS TRADE LINKS PVT., LTD.  

(IN) 
562, 2nd Cross, 2nd Block, R.T. Nagar, 
Bangalore - 560 032, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-27350 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 4.3.20; 4.3.3 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
Kim Long   (VN) 
179 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; xây dựng 

công trình giao thông thủy lợi.  
 
 
 
 

(210) 4-2010-27351 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
Kim Long   (VN) 
179 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; xây dựng 

công trình giao thông thủy lợi.  
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(210) 4-2010-27353 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ cơ điện lạnh Nguyễn 
Sang  (VN) 
98/6b, Thích Quảng Đức, phường 5, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Sản phẩm từ phôi nhôm: ống gió mềm.  
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu các sản phẩm từ giấy, bìa, phôi nhôm.  
 
 
 

(210) 4-2010-27354 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ và sản 
xuất Vĩnh Hưng Phát  (VN) 
Số 225 đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh 
Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-27355 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ và sản 
xuất Vĩnh Hưng Phát   (VN) 
Số 225 đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh 
Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 
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(210) 4-2010-27359 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2; 3.7.17; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Trại Việt   (VN) 
181/51 Phan Đăng Lưu, phường 1, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Cửa hàng mua bán lương thực thực phẩm chế biến và chưa chế biến, thủy hải 

sản tươi sống và chế biến, thịt gia súc gia cầm và các sản phẩm chế biến từ thịt, trứng và 
các sản phầm làm từ trứng, nước tương, nước mắm, bột, gạo, mì, bánh kẹo các loại, ca 
cao, cà phê, hạt điều, đường, sữa, rau ,củ, quả, trái cây tươi sống và sấy khô, bia rượu các 
loại, nước giải khát, nước tinh khiết; quảng cáo thương mại với mục đích tiêu thụ sản 
phẩm. 

 
 

(210) 4-2010-27363 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Thanh 
Ngọc  (VN) 
320/59 Đất Mới, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga. 

 
 

(210) 4-2010-27365 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, hồng phấn 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trần Vinh  (VN) 
225 Ba Cu, phường 4, thành phố Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm (giấy, viết, sổ, băng keo, máy tính tay); mua bán 

tạp phẩm văn phòng (xà bông, bao rác, chổi, thảm, xô); mua bán nội thất văn phòng 
(bàn, ghế văn phòng, kệ sách); mua bán trang thiết bị văn phòng (máy tính để bàn, máy 
tính xách tay, máy tính tiền, máy hủy giấy, mực in, mực máy fax).  
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(210) 4-2010-27367 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  
(731) Công ty TNHH VIEBA  (VN) 

Xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép.  

 
 

(210) 4-2010-27369 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH VIEBA   (VN) 
Xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên    

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép. 

 
 

(210) 4-2010-27370 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  
(731) Công ty TNHH VIEBA   (VN) 

Xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép. 

 
 

(210) 4-2010-27371 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 7.1.24; 7.3.11 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Thiên 
Ân  (VN) 
Nhà dịch vụ thị trấn Phùng, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc; thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng; xây dựng; mua bán 

tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; mua bán các loại vật liệu xây dựng như: sắt thép, xi 
măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi; mua bán hàng cơ kim khí; mua bán ô tô, mô tô và xe 
có động lực khác; mua bán bê tông trộn sẵn. 

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; hoàn 
thiện công trình xây dựng. 
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Nhóm 39: Vận tải hàng hóa đường thủy, đường bộ; bốc xếp hàng hóa; cho thuê phương 
tiện vận chuyển; kho bãi và lưu giữ hàng hóa.  

 
 

(210) 4-2010-27373 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Tổ hợp tác những người tàn 
tật An Phương  (VN) 
Nhà ông Hoàng Đức Ca, thôn Hồng Kỳ, 
xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh 
Hóa  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; các loại hải sản chế biến như: sứa, cá, tôm, mực.  

 
 

(210) 4-2010-27374 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng, vàng, đỏ 
(731) Nguyễn Văn Phong   (VN) 

ấp Hoà Lợi III, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu 
Thành, tỉnh An Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Chả lụa, giò lụa; patê.  

 
 

(210) 4-2010-27375 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng phát triển Đông Đô  (VN)
5/447 Lạc Long Quân, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng: chuyên thi công các công trình xây dựng dân dụng và công 

nghiệp bao gồm: xây dựng đường, cầu và nhà cửa.  
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(210) 4-2010-27376 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng phát triển Đông Đô  (VN)
5/447 Lạc Long Quân, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; chuyên thi công các công trình xây dựng dân dụng và công 

nghiệp bao gồm: xây dựng đường, cầu và nhà cửa.  
 
 

(210) 4-2010-27377 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng phát triển Đông Đô  
(VN) 
5/447 Lạc Long Quân, phường Xuân 
La,quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; chuyên thi công các công trình xây dựng dân dụng và công 

nghiệp bao gồm: xây dựng đường, cầu và nhà cửa.  
 
 

(210) 4-2010-27379 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ Tân 
Hoàng Long  (VN) 
381 Nguyễn Huệ, phường 5, thành phố 
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, thiết bị điện, vật liệu điện, 

máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị camera, chống trộm, báo 
cháy, kim thu sét.  
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(210) 4-2010-27390 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Việt Hàn   (VN) 
Ninh Xá, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Vải nhám; vải ráp; giấy nhám, giấy ráp; vật liệu mài; cacbua kim loại (chất 

mài); chất mài (corundum); đá nhám (bột mài). 
 
 
 

(210) 4-2010-27391 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Việt Hàn    (VN) 
Ninh Xá, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 03: Vải nhám; vải ráp; giấy nhám, giấy ráp; vật liệu mài; cacbua kim loại (chất 

mài); chất mài (corundum); đá nhám (bột mài). 
 
 
 

(210) 4-2010-27392 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.11.3 
(591) Đỏ, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hà Yến  (VN) 
Số 3, lô CN6, cụm công nghiệp tập trung 
vừa và nhỏ Từ Liêm, xã Minh Khai, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị chế biến thực phẩm; thiết bị chế biến thuỷ sản; thiết bị giặt là công 

nghiệp; máy rửa bát đĩa; hệ thống lọc rác đi kèm hệ thống nghiền rác chạy điện và hệ 
thống nghiền rác (tất cả thuộc nhóm này); máy vắt hoa quả (chạy điện).  

 
Nhóm 11: Thiết bị thông gió; thiết bị lạnh công nghiệp; lò vi sóng; máy làm nóng lạnh 
nước uống; bếp gas; bếp nướng chạy điện (đi kèm lò nướng); thiết bị thông gió bếp chạy 
điện (thuộc hệ thống thông gió); tủ sấy bát đĩa; bàn lạnh bếp chạy điện (thiết bị làm lạnh 
dân dụng dùng trong nhà bếp); máy pha cafe (chạy điện). 
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(210) 4-2010-27394 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm C.A.T   (VN) 
Nhà số 28, tổ 59, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2010-27395 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.9.23; 2.7.1; A19.3.24; A5.5.20 
(591) Xanh dương, xanh da trời, đỏ, vàng nhạt, 

đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư phát triển khoa học 
kỹ thuật dược phẩm A.N.Z Việt 
Nam   (VN) 
Thôn Chương Lộc, xã Chương Dương, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2010-27396 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A19.3.24; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh tím sẫm, hồng, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Bổn Nguyệt   (VN) 
27B Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2010-27397 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.5.20; A5.11.13; 5.5.16 
(591) Xanh lá cây, vàng, vàng nhạt, ghi, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược NANO   (VN) 
Số 11, tổ 101, Kim Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2010-27398 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 19.7.1; A5.5.22; 2.3.1 
(591) Xanh tím, tím, da cam, vàng, hồng sẫm, 

đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất-thương mại mỹ 
phẩm Gia Đình   (VN) 
4379 Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm.  

 
 

(210) 4-2010-27399 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Hoa Linh   (VN) 
Số 1, ngõ 14, phố Pháo Đài Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm, nước rửa vệ sinh 

không chứa thuốc.  
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(210) 4-2010-27401 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Hoa Linh    (VN) 
Số 1, ngõ 14, phố Pháo Đài Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa, dầu ăn thực vật, cá (không còn sống), thịt, gia cầm 

(không còn sống).  
 
 

(210) 4-2010-27402 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Hoa Linh    (VN) 
Số 1, ngõ 14, phố Pháo Đài Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, cacao, bánh, kẹo, gạo.  

 
 

(210) 4-2010-27404 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Hoa Linh    (VN) 
Số 1, ngõ 14, phố Pháo Đài Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo, rượu hoa quả, rượu vang, rượu vốtca, rượu uýtky, rượu branđi.  
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(210) 4-2010-27405 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Hoa Linh    (VN) 
Số 1, ngõ 14, phố Pháo Đài Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo, hội nghị chuyên đề; tổ chức các cuộc thi giáo 

dục và giải trí; dịch vụ giáo dục và đào tạo dạy nghề y dược.  
 
 
 

(210) 4-2010-27406 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Hoa Linh    (VN) 
Số 1, ngõ 14, phố Pháo Đài Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, phòng khám đa khoa, bệnh viện, dịch vụ trồng cây dược liệu.  

 
 
 

(210) 4-2010-27407 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Hoàng Phúc (VN)  (VN) 
161/22 Ba Vân, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2010-27408 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Hoàng Phúc (VN)  (VN) 
161/22 Ba Vân, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2010-27409 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Hoàng Phúc (VN)  (VN) 
161/22 Ba Vân, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2010-27410 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 6.1.2; A1.1.10 
(591) Xanh, vàng, đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
xây dựng và du lịch Bình 
Minh   (VN) 
299, Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng, chất kết dính phụ gia cho xi măng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo xi măng, các nguyên liệu để sản xuất xi 
măng, đại lý mua bán lẻ xăng dầu.  
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(210) 4-2010-27411 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 6.1.2; A1.1.10 
(591) Xanh, vàng, đỏ, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
xây dựng và du lịch Bình 
Minh   (VN) 
299, Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo xi măng, các nguyên liệu để sản xuất xi 

măng, đại lý mua bán lẻ xăng dầu.  
 
 
 
 

(210) 4-2010-27412 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.1; A26.11.9; 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Thái Hoà  (VN) 
Phòng 605 - B1, Làng Quốc Tế Thăng 
Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để tinh luyện thép; nhựa tổng hợp nhân tạo, dạng thô.  
 

Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; vật liệu làm cốt thép dùng cho bê tông; vật 
liệu gia cố bằng kim loại dùng cho xây dựng (cốt thép); ống thép; tấm thép; đai thép; 
thép thô hoặc bán gia công; dây thép. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dưng phi kim loại; gỗ lát sàn; gạch; kính xây dựng; giấy xây 
dựng; đá để xây dựng; gỗ xây dựng; nắp (van) ống tiêu nước, không bằng kim loại hoặc 
chất dẻo. 

 
Nhóm 35: Buôn bán vật tư, vật liệu xây dựng; xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng; mua 
bán vật liệu điện, điện dân dụng, bóng đèn, thiết bị cơ khí, điện lạnh, điện tử, thiết bị an 
toàn và phòng cháy chữa cháy.  

 
Nhóm 37: Thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ giám sát 
xây dựng công trình xây dựng; dịch vụ lắp đặt cách điện, nhiệt, âm trong xây dựng; cho 
thuê thiết bị xây dựng.  
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(210) 4-2010-27413 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.1; 5.7.21 
(591) Đỏ, xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 

Âu á  (VN) 
Số 58 khu dân cư Bình Hưng, đường số 
11, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 29: Thạch hoa quả; trái cây sấy khô; trái cây được bảo quản; trái cây đông lạnh; 

bột làm từ trái cây (không dùng làm nước giải khát).  
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây (đồ uống giải khát không cồn); sinh tố trái cây (đồ uống giải 
khát không cồn).  

 
 

(210) 4-2010-27414 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.9.16 
(731) Cơ Sở Ngô Nghi  (VN) 

ấp 1 xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa, 
tỉnh Long An   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 12: Săm xe máy; xích xe máy (sên); đĩa xích nhỏ xe máy (nhông); đĩa xích xe 

máy; lốp xe máy. 
 
 

(210) 4-2010-27415 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 7.1.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Cơ sở Ngô Nghi  (VN) 

ấp 1, xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa, 
tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 12: Săm xe may; xích xe máy (sên); đĩa xích nhỏ xe máy (nhông); đĩa xích xe 

máy; lốp xe máy. 
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(210) 4-2010-27416 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh 
(731) Công ty cổ phần VINA Tân ¸  

(VN) 
14A12, khu dân cư An Bình, đường số 3, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng nhựa; giấy. 

 
 

(210) 4-2010-27417 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH Linh Chi Vi Na  

(VN) 
394/1 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 

Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 31: Cây con (cây giống); nấm tươi; nấm cục (dạng tươi, chưa qua chế biến); sợi 

nấm để nhân giống; hạt (hạt giống).  
 
 

(210) 4-2010-27419 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.7.17 
(591) Đỏ, nâu, trắng 
(731) LG FASHION CORP.   (KR) 

637-1 Shinsa-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đội đầu; giày da, giày chơi gôn, giày leo núi; giày bốt 

thấp cổ; ủng bốt: giầy đi biển, dép xăng-đan; dép đi trong nhà; giày tập thể thao; giày 
bao ngoài để di mưa: áo choàng ngoài, áo mưa; áo choàng dài; chế phục (quần áo của 
người hầu các nhà quyền quý); áo khoác không tay;  quần đùi ngắn, áo sari của phụ nữ 
ấn độ; quần áo đi săn; áo rộng khoác ngoài; váy ngắn; quần; bộ quần áo nam; quần áo 
trẻ em, quần dài; bộ quần áo lễ phục; áo khoác mặc che ngoài quần áo khác; bộ áo liền 
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quần; quần áo em bé, váy dạ hội; áo vét khoác ngoài; áo chui đầu; quần gin; bộ áo lót 
may liền quần; áo khoác ngoài; áo vét-tông; quần áo hai mảnh; áo pacca (áo ấm dài có 
mũ trùm); áo dài mặc buổi tối; áo ngực phụ nữ; áo cánh, mũ bơi; quần áo bơi; quần đùi 
bơi; áo sơ-mi cộc tay; áo lót phụ nữ, áo len dài tay; áo thấm mồ hôi; quần thấm mồ hôi; 
áo tập thể thao; áo sơ-mi dài tay, cổ của quần áo; quần áo ngủ, áo nịt len; bộ vét; áo len 
đan, cổ tay áo, coóc-xê ngoài; đồ lót; áo ba lỗ áo hai dây; bộ quần áo rộng để tập thể 
thao; tất dài; quần bó; quần tất; áo thun có cổ, áo len chui đầu; áo phông; cà vạt; quần 
ôm bó chân; găng tay lông; khăn choàng; trang phục); găng đeo tay mùa đông; khăn 
choàng; đồ quấn vai; khăn quàng cổ bít tất; mũ trùm đầu cho quần áo; mũ chỏm cao; 
thắt lưng (trang phục). 

 
 

(210) 4-2010-27420 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.7.17 
(591) Đỏ, nâu, trắng 
(731) LG FASHION CORP.   (KR) 

637-1 Shinsa-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi bằng cao su; đồ chơi có thể bơm phồng lên; đồ chơi làm bằng kim 

loại (không bằng kim loại quý) đồ chơi bằng mây; đồ chơi có đòn bẩy để hoạt động và 
chuyển động, búp-bê hình người: búp bê cầu may mắn; đồ chơi chuyển động được; mô 
hình đồ chơi ô tô; đồ chơi bằng gỗ; đồ chơi nhồi bông gạch xây dựng (đồ chơi); bong 
bóng xà phòng (đồ chơi); đồ chơi theo bộ; mô hình xe cộ cho trẻ con để chơi; ngựa gỗ; 
đồ chơi; nhạc cụ đồ chơi; đồ chơi dưới dạng đồ gỗ nội thất; bóng để chơi; búp bê đồ 
chơi; xe cộ đồ chơi điều khiển bằng sóng ra-đi-ô; búp bê, mặt nạ đồ chơi; gấu bông; ván 
trượt (đồ chơi); xe cộ đồ chơi; đồ chơi bằng giấy; đồ chơi bằng nhung; đồ chơi bằng 
nhựa; trò chơi cầm tay với màn hình tinh thể lỏng (không phải loại dược lắp để sử dụng 
với màn hình hoặc màn chiếu ngoài) trò chơi; mũi tên đồ chơi; bộ đô-mi-nô; điều khiển 
từ xa dành cho trò chơi không dùng cho màn hình ti-vi; trò chơi dùng bảng; trò chơi 
trong nhà; thiết bị dùng cho trò chơi không dùng cho màn hình hoặc màn chiếu ngoài; 
bộ bài để chơi; trò chơi ghép hình; bóng bay đồ chơi. 

 
 

(210) 4-2010-27421 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(591) Xanh nước biển đậm 
(731) Công ty TNHH BACONCO  (VN) 

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân 
Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
629 

(210) 4-2010-27422 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH BACONCO   (VN) 

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân 
Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật.  

 
 

(210) 4-2010-27423 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH BACONCO   (VN) 

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân 
Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật.  

 
 

(210) 4-2010-27424 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

mỹ phẩm DMC   (VN) 
Số 18 ngõ 179 Đội Cấn, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
(210) 

 
4-2010-27425 

 
(220) 

 
27.12.2010 

  (441) 25.03.2011 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

mỹ phẩm DMC   (VN) 
Số 18 ngõ 179 Đội Cấn, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 
 
 

(210) 4-2010-27428 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.25; A3.7.24; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh dương, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần Hoa Biển  

(VN) 
18 Phan Thị Rành, phường An Hòa, 
thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 41: Hoạt động của các cơ sở thể thao; hoạt động của các câu lạc bộ thể thao; hoạt 

động thể thao khác (không phải câu lạc bộ thể thao); giáo dục thể thao và giải trí; dịch 
vụ hỗ trợ giáo dục.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-27430 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Hải Hưng Thịnh  
(VN) 
28/14/17, đường TA19, tổ 8, khu phố 2, 
phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; các sản phẩm cà phê như: cà phê hòa tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê 

và cà phê cô đặc, cà phê nhân tạo (các chất thay thế cà phê); cà phê trộn chè. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, đồ uống; mua bán thực phẩm, dịch vụ hỗ trợ quảng bá kinh 
doanh, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận nhằm mục đích thương mại. 
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(210) 4-2010-27431 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.1.1; A2.1.19 
(731) 1. Phạm Đăng Hùng  (VN) 

P41, H1, Nguyễn Công Trứ, thành phố 
Hà Nội  
2. Nguyễn Thuý  Hà  (VN) 
P41, H1 Nguyễn Công Trứ, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; quán rượu; dịch vụ lưu trú 

ngắn ngày.  
 
 

(210) 4-2010-27432 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH xây dựng C.A  

(VN) 
Số 25, đường D2, khu dân cư Phú Hòa 1, 
khu phố 7, phường Phú Hòa, thị xã Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Bê tông xi măng; bê tông nhựa nóng; bê tông đúc sẵn.  

 
 

(210) 4-2010-27433 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.3.1 
(591) Đỏ, ghi 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Nguyễn Thiện   (VN) 
235/18C, KP2, Dương Tử Giang, phường 
Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức các chuyến du lịch; du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ vận tải 

hàng hóa; dịch vụ vận chuyển hành khách.  
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(210) 4-2010-27434 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; A1.1.10; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ, ghi, trắng, cam, đen 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Nguyễn Thiện   (VN) 
235/18C, KP2, Dương Tử Giang, phường 
Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 
 

(210) 4-2010-27435 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.3.15; A5.1.5; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Bốn Mùa  
(VN) 
Số A8/16 Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê 
Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón có chứa nitơ.  

 
 

(210) 4-2010-27436 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.2; 26.13.25; 26.13.1; 25.7.20 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển, đỏ, đen, 

trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Phạm Gia Nguyễn  (VN)
Số 4, đường Tây Lân, khu phố 7, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi; máy lau sàn nhà; máy phun áp lực cao; máy chà sàn công 
nghiệp; máy giặt thảm. 

 
Nhóm 35: Mua bán các loại máy móc như: máy hút bụi, máy chà sàn, máy giặt thảm, 
quạt thổi, máy phun áp lực, xe quét rác, xe đẩy làm vệ sinh, làm phòng khách sạn, thanh 
gạt kính, cây lau nhà, quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước, lò vi sóng, điều hòa nhiệt 
độ, buôn bán hóa chất và thực phẩm, xuất nhập khẩu. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt sửa chữa thiết bị đồ dùng gia đình như: máy điều hòa, máy hút 
bụi, máy chà sàn, máy giặt thảm, quạt thổi, máy phun áp lực, nồi cơm điện, lò vi sóng; 
dịch vụ thi công xây dựng công trình công cộng, dân dụng và công nghiệp; dịch vụ vệ 
sinh nhà cửa và các công trình. 

 
 

(210) 4-2010-27437 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Xanh dương, trắng nhạt 
(731) Công ty TNHH Ngọc Châu Phát  

(VN) 
73 Lê Hồng Phong, phường 7, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu trang trí nội thất: phòng xông hơi, bồn mát-xa, thiết bị vệ 

sinh bằng sứ và thủy tinh, bếp ga, máy hút mùi, chậu rửa bát, máy sấy bát, thiết bị máy 
năng lượng mặt trời, thiết bị chiếu sáng.  

 
 

(210) 4-2010-27438 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.1; 1.15.15; A11.3.7 
(591) Xanh dương 
(731) Công ty TNHH Ngọc Châu Phát  

(VN) 
73 Lê Hông Phong, phường 7, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu trang trí nội thất: phòng xông hơi, bồn mát-xa, thiết bị vệ 

sinh bằng sứ và thủy tinh, bếp ga, máy hút mùi, chậu rửa bát, máy sấy bát, thiết bị máy 
năng lượng mặt trời, thiết bị chiếu sáng.  
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(210) 4-2010-27439 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.5 
(591) Đen, trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Mốt Quốc Tế   (VN) 
219/48 Đất Thánh, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 
 

(210) 4-2010-27449 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 7.15.22; 7.15.1 
(591) Xanh da trời, hồng, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thiên Phú 
Khang  (VN) 
324 tổ 4, Nguyễn Thị Lắng, xã Tân Phú 
Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 17: Màng phủ nông nghiệp (bằng chất dẻo).  

 
 
 

(210) 4-2010-27450 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.17.11; A1.5.3; 25.1.6; 3.7.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thương mại và Liên Doanh Du 
Lịch Quốc Tế Han Won - Sen 
Tour   (VN) 
Số 18.4 Vimeco Phạm Hùng, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm 

thời.  
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(210) 4-2010-27451 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.1; 26.4.4; A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Thái Hoà  (VN) 
Phòng 605 - B1, Làng Quốc Tế Thăng 
Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; vật liệu làm cốt thép dùng cho bê tông; vật 

liệu gia cố bằng kim loại dùng cho xây dựng (cốt thép); ống thép; tấm thép; đai thép; 
thép thô hoặc bán gia công; dây thép. 

 
 
 

(210) 4-2010-27452 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng phát triển Đông Đô  (VN)
5/447 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng: chuyên thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp 

bao gồm: xây dựng đường, cầu và nhà cửa.  
 
 
 

(210) 4-2010-27453 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.1; A26.4.6; 26.13.25 
(591) Đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Đỗ Phú Long  (VN) 
185 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động.  
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(210) 4-2010-27454 (220) 27.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Xanh, cam 

(540) 

  

(731) Công ty CP du lịch và truyền 
thông Màu Xanh Việt  (VN) 
Số 102H50 TT Đại La, ngõ 41/27, 
phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa du lịch.  
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
 
 

(210) 4-2010-27455 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đen, vàng kim 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Ngân Hà   (VN) 
Số nhà 39, tổ 52, hẻm 233/27/32/18, ngõ 
175, đường Xuân Thủy, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas, nồi cơm điện, lò nướng dùng diện, bình lọc nước uống được, máy hút 

khói, máy khử mùi (dùng cho nhà bếp).  
 
 

(210) 4-2010-27456 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A17.2.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

Tân Phú Việt Nam  (VN) 
Xã Hưng Long, huyện Mỹ Hào, tỉnh 
Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Bìa giấy làm bài tú lơ khơ.  
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(210) 4-2010-27457 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A25.1.10; 25.1.9; A17.2.2; A25.7.2 
(591) Trắng, đỏ, đỏ thậm xanh 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

Tân Phú Việt Nam   (VN) 
Xã Hưng Long, huyện Mỹ Hào, tỉnh 
Hưng Yên   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Bìa giấy làm bài tú lơ khơ.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-27458 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 25.1.9; 2.9.14; A2.9.15; A25.1.10 (540) 

  

(731) Đào Ngọc Bảo  (VN) 
Số nhà 141P phố Trương Định, phường 
Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe và dịch vụ y tế cho người.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-27459 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xây dựng Trung 
Dòng  (VN) 
465B, quốc lộ 1A, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Giàn giáo bằng kim loại.  
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(210) 4-2010-27465 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12; 26.2.7; 26.13.25 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tăng Phát   (VN) 
41 đường 13B, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nhân hạt điều.  

 
 
 

(210) 4-2010-27467 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.11.3; 20.5.7 
(591) Xanh dương, cam 

(540) 

 

(731) Công ty điện toán và truyền 
số liệu (VDC) - Tập đoàn Bưu 
Chính Viễn Thông Việt Nam  
(VN) 
Nhà lnternet, lô 2A, làng Quốc tế Thăng 
Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí trên mạng internet. 

 
 
 

(210) 4-2010-27468 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.5.1; 26.3.2; 24.15.21; 20.5.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty điện toán và truyền 
số liệu (VDC)- Tập đoàn Bưu 
chính Viễn Thông Việt Nam  
(VN) 
Nhà Internet, lô 2A, làng quốc tế Thăng 
Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Dịch vụ chuyển tư liệu và dữ liệu từ dạng vật lý sang phương tiện điện tử.  
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(210) 4-2010-27469 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.5.1; 1.15.23; 1.5.1; 26.15.15 
(591) Trắng, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty điện toán và truyền 
số liệu (VDC) - Tập đoàn Bưu 
chính Viễn thông Việt Nam  
(VN) 
Nhà Internet, lô 2A, làng quốc tế Thăng 
Long, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung ứng (hỗ trợ kinh doanh). 

 
 

(210) 4-2010-27470 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 21.1.25 
(591) Xanh, cam 

(540) 

  

(731) Công ty Điện toán và truyền 
số liệu (VDC) - tập đoàn bưu 
chính Viễn thông Việt Nam  
(VN) 
Nhà Internet, lô 2A, làng quốc tế Thăng 
Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí trên mạng Internet. 

 
 

(210) 4-2010-27471 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.1.1 
(591) Xanh đậm, nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty điện toán và truyền 
số liệu (VDC) - tập đoàn bưu 
chính viễn thông Việt Nam  
(VN) 
Nhà Internet, lô 2A, làng quốc tế Thăng 
Long, phường dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ bảo vệ máy tính tránh virus.  
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(210) 4-2010-27472 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.9.10 
(591) Tím lavender, vàng cam 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh nha khoa 
Mozart   (VN) 
56 Phạm Huy Thông, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế: khám và tư vấn về răng; chữa răng; nắn chỉnh răng.  

 
 

(210) 4-2010-27473 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.7.3; A1.1.10; 26.1.1; 5.5.16; A6.19.9 
(591) Trắng, đen, vàng, vàng đậm, vàng nhạt, 

xanh da trời, xanh da trời nhạt, xanh da 
trời đậm, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 
xanh lá cây nhạt, hồng, hồng đậm, hồng 
nhạt, ghi 

(731) Công ty cổ phần thương mại - 
dịch vụ và chế biến lương 
thực Ngọc Khuê   (VN) 
Số 89 Lương Yên, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Gạo, bột mì.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và đại lý gạo, nước uống tinh khiết.  
 
 

(210) 4-2010-27474 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 
(731) NIPPON SODA CO., LTD.   (JP) 

2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, ngoại trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, 

chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng cho nghề rừng (lâm 
nghiệp), ngoại trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, chất diệt sâu và chất diệt ký sinh trùng; 
hóa chất dùng trong công nghiệp: chất dẻo chưa chế biến (chất dẻo dạng thô); chế phẩm 
điều tiết sự sinh trưởng; chất dính dùng cho vật liệu băng bó dùng trong phẫu thuật; chất 
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dính dùng để dán áp phích quảng cáo; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất 
dính dùng cho giấy dán tường; và chất dính dùng cho gạch lát tường; phân bón. 

 
 

(210) 4-2010-27477 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 4.3.3; 7.3.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu và sản xuất 
Long Thành  (VN) 
Thôn Thượng, xã Bình Minh, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại; cửa sổ không bằng kim loại, khung cửa không bằng 

kim loại; cửa gập không bằng kim loại; tấm cửa không bằng kim loại; khung cửa sổ 
không bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2010-27478 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Thiện Hưng Phát   (VN) 
Số 78/3 Cống Lở, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường chống thấm.  

 
 

(210) 4-2010-27485 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại mỹ phẩm 
Phong Trinh  (VN) 
8A đường số 5, khu phố 3, phường Linh 
Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem tắm trắng da; kem (mỹ 

phẩm) chống nhăn da; kem rửa mặt; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn.  
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(210) 4-2010-27486 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại mỹ phẩm 
Phong Trinh   (VN) 
8A đường số 5, khu phố 3, phường Linh 
Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem tắm trắng da; kem (mỹ 

phẩm) chống nhăn da; kem rửa mặt; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn.  
 
 
 

(210) 4-2010-27489 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.3; 26.1.1 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ mỹ phẩm 
Mỹ Ngọc  (VN) 
79/1 Nguyễn Thi, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da.  

 
 
 

(210) 4-2010-27490 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.4; 26.3.23 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chuyển Dọn Sài 
Gòn  (VN) 
144 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ làm sạch công nghiệp.  
 

Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa.  
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(210) 4-2010-27491 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.15.1; A24.15.15; 24.17.15; 24.17.21 
(591) Nâu, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Đại Phúc Nhân  
(VN) 
Số 299, tổ Voi Phục, thị trấn Trâu Quỳ, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05:  Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, dược phẩm, thuốc bắc, rượu 

thuốc.  
 
 
 
 

(210) 4-2010-27492 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 4.3.3; A1.5.3 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất - thương mại cơ điện 
tử Ngọc Ngân  (VN) 
385 ấp Phú Bình, xã Phú Hựu, huyện 
Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 09: Máy sạc bình ac quy, sạc vợt muỗi, sạc điện thoại.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-27494 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.3.15; A5.3.13; 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hương Châu  
(VN) 
Khu 2 thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, 
tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 30: Chè.  
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(210) 4-2010-27495 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Khánh Hoà   (VN) 
48 Sinh Trung, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hoà  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn quản trị thương 

hiệu Việt (V_MARQUE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-27496 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

Vacopharm   (VN) 
59 Nguyễn Huệ, phường 1, thị xã Tân 
An, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn quản trị thương 
hiệu Việt (V_MARQUE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-27497 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.3.1; 1.15.23; 1.3.2 
(731) FOSHAN SHUNDE LITTLE SUN 

ABRASIVE CO., LTD.  (CN) 
Yuchong Industrial Areas, Leliu Town, 
Shunde District, Foshan City, 
Guangdong Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 03: Giấy ráp; vải ráp; bột mài (bột nhám); hạt mài (vật liệu dùng để mài mòn gồm 

các hạt có góc cạnh và không phải là bộ phận của máy móc); bột nhão dùng cho việc 
mài; chế phẩm để làm sạch, đánh bóng; giấy đánh bóng; sáp đánh bóng.  
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(210) 4-2010-27498 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoà Phát  (VN) 
Số 35, ngõ 90, đường Khuất Duy Tiến, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2010-27499 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoà Phát   (VN) 
Số 35, ngõ 90, đường Khuất Duy Tiến, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2010-27500 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 25.7.20; 26.1.2; 26.1.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Huy Dũng  (VN) 
19A, đường T1, làng nghề Liên Hà, xã 
Liên Hà, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ.  
 

Nhóm 35: Mua bán bàn, ghế, giường, tủ.  
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(210) 4-2010-27501 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2; 26.13.25; 1.15.23 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Trần Thị Nhung   (VN) 

Thôn Phan Chi, xã Kim Anh, huyện Kim 
Thành, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.  

 
 
 

(210) 4-2010-27502 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.1.12; 25.7.20; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Tiến Thành  

(VN) 
Tiến An, Tiến Thành, TP. Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: hàng thủ công mỹ nghệ (mây tre đan, giỏ đan, đá mỹ nghệ), 

hàng lưu niệm (khung ảnh, đồng hồ, bút, bưu thiếp), cửa hàng bách hóa (bánh, kẹo, dầu 
gội, mỹ phẩm, rượu, bia, thuốc lá), thực phẩm tươi sống (cá, mực, tôm, cua, ghẹ), thực 
phẩm đã qua chế biến (cá tra, cá basa, mực), trang thiết bị phục vụ cho vui chơi giải trí, 
thể thao (vợt, giầy, cầu lông, bóng bàn).  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành (chuyến đi du lịch, tổ chức các cuộc du lịch); dịch vụ 
vận tải; đại lý bán vé máy bay, ô tô, tàu hỏa, tàu thủy.  

 
Nhóm 41: Giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí; tổ chức các cuộc thi thể thao; tổ 
chức và điều khiển hội nghị, hội thảo; dịch vụ cắm trại (giải trí); tổ chức và điều hành 
các cuộc biểu diễn (trình diễn) thời trang. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán cà phê giải khát (cung 
cấp đồ uống tại chỗ); quán rượu; dịch vụ cho thuê phòng họp; dịch vụ cho thuê chỗ ở 
tạm thời.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp, xông hơi; dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); nhà dưỡng bệnh; 
dịch vụ chăm sóc sắc đẹp thẩm mỹ viện.  
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(210) 4-2010-27503 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A11.3.7; 6.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thanh niên xung phong Tây 
Ninh   (VN) 
Số 207 đường 30/4, phường 2, thị xã Tây 
Ninh, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 17: Mủ cao su; nhựa mủ (cao su).  
 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) mủ cao su.  
 
 
(210) 

 
4-2010-27504 

 
(220) 

 
28.12.2010 

  (441) 25.03.2011 
  
(731) Công ty TNHH thương mại Tâm 

Đạt   (VN) 
56/51 Tân Thới Nhất 17, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: ống tiêm dùng trong ngành y; ống tiêm dưới da; kim tiêm dùng trong ngành 

y; dây truyền dịch; dây truyền máu; bơm dùng trong ngành y. 
 
 

(210) 4-2010-27505 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.7.23; 4.5.3; 21.1.15; 26.13.25 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần tư vấn và 

quản lý bất động sản Uy Sơn  
(VN) 
42/37-38 Hoàng Diệu, phường 12, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản.  
 
 
 

(210) 4-2010-27506 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 6.1.2 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, cam, 

xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Như Ngọc   (VN) 

ấp Phú Thứ, xã Phú An, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất: tủ thờ; tủ; bàn; ghế; giường; kệ.  

 
 
 

(210) 4-2010-27507 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần cồn rượu Hà 
Nội  (VN) 
94 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn). 

 
 
 

(210) 4-2010-27509 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.25 
(731) YOSHIHISA HATAKEYAMA   (JP) 

4-4-4 Nagare-machi, Hirano-ku, Osaka-
shi, Osaka 547-0032 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ cho môn bóng chày và bóng mềm; dụng cụ cho các môn thể thao 

chơi với bóng.  
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(210) 4-2010-27510 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.9.1 
(591) Đỏ hồng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIKOS  (VN) 
275 Lạch Tray, phường Đằng Giang, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2010-27513 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 25.7.20; 26.1.1; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại Ngọc Châu  (VN) 
Số 410, tổ 15, phố Thụy Khuê, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Bìa, giấy bọc (văn phòng phẩm); giấy viết, giấy để bao gói, bản in.  

 
 

(210) 4-2010-27514 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 15.7.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển thương mại Thiều Hiền  
(VN) 
Số 9, ngõ 751, đường Trương Định, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: ắc quy chì các loại. 
 

Nhóm 12: Phụ tùng xe máy. 
 
 

(210) 4-2010-27515 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.7.7; A3.7.24; A1.1.10; 3.7.4 
(591) Xanh đậm, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lạc Hồng Viễn 
Du   (VN) 
71/2/24 Nguyễn Bặc, phường 3, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 39: Vận tải: vận chuyển khách du lịch quốc tế và nội địa; đại lý vé máy bay; du 
lịch: kinh doanh du lịch nội địa và quốc tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-27516 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 4.5.4; A2.5.23; 2.5.3; 2.5.2 
(591) Đen, trắng, hồng, hồng nhạt, vàng nhạt, 

xanh ghi, xanh tím nhạt, nâu vàng 
(731) CORPORATE SYNERGY 

DEVELOPMENT CENTER   (TW) 
7th Fl., No.8, Tun-Hwa N. Rd., Taipei, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi nhật ký điện tử; phim hoạt hình; chương trình trò chơi trên máy vi 

tính; thiết bị ngoại vi sử dụng cho máy vi tính; chương trình máy vi tính được ghi sẵn; 
chương trình phần mềm máy vi tính có thể tải xuống được; phần mềm máy vi tính đã 
được ghi sẵn; ấn phẩm điện tử (có thể tải xuống được); nam châm (dùng để trang trí).  

 
 
 
 

(210) 4-2010-27517 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 4.5.4; A2.5.23; 2.5.3; 2.5.2 
(591) Đen, trắng, hồng, hồng nhạt, vàng nhạt, 

xanh ghi, xanh tím nhạt, nâu vàng 
(731) CORPORATE SYNERGY 

DEVELOPMENT CENTER    (TW) 
7th Fl., No.8, Tun-Hwa N. Rd., Taipei, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Bảng quảng cáo làm bằng giấy hoặc bìa cứng; niên giám; túi (phong bì, bao 

nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để đóng gói đồ; tệp kẹp tài liệu; cuốn sách nhỏ; thẻ 
để đánh dấu trang sách; sách; tủ nhiều ngăn dùng để đựng đồ dùng văn phòng (đồ dùng 
văn phòng); lịch; thiếp; phong bì (đồ dùng văn phòng); sổ tay hướng dẫn; sổ ghi chép; 
tập giấy viết; sổ kẹp hộ chiếu; bưu thiếp; áp phích; ấn phẩm in; tờ quảng cáo; văn phòng 
phẩm dùng cho trường học; vé; bút máy; bút chì; bút (đồ dùng văn phòng); bút vỏ thép.  
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(210) 4-2010-27518 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.5.2; 2.5.3; A2.5.23; 4.5.4 
(591) Đen, trắng, hồng, hồng nhạt, vàng nhạt, 

xanh ghi, xanh tím nhạt, nâu vàng. 
(731) Corporate Synergy Development Center  

(TW) 
7th Fl., No.8, Tun-Hwa N. Rd., Taipei, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ, vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang), huy chương, ghim cài trang sức, 

ghim cài (cà vạt), đồng đồ đeo tay. 
 
 

(210) 4-2010-27519 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.5.2; 2.5.3; 4.5.4; A2.5.23 
(591) Đen, trắng, hồng, hồng nhạt, vàng nhạt, 

xanh ghi, xanh tím nhạt, nâu vàng 
(731) CORPORATE SYNERGY 

DEVELOPMENT CENTER    (TW) 
7th Fl., No.8, Tun-Hwa N. Rd., Taipei, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); áo khoác; găng tay (trang phục); quần đùi; quần áo 

may sẵn; khăn quàng cổ (trang phục) ; giày (thuộc nhóm này); bít tất ngắn; áo len dài 
tay; áo phông.  

 
 

(210) 4-2010-27520 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 4.5.4; 2.5.2; 2.5.3; A2.5.23 
(591) Đen, trắng, hồng, vàng nhạt, vàng đậm, 

ghi nhạt, ghi đậm 
(731) CORPORATE SYNERGY 

DEVELOPMENT CENTER    (TW) 
7th Fl., No.8, Tun-Hwa N. Rd., Taipei, 
Taiwan  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 28: Bộ đồ chơi bảng; bài lá; cờ đam (bộ đồ chơi); bộ đồ chơi cờ vua; búp bê; bộ 

đồ chơi chuyển động; đồ chơi ngộ nghĩnh dùng để làm quà cám ơn trong các buổi tiệc, 
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buổi khiêu vũ; đồ trang trí cho cây thông nô-en (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); bóng 
bay dùng để chơi; đồ chơi.  

 
 
 

(210) 4-2010-27521 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.5.2; 2.5.3; A2.5.23; 4.5.4 
(591) Đen, trắng, hồng, vàng nhạt, vàng đậm, 

ghi nhạt, ghi đậm 
(731) CORPORATE SYNERGY 

DEVELOPMENT CENTER    (TW) 
7th Fl., No.8, Tun-Hwa N. Rd., Taipei, 
Taiwan  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo thông qua thư đặt hàng; dịch vụ giới 

thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, nhằm mục đích bán lẻ; tổ chức triển 
lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quan hệ công chúng; xuất bản các ấn phẩm 
quảng cáo; cho thuê máy bán hàng tự động; dịch vụ xúc tiến việc bán hàng (vì lợi ích 
của người khác); quảng cáo trên truyền hình.  

 
 
 

(210) 4-2010-27524 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 4.5.4; 2.5.2; A2.5.23; 2.5.3 
(591) Đen, trắng, hồng, hồng nhạt, vàng nhạt, 

xanh ghi, xanh tím nhạt, nâu vàng 
(731) CORPORATE SYNERGY 

DEVELOPMENT CENTER   (TW) 
7th Fl., No.8, Tun-Hwa N. Rd., Taipei, 
Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo thông qua thư đặt hàng; dịch vụ giới 

thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, nhằm mục đích bán lẻ; tổ chức triển 
lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quan hệ công chúng; xuất bản các ấn phẩm 
quảng cáo; cho thuê máy bán hàng tự động; dịch vụ xúc tiến việc bán hàng (vì lợi ích 
của người khác); quảng cáo trên truyền hình.  
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(210) 4-2010-27527 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) PRESIDENT PHARMACEUTICAL 

CORPORATION  (TW) 
7F., No. 8, Dongsing Rd., 105 Taipei, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước thơm dưỡng thể (không dùng cho mục đích y tế); tăm bông dùng cho 

mục đích trang điểm; mặt nạ làm đẹp (mỹ phẩm); kem trang điểm; chế phẩm tẩy trang; 
chế phẩm chống nắng dạng lỏng (mỹ phẩm); mỹ phẩm dạng lỏng làm trắng da; nước 
hoa; xà phòng bánh dùng cho mục đích vệ sinh; xà phòng tắm dạng lỏng dùng cho tắm 
bồn.  

 
 
 

(210) 4-2010-27528 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) KOREA TRADING DEVELOPMENT 

CO., LTD.   (TW) 
8F.-8, No. 100, Chang Chun Rd., Taipei 
City, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng khi tắm rửa và trang điểm (thuộc nhóm 

này); son phấn (đồ trang điểm); mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; chế phẩm để làm sạch 
dùng cho cá nhân; thuốc nhuộm tóc màu. 

 
 
 

(210) 4-2010-27529 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 7.3.2 
(591) Cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cửa sổ Việt 
Châu á   (VN) 
F1/13G đường Hương Lộ 80, xã Vĩnh 
Lộc A, quận Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa sổ (không bằng kim loại).  
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(210) 4-2010-27530 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 7.3.2 
(591) Cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cửa Sổ Việt 
Châu á    (VN) 
F1/13G đường hương lộ 80, xã Vĩnh Lộc 
A, quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 19: Cửa sổ (không bằng kim loại).  

 
 

(210) 4-2010-27531 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 7.3.2 
(591) Cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cửa Sổ Việt 
Châu á    (VN) 
F1/13G đường hương lộ 80, xã Vĩnh Lộc 
A, quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 19: Cửa sổ (không bằng kim loại).  

 
 

(210) 4-2010-27532 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH nông nghiệp 
Hiện Đại (VN)  (VN) 
4A 174 ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2010-27533 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2; 26.3.1 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Liên Đạt (VN)  (VN) 
178 Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Giày dép, quần áo, mũ nón. 
 
 

(210) 4-2010-27534 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Bùi Thị Len   (VN) 

ấp I, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; máy nước nóng năng lượng 

không khí (bơm nhiệt); thiết bị vệ sinh như: vòi hoa sen, vòi chậu rửa, bồn tắm, bồn rửa 
mặt; thiết bị phân phối nước; thiết bị hấp thu năng lượng mặt trời để tạo điện.  

 
Nhóm 35: Mua bán: máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng 
lượng không khí (bơm nhiệt), thiết bị thu năng lượng mặt trời để tạo điện, thiết bị vệ 
sinh, thiết bị phân phối nước, bình nóng lạnh dùng điện hoặc sử dụng năng lượng mặt 
trời. 

 
 

(210) 4-2010-27535 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) WAKUNAGA OF AMERICA CO., 
LTD.   (US) 
23501 Madero, Mission Viejo, 
California 92691, USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2010-27536 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.11.1; 26.3.1 
(591) Đen, vàng 
(731) SAMIL PHARM. CO. LTD   (KR) 

990-1 Bangbae-Dong, Sheocho-Gu, 
Seoul 137-061, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm; thuốc hạ sốt và chống viêm; thuốc giảm 

đau; thuốc chữa đau đầu; thuốc điều trị tổn thương về thể chất.  
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(210) 4-2010-27537 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2010-27538 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2010-27539 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2010-27540 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2010-27541 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông     (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2010-27542 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông     (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2010-27543 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông     (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2010-27544 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông     (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2010-27545 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông     (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2010-27546 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-27547 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 20.7.1; 5.5.16; A5.5.21 
(591) Xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Hương Sen  (VN) 

Tập thể Quy Chế, phố Hoàng Quốc Việt, 
phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh 
Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ sáng tác nghệ thuật. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế, minh họa hình vẽ truyện tranh thiếu nhi. 
 
 
 
 

(210) 4-2010-27548 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.5.21; 5.5.19 
(591) Cam, vàng, xanh dương sẫm, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Thủ Đô  (VN) 
Đội 9, xã An Thắng, huyện An Lão, 
thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi, cặp. 
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(210) 4-2010-27549 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.5.21; 5.5.19 
(591) Cam, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Thủ Đô  (VN) 
Đội 9, xã An Thắng, huyện An Lão, 
thành phố Hải Phòng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi, cặp. 
 

Nhóm 25: Quần áo mưa. 
 
 

(210) 4-2010-27550 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.5.21; 5.5.19 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Thủ Đô   (VN) 
Đội 9, xã An Thắng, huyện An Lão, Hải 
Phòng   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi, cặp.  
 

Nhóm 25: Quần áo mưa. 
 
 

(210) 4-2010-27551 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.7.17 
(591) Đỏ, nâu, trắng 
(731) LG FASHION CORP.  (KR) 

637-1 Shina-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Ví đựng đồ trang điểm (không chứa đồ bên trong); cổ dề cho chó; bộ lông thú; 

da chưa xử lý; da sống; da đã thuộc; da xốp; lông thú nhân tạo; da làm từ chất liệu tổng 
hợp; hộp đựng chìa khóa bằng da; túi đựng tã lót; túi cho người leo núi; cặp/ba-lô học 
sinh; hộp đựng danh thiếp; cặp/ba-lô đeo lưng; túi hai quai xách tay; túi xách dành cho 
phụ nữ, không làm bằng kim loại quý; túi đi biển; cặp tài liệu; ví đựng thẻ; vali; hộp/ví 
đựng thẻ xe; hộp/ví đựng thẻ tín dụng; túi du lịch; hòm du lịch; túi dải rút; hộp/ví đựng 
hộ chiếu; túi đựng hàng; túi để đựng bằng nhựa; cặp/túi đeo vai học sinh; túi xách tay; « 
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dù đi biển; ô/dù che nắng; ô/dù/lọng; gọng ô hoặc dù che nắng; khung của ô hoặc 
dù/lọng; cán ô/dù; tay cầm của ô/dù; vòng dùng cho ô/dù; bộ phận bằng kim loại của «, 
vỏ/bao đựng «; « bằng giấy. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-27552 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.1.1; 2.1.13; 2.1.25 
(591) Vàng, da cam, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Quảng Thái  

(VN) 
Hẻm 03 Hai Bà Trưng, phường 06, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Mứt nhão, nước quả nấu đông, quả sấy khô. 
 

Nhóm 30: Chè, cà phê; đồ uống trên cơ sở chè; đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên 
cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la; bánh kẹo; thạch hoa quả (bánh kẹo).  

 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước có ga; bia; đồ uống làm từ nước ép trái cây 
(không chứa cồn); nước ép rau quả (đồ uống); nước (đồ uống).  

 
 
 
 

(210) 4-2010-27553 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.7.3; 5.3.20; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, da cam, trắng 
(731) Phạm Thị Mỹ Phố  (VN) 

34 Nguyễn Huệ, thị trấn Liên Hương, 
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; bột mỳ; đường; bánh kẹo; nước tương (xì dầu); hạt tiêu.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại lương thực - thực phẩm; mua bán các loại thức ăn cho gia 
súc như: cám gạo, cám tổng hợp.  
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(210) 4-2010-27554 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH ô tô Trường An  
(VN) 
117A Quan Nhân, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe máy và phương tiện giao thông trên bộ.  

 
 

(210) 4-2010-27555 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ô tô Trường An  
(VN) 
117A Quan Nhân, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe máy và phương tiện giao thông trên bộ.  

 
 

(210) 4-2010-27556 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH ¤ tô Trường An  
(VN) 
117A Quan Nhân, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, xe máy và phương tiện giao thông trên bộ.  

 
 

(210) 4-2010-27557 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.17.5; 24.13.1 
(731) BEIFA GROUP CO., LTD.   (CN) 

No. 298 Jiangnan Road (East) Beilun, 
Ningbo, 315801 Zhejiang, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Sổ tay; dập ghim dùng cho văn phòng; văn phòng phẩm; tủ có ngăn kéo để 

đựng văn phòng phẩm (đồ dùng văn phòng); mực (thuộc nhóm này); dụng cụ để viết; 
chất đính (keo) dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia đình; thước vuông; hộp màu để 
vẽ (đồ dùng trong trường học); bút.  
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(210) 4-2010-27558 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1 
(731) BEIFA GROUP CO., LTD.    (CN) 

No. 298 Jiangnan Road (East) Beilun, 
Ningbo, 315801 Zhejiang, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Sổ tay; dập ghim dùng cho văn phòng; văn phòng phẩm; tủ có ngăn kéo để 

đựng văn phòng phẩm (đồ dùng văn phòng); mực (thuộc nhóm này); dụng cụ để viết; 
chất đính (keo) dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia đình; thước vuông; hộp màu để 
vẽ (đồ dùng trong trường học); bút.  

 
 

(210) 4-2010-27563 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.5.16; A5.5.21 
(731) TOP INTERNATIONAL BIOMASS 

ENERGY CO., LTD.   (TW) 
3F., No.106, Bo-ai 2nd Rd., Zuoying 
District, Kaohsiung City 813, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 19: Nhựa than đá, nhựa đường, dầu hắc ín và nhựa rải đường bitum, bê tông, đá 

vôi (vật liệu xây dựng); hỗn hợp xi măng.  
 
 

(210) 4-2010-27564 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Xanh dương 

(540) 

 

(731) Nguyễn Quốc Thắng   (VN) 
6/10 Cách Mạng Tháng 8, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức các chuyến đi du lịch.  

 
 
(210) 

 
4-2010-27565 

 
(220) 

 
28.12.2010 

  (441) 25.03.2011 
(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Đặng Thị Thu Huyền  (VN) 
Số 101 khu Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cửa bằng kim loại; thép; nhôm; bu lông 
bằng kim loại; then cài cửa bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2010-27567 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.2 
(591) Xanh dương sẫm, đỏ, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH vận tải Lưỡng 

Giang  (VN) 
Số 34 đường Chùa Vẽ, phường Đông Hải 
1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy; dịch vụ vận chuyển 

hành khách bằng đường bộ, đường thủy.  
 
 

(210) 4-2010-27568 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH Thanh Tùng  

(VN) 
Lô 18 khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc 
Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 

 
 

(210) 4-2010-27569 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.3 
(731) Công ty TNHH Ngọc Phát  (VN) 

242 phố Khâm Thiên, Thổ Quan, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; ô tô; các phụ kiện của xe máy, ô tô bao gồm: khung xe, xích, phanh, 

săm.  
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Nhóm 35: Mua bán xe máy, ô tô, xe đạp và các phụ kiện của chúng.  
 
 

(210) 4-2010-27570 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đỗ Thị Phương  
(VN) 
Số 40/3 đường Bùi Viện, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát.  
 
 

(210) 4-2010-27571 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH Hải Hà - 

KOTOBUKI   (VN) 
25 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tươi; bánh kẹo đóng gói; bánh mỳ.  
 

Nhóm 32: Đồ uống các loại (không chứa cồn); bia.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và đại lý mua bán bánh kẹo và đồ uống không chứa cồn.  
 
 

(210) 4-2010-27572 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH Hải Hà - 
KOTOBUKI  (VN) 
25 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh tươi; bánh kẹo đóng gói; bánh mỳ.  
 

Nhóm 32: Đồ uống các loại (không chứa cồn); bia.  
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và đại lý mua bán bánh kẹo và đồ uống không chứa cồn.  
 
 

(210) 4-2010-27573 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH Hải Hà - 

KOTOBUKI  (VN) 
25 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tươi; bánh kẹo đóng gói; bánh mỳ.  
 

Nhóm 32: Đồ uống các loại (không chứa cồn); bia.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và đại lý mua bán bánh kẹo và đồ uống không chứa cồn.  
 
 

(210) 4-2010-27574 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH Hải Hà - 

KOTOBUKI  (VN) 
25 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh tươi; bánh kẹo đóng gói; bánh mỳ.  
 

Nhóm 32: Đồ uống các loại (không chứa cồn); bia.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và đại lý mua bán bánh kẹo và đồ uống không chứa cồn.  
 
 

(210) 4-2010-27576 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) SEO KYUNG COMPANY.   (KR) 

E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070)  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
667 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 
 

(210) 4-2010-27577 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) SEO KYUNG COMPANY.    (KR) 

E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070)  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2010-27578 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) SEO KYUNG COMPANY.    (KR) 

E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070)  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2010-27579 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) SEO KYUNG COMPANY.    (KR) 

E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070)  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2010-27580 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY  (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070)  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2010-27581 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY  (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070)  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2010-27582 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Đông á   (VN) 
Đường số 13, khu công nghiệp Trảng 
Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh ngọt; bánh phủ sôcôla; bánh kẹp kem; bánh xốp.  

 
 

(210) 4-2010-27583 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.1; 18.3.21; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư địa ốc 

Tiến Phát  (VN) 
248-250 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 
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(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; kinh doanh dịch vụ bất động sản; quản lý tòa nhà 
(quản lý bất động sản); cho thuê căn hộ và văn phòng; dịch vụ ủy thác tài chính. 

 
 

(210) 4-2010-27584 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sàn giao dịch bất động sản 
An Hưng  (VN) 
Phòng 101, nhà C1, làng Quốc Tế Thăng 
Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản. 

 
 

(210) 4-2010-27585 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sàn giao dịch bất động sản 
An Hưng   (VN) 
Phòng 101, nhà C1, làng Quốc Tế Thăng 
Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2010-27586 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.9.1; A5.5.20; A19.3.4 
(591) Đen, đỏ, cam 
(731) Doanh nghiệp tư nhân mỹ 

nghệ xuất khẩu Thái Dương  
(VN) 
92A/16, khu phố 2, Bình Yên Đông, 
phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long 
An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quà lưu niệm.  
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(210) 4-2010-27587 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.7.10; A7.1.11; 7.1.24 
(731) Công ty cổ phần xi măng Hệ 

Dưỡng  (VN) 
Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Vỏ bao bì; bao bì bằng các tông hoặc bằng giấy.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; xi măng.  
 

Nhóm 35: Mua bán xi măng, vật liệu xây dựng. 
 
 

(210) 4-2010-27588 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần xi măng Hệ 

Dưỡng  (VN) 
Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Vỏ bao bì, bao bì bằng các tông hoặc bằng giấy. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; xi măng. 
 

Nhóm 35: Mua bán xi măng, vật liệu xây dựng. 
 
 

(210) 4-2010-27589 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần xi măng Hệ 

Dưỡng   (VN) 
Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Vỏ bao bì, bao bì bằng các tông hoặc bằng giấy. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; xi măng.  
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Nhóm 35: Mua bán xi măng, vật liệu xây dựng. 
 
 

(210) 4-2010-27590 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A14.5.2 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
tổng hợp Nguyên Hưng  (VN) 
Số 2 nhà B phố Nam Tràng, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Khoá bằng kim loại; then ổ khoá bằng kim loại, chìa khoá, bản lề bằng kim 

loại; tay nắm cửa bằng kim loại. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị các loại hàng hoá như: đồ chơi, đồ dệt may, đồ gia dụng, đồ 
nội thất, đồ kim khí (khoá bằng kim loại, then ổ khoá, chìa khoá, bản lề bằng kim loại, 
tay nắm cửa bằng kim loại), mỹ phẩm, đồ lưu niệm, đồ dùng học tập, thiết bị giáo dục, 
sách, báo, tạp chí, văn hoá phẩm, thiết bị điện lạnh, thiết bị điện gia dụng, lương thực, 
thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2010-27591 (220) 28.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
tổng hợp Nguyên Hưng  (VN) 
Số 2 nhà B phố Nam Tràng, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại; then ổ khóa bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; tay nắm 

cửa bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2010-27597 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Nhất Thành   (VN) 
182 phố Vọng, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật tư, vật liệu xây dựng, xuất nhập khẩu vật tư, vật liệu cho xây 

dựng; đại lý xăng dầu; mua bán hàng trang trí nội thất, ngoại thất; mua bán ôtô, xe máy, 
thiết bị thi công và phương tiện vận tải phục vụ cho xây dựng; mua bán rượu, bia, thuốc 
lá. 
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Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư xây dựng (khách sạn, nhà ở, các công trình phục vụ du lịch); 
dịch vụ bất động sản; dịch vụ bán, cho thuê và chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn 
liền với kết cấu hạ tầng đã được xây dựng trên diện tích đất xây dựng nhà ở thuộc các dự 
án mà công ty được giao làm chủ đầu tư xây dựng.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây lắp các công trình vừa và nhỏ; dịch vụ xây dựng công trình công 
nghiệp, nông nghiệp, công trình công cộng; dịch vụ xây dựng nhà ở, san lấp mặt bằng; 
dịch vụ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông quốc lộ.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành trong nước và quốc tế, dịch vụ vận chuyển hành khách du 
lịch bằng đường bộ và đường thủy.  

 
 

(210) 4-2010-27598 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Nhất Thành   (VN) 
182 phố Vọng, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị và trang bị chiếu sáng; thiết bị và trang bị thông gió (điều hòa không 

khí); tủ lạnh; nồi cơm điện; bình làm nóng nhanh dùng điện; máy lọc nước dùng điện.  
 

Nhóm 12: ¤ tô, xe máy, động cơ ôtô, động cơ xe máy, săm xe máy, lốp xe máy.  
 

Nhóm 13: Pháo hoa.  
 

Nhóm 14: Kim cương, đá quý, vàng, bạc, ngọc trai (đồ trang sức), đồ trang trí bằng kim 
loại quý.  

 
 

(210) 4-2010-27599 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Nhất Thành   (VN) 
182 phố Vọng, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 15: Đàn organ, kèn, trống, nhạc cụ điện tử, đàn ghita, đàn pianô.  
 

Nhóm 16: ấn phẩm ngành in và các sản phẩm bằng giấy; túi bằng giấy hoặc bằng chất 
dẻo dùng để bao gói; đồ dùng văn phòng không kể đồ gỗ; lịch.  

 
Nhóm 17: Băng dính cách nhiệt dùng để bao gói trong công nghiệp và thương mại; cao 
su, cụ thể là cao su tự nhiên; cao su tổng hợp; băng keo cách điện thuộc nhóm này.  
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Nhóm 18: Ba lô, túi xách, ví, túi du lịch và vali tất cả đều bằng vải, giả da và da. 
 
 

(210) 4-2010-27602 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Nhất Thành   (VN) 
182 phố Vọng, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi của trẻ em; máy tập thể dục; bóng dùng cho các môn thể thao; bàn bi 

da (bàn để chơi bi da); lưỡi câu.  
 

Nhóm 29: Tôm, cá (đã qua chế biến); thịt lợn xông khói; nấm rơm, củ cải (đã qua sơ 
chế, chế biến), giò lụa (chả lụa).  

 
Nhóm 30: Bánh kẹo, bánh putding và bánh tráng miệng thuộc nhóm này; đồ uống trên 
cơ sở cacao; đồ uống trên cơ sở cà phê, chè (trà) và cà phê dưới dạng đặc sánh dùng cho 
đồ uống.  

 
Nhóm 31: Lúa chưa chế biến; đậu tươi; quả tươi; thức ăn cho vật cảnh; thực phẩm cho 
động vật; thức ăn gia súc.  

 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước khoáng (đồ uống); nước giải 
khát (đồ uống); nước hoa quả đóng hộp.  

 
 

(210) 4-2010-27604 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Nhất Thành   (VN) 
182 phố Vọng, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng nhôm; cửa sắt; két sắt an toàn; cửa an toàn bằng kim loại; cấu 

kiện bằng kim loại dùng trong xây dựng; cấu kiện thép định hình.  
 

Nhóm 07: Máy giặt; máy phát điện; thang máy; máy khâu.  
 

Nhóm 08: Kềm cắt móng tay; kềm cắt móng chân; kéo cắt tóc; dao cạo râu.  
 

Nhóm 09: Kính mắt; mũ bảo hiểm; áo bơi; cáp dẫn điện; công tắc điện; bộ ngắt điện.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; bơm kim tiêm dùng một lần; dây truyền dịch; kim 
châm cứu.  
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(210) 4-2010-27605 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Nhất Thành   (VN) 
182 phố Vọng, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất; hoá chất hoạt động bề mặt (dùng trong công nghiệp); dung môi 

(hoá chất dùng trong công nghiệp); chất phụ gia làm sạch dùng cho xăng dầu; chất phụ 
gia (hóa chất dùng cho nhiên liệu động cơ); chất dính dùng trong công nghiệp xây dựng.  

 
Nhóm 02: Sơn; véc ni; sơn diệt khuẩn; chất kết dính dùng cho sơn màu; chất pha loãng 
dùng cho sơn.  

 
Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; sữa tắm; dầu gội đầu; xà phòng.  

 
Nhóm 04: Dầu (nhiên liệu); dầu nhờn; dầu xăng; mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; dầu 
mỏ (dầu thô đã tinh chế).  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2010-27606 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Xanh nõn chuối, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Thành Nam  (VN) 
Xã Cộng Hoà, huyện Quốc Oai, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc).  

 
 

(210) 4-2010-27607 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 6.1.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lâm Huỳnh  
(VN) 
ấp Trà Khứa, xã Long Thạnh, huyện 
Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, bình. 
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(210) 4-2010-27609 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Trắng, xanh dương, xám, đen 

(540) 

  

(731) Lê Thanh Tuấn  (VN) 
Xóm 6, thôn Văn Quán, xã Văn Khê, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển trên không; vận tải bằng ô tô; cho thuê xe chở khách; chuyển 

phát thư tín; phân phát sản phẩm, hàng hóa; vận chuyển bằng phà chuyển tải; vận tải 
bằng đường sắt, cho thuê container dùng để cất giữ; vận tải đường sông; vận tải bằng xe 
điện; môi giới hàng hải, cho thuê xe tải.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-27610 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.3.15; 26.1.2; 26.1.4; 16.3.17 
(591) Xanh lá cây, hồng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại Hồng Cẩm   (VN) 
223 Nguyễn Huệ, phường 5, thành phố 
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-27611 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.2.7; 26.7.25; 26.3.2 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần PACIFIC DINCO  
(VN) 
Lô C20-21, cụm Công Nghiệp Thanh 
Vinh, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 19: Bê tông thương phẩm, cấu kiện bê tông đúc sẵn. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
676 

(210) 4-2010-27612 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.3.15; A5.1.5; 5.7.21; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây nhạt, đỏ đun 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Minh Anh   (VN) 
Số 151 tập thể viện điều tra quy hoạch 
rừng, đường Ngọc Hồi, Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Nấm khô, đông lạnh, nấu chín.  
 

Nhóm 31: Nấm tươi.  
 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu hàng nông, lâm sản.  
 
 

(210) 4-2010-27615 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12; 26.2.7 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Thắng Phát  (VN) 
98A Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: ô tô và xe có động cơ, các phụ tùng phụ trợ của ô tô và xe có động 

cơ.  
 
 

(210) 4-2010-27617 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.7.1; 5.7.3; A1.1.10; 24.1.1 
(591) Xanh, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
Tuổi Trẻ Việt  (VN) 
63 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Người bảo vệ; vệ sĩ; bảo vệ ban đêm; vệ sĩ cho cá nhân.  
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(210) 4-2010-27618 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trang thiết bị y 
tế Oanh Thy  (VN) 
40 Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế, cụ thể: bơm kim tiêm; dây truyền máu.  

 
 

(210) 4-2010-27619 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH trang thiết bị y 
tế Oanh Thy   (VN) 
40 Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế, cụ thể: bơm kim tiêm; dây truyền máu.  

 
 

(210) 4-2010-27620 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.4; 1.3.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thép Đỉnh 
Cao  (VN) 
Số 276, tổ 17, xã Xuân Phương, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Tủ dụng cụ bằng kim loại (không có đồ đạc); giá đỡ bằng kim loại dùng cho 

xây dựng; lá và tấm bằng kim loại; bộ đồ đạc của giường ngủ bằng kim loại; vật liệu gia 
cố bằng kim loại dùng cho xây dựng (cốt thép).  

 
 

(210) 4-2010-27621 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại và du lịch Doanh 
Sinh  (VN) 
Số 142 phố Bình Chương, phường Ninh 
Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình  
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(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách bằng đường thuỷ nội địa; dịch vụ du lịch sinh thái; 
dịch vụ du lịch.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí như: dịch vụ câu cá, dịch vụ nhà hàng karaoke, dịch vụ bơi lội, 
dịch vụ sân chơi tennis, dịch vụ đi xe đạp, dịch vụ đi bộ rèn luyện sức khoẻ.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn, dịch vụ quán cà phê giải khát. 

 
Nhóm 44: Trồng rừng và chăm sóc rừng, trồng cây ăn quả, chăn nuôi, nuôi trồng thủy 
sản, dịch vụ matxa, dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 

 
 

(210) 4-2010-27625 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12; 26.2.7; 26.4.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Trung Ương 3   (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2010-27626 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12; 26.2.7; 26.4.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Trung Ương 3   (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2010-27627 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.15.11; 26.15.9 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xám 

(540) 

  

(731) Phạm Đức Toản  (VN) 
Số 3/325 phố Kim Ngưu, phường Thanh 
Lương, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 36: Đánh giá bất động sản; mua bán bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới 
bất động sản, cho thuê bất động sản; thông tin về bất động sản.  

 
 

(210) 4-2010-27628 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.5.1; A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19 
(591) Vàng, xanh dương, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

cà phê Hương Giang  (VN) 
Số 10 đường 870B, ấp 4, Trung An, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), bột ngũ cốc. 

 
 

(210) 4-2010-27629 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Trọng 
Tín   (VN) 
Khu Làng Nghề, Tân Hội, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Vợt muỗi chạy bằng điện.  

 
 

(210) 4-2010-27630 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A25.7.6; 26.1.1 
(591) Vàng đồng, cam, đỏ, xanh da trời, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư thương mại Thành 
Công  (VN) 
29A Cao Bá Nhạ, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm nhựa: bàn, ghế, tủ, kệ (bằng nhựa). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
680 

Nhóm 21: Đồ gia dụng bằng nhựa: chậu, rổ, hộp, lon dùng để đựng thực phẩm (đóng 
hộp), đồ đựng dùng cho nhà bếp, thùng rác, muôi dùng trong nhà bếp, kẹp quần áo. 

 
 

(210) 4-2010-27631 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Ty Đô  (VN) 
17/62 liên khu 5-6, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc nhuộm. 

 
 
(210) 

 
4-2010-27632 

 
(220) 

 
29.12.2010 

  (441) 25.03.2011 
(531) 6.1.2 
(591) Xanh nhạt, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Phú Tân   (VN) 

Xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 19: Xi măng.  

 
 

(210) 4-2010-27633 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng 
(731) Công ty kim khí Phú Hưng  

(VN) 
Số 66, Trần Phú, Phủ Lý, tỉnh Hà Nam  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sắt thép; mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại; mua bán vật liệu 

xây dựng phi kim loại (gạch, ngói, xi măng, đá, cát, sỏi). 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ.  
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(210) 4-2010-27634 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 7.5.10; 7.11.1; 7.11.25; 26.3.2; 3.7.17 
(591) Xanh dương, xanh nhạt, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Thuận Hảo  (VN) 
Số 11C, ấp Nội Hóa 1, xã Bình An, 
huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại khuôn mẫu, các sản phẩm cơ khí, thiết bị điện, phụ liệu 

ngành may, linh kiện máy móc công nghiệp, bao bì giấy.  
 
 
 

(210) 4-2010-27639 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.1.8; 3.1.16; A1.1.10 
(591) Đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhà hàng 
North Export Hội An  (VN) 
229 Cửa Đại, thành phố Hội An 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 
 

(210) 4-2010-27641 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) FRASER AND NEAVE, LIMITED  

(SG) 
438 Alexandra Road, #21-00 Alexandra 
Point, Singapore 119958  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng và nước có ga và đồ uống không chứa cồn; đồ uống không chứa 

cồn có hương vị đậu nành; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng 
cho mục đích y tế); nước hoa quả và nước ép trái cây; chế phẩm từ trái cây cô đặc dùng 
để pha đồ uống có các-bon-nic và đồ uống nhẹ không có ga; xi-rô và các chế phẩm khác 
để pha chế đồ uống; tất cả các sản phẩm trên thuộc nhóm này. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
682 

(210) 4-2010-27644 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.5.1; 2.9.14; A2.9.15 
(731) Công ty cổ phần trường tư 

thục quốc tế KinderWorld 
Việt Nam   (VN) 
Phòng 808, tầng 8, tòa nhà CentrePoint, 
106 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); cho thuê căn hộ; cho thuê bất động sản; 

quản lý bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản).  
 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 

Nhóm 41: Học viện (giáo dục); cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; tổ chức và 
hướng dẫn hội thảo chuyên đề; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí), thông tin về 
lĩnh vực giáo dục; khảo thí giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giải trí; 
trường mẫu giáo; giáo dục đào tạo; giáo dục giảng dạy; hội thảo (sắp xếp và tổ chức) 
(đào tạo).  

 
 
 
 

(210) 4-2010-27645 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A2.3.16; 2.3.25; 2.3.7 
(731) Nguyễn Thị Quyên   (VN) 

325 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 25: áo cưới; quần áo váy dạ hội; áo dài; quần áo veston.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê quần áo: váy cưới, áo dài, quần áo dạ hội, quần áo veston.  
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
683 

(210) 4-2010-27646 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2; A25.7.21; 26.11.3 
(591) Trắng, xanh dương nhạt, xanh dương 

đậm 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

xây dựng Beta   (VN) 
Số 41 Nguyễn Sỹ Sách, phường Hà Huy 
Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nội thất; sơn ngoại thất; sơn giao thông; sơn chống dỉ bảo vệ kim loại; sơn 

chống nóng; sơn phủ sân thể thao - tennis.  
 

Nhóm 19: Bột bả trét tường; bột bả mattit.  
 
 

(210) 4-2010-27647 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

tổng hợp Hà Thảo  (VN) 
Thôn Hạ, phường Đình Bảng, thị xã Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu xốp fenolic dùng để cắm hoa, vật liệu xốp uretan dùng để cắm hoa; 

mút xốp dùng để cắm hoa.  
 
 
 

(210) 4-2010-27648 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Lê Ngọc Quyền   (VN) 
41/1 Trường Chinh, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính; ổ đĩa dùng cho máy vi tính; máy vi tính; thiết bị 

ngoại vi của máy vi tính; chương trình trò chơi trên máy vi tính; máy in để dùng với máy 
vi tính. 
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(210) 4-2010-27649 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
len Sài Gòn  (VN) 
255 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách các loại. 
 

Nhóm 25: Quần áo các loại; khăn (trang phục); găng tay (trang phục); mũ; thắt lưng  
(trang phục); bít tất. 

 
Nhóm 35: Mua bán quần áo các loại. 

 
 
 

(210) 4-2010-27650 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Sơn   (VN) 
I7-I8, số 134/1 Tô Hiến Thành, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2010-27651 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2010-27652 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Tế   (VN) 
Nhà số 18 (G14), ngách 23, ngõ 34, 
đường Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2010-27653 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược Đại 

Nam   (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2010-27654 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2010-27655 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược Việt Mỹ   (VN) 
3/A2 Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-27656 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược Việt Mỹ   (VN) 
3/A2 Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-27657 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược Việt Mỹ    (VN) 
3/A2 Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2010-27658 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược Việt Mỹ    (VN) 
3/A2 Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2010-27659 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Nguyễn Đăng Khoa   (VN) 

Tổ 10, khu 1B, phường Nông Trang, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước rửa vệ sinh cá nhân 

chứa thuốc.  
 
 
 

(210) 4-2010-27662 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) KosÐ Corporation    (JP) 

6 -2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng mỹ phẩm, bông dùng cho mỹ phẩm và thuốc 

nhuộm tóc, mỹ phẩm dưỡng tóc dạng kem, keo xịt tóc, mỹ phẩm dưỡng tóc, dung dịch 
dưỡng tóc tạo màu (mỹ phẩm), kem hấp dưỡng tóc (mỹ phẩm), keo bọt tạo nếp tóc (mỹ 
phẩm), thuốc uốn tóc (mỹ phẩm), keo tạo kiểu tóc (mỹ phẩm), mỹ phẩm dạng nước để 
tạo kiểu tóc. 
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(210) 4-2010-27663 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 

7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm cả các sản phẩm mỹ phẩm chăm 

sóc da, chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và mỹ phẩm trang điểm.  
 
 
 
 

(210) 4-2010-27664 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 14.3.21; 1.15.23; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Đen, đỏ, vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kết Nối Việt 
Nam  (VN) 
04 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy thổi hút không khí; máy thổi để hút bụi; máy và thiết bị làm sạch; máy 

sấy khô; thiết bị hút bụi dùng để làm sạch; máy quét đường tự vận hành.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo, tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quan 
hệ công chúng; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-27665 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  

(CH) 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
Switzerland   

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống nông nghiệp có tính chịu hạn.  
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(210) 4-2010-27666 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  

(CH) 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
Switzerland  

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống nông nghiệp có tính chống côn trùng và/hoặc tính chịu thuốc diệt 

cá.  
 
 
 

(210) 4-2010-27667 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) SUNEVA MEDICAL, INC.   (US) 

5870 Pacific Center Blvd, San Diego, CA 
92121, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ giải phẫu, y tế, nha khoa và thú y; chân tay, mắt và răng 

giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương; thiết bị và phụ tùng y tế có chứa chế 
phẩm dược cụ thể là: mô cấy dùng trong y tế, mô cấy giả có thể có thể tiêm vào và dụng 
cụ tiêm dưới da để chăm sóc da.  

 
 
 

(210) 4-2010-27668 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Tấn 

Phát   (VN) 
K1/118, phường Bửu Hòa, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Đá xây dựng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: đá xây dựng.  
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(210) 4-2010-27669 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ADC   (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; kẹo ngậm có chứa thuốc 

dùng cho mục đích y tế; chè giảm cân dùng trong ngành y; thảo mộc y tế; thực phẩm 
chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2010-27670 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH thương mại Kim 

Tín (VN)   (VN) 
69 Nguyễn Thi, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Dây thép gai; dây buộc bằng kim loại; bu lông bằng kim loại; đinh; đinh vít 

bằng kim loại; đai ốc bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2010-27671 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.2.1; A3.2.24; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xổ số kiến thiết Bình Dương  
(VN) 
Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, 
thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy phô tô cóp py; giấy in; vở (tập) học sinh; vé số (vé số truyền thống, vé số 

bóc, vé số cào). 
 

Nhóm 41: Dịch vụ xổ số kiến thiết.  
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(210) 4-2010-27672 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.25; A3.13.18; A3.13.24 
(591) Xanh lá cây, xám, trắng, vàng 
(731) Trần Đức Quí  (VN) 

199/4 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 03: Sữa tắm; dầu gội đầu; nước hoa; nước rửa chén; nước lau sàn nhà; bột giặt.  
 

Nhóm 16: Khăn giấy; khăn giấy hộp; khăn giấy ướt; tã giấy; giấy in; giấy vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2010-27673 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ và máy tính V.E.N.R  
(VN) 
144 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính và linh kiện máy vi tính, máy văn phòng, máy móc thiết 

bị, nguyên vật liệu, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, văn phòng phẩm, phụ tùng 
và linh kiện điện thoại, thiết bị viễn thông, hàng kim khí điện máy, thiết bị điện gia 
dụng, máy móc, vật tư và thiết bị ngành nhựa, máy móc và thiết bị công nông; quảng cáo 
thương mại; tư vấn quản trị kinh doanh; tư vấn về quảng cáo và tiếp thị.  

 
 

(210) 4-2010-27674 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.6; 15.7.11 
(591) Xanh dương, xanh đen, đỏ, ghi xám, 

vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

vòng bi Thăng Huy   (VN) 
29 đường số 6, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe các loại, vòng bi, bạc đạn, săm lốp.  
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(210) 4-2010-27675 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 15.7.11; 26.1.6 
(591) Xanh đen, đỏ, ghi xám, vàng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

vòng bi Thăng Huy   (VN) 
29 đường số 6, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe các loại, vòng bi, bạc đạn, săm lốp. 

 
 

(210) 4-2010-27676 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; A25.7.4 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Kim Xương Long   (VN) 
87/6 Đỗ Công Tường, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc, vải, tơ, xơ, sợi dệt, phụ liệu may mặc và giày dép.  

 
 

(210) 4-2010-27677 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Lũng Lô 5   (VN) 
Số 162 đường Trường Chinh, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu. 
 

Nhóm 35: Điều hành kinh doanh cho khách sạn. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); quản lý toà nhà; cho thuê căn hộ; đánh 
giá bất động sản; đầu tư vốn; sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ quản lý toà nhà (bất 
động sản); môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; hãng bất động sản; quản lý tài 
sản bất động sản; đánh giá tài chính: bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản; cho thuê văn 
phòng. 
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Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công cộng; khai thác mỏ.  
 

Nhóm 39: Tổ chức cuộc đi chơi trên biển; cho thuê tàu thuyền; vận tải bằng du thuyền; 
vận tải bằng xe điện.  

 
Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch 
vụ giáo dục giảng dạy.  

 
Nhóm 43: Nhà nghỉ; khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ; 
đặt chỗ khách sạn; nhà trọ; nhà nghỉ du lịch. 

 
Nhóm 44: Nhà nghỉ dưỡng dành cho người già; bệnh viện. 

 
 

(210) 4-2010-27678 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Lũng Lô 5    (VN) 
Số 162 đường Trường Chinh, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu.  
 

Nhóm 35: Điều hành kinh doanh cho khách sạn.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); quản lý toà nhà; cho thuê căn hộ; đánh 
giá bất động sản; đầu tư vốn; sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ quản lý toà nhà (bất 
động sản); môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; hãng bất động sản; quản lý tài 
sản bất động sản; đánh giá tài chính: bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản; cho thuê văn 
phòng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công cộng; khai thác mỏ.   

 
Nhóm 39: Tổ chức cuộc đi chơi trên biển; cho thuê tàu thuyền; vận tải bằng du thuyền; 
vận tải bằng xe điện.   

 
Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch 
vụ giáo dục giảng dạy.   

 
Nhóm 43: Nhà nghỉ; khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ; 
đặt chỗ khách sạn; nhà trọ; nhà nghỉ du lịch.   

 
Nhóm 44: Nhà nghỉ dưỡng dành cho người già; bệnh viện. 
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(210) 4-2010-27679 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Xanh, đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Lạc Hồng Viễn 
Du   (VN) 
71/2/24 Nguyễn Bặc, phường 3, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải: vận chuyển khách du lịch quốc tế và nội địa- đại lý vé máy bay du 

lịch: kinh doanh du lịch nội địa và quốc tế.  
 
 

(210) 4-2010-27680 (220) 29.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.15.2; 7.1.24; A7.1.11; 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư và 
Xây lắp Thương mại   (VN) 
Phòng 312, tầng 3, tòa nhà DG, 15 Trần 
Phú, Lương Khánh Thiện, quận Ngô 
Quyền, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản. 

 
 

(210) 4-2010-27681 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Đặng Thị Thanh Ngân  (VN) 
Tập thể M1, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê căn hộ; quản lý bất động sản; mối giới bất động sản; hãng bất động 

sản; đầu tư vốn trong lĩnh vực bất động sản; tư vấn tài chính.  
 
 

(210) 4-2010-27688 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) CASINO GUICHARD PERRACHON  

(FR) 
1 Esplanade de France, 42000 Saint 
Etienne, France  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 06: Sản phẩm kim loại thường không nằm trong các nhóm khác cụ thể là: kim loại 
thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại 
vận chuyển được; vật liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt; cáp kim loại, không có 
điện và dây kim loại thường; đồ dùng trong nhà bằng sắt (đồ ngũ kim) như khóa; ống 
dẫn bằng kim loại; ống bằng kim loại; két sắt (két an toàn); quặng kim loại.  

 
Nhóm 08: Dụng cụ và công cụ cầm tay cụ thể như tua vít, cái cưa; dao kéo (không dùng 
cho phẫu thuật); vũ khí đeo cạnh sườn (không phải súng) như gươm; dao cạo (dùng điện 
hoặc không dùng điện).  

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cấp cứu và giảng 
dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều 
khiển năng lượng điện; thiết bị dập lửa; cáp điện; thiết bị kiểm tra (điều khiển) nhiệt; dây 
dọi; tủ phân phối điện; thiết bị đo thủy chuẩn; thước chia độ của thợ mộc.  

 
Nhóm 16: Giấy (văn phòng phẩm); các-tông hoặc bìa cứng (văn phòng phẩm); vật liệu 
để đóng sách, chất dính (keo dán) dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu 
dùng cho các nghệ sỹ thuộc nhóm này cụ thể như: khuôn để đúc đất sét, vật liệu để nặn 
mô hình, bút lông dùng cho họa sỹ; chổi sơn; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói 
(không thuộc nhóm khác).  

 
Nhóm 17: Cao su, nhựa pec-ca, gôm, a-mi-ăng, mi-ca và các sản phẩm làm từ các loại 
vật liệu này không được sếp ở các nhóm khác cụ thể như nút cao su, đầu nối dùng cho 
ống dẫn không bằng kim loại, đệm lót; chất dẻo bán thành phẩm; vật liệu để cách điện, 
nhiệt; vật liệu bằng cao su hoặc bằng chất dẻo dùng để gói hàng (vật liệu nhồi, đệm); vật 
liệu dùng để bịt kín cụ thể như nút cao su; tơ thủy tinh dùng để cách điện, nhiệt.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-27689 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) INVISTA Technologies S.µ r.l.  

(CH) 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, 
Switzerland  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải dùng để sản xuất hàng may mặc gia dụng.  
 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); dày dép (đồ đi chân); mũ nón (đồ đội đầu).  
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
696 

(210) 4-2010-27690 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) INVISTA Technologies S.µ r.l.  

(CH) 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, 
Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải dùng để sản xuất hàng may mặc gia dụng.  
 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); dày dép (đồ đi chân); mũ nón (đồ đội đầu).  
 
 

(210) 4-2010-27691 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.5.21; 5.5.19; A26.11.12; 5.5.4 
(731) Công ty TNHH Hướng Dương  

(VN) 
Khách sạn Hướng Dương 1, đường Núi 
Ngọc, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, 
thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn.  

 
 

(210) 4-2010-27692 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.3.14; A5.3.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Nghĩa Thành  (VN) 
Số 55 đường Nguyễn Giản Thanh, 
phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán: phân bón; chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; thuốc bảo vệ 
thực vật. 
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(210) 4-2010-27693 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 6.1.2; 26.3.23; 24.15.21 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MANON ELECTRIC 
APPLIANCES  (VN) 
1185, quốc lộ 1A, khu phố 5, phường 
Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy xay đậu xanh.  
 

Nhóm 09: Bàn là điện (bàn ủi); ổ cắm điện. 
 

Nhóm 11: Nồi cơm điện; nồi áp suất; máy sấy tóc; bình đun siêu tốc dùng điện; đèn bàn; 
lò vi sóng; đèn sạc; máy tiệt trùng sấy chén bát.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-27694 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 4.5.3; 2.7.23; 25.7.25 
(591) Trắng, đỏ, vàng đồng 
(731) Công ty TNHH thương mại Hữu 

Nghị  (VN) 
Số nhà 26, ngõ 11, phố Trịnh Hoài Đức, 
phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

   
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 11: Bệt xí; chậu rửa (bộ phận của thiết bị vệ sinh); vòi (bộ phận của thiết bị vệ 

sinh); sen tắm; bồn tắm.  
 

Nhóm 20: Gương dùng trong nhà tắm.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng: gạch xây dựng, ngói, cát, đá, sỏi, gạch ốp lát và 
thiết bị vệ sinh.  

 
Nhóm 37: Xây dựng dân dụng.  

 
Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc.  
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(210) 4-2010-27695 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A26.4.6 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế và dịch vụ đại siêu 
thị BIG C Hải Phòng  (VN) 
Lô 1/20 khu đô thị ngã 5, sân bay Cát Bi, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 03: Các loại xà phòng; nước hoa; dầu thơm; tinh dầu; mỹ phẩm; các chế phẩm 

chăm sóc da bao gồm các loại dầu, kem, sữa rửa mặt dùng cho da; các chế phẩm dùng 
cho tóc, răng và móng tay; dầu gội đầu; dầu tắm và keo tắm; các chế phẩm dùng để cạo 
râu; mặt nạ trang điểm; phấn trang điểm; chất chống đổ mồ hôi; chất khử mùi dùng cho 
cá nhân; thuốc xịt cho thân thể dùng cho cá nhân; thuốc đánh răng; nước xúc miệng; 
nước rửa chén bát; nước làm thơm, mềm vải; nước tẩy rửa gia dụng; bột giặt quần áo; xi 
đánh giày; chế phẩm dùng để đánh bóng; thuốc nhuộm tóc; sơn móng tay; sáp dùng 
trong mỹ phẩm.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép và mũ nón.  

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước có ga và các loại nước uống không có cồn 
khác; nước trái cây và nước ép hoa quả; xi rô và các chế phẩm làm đồ uống.  

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
 

(210) 4-2010-27696 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 
(300) 2010-089895 18.11.2010 JP 

  
(731) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA also 

trading as TOSHIBA CORPORATION  
(JP) 
1 - 1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính (được ghi sẵn) về bảo mật mạng máy tính, về bảo mật 

mạng quốc tế và về bảo mật các chương trình máy tính.  
 

Nhóm 42: Cung cấp truy cập vào các chương trình máy tính không tải xuống về bảo mật 
mạng máy tính về bảo mật mạng quốc tế và về bảo mật các chương trình máy tính thông 
qua mạng máy tính.  
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(210) 4-2010-27697 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.1 
(731) TONG YUEN MOTOR ROLLlNG 

DOOR SHUTTER CO., LTD.   (TW) 
No.158, Liu Fen Rd, Yung Feng Tsun, 
Wai Pu Hsiang, Taichung Hsien 438, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa; bộ lưu điện; bộ điều khiển cửa cuốn từ xa, pin điện; 

ắc quy điện, bộ điều khiển dùng cho xe mô tô hoặc cho động cơ.  
 
 
 

(210) 4-2010-27698 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) SARAYA CO., LTD.  (JP) 

2-8, Yuzato 2-chome, Higashisumiyoshi-
ku, Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để làm sạch (không dùng cho quá trình sản xuất hay dùng cho y 

tế), xà phòng, chất để tẩy rửa (không dùng cho quá trình sản xuất hay dùng cho y tế), xà 
phòng dạng bánh; chế phẩm đề tẩy rửa sàn nhà (không dùng cho quá trình sản xuất hay 
dùng cho y tế), chế phẩm để làm sạch kính (không dùng cho quá trình sản xuất hay dùng 
cho y tế).  

 
Nhóm 05: Dược phẩm, chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; chất diệt nấm; chất diệt 
trùng; thuốc chống vi trùng dùng cho bệnh da liễu; chất khử trùng (dùng cho mục đích y 
tế). 

 
 
 

(210) 4-2010-27699 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn 
VALPASEE Việt Nam  (VN) 
Số 8A, đường Ngọc Lâm, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống bẩn; sơn diệt khuẩn; sơn phủ; sơn; sơn lót; bột đồng (sơn).  
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(210) 4-2010-27701 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.23; 24.15.21; 24.15.2 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
công nghệ CS-SOLUTION  (VN) 
Số 67 Ngô Thì Nhậm, phường Ngô Thì 
Nhậm, quận Hai Bà  Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính. 

 
 
 

(210) 4-2010-27702 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A14.7.7 
(591) Trắng, xanh đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Phúc An  (VN) 
1B/12 đường Hưng Phú, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 08: Cái kìm cắt biểu bì (lớp cutin). 

 
 
 

(210) 4-2010-27703 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 25.12.1; A26.11.12; 1.15.23; A3.6.11 
(591) Đỏ, đen, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Văn Thái  (VN) 
Số 826B, tổ 33, khóm Mỹ Hưng, phường 
3, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
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(210) 4-2010-27705 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.5.1; 26.1.2; 26.1.4; 1.13.1; A1.13.2 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần viễn thông 
tin học Toàn Cầu  (VN) 
85B Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị viễn thông, thiết bị điện tử, thiết bị tin học, hệ thống máy tính.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì: thiết bị viễn thông, thiết bị điện tử, thiết bị tin học; 
lắp đặt, sửa chữa, bảo trì: hệ thống điện lạnh, hệ thống điện công nghiệp và dân dụng; 
lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống máy tính; lắp đặt, sửa chữa, bảo trì xe có động cơ.  

 
 
 

(210) 4-2010-27707 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 7.1.24; A7.1.11 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đại Công Thành  (VN) 
34/15/23 đại lộ Bình Dương, tổ 3, khu 3, 
Phú Hoà, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 

 
 
 

(210) 4-2010-27708 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và dịch vụ thương mại An 
Phúc   (VN) 
¤ 95F4, khu đô thị mới Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm các loại. 
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(210) 4-2010-27710 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh, vàng cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất và 
thương mại Đức Phát  (VN) 
Số nhà 63B, ngõ 93, phố Nghĩa Dũng, 
phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Các thiết bị điện cụ thể là: ổ cắm, phích cắm, dây điện, bảng điện, cầu dao, áp 

tô mát, kẹp xiết dây điện, bom treo dây điện, ghíp kẹp dây điện các loại, phụ kiện của 
cáp vặn xoắn điện, tủ điện, công tơ điện. 

 
 

(210) 4-2010-27711 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Khỏe Đẹp   (VN) 
283/45 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dụng cụ trị chứng nhức đầu; dược thảo dùng trong ngành y; thuốc dùng để 

xông; thuốc xoa bóp; trà thảo mộc dùng trong ngành y; vòng chống bệnh thấp khớp.  
 

Nhóm 10: Thiết bị dùng cho vật lý trị liệu; gối gây ngủ đề chống mất ngủ; thiết bị và 
dụng cụ y tế; đệm sưởi ấm bằng điện dùng trong ngành y; thắt lưng dùng trong ngành y; 
tấm đệm bụng. 

 
Nhóm 25: Đồ đi chân; giày; găng tay (trang phục); mũ trùm đầu (trang phục); khăn 
choàng vai; dép đi trong nhà. 

 
 

(210) 4-2010-27714 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 15.1.13; 10.3.7; 1.15.23; 26.1.1; 26.2.3 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 
triển Kỹ thuật Hà Nội   (VN) 
141 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn lập hồ sơ mở thầu, tổ chức đấu thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu 

các công trình điện đường dây trạm biến áp đến 220KV, buôn bán máy móc thiết bị vật 
tư ngành điện. 
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Nhóm 37: Xây lắp các công trình cao thế đến 35KV, xây dựng các nhà máy phát điện 
vừa và nhỏ, lắp đặt sửa chữa đại tu thiết bị cơ điện và công trình điện; giám sát thi công 
xây dựng các công trình đường dây và  trạm biến áp đến 35KV. 

 
Nhóm 42: Thiết kế đường dây tải điện và trạm biến áp, công trình điện năng, điện chiếu 
sáng công trình dân dụng và công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2010-27715 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.23 
(591) Xanh, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn giáo 
dục Quốc Tế Kết Nối Toàn Cầu  
(VN) 
Số 31, ngõ 91, phố Nguyễn Chí Thanh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch, vận tải và đóng gói hàng hóa, tổ chức cuộc du lịch. 
 

Nhóm 41: Các dịch vụ giáo dục; đào tạo; giải trí; các hoạt động thể thao và văn hóa cụ 
thể là: thông tin về lĩnh vực giáo dục; dịch vụ giáo dục, giảng dạy; tổ chức triển lãm văn 
hóa hoặc giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); đào tạo thực 
hành; dịch vụ dịch thuật; sắp xếp và tổ chức hội thảo; tổ chức các cuộc thi cho giáo dục; 
dịch vụ câu lạc bộ giáo dục; tổ chức và điều khiển hội thảo; dịch vụ cắm trại. 

 
 

(210) 4-2010-27716 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Ngô Ngọc Lan    (VN) 
49/109 đường Đinh Tiên Hoàng, phường 
3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang các loại.  

 
 

(210) 4-2010-27717 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.5; A5.11.17 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Ngô Ngọc Lan  (VN) 
49/109 đường Đinh Tiên Hoàng, phường 
3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang các loại.  
 
 

(210) 4-2010-27723 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.17.5; 26.1.1; 4.5.3 
(731) THE COCA-COLA COMPANY   (US) 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (POLESTAR IP COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống, cụ thể là nước uống, nước uống có hương liệu, nước khoáng (đồ 

uống) và nước uống có ga; đồ uống không chứa cồn, cụ thể là nước ngọt, nước uống tăng 
lực (không dùng cho mục đích y tế) và nước uống dùng trong thể thao (không dùng cho 
mục đích y tế); nước uống hoa quả; nước ép hoa quả; si-rô, chất cô đặc, bột và các chế 
phẩm dùng làm đồ uống, cụ thể là nước uống có hương liệu, nước khoáng, nước có ga, 
nước ngọt, nước uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế), nước uống dùng trong 
thể thao (không dùng cho mục đích y tế), nước uống hoa quả và nước ép hoa quả nước 
uống rau quả và nước ép rau quả.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, dịch vụ giáo dục cụ thể là tổ chức lớp học, buổi hội thảo, 
hội nghị và thông tin giáo dục liên quan tới các vấn đề về sự lựa chọn đồ uống, sức khỏe, 
sự khỏe mạnh, sự phù hợp và lối sống của người tiêu dùng, các chương trình và hoạt 
động về gia nhập cộng đồng, môi trường, bảo tồn, cứu trợ khẩn cấp, sức khỏe và phúc lợi 
xã hội, giáo dục và y khoa; dịch vụ đào tạo, giải trí; hoạt động văn hóa và thể thao, tư 
vấn và cung cấp thông tin về các dịch vụ nói trên.  

 
 

(210) 4-2010-27724 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 19.7.1; 24.15.2; A24.15.11 
(731) THE COCA-COLA COMPANY   (US) 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (POLESTAR IP COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống, cụ thể là nước uống, nước uống có hương liệu, nước khoáng (đồ 

uống) và nước uống có ga; đồ uống không chứa cồn, cụ thể là nước ngọt, nước uống tăng 
lực (không dùng cho mục đích y tế) và nước uống dùng trong thể thao (không dùng cho 
mục đích y tế); nước uống hoa quả; nước ép hoa quả; si-rô, chất cô đặc, bột và các chế 
phẩm dùng làm đồ uống, cụ thể là nước uống có hương liệu, nước khoáng, nước có ga, 
nước ngọt, nước uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế), nước uống dùng trong 
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thể thao (không dùng cho mục đích y tế), nước uống hoa quả và nước ép hoa quả nước 
uống rau quả và nước ép rau quả.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, dịch vụ giáo dục cụ thể là tổ chức lớp học, buổi hội thảo, 
hội nghị và thông tin giáo dục liên quan tới các vấn đề về sự lựa chọn đồ uống, sức khỏe, 
sự khỏe mạnh, sự phù hợp và lối sống của người tiêu dùng, các chương trình và hoạt 
động về gia nhập cộng đồng, môi trường, bảo tồn, cứu trợ khẩn cấp, sức khỏe và phúc lợi 
xã hội, giáo dục và y khoa; dịch vụ đào tạo, giải trí; hoạt động văn hóa và thể thao, tư 
vấn và cung cấp thông tin về các dịch vụ nói trên.  

 
 

(210) 4-2010-27725 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.15; A24.15.11; 24.15.2 
(731) THE COCA-COLA COMPANY   (US) 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (POLESTAR IP COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống, cụ thể là nước uống, nước uống có hương liệu, nước khoáng (đồ 

uống) và nước uống có ga; đồ uống không chứa cồn, cụ thể là nước ngọt, nước uống tăng 
lực (không dùng cho mục đích y tế) và nước uống dùng trong thể thao (không dùng cho 
mục đích y tế); nước uống hoa quả; nước ép hoa quả; si-rô, chất cô đặc, bột và các chế 
phẩm dùng làm đồ uống, cụ thể là nước uống có hương liệu, nước khoáng, nước có ga, 
nước ngọt, nước uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế), nước uống dùng trong 
thể thao (không dùng cho mục đích y tế), nước uống hoa quả và nước ép hoa quả nước 
uống rau quả và nước ép rau quả.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, dịch vụ giáo dục cụ thể là tổ chức lớp học, buổi hội thảo, 
hội nghị và thông tin giáo dục liên quan tới các vấn đề về sự lựa chọn đồ uống, sức khỏe, 
sự khỏe mạnh, sự phù hợp và lối sống của người tiêu dùng, các chương trình và hoạt 
động về gia nhập cộng đồng, môi trường, bảo tồn, cứu trợ khẩn cấp, sức khỏe và phúc lợi 
xã hội, giáo dục và y khoa; dịch vụ đào tạo, giải trí; hoạt động văn hóa và thể thao, tư 
vấn và cung cấp thông tin về các dịch vụ nói trên.  

 
 

(210) 4-2010-27726 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 19.7.1; 24.15.2; A24.15.11; A24.15.15 
(731) THE COCA-COLA COMPANY   (US) 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (POLESTAR IP COM.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Đồ uống, cụ thể là nước uống, nước uống có hương liệu, nước khoáng (đồ 
uống) và nước uống có ga; đồ uống không chứa cồn, cụ thể là nước ngọt, nước uống tăng 
lực (không dùng cho mục đích y tế) và nước uống dùng trong thể thao (không dùng cho 
mục đích y tế); nước uống hoa quả; nước ép hoa quả; si-rô, chất cô đặc, bột và các chế 
phẩm dùng làm đồ uống, cụ thể là nước uống có hương liệu, nước khoáng, nước có ga, 
nước ngọt, nước uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế), nước uống dùng trong 
thể thao (không dùng cho mục đích y tế), nước uống hoa quả và nước ép hoa quả nước 
uống rau quả và nước ép rau quả.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, dịch vụ giáo dục cụ thể là tổ chức lớp học, buổi hội thảo, 
hội nghị và thông tin giáo dục liên quan tới các vấn đề về sự lựa chọn đồ uống, sức khỏe, 
sự khỏe mạnh, sự phù hợp và lối sống của người tiêu dùng, các chương trình và hoạt 
động về gia nhập cộng đồng, môi trường, bảo tồn, cứu trợ khẩn cấp, sức khỏe và phúc lợi 
xã hội, giáo dục và y khoa; dịch vụ đào tạo, giải trí; hoạt động văn hóa và thể thao, tư 
vấn và cung cấp thông tin về các dịch vụ nói trên.  

 
 

(210) 4-2010-27727 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.23; 26.13.25; 18.1.21; 3.7.17 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH VIETNAM HWA 

YANG METAL INDUSTRIAL  (VN) 
Số 49, đường số 6, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, huyện Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; vật liệu ốp lát bằng kim loại dùng 

trong xây dựng; mái hiên bằng kim loại; thành lan can ở cầu thang bằng kim loại; bộ 
gồm chữ, chữ số và biểu tượng bằng kim loại dùng để làm tấm bảng hiệu.  

 
Nhóm 20: Tủ bằng kim loại; kệ bằng kim loại; bàn bằng kim loại; ghế bằng kim loại, tất 
cả đều là đồ nội thất.  

 
 

(210) 4-2010-27728 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Ngô Dương Quỳnh  (VN) 
Lô 2, thửa 110, khu đô thị Hòa Lạc, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 11: Bồn tắm: vòi hoa sen, bồn cầu (thiết bị vệ sinh), chậu rửa (vệ sinh cá nhân) 

(thiết bị vệ sinh), thiết bị cung cấp nước nóng; máy sấy tóc.  
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(210) 4-2010-27730 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A25.7.21; A5.11.13 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Anh Em Anh Lê  
(VN) 
Tầng trệt số 38 Nguyễn Huệ, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà 

hàng ăn uống, chỗ ở tạm thời. 
 
 

(210) 4-2010-27731 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.9.16 
(731) Hồ Thị Huế  (VN) 

Khuông Phò Nam, thị trấn Sịa, huyện 
Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Tôm chua. 

 
 

(210) 4-2010-27732 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.9.16; 2.9.14; A2.9.15 
(731) Lê An  (VN) 

Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Tôm chua. 

 
 

(210) 4-2010-27733 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 8.7.11 
(591) Trắng, vàng, xanh, đỏ 
(731) Trần Thiện Chương  (VN) 

Trang trại Quảng Vinh, huyện Quảng 
Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 29: Trứng gia cầm tươi. 
 
 
 

(210) 4-2010-27734 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.1; 8.7.11; 3.7.3 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh dương 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Vạn Lợi  

(VN) 
Xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Trứng gia cầm tươi. 

 
 
 

(210) 4-2010-27735 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12; 18.3.23; 18.3.21; 18.3.2 
(731) Mai Tịnh  (VN) 

Thôn ¤ Sa, xã Quảng Vinh, huyện 
Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Bún khô, phở khô. 

 
 
 

(210) 4-2010-27736 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.24; A26.11.13; 26.1.2 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tam Giang  (VN) 
Xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
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(210) 4-2010-27737 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Phú Nhuận   (VN) 
314-316-318 Phan Đình Phùng, phường 
1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê, nước giải khát, quán rượu.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-27738 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Phú Nhuận  (VN) 
314-316-318 Phan Đình Phùng, phường 
1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê, nước giải khát; quán rượu.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-27739 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Phú Nhuận    (VN) 
314-316-318 Phan Đình Phùng, phường 
1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê, nước giải khát, quán rượu.  
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(210) 4-2010-27740 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Phú Nhuận  (VN) 
314-316-318 Phan Đình Phùng, phường 
1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê, nước giải khát, quán rượu.  

 
 
 

(210) 4-2010-27741 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Phú Nhuận    (VN) 
314-316-318 Phan Đình Phùng, phường 
1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê, nước giải khát, quán rượu.  

 
 
 

(210) 4-2010-27742 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Phú Nhuận    (VN) 
314-316-318 Phan Đình Phùng, phường 
1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê, nước giải khát, quán rượu.  
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(210) 4-2010-27744 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh tím, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại vận 

tải Mạnh Huyền   (VN) 
Khu dân cư đô thị, phường Đình Bảng, 
thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách theo tuyến cố định: vận chuyển hành khách hợp đồng 

du lịch liên tỉnh; tham gia vận chuyển hành khách liên tỉnh, hành khách công cộng bằng 
taxi, vận tải hàng hoá bằng ô tô. 

 
 

(210) 4-2010-27745 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần kiến trúc và 
xây dựng ASpace   (VN) 
Số 18, hẻm 29/70/19, phố Khương Hạ, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc và nội thất. 

 
 

(210) 4-2010-27746 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại An 
Huy  (VN) 
Thôn Sở Hạ, xã Ninh Sở, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi, Vòi hoa sen, Bồn rửa bát, Bồn để tắm ngồi, Buồng tắm.  

 
 

(210) 4-2010-27747 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) EURODRUG LABORATORIES B.V  

(NL) 
Laan Copes van Cattenburch 74, 2585 
GD The Hague, The Netherlands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2010-27750 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nam Bắc   (VN) 
102/2A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 

cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  
 
 

(210) 4-2010-27751 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ và Kỹ 
thuật Minh Trí   (VN) 
321 Bình Quới, phường 28, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2010-27752 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ và kỹ 
thuật Minh Trí   (VN) 
321 Bình Quới, phường 28, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2010-27753 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.7.23; A1.1.10; A5.5.20; 1.15.23 
(591) Xanh, xanh lá cây, xanh nước biển, xanh 

cốm, trắng, vàng, tím, đỏ, đỏ thẫm 
(731) A Q PHARMACEUTICALS, INC.  

(US) 
11555 Monarch St., Garden Grove, CA 
92841, USA.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2010-27754 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.23; A5.5.20; 2.7.23; A1.1.10 
(591) Xanh, xanh lá cây, xanh nước biển, xanh 

cốm, trắng, vàng, tím, đỏ, đỏ thẫm 
(731) A Q PHARMACEUTICALS, INC.  

(US) 
11555 Monarch St., Garden Grove, CA 
92841, USA.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2010-27755 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Minh Việt   (VN) 
21 đường 24, phường Bình Hưng Hòa A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
714 

(210) 4-2010-27756 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 
Sen   (VN) 
43 Nguyễn Đức Thuận, phường Thống 
Nhất, thành phố Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2010-27757 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nam Hà   (VN) 
415 Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, 
tỉnh Nam Định  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2010-27758 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nam Hà   (VN) 
415 Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, 
tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2010-27759 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phầm 
Nam Hà   (VN) 
415 Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, 
tỉnh Nam Định  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2010-27760 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2010-27761 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
(210) 

 
4-2010-27762 

 
(220) 

 
30.12.2010 

  (441) 25.03.2011 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 
Lố số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2010-27763 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2010-27764 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2010-27765 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
717 

(210) 4-2010-27766 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2010-27767 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2010-27768 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2010-27769 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm và thiết bị y tế 
Phương Lê   (VN) 
A37 lô 12, đô thị mới Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2010-27770 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.13.25; 26.4.4 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) ELITE ONE MARKETING PTE. LTD  

(SG) 
49 Jalan Pemimpin, #05-07, APS 
Industrial Building, Singapore 577203  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá, đầu lọc cho thuốc lá, tẩu hút thuốc lá, đựng 

thuốc lá, hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quí.  
 
 

(210) 4-2010-27771 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.9.1 
(591) Đỏ, vàng, đen, nâu đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại dịch vụ Nữ Hoàng  
(VN) 
27 lô M, đường số 3, khu dân cư Phú 
Mỹ, phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo; mua bán hóa mỹ phẩm; mua bán thực phẩm đông lạnh; 

mua bán nước giải khát bia; mua bán thực phẩm tươi sống; mua bán đồ gia dụng. 
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(210) 4-2010-27772 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 7.1.24; A7.1.12; 7.3.11 
(591) Xanh tím, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH xây dựng & 

kinh doanh địa ốc Đăng 
Phong   (VN) 
D01, quốc lộ 1A, phường 8, thành phố 
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng nông lâm sản; mua bán động vật sống; mua bán lương thực 

thực phẩm; mua bán đồ dùng cá nhân và gia đình; mua bán máy móc thiết bị bị phụ tùng 
thay thế; mua bán đồ uống và thuốc lá. 

 
Nhóm 37: Thi công công trình xây dựng giao thông cầu đường hệ thống thoát nước; thi 
công công trình xây dựng dân dụng; san lắp mặt bằng. 

 
 

(210) 4-2010-27773 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Hoàng Văn Nhứ    (VN) 

Khu 5, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên 
Lãng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc lào.  

 
 

(210) 4-2010-27774 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Hoàng Văn Nhứ    (VN) 

Khu 5, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên 
Lãng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc lào.  
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(210) 4-2010-27775 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 1.15.15 
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần bệnh viện đa 

khoa Hồng Đức   (VN) 
Số 136 Hoàng Quốc Việt, phường Ngọc 
Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; khám chữa bệnh; dịch vụ y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-27776 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Trần Thị Hoài Thu   (VN) 

Số 277 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát 
Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê áo cưới. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-27777 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Trần Thị Hoài Thu  (VN) 

Số 277 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát 
Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê áo cưới.  
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(210) 4-2010-27778 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thực phẩm Giai Giai Việt Nam  
(VN) 
Thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hoà, tỉnh 
Cao Bằng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo, bim bim (bánh snack).  

 
 

(210) 4-2010-27779 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2; 24.17.17; 24.17.25 
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

Mạng Thông Minh   (VN) 
83 phố Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán ký gửi, môi giới, ủy thác mua bán, xuất nhập khẩu xe xe cộ, 

phụ tùng và phụ kiện xe cộ, dịch vụ quảng cáo xe cộ, phụ tùng và phụ kiện xe cộ, dịch 
vụ hệ thống hoá thông tin về các sản phẩm xe cộ, phụ tùng và phụ kiện xe cộ thành cơ sở 
dữ liệu trên máy tính để người mua có thế truy cập từ xa qua mạng internet, dịch vụ cung 
cấp thông tin danh bạ về nhà phân phối sản phẩm xe cộ và nhà cung cấp dịch vụ cho xe 
cộ.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa xe.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê xe.  

 
 

(210) 4-2010-27780 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(591) Đỏ, xanh dương (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên kĩ thuật 
thương mại Toàn Phát  (VN) 
62/135/13 Lý Chính Thắng, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 37: Lắp đặt trang thiết bị nhà bếp; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; 
lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp 
đặt và sửa chữa thiết bị báo động hỏa hoạn; lắp đặt và sữa chữa thiết bị điện.  

 
 

(210) 4-2010-27785 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại DAL Việt Nam  
(VN) 
Nhà C10, phòng 1, tập thể Kim Giang, 
phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi (bộ phận của máy móc).  

 
 

(210) 4-2010-27793 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.25 (540) 

  

(731) Nguyễn Anh Hoàng  (VN) 
Số 251, phố Phúc Tân, phường Phúc Tân, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; bộ đồ cửa bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại, 

thiết bị đóng mở cửa không dùng điện; nhôm; khung kim loại dùng cho xây dựng.  
 

Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại; bộ đồ cửa không bằng kim loại; vật liệu xây dựng 
không bằng kim loại, gỗ xây dựng; kính xây dựng; vật liệu gia cố không bằng kim loại 
dùng cho xây dựng.  

 
 

(210) 4-2010-27794 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Đại Việt  (VN) 
Phố Mới, dốc Kiên Thành, trị trấn Trâu 
Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu, rượu mạnh; rượu vang; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống có cồn chứa 

hoa quả.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
723 

(210) 4-2010-27806 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.5; 26.1.6; A25.7.6; A25.7.8 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất - dịch vụ Tân Bình  
(VN) 
Lô IV-18, khu công nghiệp Tân Bình, 
phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước uống đóng chai. 

 
 

(210) 4-2010-27807 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 4.3.3; A1.5.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện máy Phú 
Long  (VN) 
77 Nguyễn Trãi, phường 4, thành phố 
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 37: Xây lắp công trình điện.  

 
 

(210) 4-2010-27808 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) CLARIS LIFESCIENCES LIMITED  
(IN) 
Corporate Tower, Nr. Parrimal Crossing, 
Ellisbiridge, Ahmedabad - 380006, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2010-27809 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) CLARIS LIFESCIENCES LIMITED  
(IN) 
Corporate Tower, Nr. Parrimal Crossing, 
Ellisbiridge, Ahmedabad - 380006, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2010-27810 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH du lịch quốc tế 
Châu á Thái Bình Dương  (VN) 
Tầng 1, số 5 Hàng Chiếu, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách, đại lý giao nhận hàng hóa 

trong nước và quốc tế, lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn. 
 
 

(210) 4-2010-27811 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 25.7.20; A26.11.13; A25.7.22; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH du lịch quốc tế 
Châu á Thái Bình Dương   (VN) 
Tầng 1, số 5, Hàng Chiếu, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách; đại lý giao nhận hàng hóa 

trong nước và quốc tế; lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn.  
 
 

(210) 4-2010-27812 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

 

(731) Trịnh Ngọc Phương Linh  (VN) 
34 Nguyễn Thông, Tân Lợi, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại hàng tạp hoá: dây nịt; khẩu trang; trang phục lót (đồ lót); ví 

(bóp); quần áo; giày dép; giỏ xách; vớ (tất); văn phòng phẩm.  
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(210) 4-2010-27813 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.7.1; 26.1.2 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại Phúc Minh   (VN) 
Tổ 32, khối 4, phường Thành Nhất, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại nông sản: cà phê; tiêu; bắp; mì; điều; đậu (đỗ) các loại.  

 
 

(210) 4-2010-27814 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Phương Châu  
(VN) 
Khu vực 12, phường Châu Văn Liêm, 
quận ¤ Môn, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2010-27815 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12; 26.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư công 
nghệ Hoàng Giang  (VN) 
Số 1, F13, tập thể tổng cục II, xã Xuân 
Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm công nghệ thông tin, sản phẩm điện, điện tử.  

 
 

(210) 4-2010-27816 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khoáng sản 
Kim Huy  (VN) 
Số 119 đường Chương Dương, phường 
Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 07: Máy tách tuyển quặng titan thô; máy chế biến khoáng sản hậu titan.  
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Nhóm 37: Khai thác khoáng sản hậu titan.  
 
 

(210) 4-2010-27818 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A3.7.24; A18.5.3; A3.9.24 
(591) Đỏ, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Việt Trần  (VN) 
648 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Cơ cấu truyền động (ngoài loại dùng cho xe cộ mặt đất).  
 

Nhóm 09: Thiết bị giải trí được lắp để sử dụng với màn hình và màn chiếu ngoài; phim, 
phim hoạt hình; phim điện ảnh, thiết bị chiếu hình, màn ảnh chiếu hình; bộ điều chỉnh 
chiếu sáng sân khấu; kính nhìn nối (lập thể); thiết bị kỹ thuật tạo ảnh ba chiều khi có ánh 
sáng thích hợp; chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính đã được ghi; thiết bị 
điện để điều khiến từ xa; thiết bị điều khiền từ xa.  

 
 

(210) 4-2010-27819 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Tuấn 
Thành Phát  (VN) 
207 số 7 Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: I nốc (inox), nhôm; sắt.  
 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm i nốc (inox), sắt, nhôm.  
 
 

(210) 4-2010-27820 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty cổ phần tin học Sài 

Gòn  (VN) 
756-758 Trường Chinh, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 35: Mua bán phần mềm máy tính, máy vi tính và thiết bị ngoại vi như: bàn phím, 
chuột, màn hình, thiết bị lưu trữ dữ liệu, loa; tư vấn quản lý doanh nghiệp; quảng cáo 
trên mạng internet. 

 
 

(210) 4-2010-27821 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y khoa Thiên An  (VN) 
54/26 đường 281 Lý Thường Kiệt, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng 

dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2010-27827 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.13.1; 26.4.1 
(591) Xanh cốm, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phòng khám đa 
khoa Bình Tân   (VN) 
Số 166, khu phố 26 Lê Văn Quới, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám và chữa bệnh.  

 
 

(210) 4-2010-27829 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.2; A26.4.6 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH lựa chọn Hoàn 

Hảo   (VN) 
Số 8A, ngõ 42, phố Liễu Giai, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; 
xuất bản sách; dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm cho mục đích văn hóa, giáo dục; cung cấp 
các tiện nghi phục vụ cho việc giải trí; cung cấp các tiện nghi phục vụ cho thể thao; công 
viên vui chơi, giải trí; tổ chức và điều khiển hội thảo; dàn dựng buổi biểu diễn; cho thuê 
trang thiết bị thể thao (trừ xe cộ); cho thuê sân vận động.  

 
 

(210) 4-2010-27830 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; 26.4.2 
(591) Trắng, đen, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH lựa chọn Hoàn 

Hảo   (VN) 
Số 8A, ngõ 42 phố Liễu Giai, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ cơ khí, kim loại và các sản phẩm bằng kim loại, khuôn mẫu, vật 

liệu xây dựng, composite và các sản phẩm làm từ composite, nhựa và các sản phẩm làm 
bằng nhựa, giấy, các tông, chất dẻo và các sản phẩm làm bằng chất dẻo, cao su và các 
sản phẩm làm từ cao su, amiăng, mi ca, thủy tinh và các sản phẩm làm bằng thủy tinh, 
đồ gốm, đồ sành, đồ sứ, gỗ và các sản phẩm làm bằng gỗ, đồ nội thất dùng cho gia đình, 
trường học, đồ dùng văn phòng, văn phòng phẩm, đồ dùng dùng trong giảng dạy và học 
tập, đồ chơi, thiết bị và dụng cụ thể thao, máy móc và thiết bị dùng trong xây dựng, máy 
móc, thiết bị và máy công cụ, động cơ, phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy và 
các phụ tùng kèm theo, công cụ, nông cụ và dụng cụ thủ công, thiết bị và dụng cụ điện, 
điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, thiết bị chiếu sáng, thiết bị và dụng cụ ghi truyền và tái 
tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ truyền thông, thiết bị sưởi nóng, thiết bị nấu 
nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị sấy khô, thiết bị thông gió, thiết 
bị cấp nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị thoát nước, thiết bị vệ sinh, van, vòi nước, 
thiết bị dùng cho dập lửa, thiết bị, phụ tùng và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, 
nhiếp ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu, giảng dạy, vật mang dữ liệu 
từ tính, đã ghi, máy bán hàng tự động, và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi 
bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, thiết bị tự động hóa, máy vi tính và các thiết bị 
ngoại vi dùng cho máy vi tính, sản phẩm cách nhiệt và cách điện, vải, da, giả da, hóa 
chất, keo dán, thuốc màu, sơn, véc ni, chất chống gỉ, thuốc nhuộm, hóa mỹ phẩm, chất 
để tẩy rửa, tẩy trắng, đánh bóng, mài mòn, chất bôi trơn, dầu và mỡ công nghiệp, dược 
phẩm, lương thực, thực phẩm và đồ uống, hàng may mặc, giày dép, mũ nón; dịch vụ 
quảng cáo; dịch vụ phát hành sách, báo, tạp chí phục vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; 
quản lý giao dịch; hoạt động văn phòng.  

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; 
xuất bản sách; dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm cho mục đích văn hóa, giáo dục; cung cấp 
các tiện nghi phục vụ cho việc giải trí; cung cấp các tiện nghi phục vụ cho thể thao; công 
viên vui chơi, giải trí; tổ chức và điều khiển hội thảo; dàn dựng buổi biểu diễn; cho thuê 
trang thiết bị thể thao (trừ xe cộ); cho thuê sân vận động. 
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(210) 4-2010-27831 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.1; 26.3.2 
(591) Trắng, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH lựa chọn Hoàn 

Hảo   (VN) 
Số 8A, ngõ 42 phố Liễu Giai, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ cơ khí, kim loại và các sản phẩm bằng kim loại, khuôn mẫu, vật 

liệu xây dựng, composite và các sản phẩm làm từ composite, nhựa và các sản phẩm làm 
bằng nhựa, giấy, các tông, chất dẻo và các sản phẩm làm bằng chất dẻo, cao su và các 
sản phẩm làm từ cao su, amiăng, mi ca, thủy tinh và các sản phẩm làm bằng thủy tinh, 
đồ gốm, đồ sành, đồ sứ, gỗ và các sản phẩm làm bằng gỗ, đồ nội thất dùng cho gia đình, 
trường học, đồ dùng văn phòng, văn phòng phẩm, đồ dùng dùng trong giảng dạy và học 
tập, đồ chơi, thiết bị và dụng cụ thể thao, máy móc và thiết bị dùng trong xây dựng, máy 
móc, thiết bị và máy công cụ, động cơ, phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy và 
các phụ tùng kèm theo, công cụ, nông cụ và dụng cụ thủ công, thiết bị và dụng cụ điện, 
điện từ, điện lạnh, điện gia dụng, thiết bị chiếu sáng, thiết bị và dụng cụ ghi truyền và tái 
tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ truyền thông, thiết bị sưởi nóng, thiết bị nấu 
nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị sấy khô, thiết bị thông gió, thiết 
bị cấp nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị thoát nước, thiết bị vệ sinh, van, vòi nước, 
thiết bị dùng cho dập lửa, thiết bị, phụ tùng và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, 
nhiếp ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu, giảng dạy, vật mang dữ liệu 
từ tính, đã ghi, máy bán hàng tự động, và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi 
bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, thiết bị tự động hóa, máy vi tính và các thiết bị 
ngoại vi dùng cho máy vi tính, sản phẩm cách nhiệt và cách điện, vải, da, giả da, hóa 
chất, keo dán, thuốc màu, sơn, véc ni, chất chống gỉ, thuốc nhuộm, hóa mỹ phẩm, chất 
để tẩy rửa, tẩy trắng, đánh bóng, mài mòn, chất bôi trơn, dầu và mỡ công nghiệp, dược 
phẩm, lương thực, thực phẩm và đồ uống, hàng may mặc, giày dép, mũ nón; dịch vụ 
quảng cáo; dịch vụ phát hành sách, báo, tạp chí phục vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; 
quản lý giao dịch; hoạt động văn phòng.   

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; 
xuất bản sách; dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm cho mục đích văn hóa, giáo dục; cung cấp 
các tiện nghi phục vụ cho việc giải trí; cung cấp các tiện nghi phục vụ cho thể thao; công 
viên vui chơi, giải trí; tổ chức và điều khiển hội thảo; dàn dựng buổi biểu diễn; cho thuê 
trang thiết bị thể thao (trừ xe cộ); cho thuê sân vận động.  
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(210) 4-2010-27832 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH lựa chọn Hoàn 

Hảo    (VN) 
Số 8A, ngõ 42 phố Liễu Giai, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ cơ khí, kim loại và các sản phẩm bằng kim loại, khuôn mẫu, vật 

liệu xây dựng, composite và các sản phẩm làm từ composite, nhựa và các sản phẩm làm 
bằng nhựa, giấy, các tông, chất dẻo và các sản phẩm làm bằng chất dẻo, cao su và các 
sản phẩm làm từ cao su, amiăng, mi ca, thủy tinh và các sản phẩm làm bằng thủy tinh, 
đồ gốm, đồ sành, đồ sứ, gỗ và các sản phẩm làm bằng gỗ, đồ nội thất dùng cho gia đình, 
trường học, đồ dùng văn phòng, văn phòng phẩm, đồ dùng dùng trong giảng dạy và học 
tập, đồ chơi, thiết bị và dụng cụ thể thao, máy móc và thiết bị dùng trong xây dựng, máy 
móc, thiết bị và máy công cụ, động cơ, phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy và 
các phụ tùng kèm theo, công cụ, nông cụ và dụng cụ thủ công, thiết bị và dụng cụ điện, 
điện từ, điện lạnh, điện gia dụng, thiết bị chiếu sáng, thiết bị và dụng cụ ghi truyền và tái 
tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ truyền thông, thiết bị sưởi nóng, thiết bị nấu 
nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị sấy khô, thiết bị thông gió, thiết 
bị cấp nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị thoát nước, thiết bị vệ sinh, van, vòi nước, 
thiết bị dùng cho dập lửa, thiết bị, phụ tùng và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, 
nhiếp ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu, giảng dạy, vật mang dữ liệu 
từ tính, đã ghi, máy bán hàng tự động, và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi 
bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, thiết bị tự động hóa, máy vi tính và các thiết bị 
ngoại vi dùng cho máy vi tính, sản phẩm cách nhiệt và cách điện, vải, da, giả da, hóa 
chất, keo dán, thuốc màu, sơn, véc ni, chất chống gỉ, thuốc nhuộm, hóa mỹ phẩm, chất 
để tẩy rửa, tẩy trắng, đánh bóng, mài mòn, chất bôi trơn, dầu và mỡ công nghiệp, dược 
phẩm, lương thực, thực phẩm và đồ uống, hàng may mặc, giày dép, mũ nón; dịch vụ 
quảng cáo; dịch vụ phát hành sách, báo, tạp chí phục vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; 
quản lý giao dịch; hoạt động văn phòng.     

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; 
xuất bản sách; dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm cho mục đích văn hóa, giáo dục; cung cấp 
các tiện nghi phục vụ cho việc giải trí; cung cấp các tiện nghi phục vụ cho thể thao; công 
viên vui chơi, giải trí; tổ chức và điều khiển hội thảo; dàn dựng buổi biểu diễn; cho thuê 
trang thiết bị thể thao (trừ xe cộ); cho thuê sân vận động.  
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(210) 4-2010-27833 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH lựa chọn Hoàn 

Hảo    (VN) 
Số 8A, ngõ 42 phố Liễu Giai, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ cơ khí, kim loại và các sản phẩm bằng kim loại, khuôn mẫu, vật 

liệu xây dựng, composite và các sản phẩm làm từ composite, nhựa và các sản phẩm làm 
bằng nhựa, giấy, các tông, chất dẻo và các sản phẩm làm bằng chất dẻo, cao su và các 
sản phẩm làm từ cao su, amiăng, mi ca, thủy tinh và các sản phẩm làm bằng thủy tinh, 
đồ gốm, đồ sành, đồ sứ, gỗ và các sản phẩm làm bằng gỗ, đồ nội thất dùng cho gia đình, 
trường học, đồ dùng văn phòng, văn phòng phẩm, đồ dùng dùng trong giảng dạy và học 
tập, đồ chơi, thiết bị và dụng cụ thể thao, máy móc và thiết bị dùng trong xây dựng, máy 
móc, thiết bị và máy công cụ, động cơ, phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy và 
các phụ tùng kèm theo, công cụ, nông cụ và dụng cụ thủ công, thiết bị và dụng cụ điện, 
điện từ, điện lạnh, điện gia dụng, thiết bị chiếu sáng, thiết bị và dụng cụ ghi truyền và tái 
tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ truyền thông, thiết bị sưởi nóng, thiết bị nấu 
nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị sấy khô, thiết bị thông gió, thiết 
bị cấp nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị thoát nước, thiết bị vệ sinh, van, vòi nước, 
thiết bị dùng cho dập lửa, thiết bị, phụ tùng và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, 
nhiếp ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu, giảng dạy, vật mang dữ liệu 
từ tính, đã ghi, máy bán hàng tự động, và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi 
bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, thiết bị tự động hóa, máy vi tính và các thiết bị 
ngoại vi dùng cho máy vi tính, sản phẩm cách nhiệt và cách điện, vải, da, giả da, hóa 
chất, keo dán, thuốc màu, sơn, véc ni, chất chống gỉ, thuốc nhuộm, hóa mỹ phẩm, chất 
để tẩy rửa, tẩy trắng, đánh bóng, mài mòn, chất bôi trơn, dầu và mỡ công nghiệp, dược 
phẩm, lương thực, thực phẩm và đồ uống, hàng may mặc, giày dép, mũ nón; dịch vụ 
quảng cáo; dịch vụ phát hành sách, báo, tạp chí phục vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; 
quản lý giao dịch; hoạt động văn phòng.     

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; 
xuất bản sách; dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm cho mục đích văn hóa, giáo dục; cung cấp 
các tiện nghi phục vụ cho việc giải trí; cung cấp các tiện nghi phục vụ cho thể thao; công 
viên vui chơi, giải trí; tổ chức và điều khiển hội thảo; dàn dựng buổi biểu diễn; cho thuê 
trang thiết bị thể thao (trừ xe cộ); cho thuê sân vận động.  
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(210) 4-2010-27839 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân dịch 
vụ thương mại nhà hàng 
Trung Thành  (VN) 
20 Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2010-27840 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Lê Văn Đức  (VN) 
37 ngõ Trại Cá, phố Trương Định, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Loa. 

 
 

(210) 4-2010-27841 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dược phẩm Hùng Lợi   (VN) 
10 Sam Sơn, phường 4, Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2010-27842 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dược phẩm Hùng Lợi    (VN) 
10 Sam Sơn, phường 4, Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2010-27843 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dược phẩm Hùng Lợi   (VN) 
10 Sam Sơn, phường 4, Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2010-27844 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  
(VN) 
166 - 170 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy 
Hoà, tỉnh Phú Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2010-27845 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 7.1.24; A7.1.11; 11.3.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển tầm nhìn Châu Âu  (VN) 
F5, tổ 15, phường Thịnh Quang, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố. 
 

Nhóm 21: Nồi, xoong, chảo (không dùng điện).  
 
 
(210) 

 
4-2010-27846 

 
(220) 

 
31.12.2010 

  (441) 25.03.2011 
(531) A25.3.3; 26.2.7; 26.1.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển tầm nhìn Châu Âu   (VN) 
F5, tổ 15, phường Thịnh Quang, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố.  
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Nhóm 21: Nồi, xoong, chảo (không dùng điện).  
 
 

(210) 4-2010-27847 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.2.7; 26.1.1; 26.1.4 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển tầm nhìn Châu Âu   (VN) 
F5, tổ 15, phường Thịnh Quang, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố.  
 

Nhóm 21: Nồi, xoong, chảo (không dùng điện).  
 
 

(210) 4-2010-27849 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 15.7.1; 15.7.9; A15.7.3 
(591) Xanh tím, xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ cơ khí Tiến Phát  (VN) 
57/6 khu phố 5, phường Linh Xuân, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy sàng rung; máy sàng lắc; máy trộn; máy nghiền.  

 
 

(210) 4-2010-27850 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 7.1.1; A5.3.13; 1.15.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng, đen, đỏ, xanh 

da trời, hồng, xanh da trời đậm, hồng 
nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn VI 
NA  (VN) 
268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, tuyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ 
truyền thông liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm) (liên lạc 
bằng máy vi tính, máy trạm); thông tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến 
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điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình 
ảnh bằng máy vi tính.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí, sản 
xuất phim, sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất bản sách.   

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
dịch vụ cung cấp, tra cứu thông tin qua internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú 
dẫn địa điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp 
phương tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của 
khách hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu 
và các liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp 
một website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến 
đi.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-27851 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) DAHON TECHNOLOGIES LTD.   (CN) 

Dahon Bldg Furong 6th Rd, Shajing 
Town, Baoan, Shenzhen, 518125, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe ô tô mini, xe đạp máy (xe đạp có động cơ); khung xe đạp, xe ô tô 

mini, xe đạp điện; xe đạp điện ba bánh; xe đạp máy; ghi đông cho xe đạp, xe gắn máy.  
 
 
 
 

(210) 4-2010-27852 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.9; 26.4.7 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật tự 
đông E.T.E.C  (VN) 
280 Vườn Lài, Phú Thọ Hòa, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Sửa chữa; lắp đặt và bảo trì các hệ thống điều khiển tự động trong công nghiệp 

và dân dụng.  
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(210) 4-2010-27853 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12; 1.7.6; 26.13.25 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kết nối ý 
tưởng Công Nghệ Tri Thức  
(VN) 
277-279 Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy vi tính; thiết bị ngoại vi và phần mềm; máy móc, thiết bị điện, 

vật liệu điện.  
 
 
 

(210) 4-2010-27854 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A17.2.2; 26.5.1; 26.13.25 
(591) Tím, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bảo Hùng Tín  
(VN) 
136 đường Hùng Vương, phường Hùng 
Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 36: Hãng bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động 

sản). 
 
 
 

(210) 4-2010-27855 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A2.9.16; A5.11.11; 5.7.3; A1.5.3 
(591) Xanh, đỏ, nâu vàng 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Thái Bình  (VN) 
ấp Trị Yên, xã Tân Kim, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch; ngói; cát vàng. 

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
737 

(210) 4-2010-27856 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.7.3; 5.3.20; A19.7.16 
(591) Nâu đất, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Thái Bình   (VN) 
ấp Trị Yên, xã Tân Kim, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu nếp. 

 
 
 

(210) 4-2010-27857 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

thuỷ hải sản Sài Gòn   (VN) 
Lô 4-6-8 đường số 1A, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đông lạnh, sấy khô, đóng hộp (tôm, cá, mực); nước mắm; thịt 

đông lạnh; rau củ đông lạnh.  
 

Nhóm 30: Hạt tiêu; cốm khô; nước tương; gia vị; bột mì; gạo.  
 
 
 

(210) 4-2010-27858 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.3.15; 25.1.25 
(591) Trắng, vàng, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam - VIETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành. 
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(210) 4-2010-27859 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.3.1; A5.1.5; A1.3.20; A5.1.12; 
A2.5.24; 2.5.8 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, vàng, đen, 
trắng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam - VIETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành. 

 
 

(210) 4-2010-27860 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.5.22; 5.5.19; A17.2.2 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh 

dương, hồng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam - VIETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành. 

 
 

(210) 4-2010-27861 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A16.1.11 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam - VIETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành. 
 
 

(210) 4-2010-27862 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A16.1.11 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam - VIETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành. 

 
 

(210) 4-2010-27863 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam - VIETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành. 

 
 

(210) 4-2010-27864 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam - VIETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 41: Dạy nghề; đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; đào tạo nghiệp vụ du lịch 
(bán tour) và điều hành du lịch.  

 
 

(210) 4-2010-27866 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 8.7.3; 18.3.23; 18.3.2; A11.1.2; 
A11.1.25 

(731) Hoàng Trọng Ngọc  (VN) 
Thôn Lai Hà, xã Quảng Thái, huyện 
Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 

(210) 4-2010-27867 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.7.17; 26.3.1; 24.1.1; A7.5.6; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây đậm nhạt, đỏ, 

vàng 
(731) Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp 

Tuấn Tú   (VN) 
Thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh 
Phước, tỉnh Ninh Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi (sản xuất theo quy trình sản xuất rau an toàn).  

 
 

(210) 4-2010-27868 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2; 26.4.2 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây 
(731) Phan Khân  (VN) 

22 Nguyễn Hiền, Từ Hạ, huyện Hương 
Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Trứng gia cầm tươi.  
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(210) 4-2010-27869 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.2; 9.1.10; 25.1.6 
(731) Châu Văn Bắc  (VN) 

Thôn Kim Đôi, xã Quảng Thành, huyện 
Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Bún khô. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-27871 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH Ngân Thủy (VN)  

(VN) 
267C Trịnh Đình Trọng, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-27872 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và dịch vụ Song 
Tùng (VN)   (VN) 
Thôn Vân Cốc, xã Vân Trung, huyện 
Việt Yên, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
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(210) 4-2010-27873 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
Triều Dương (VN)   (VN) 
532/20/2 Kinh Dương Vương, phường 
An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu vang; rượu rum; rượu uýt ky.  

 
 

(210) 4-2010-27874 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Nguyễn Viết Hòa  (VN) 

20 Dân Chủ, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Đồ điện tử như: âm li; loa; mi cờ rô (micrô); đầu đọc đĩa CD; đầu đọc đĩa 

VCD. 
 
 

(210) 4-2010-27875 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH Định Công (VN)  

(VN) 
Xóm 10, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng dân dụng và công nghiệp; dịch vụ giám sát thi công xây 

dựng.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
quán ăn nhanh (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2010-27876 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Xanh lam, trắng 
(731) SHENZHEN GAOKE ELECTRONICS 

CO., LTD   (CN) 
Gaoke Industrial Park, No.8, Tangkeng 
Road, Shiyan Town, Shenzhen, 
P.R.China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi của máy tính; thiết bị truyền hình; các bộ kết nối điện dùng 

cho các thiết bị nghe nhìn; điện thoại; điện thoại di động; ổ cắm, công tắc điện; thiết bị 
chống trộm (chạy bằng điện); pin điện; vô tuyến; máy dịch điện tử bỏ túi; thiết bị giảng 
dạy (chạy bằng điện); thiết bị định vị; đầu thu và phát sóng chương trình ti vi.  

 
 

(210) 4-2010-27879 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn VI 
NA  (VN) 
268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, tuyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ 
truyền thông liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm) (liên lạc 
bằng máy vi tính, máy trạm); thông tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến 
điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình 
ảnh bằng máy vi tính.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất bản sách. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
dịch vụ cung cấp, tra cứu thông tin qua internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chủ 
dẫn địa điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp 
phương tiện tra cứu cho người khác, cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của 
khách hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu 
và các liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ cụ thể là cung cấp 
một website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến 
đi. 
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(210) 4-2010-27884 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.5.20; 26.3.1; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Đen, ghi đậm, ghi nhạt, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

HALI  (VN) 
P.203B - B12 tập thể Thượng Thanh, tổ 
28, Đức Giang, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ xúc tiến thương mại. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, dịch vụ tráng rửa phim nhiếp ảnh. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế logo, nhãn hiệu; thiết kế phát triển phần cứng và phần mềm 
máy vi tính; dịch vụ vẽ đồ họa, tạo dáng kiểu dáng công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2010-27887 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.11.2 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Minh Quân  (VN) 
Số 565 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
Phước Nguyên, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga. 

 
 

(210) 4-2010-27888 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 15.7.1; 1.5.1; 25.1.6 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Đại Phát Đạt  

(VN) 
Y6C, tổ 12, KP4, phường Tân Hiệp, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt.  
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Nhóm 07: Bộ phận cúa máy móc cụ thể là: thiết bị khuôn mẫu, dao dập.  
 
 

(210) 4-2010-27889 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh dương, vàng 
(731) Công ty cổ phần Đại Dũng 

Phát  (VN) 
449 ấp Hương Phước, xã Phước Tân, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2010-27890 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh dương, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần Đại Dũng 

Phát  (VN) 
449 ấp Hương Phước, xã Phước Tân, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản cụ thể là: môi giới bất động sản; đánh giá bất động 

sản; mua bán bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); 
đầu tư bất động sản.  

 
 

(210) 4-2010-27891 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.23; A26.3.5; 26.1.4; 24.17.15 
(591) Đỏ đun, đen, trắng 
(731) Cơ sở sản xuất thuốc y học 

cổ truyền Hoa Việt  (VN) 
Thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, 
tỉnh Hà Nam 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm các loại. 
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Nhóm 35: Mua bán dược phẩm các loại. 
 
 

(210) 4-2010-27892 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đỏ đun 
(731) Cơ sở sản xuất thuốc y học 

cổ truyền Hoa Việt   (VN) 
Thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, 
tỉnh Hà Nam  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm các loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm các loại.  
 
 

(210) 4-2010-27893 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đỏ đun 
(731) Cơ sở sản xuất thuốc y học 

cổ truyền Hoa Việt  (VN) 
Thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, 
tỉnh Hà Nam  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm các loại.  
 
 

(210) 4-2010-27894 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh, vàng, nâu sẫm 
(731) Trần Huệ Trung  (VN) 

Số 70 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, đồ uống, thực phẩm. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng ăn uống (do 
nhà hàng thực hiện). 

 
 

(210) 4-2010-27895 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 25.1.6; A1.1.10; A17.3.2
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Lê Đức Hùng  (VN) 
Tổ 8, Trứng Trắc, thị xã Phúc Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 45: Tư vấn an ninh; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ pháp lý. 

 
 

(210) 4-2010-27896 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.9.4; 26.1.4; 26.1.5 
(731) Công ty TNHH Bảo Phúc 

Nguyên   (VN) 
71/12/59 Nguyễn Bặc, phường 3, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in. 

 
 

(210) 4-2010-27897 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Phạm 
Thị Tuyết Nhung   (VN) 
R4 - 46 khu phố Hưng Phước 4, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; chất thay thế cà phê; bánh; kẹo.  
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Nhóm 35: Mua bán cà phê, chè, ca cao, chất thay thế cà phê, bánh, mứt, kẹo; quảng cáo; 
tư vấn quản lý kinh doanh; quản lý kinh doanh; quản lý khách sạn; quản lý chuỗi cửa 
hàng nhượng quyền thương mại.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn (do nhà hàng 
thực hiện); dịch vụ quán cà phê giải khát; dịch vụ quán rượu; cho thuê bàn ghế và bát 
đĩa. 

 
 

(210) 4-2010-27898 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Đỏ booc đô 

(540) 

  

(731) Lê Vũ Chí Phước  (VN) 
249/29 Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe.  

 
 

(210) 4-2010-27901 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, tím 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ - xuất 
nhập khẩu Thái Hòa   (VN) 
44/1E Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy.  

 
 

(210) 4-2010-27903 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINACARE  (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2010-27904 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh  

(VN) 
Số 167 đường Hà Huy Tập, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2010-27905 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt    (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2010-27906 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt    (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2010-27907 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2010-27908 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần y dược và 

đầu tư thương mại Sông Đà  
(VN) 
Tổ 2A, phường Tân Thịnh, thành phố 
Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2010-27909 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần y dược và 

đầu tư thương mại Sông Đà  
(VN) 
Tổ 2A, phường Tân Thịnh, thành phố 
Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2010-27910 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ Hoa Hồng 
Đỏ   (VN) 
134 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột; sữa chua; sữa nước; sữa đậu nành; sữa chua uống. 

 
 
 
 

(210) 4-2010-27911 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Nguyễn Quang Thái   (VN) 

Phòng 510A, C16, Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2010-27912 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Nguyễn Quang Thái  (VN) 

Phòng 510A, C16, Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2010-27914 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty Dược - Trang Thiết bị 

Y tế Bình Định (BIDIPHAR)   (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2010-27915 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty Dược - Trang Thiết bị 

Y tế Bình Định (BIDIPHAR)    (VN)
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2010-27916 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đỏ, xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần bất động 

sản Phú Thái  (VN) 
Phòng 404 số 186 Trường Chinh, phường 
Khương Thượng, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh (mua bán) bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động 

sản; môi giới bất động sản; tư vấn bất động sản; tư vấn tài chính.  
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(210) 4-2010-27918 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.7.3; 26.3.1; 4.3.5 
(591) Đỏ, xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Thiên Đại Phước  
(VN) 
156 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quạt và linh kiện quạt, vỉ nhựa dùng để lót sàn nhà, rổ, rá, thau, bàn, 

ghế, giường, tủ, kệ, khay, mua bán chất dẻo dạng nguyên sinh như: hạt nhựa, bột nhựa, 
mua bán các sản phẩm làm từ nhựa. 

 
 

(210) 4-2011-00001 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.25; A26.11.9; A9.7.19 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất đầu tư điện tử Hiệp 
Hưng  (VN) 
46A Hàng Khoai, phường Đồng Xuân, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Nồi cơm dùng điện.  

 
 

(210) 4-2011-00003 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên xây lắp An 
Giang  (VN) 
316/1A Trần Hưng Đạo, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Khí công nghiệp (oxy công nghiệp).  
 

Nhóm 06: ống thép.  
 

Nhóm 19: Gạch ngói, xi măng, gạch ceramic, bột đá.  
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Nhóm 20: Hàng thủ công mỹ nghệ làm bằng gỗ. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại, ống thép; mua bán vật liệu xây 
dựng phi kim loại, xi măng, bê tông, đá granit, gạch ceramic, gỗ lát sàn, đá xây dựng; 
mua bán xăng dầu, bao bì; nhập khẩu máy thiết bị vật tư để phục vụ sản xuất gạch ngói; 
xuất khẩu gạch, ngói, cát, đá và vật liệu xây dựng. 

 
Nhóm 36: Hoạt động ngân hàng; tư vấn bảo hiểm; môi giới bất động sản; môi giới chứng 
khoán và kỳ phiếu; tư vấn tài chính, cho thuê tài chính; bán và cho thuê nhà. 

 
Nhóm 37: Trang trí nội thất; thi công công trình cầu đường giao thông; công trình cấp 
thoát nước; khai thác đất, cát phục vụ công trình xây dựng; xây dựng công trình công 
nghiệp; xây dựng công trình dân dụng; khai thác mỏ; dịch vụ khai thác đá; dịch vụ đóng 
tàu. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa đường thủy; vận chuyển hàng hóa đường bộ.  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-00004 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.3; 7.15.22; 7.15.1 
(591) Trắng, xanh nước biển, vàng da cam, đỏ, 

vàng đậm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên xây lắp An 
Giang   (VN) 
316/1A Trần Hưng Đạo, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Khí công nghiệp (oxy công nghiệp). 
 

Nhóm 06: ống thép. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại, ống thép; mua bán vật liệu xây 
dựng phi kim loại, gỗ lát sàn, bê tông. 

 
Nhóm 36: Hoạt động ngân hàng; tư vấn bảo hiểm; môi giới bất động sản; môi giới chứng 
khoán và kỳ phiếu; tư vấn tài chính, cho thuê tài chính. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình công nghiệp; xây dựng công trình dân dụng; khai thác 
mỏ; dịch vụ khai thác đá, dịch vụ đóng tàu. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
755 

(210) 4-2011-00005 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 25.7.20; 3.7.17; 6.1.2; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ, xanh nước biển 
(731) Tổng công ty May 10 - công ty 

cổ phần   (VN) 
Phường Sài Đồng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo thể thao, bộ quần áo (comple), váy và bít tất.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh siêu thị cụ thể là: mua bán các sản phẩm thực phẩm, quần áo, 
giày dép, mũ nón, túi xách; mua bán đồ gia dụng, hàng điện tử, hàng điện máy cụ thể là: 
nồi cơm điện, lò vi súng, máy nướng bánh và thịt, bếp ga, bếp từ, nồi lẩu điện, quạt điện, 
máy xay hoa quả, máy ép hoa quả, bát, đĩa, đũa, thìa, nồi, chảo, bình đun nước siêu tốc, 
cốc chén, máy sấy tóc, bàn là, máy khử độc thực phẩm, máy hút mùi, máy hút bụi, đèn, 
bình tắm nóng lạnh, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, tủ làm đông, tủ làm mát thực phẩm, lò 
vi sóng, thiết bị phân phối nước nóng và lạnh, máy sấy quần áo, tivi và phụ kiện kèm 
theo, đầu đọc đĩa DVD và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, đài và phụ kiện 
kèm theo, mua bán hàng dệt may, thiết bị phụ tùng ngành dệt may, phụ liệu, hóa chất, 
thuốc nhuộm, mỹ phẩm, nước hoa, bột giặt, chất tẩy rửa, vệ sinh, văn phòng phẩm, dụng 
cụ thể dục, đồ chơi, đồ uống, giấy vệ sinh và dịch vụ xuất nhập khẩu các mặt hàng nêu 
trên. 

 
Nhóm 36: Mua, bán bất động sản, cho thuê bất động sản, quản lý tòa nhà (bất động sản), 
cho thuê văn phòng, cho thuê căn hộ. 

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông và thủy lợi; san 
lấp mặt bằng xây dựng; lắp đặt hệ thống điện, nước, cáp quang, cáp internet, điều hòa 
không khí, thiết bị vệ sinh, kính xây dựng, mành, rèm cho căn nhà; lắp đặt phần cứng 
máy tính. 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa và vận chuyển hành khách bằng ô tô; dịch vụ lữ hành nội địa 
và quốc tế, cho thuê xe ô tô; dịch vụ cho thuê kho bãi. 

 
Nhóm 41: Cung cấp các dịch vụ vui chơi giải trí, tổ chức các cuộc thi (cho giáo dục và 
giải trí; tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo; dịch vụ giáo dục đào tạo 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ 
khách sạn; nhà hàng ăn uống; cung cấp chỗ ở tạm thời. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ tư vấn chăm sóc sắc đẹp; 
dịch vụ xông hơi, tắm nước nóng, mát xa nhằm chăm sóc sức khỏe. 
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(210) 4-2011-00006 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 25.7.20; 3.7.17; 6.1.2; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ, xanh nước biển 
(731) Tổng công ty May 10 - công ty 

cổ phần    (VN) 
Phường Sài Đồng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội    

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo thể thao, bộ quần áo (comple), váy và bít tất.   
 

Nhóm 35: Kinh doanh siêu thị cụ thể là: mua bán các sản phẩm thực phẩm, quần áo, 
giày dép, mũ nón, túi xách; mua bán đồ gia dụng, hàng điện tử, hàng điện máy cụ thể là: 
nồi cơm điện, lò vi súng, máy nướng bánh và thịt, bếp ga, bếp từ, nồi lẩu điện, quạt điện, 
máy xay hoa quả, máy ép hoa quả, bát, đĩa, đũa, thìa, nồi, chảo, bình đun nước siêu tốc, 
cốc chén, máy sấy tóc, bàn là, máy khử độc thực phẩm, máy hút mùi, máy hút bụi, đèn, 
bình tắm nóng lạnh, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, tủ làm đông, tủ làm mát thực phẩm, lò 
vi sóng, thiết bị phân phối nước nóng và lạnh, máy sấy quần áo, tivi và phụ kiện kèm 
theo, đầu đọc đĩa DVD và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, đài và phụ kiện 
kèm theo, mua bán hàng dệt may, thiết bị phụ tùng ngành dệt may, phụ liệu, hóa chất, 
thuốc nhuộm, mỹ phẩm, nước hoa, bột giặt, chất tẩy rửa, vệ sinh, văn phòng phẩm, dụng 
cụ thể dục, đồ chơi, đồ uống, giấy vệ sinh và dịch vụ xuất nhập khẩu các mặt hàng nêu 
trên.   

 
Nhóm 36: Mua, bán bất động sản, cho thuê bất động sản, quản lý tòa nhà (bất động sản), 
cho thuê văn phòng, cho thuê căn hộ.  

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông và thủy lợi; san 
lấp mặt bằng xây dựng; lắp đặt hệ thống điện, nước, cáp quang, cáp internet, điều hòa 
không khí, thiết bị vệ sinh, kính xây dựng, mành, rèm cho căn nhà; lắp đặt phần cứng 
máy tính.  

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa và vận chuyển hành khách bằng ô tô; dịch vụ lữ hành nội địa 
và quốc tế, cho thuê xe ô tô; dịch vụ cho thuê kho bãi.  

 
Nhóm 41: Cung cấp các dịch vụ vui chơi giải trí, tổ chức các cuộc thi (cho giáo dục và 
giải trí; tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo; dịch vụ giáo dục đào tạo  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ 
khách sạn; nhà hàng ăn uống; cung cấp chỗ ở tạm thời.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ tư vấn chăm sóc sắc đẹp; 
dịch vụ xông hơi, tắm nước nóng, mát xa nhằm chăm sóc sức khỏe. 
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(210) 4-2011-00007 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thương mại 
và Dịch vụ Khí tượng Thủy 
văn   (VN) 
353 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Trụ đèn báo bão bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2011-00010 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 6.1.2; A6.3.5; 26.1.2 
(591) Vàng, đen, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nông Dược Bản 
H Mông - SAPA   (VN) 
Tổ 9b, đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sa 
Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải, dịch vụ vận tải, du lịch, tổ chức cuộc du lịch. 

 
 

(210) 4-2011-00011 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 6.1.2; 26.1.2; A6.3.5 
(591) Vàng, đen, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nông Dược Bản 
H Mông - SAPA   (VN) 
Tổ 9b, đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sa 
Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải, dịch vụ vận tải, du lịch, tổ chức cuộc du lịch. 

 
 

(210) 4-2011-00012 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.17.11; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH & TM Du lịch Nụ 
Cười Huế  (VN) 
2B Võ Thị Sáu, thành phố Huế 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành, nội địa và quốc tế. 
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(210) 4-2011-00014 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.15; 1.15.21; 25.5.25 
(591) Xanh, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SX TM & DV Vân 
Phong  (VN) 
47 Đặng Đình Vân, phường Thanh Khê 
Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai. 

 
 

(210) 4-2011-00018 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.5.1; 26.1.6; 26.1.5 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Văn phòng luật sư Đào Và 
Đồng Nghiệp  (VN) 
Số 492, Nguyễn Trãi, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý.  

 
 

(210) 4-2011-00020 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) BANK OF AMERICA CORPORATION  

(US) 
100 North Tryon Street, Charlotte, North 
Carolina 28255, U.S.A 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 36: Hoạt động ngân hàng và dịch vụ liên quan đến tài chính quốc tế.  

 
 

(210) 4-2011-00021 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Thanh 
Thanh   (VN) 
387 tỉnh lộ 10, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 
 

(210) 4-2011-00022 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần sơn 

E.X.P.O.S.Y   (VN) 
Thôn An Cường, xã Hiệp Sơn, huyện 
Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 02: Sơn.  

 
 
 

(210) 4-2011-00023 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 7.1.24; A7.1.11 
(591) Đen, trắng, tím, đỏ 
(731) Công ty TNHH đầu tư và xây 

dựng Tâm Đồng  (VN) 
Số 29 đường Ngô Quyền, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.  

 
 
 

(210) 4-2011-00024 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lưu Văn Song  
(VN) 
707/6 khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh 
Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén. 
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(210) 4-2011-00025 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Xanh lá cây nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ khách 
sạn nhà hàng Đồng Xanh  (VN)
227 quốc lộ 91, khóm Hòa Bình, phường 
Vĩnh Mỹ, thị xã Châu Đốc, tỉnh An 
Giang 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống. 

 
 
 

(210) 4-2011-00026 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ khách 
sạn nhà hàng Đồng Xanh  (VN)
227 quốc lộ 91, khóm Hòa Bình, phường 
Vĩnh Mỹ, thị xã Châu Đốc, tỉnh An 
Giang 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán cà phê. 

 
 
 

(210) 4-2011-00027 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A2.1.23; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ khách 
sạn nhà hàng Đồng Xanh  
(VN) 
227 quốc lộ 91, khóm Hòa Bình, phường 
Vĩnh Mỹ, thị xã Châu Đốc, tỉnh An 
Giang 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2011-00028 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Xanh lá cây nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ khách 
sạn nhà hàng Đồng Xanh  
(VN) 
227 quốc lộ 91, khóm Hòa Bình, phường 
Vĩnh Mỹ, thị xã Châu Đốc, tỉnh An 
Giang 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2011-00029 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.7.1; A11.3.4; 3.5.5 
(591) Nâu cà phê, trắng, nâu đen, đỏ, xanh 

dương 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lộc Sang  (VN) 
247/15 đường Trần Phú, khóm Long 
Hưng, phường Long Châu, thị xã Tân 
Châu, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-00030 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Trắng, xanh 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
kinh doanh nhà Minh Thanh  
(VN) 
Khu phố 5, phường Phú Hải, thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán, cho thuê bất động sản, văn phòng, căn hộ; môi giới bất động sản; 

định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; đầu tư vốn cho kinh doanh bất động 
sản và các dự án xây dựng.  

 
Nhóm 41: Câu lạc bộ thể dục thể thao, câu lạc bộ du thuyền; công viên vui chơi giải trí. 
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(210) 4-2011-00031 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.15 
(591) Xanh, trắng, da cam 
(731) Công ty TNHH Vi Sinh Môi 

Trường  (VN) 
138/31 Nguyễn Xí, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học dùng trong xử lý môi trường. 

 
 

(210) 4-2011-00032 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-00033 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-00034 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-00035 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-00036 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-00037 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-00038 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-00039 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông  (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-00040 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-00041 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-00042 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A25.7.6; 25.7.1; A25.7.8 
(731) CJ O SHOPPING CO., LTD.  (KR) 

2724, Bangbaedong, Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo mặc ngoài; quần áo trẻ em; đồ đi chân 

(thuộc nhóm này); giày; giày ống (loại giày cao cổ); đồ đội đầu (thuộc nhóm này); mũ; 
mũ lưỡi trai (đồ đội đầu).  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
766 

(210) 4-2011-00043 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A25.7.6; 25.7.1; A25.7.8 
(591) Đen, trắng, nâu vàng, vàng nhạt 
(731) CJ O SHOPPING CO., LTD.   (KR) 

2724, Bangbaedong, Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo mặc ngoài; quần áo trẻ em; đồ đi chân 

(thuộc nhóm này); giày; giày ống (loại giày cao cổ); đồ đội đầu (thuộc nhóm này); mũ; 
mũ lưỡi trai (đồ đội đầu).  

 
 

(210) 4-2011-00044 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A25.7.6; 25.7.1; A25.7.8 
(591) Đen, trắng, xanh dương nhạt, xanh 

dương đậm 
(731) CJ O SHOPPING CO., LTD.   (KR) 

2724, Bangbaedong, Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo mặc ngoài; quần áo trẻ em; đồ đi chân 

(thuộc nhóm này); giày; giày ống (loại giày cao cổ); đồ đội đầu (thuộc nhóm này); mũ; 
mũ lưỡi trai (đồ đội đầu).  

 
 

(210) 4-2011-00045 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A25.7.6; 25.7.1; A25.7.8 
(591) Đen, trắng, tím đậm, tím nhạt, xanh 

vàng, xanh vàng tươi, xanh vàng đậm, 
trắng xanh, xanh nhạt, xanh đậm, trắng 
hồng, hồng, nâu vàng, đỏ, vàng nhạt, da 
cam, da cam nhạt, da cam đậm, da cam 
hồng 

(731) CJ O SHOPPING CO., LTD.   (KR) 
2724, Bangbaedong, Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo mặc ngoài; quần áo trẻ em; đồ đi chân 
(thuộc nhóm này); giày; giày ống (loại giày cao cổ); đồ đội đầu (thuộc nhóm này); mũ; 
mũ lưỡi trai (đồ đội đầu).  

 
 

(210) 4-2011-00050 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH Ngân Thủy (VN)  

(VN) 
267C Trịnh Đình Trọng, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-00051 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH Ngân Thủy (VN)  

(VN) 
267C Trịnh Đình Trọng, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-00052 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 25.5.2; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Mỹ Hóa (VN)  (VN) 
294 đường 490, ấp 1, xã Phạm Văn Cội, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; dung môi cho sơn.  
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(210) 4-2011-00053 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty TNHH Việt Thắng (VN)  

(VN) 
Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 
 
 

(210) 4-2011-00054 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

kinh doanh Toàn Mỹ (VN)  (VN) 
ấp Hòa Lân, xã Thuận Giao, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội thất, hàng trang trí ngoại thất, hàng điện gia dụng.  

 
 
 

(210) 4-2011-00055 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

kinh doanh Toàn Mỹ (VN)  (VN) 
ấp Hòa Lân, xã Thuận Giao, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc nội thất bằng gỗ và bằng kim loại; đồ đạc ngoại thất bằng gỗ và bằng 

kim loại, cụ thể là: bàn, ghế.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội thất, hàng trang trí ngoại thất, hàng điện gia dụng.  
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(210) 4-2011-00056 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Lương Thị Hồng Phấn  (VN) 
Phòng 2, A48, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo bơi; váy; giầy dép (thuộc nhóm này); mũ đội dầu (thuộc 

nhóm này); khăn quàng cổ (trang phục).  
 
 

(210) 4-2011-00057 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật An Giang   (VN) 
23 Hà Hoàng Hổ, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ, thuốc diệt động vật có hại; thuốc trừ sâu; thuốc phòng trừ bệnh 

cho cây trồng, thuốc phòng chống mối mọt cho lâm sản, thuốc dẫn dụ côn trùng. 
 
 

(210) 4-2011-00058 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật An Giang    (VN) 
23 Hà Hoàng Hổ, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt động vật có hại; thuốc trừ sâu; thuốc phòng trừ bệnh 

cho cây trồng, thuốc phòng chống mối mọt cho lâm sản; thuốc dẫn dụ côn trùng. 
 
 

(210) 4-2011-00059 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) ISEO IMPORT-EXPORT COMPANY 
LIMITED.   (TH) 
5680 Soi Ladprao 101 
(Watbuengthonglarng), Ladprao Road, 
Klong Jan Sub-District, Bangkapi 
District, Bangkok, 10240 Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 03: Hương nén.  
 
 
 

(210) 4-2011-00060 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.4; A1.1.9; A24.17.12 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Nguyễn Lê Vượng   (VN) 

201 Lạch Tray, Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ khiêu vũ (phòng nhảy disco); cung cấp dịch vụ karaoke; 

dịch vụ tổ chức trò chơi; tổ chức biểu diễn ca nhạc.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; quán rượu nhỏ.  
 
 
 

(210) 4-2011-00062 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) A Q PHARMACEUTICALS, INC.  
(US) 
11555 Monarch St., Garden Grove, CA 
92841, USA 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 

(210) 4-2011-00063 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Thủ 
Đô   (VN) 
Số nhà 53, ngõ 178/ngách 1, phố Thái 
Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-00064 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Bình 
Minh  (VN) 
114 - 116 đường 284 Cao Lỗ, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2011-00065 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Bình 
Minh  (VN) 
114 - 116 đường 284 Cao Lỗ, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-00066 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Bình 
Minh   (VN) 
114 - 116 đường 284 Cao Lỗ, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-00067 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Bình 
Minh    (VN) 
114 - 116 đường 284 Cao Lỗ, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-00068 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Bình 
Minh    (VN) 
114 - 116 đường 284 Cao Lỗ, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-00069 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 4.3.3 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Xuân Thủy  (VN) 
134/28 Nguyễn Thị Thập, phường Bình 
Thuận,  quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
(số cũ 4/2B, tổ 35, KP4, phường Bình 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh) 

 
(511)   Nhóm 31: Cây, quả tươi, rau cỏ tươi, hoa tự nhiện, hạt thực vật, hạt giống, cây giống, gia 

cầm, súc vật sống, ngũ cốc (chưa chế biến). 
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây, đồ uống làm từ nước ép trái cây, xiro dùng cho đồ uống. 
 
 

(210) 4-2011-00071 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.2; 26.3.4 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Mạnh Dũng  
(VN) 
Thôn Lôi Động, phường Cộng Hòa, thị 
xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương   

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; môi giới bất động sản, nhà đất.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; lắp đặt hệ thống điện nước cho công trình xây dựng; dịch 
vụ san lấp mặt bằng phục vụ cho các công trình xây dựng; khai thác khoáng sản; dịch vụ 
đóng tàu; dịch vụ sửa chữa tàu thủy.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho bãi, dịch vụ vận tải, dịch vụ du lịch. 
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(210) 4-2011-00072 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.2; 26.3.4 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Mạnh Dũng  
(VN) 
Thôn Lôi Động, phường Cộng Hòa, thị 
xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương   

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

Nhóm 35: Đại lý bán lẻ xăng dầu, mua bán vật liệu xây dựng, chất đốt (than); mua bán 
khoáng sản.  

 
 
 

(210) 4-2011-00073 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) CHARLE CO., LTD.  (JP) 
7-1, Minatojima Naka - machi 7-chome, 
Chuo-ko, Kobe-Shi, Hyogo-ken, Japan 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; quần áo lót có thể hấp thụ mồ hôi; áo khoác; áo thun 

(T-shirt), áo vest (trang phục); quần áo lót tạo hình; trang phục bó sát cơ thể; quần áo lót 
dành cho phụ nữ; áo nịt ngực phụ nữ.  

 
 
 

(210) 4-2011-00075 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.5.1; 3.11.10; A3.11.24 
(731) Công ty TNHH hàng dệt kim 

Nhân Hồng thành phố Thạch 
SƯ  (CN) 
Số 1 khu công nghiệp Liên Trung, Kham 
Giang, thành phố Thạch Sư, tỉnh Phúc 
Kiến, Trung Quốc 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo bằng vải da; quần áo; áo choàng; quần dài; áo vét; quần áo lông; 

quần áo trẻ em; quần áo thể thao; quần áo đan; áo phôn; áo sơ mi; giày; giày thể thao.  
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(210) 4-2011-00076 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.25; 25.1.25 
(731) Công ty TNHH hàng dệt kim 

Nhân Hồng thành phố Thạch 
SƯ  (CN) 
Số 1 khu công nghiệp Liên Trung, Kham 
Giang, thành phố Thạch Sư, tỉnh Phúc 
Kiến, Trung Quốc 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo bằng vải da; quần áo; áo choàng; quần dài; áo vét; quần áo lông; 

quần áo trẻ em; quần áo thể thao quần áo đan; áo phôn; áo sơ mi; giày; giày thể thao. 
 
 

(210) 4-2011-00077 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH hàng dệt kim 
Nhân Hồng thành phố Thạch 
SƯ  (CN) 
Số 1 khu công nghiệp Liên Trung, Kham 
Giang, thành phố Thạch Sư, tỉnh Phúc 
Kiến, Trung Quốc 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo bằng vải da; quần áo; áo choàng; quần dài; áo vét; quần áo lông; 

quần áo trẻ em; quần áo thể thao; quần áo đan; áo phôn; áo sơ mi; giày; giày thể thao. 
 
 

(210) 4-2011-00078 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12; 26.13.1; 24.15.21 
(731) Công ty TNHH hàng dệt kim 

Nhân Hồng thành phố Thạch 
SƯ  (CN) 
Số 1 khu công nghiệp Liên Trung, Kham 
Giang, thành phố Thạch Sư, tỉnh Phúc 
Kiến, Trung Quốc 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo bằng vải da; quần áo; áo choàng; quần dài; áo vét; quần áo lông; 

quần áo trẻ em; quần áo thể thao; quần áo đan; áo phôn; áo sơ mi; giày; giày thể thao. 
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(210) 4-2011-00079 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH hàng dệt kim 
Nhân Hồng thành phố Thạch 
SƯ   (CN) 
Số 1 khu công nghiệp Liên Trung, Kham 
Giang, thành phố Thạch Sư, tỉnh Phúc 
Kiến, Trung Quốc 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo bằng vải da; quần áo; áo choàng; quần dài; áo vét; quần áo lông; 

quần áo trẻ em; quần áo thể thao; quần áo đan; áo phôn; áo sơ mi; giày; giày thể thao.  
 

 

(210) 4-2011-00084 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất nệm Kim Cương  (VN) 
2A/1 khu công nghiệp Đồng An, xã Bình 
Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Phước 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 20: Gối, đệm. 

 
 

(210) 4-2011-00085 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A17.2.2 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất nệm Kim Cương  (VN) 
2A/1 khu công nghiệp Đồng An, xã Bình 
Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Phước 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 20: Gối, đệm. 

 
 

(210) 4-2011-00086 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Nệm Kim Cương  (VN) 
2A/1 khu công nghiệp Đồng An, xã Bình 
Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Phước 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 20: Gối, đệm. 
 
 
 

(210) 4-2011-00087 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A17.2.2 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất nệm Kim Cương   (VN) 
2A/1 khu công nghiệp Đồng An, xã Bình 
Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Phước 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối, đệm. 

 
 
 

(210) 4-2011-00088 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất nệm Kim Cương  (VN) 
2A/1 khu công nghiệp Đồng An, xã Bình 
Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Phước 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 20: Gối, đệm. 

 
 
 

(210) 4-2011-00089 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Đại 
Hoàng Hà  (VN) 
A46 khu đô thị Hưng Phú,  phường 5, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp, dịch vụ tắm hơi. 
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(210) 4-2011-00090 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ du lịch Hoàng 
Minh   (VN) 
Số 122 Phạm Văn Đồng, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  

 
 

(210) 4-2011-00092 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.9.4; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đen, đen xám, xanh da trời, vàng cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Phát An Lạc  (VN) 
39 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Sách; tạp chí (định kỳ); truyện tranh; thiệp chúc mừng; sổ tay; bút (đồ dùng 

văn phòng); lịch. 
 
 

(210) 4-2011-00093 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.15.1; 26.1.1; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH in ấn Thế Giới 
Xanh   (VN) 
69/8A Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: In ấn; in bao bì.  

 
 

(210) 4-2011-00095 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần OSEVEN   (VN) 
Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện).  
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Nhóm 09: Camera (máy quay phim); máy ghi hình; màn hình; thiết bị chiếu hình; màn 
ảnh chiếu hình; ống vòi rồng chữa cháy; động cơ cứu hỏa; hệ thống phun nước dùng cho 
cứu hỏa; thiết bị dập lửa; trang thiết bị cứu hộ; quần áo để phòng hỏa; thiết bị dập lửa; 
máy báo động cháy; micrô (ống phóng thanh); bộ khuyếch đại âm thanh; loa (để nói); 
loa phóng thanh; phích điện; thiết bị điện để điều chỉnh, rơle điện; van sôlênôit (công tắc 
điện từ); bảng điều khiển điện; hộp cầu dao điện; thiết bị điện để phòng trộm; thiết bị 
báo hiệu chống trộm; cột thu lôi; thiết bị báo động.  

 
Nhóm 12: Xe ôtô; xe cộ chạy bằng điện; xe ôtô tải; xe máy; máy bay.  

 
Nhóm 16: áp phích quảng cáo, sản phẩm của ngành in; tạp chí, ấn phẩm xuất bản định 
kỳ; sách.  

 
Nhóm 19: Đồ gỗ nội, ngoại thất: cầu thang, cửa, ván sàn.  

 
Nhóm 20: Đồ gỗ nội, ngoại thất: giường, ghế, bàn, tủ, kệ; hàng thủ công mỹ nghệ làm 
bong gỗ và mây tre lá thuộc nhóm này.  

 
Nhóm 35: Mua bán: sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện), giấy nhám, giấy ráp, dụng 
cụ phun sơn bằng khí nén, súng phun sơn, bơm khí nén, máy sơn, thiết bị bơm hút sơn, 
khóa điện, thiết bị mã hóa từ tính, đồ ngũ kim bằng kim loại, chốt (then) cửa bằng kim 
loại, bộ đồ đạc của giường ngủ bằng kim loại, vật liệu xây dựng bằng kim loại, bộ đồ cửa 
bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, thiết bị không dùng điện để mở cửa, chi tiết 
bằng kim loại dùng cho đồ gỗ, bản lề bằng kim loại, vòi phun bằng kim loại, bồn bằng 
kim loại; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, để bán lẻ; phân phát hàng 
mẫu. 

 
Nhóm 37: Xây dựng (công nghiệp và dân dụng); giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình; xây dựng cảng, bến tàu; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.  

 
Nhóm 39: Phân phát hàng hóa; kho hàng hóa.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, tiêu khiển; dịch vụ thư viện lưu động; tổ chức và điều khiển 
đại hội; dịch vụ câu lạc bộ đêm (giải trí); dịch vụ karaoke; tổ chức khiêu vũ; dịch vụ giới 
thiệu phim kịch; thông tin về lĩnh vực giải trí.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán café; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ quầy rượu (quầy bar). 

 
Nhóm 44: Mỹ viện; dịch vụ chăm sóc (SPA) sức khỏe; dịch vụ tắm hơi.  
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(210) 4-2011-00096 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vinavico  
(VN) 
Số 10, đường Nguyễn Khánh Toàn, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; đá tự nhiên; đá nhân tạo; bột đá. 

 
 

(210) 4-2011-00102 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Tào Hoàng Sơn  (VN) 
Số 8 Đồng Nhân B, Bạch Đằng, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas; van an toàn cho thiết bị dùng; gas máy hút mùi cho nhà bếp; nồi cơm 

điện, thiết bị cung cấp nước nóng (bình nước nóng), máy sấy tóc.  
 
 

(210) 4-2011-00103 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.7.3; 26.4.3 
(591) Xanh lá cây, vàng, cam. 

(540) 

  

(731) Lê Văn Chưởng   (VN) 
Đầu Giồng A, Mỹ Chánh, huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh  

 
(511)   Nhóm 31: Lúa giống.  

 
 

(210) 4-2011-00104 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.7.3; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, cam. 

(540) 

  

(731) Nghị Minh Đức   (VN) 
¤ Bắp, xã Lương Hòa, huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh  

 
(511)   Nhóm 31: Lúa giống.  
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(210) 4-2011-00105 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.11.1; 24.15.1; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, cam. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thành 
Nhơn   (VN) 
ấp Ba Se B, xã Lương Hòa, huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng dẻo, bánh tráng mè, bánh tráng vừng.  

 
 

(210) 4-2011-00106 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12; 5.9.3; 5.9.15; 5.9.21 
(591) Xanh lá cây, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh củ cải muối 
Chịt Sa Cầu Kè   (VN) 
ấp Trà Kháo, xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, 
tỉnh Trà Vinh  

 
(511)   Nhóm 29: Củ cải muối.  

 
 

(210) 4-2011-00107 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) PANASONIC CORPORATION   (JP) 
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501 Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy thu hình plasma; máy thu hình có màn hiển thị tinh thể lỏng; máy thu 

hình mỏng có màn hiển thị phẳng; máy đọc đĩa DVD đi kèm màn hình phẳng; máy ghi 
đĩa DVD đi kèm màn hình phẳng. 

 
 

(210) 4-2011-00108 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) THE SUNRIDER CORPORATION 
DBA SUNRIDER INTERNATIONAL  
(US) 
1625 Abalone Avenue, Torrance, 
California 90501, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng làm từ dược thảo dùng để bồi bổ sức khỏe làm tăng 
sức đề kháng, chất bổ sung cho ăn kiêng làm từ dược thảo dùng để bồi bổ sức khỏe làm 
tăng sức đề kháng, chế phẩm vitamin, rễ thực vật dùng cho ăn kiêng không có chất dinh 
dưỡng. 

 
Nhóm 29: Thức ăn làm từ thảo mộc dạng viên, viên nang, bột, lỏng, và viên đặc như 
thạch; thức ăn làm từ thảo mộc dạng cô đặc; rau và quả phơi khô và đã chế biến. 

 
 

(210) 4-2011-00109 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) THE SUNRIDER CORPORATION 
DBA SUNRIDER INTERNATIONAL  
(US) 
1625 Abalone Avenue, Torrance, 
California 90501, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng làm từ dược thảo dùng để bồi bổ sức khỏe làm tăng 

sức đề kháng, chất bổ sung cho ăn kiêng làm từ dược thảo dùng để bồi bổ sức khỏe làm 
tăng sức đề kháng, chế phẩm vitamin, rễ thực vật dùng cho ăn kiêng không có chất dinh 
dưỡng. 

 
Nhóm 29: Thức ăn làm từ thảo mộc dạng viên, viên nang, bột, lỏng, và viên đặc như 
thạch; thức ăn làm từ thảo mộc dạng cô dặc; rau và quả phơi khô và đã chế biến.  

 
 

(210) 4-2011-00110 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) THE SUNRIDER CORPORATION 
DBA SUNRIDER INTERNATIONAL  
(US) 
1625 Abalone Avenue, Torrance, 
California 90501, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng làm từ dược thảo dùng để bồi bổ sức khỏe làm tăng 

sức đề kháng (dùng cho mục đích y tế), chất bổ sung cho ăn kiêng làm từ dược thảo 
dùng để bồi bổ sức khỏe làm tăng sức đề kháng (dùng cho mục đích y tế), chế phẩm 
vitamin, rễ thực vật dùng cho ăn kiêng không có chất dinh dưỡng (dùng cho mục đích y 
tế). 

 
Nhóm 29: Thức ăn làm từ thảo mộc dạng viên, viên nang, bột, lỏng, và viên đặc như 
thạch; thức ăn làm từ thảo mộc dạng cô đặc; rau và quả phơi khô và đã chế biến.  
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782 

(210) 4-2011-00111 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) THE SUNRIDER CORPORATION 
DBA SUNRIDER INTERNATIONAL  
(US) 
1625 Abalone Avenue, Torrance, 
California 90501, United States of 
America 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng làm từ dược thảo dùng để bồi bổ sức khỏe làm tăng 

sức đề kháng (dùng cho mục đích y tế), chất bổ sung cho ăn kiêng làm từ dược thảo 
dùng để bồi bổ sức khỏe làm tăng sức đề kháng (dùng cho mục đích y tế), chế phẩm 
vitamin, rễ thực vật dùng cho ăn kiêng không có chất dinh dưỡng (dùng cho mục đích y 
tế). 

 
Nhóm 29: Thức ăn làm từ thảo mộc dạng viên, viên nang, bột, lỏng, và viên đặc như 
thạch; thức ăn làm từ thảo mộc dạng cô đặc; rau và quả phơi khô và đã chế biến.   

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-00112 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) THE SUNRIDER CORPORATION 
DBA SUNRIDER INTERNATIONAL  
(US) 
1625 Abalone Avenue, Torrance, 
California 90501, United States of 
America 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng làm từ dược thảo dùng để bồi bổ sức khỏe làm tăng 

sức đề kháng (dùng cho mục đích y tế), chất bổ sung cho ăn kiêng làm từ dược thảo 
dùng để bồi bổ sức khỏe làm tăng sức đề kháng (dùng cho mục đích y tế), chế phẩm 
vitamin, rễ thực vật dùng cho ăn kiêng không có chất dinh dưỡng (dùng cho mục đích y 
tế). 

 
Nhóm 29: Thức ăn làm từ thảo mộc dạng viên, viên nang, bột, lỏng, và viên đặc như 
thạch; thức ăn làm từ thảo mộc dạng cô đặc; rau và quả phơi khô và đã chế biến.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
783 

(210) 4-2011-00113 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) THE SUNRIDER CORPORATION 
DBA SUNRIDER INTERNATIONAL  
(US) 
1625 Abalone Avenue, Torrance, 
California 90501, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng làm từ dược thảo dùng để bồi bổ sức khỏe làm tăng 

sức đề kháng (dùng cho mục đích y tế), chất bổ sung cho ăn kiêng làm từ dược thảo 
dùng để bồi bổ sức khỏe làm tăng sức đề kháng (dùng cho mục đích y tế), chế phẩm 
vitamin, rễ thực vật dùng cho ăn kiêng không có chất dinh dưỡng (dùng cho mục đích y 
tế). 

 
Nhóm 29: Thức ăn làm từ thảo mộc dạng viên, viên nang, bột, lỏng, và viên dặc như 
thạch; thức ăn làm từ thảo mộc dạng cô đặc; rau và quả phơi khô và đã chế biến. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-00114 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) THE SUNRIDER CORPORATION 
DBA SUNRIDER INTERNATIONAL  
(US) 
1625 Abalone Avenue, Torrance, 
California 90501, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng làm từ dược thảo dùng để bồi bổ sức khỏe làm tăng 

sức đề kháng (dùng cho mục đích y tế), chất bổ sung cho ăn kiêng làm từ dược thảo 
dùng để bồi bổ sức khỏe làm tăng sức đề kháng (dùng cho mục đích y tế), chế phẩm 
vitamin, rễ thực vật dùng cho ăn kiêng không có chất dinh dưỡng (dùng cho mục đích y 
tế). 

 
Nhóm 29: Thức ăn làm từ thảo mộc dạng viên, viên nang, bột, lỏng, và viên đặc như 
thạch; thức ăn làm từ thảo mộc dạng cô đặc; rau và quả phơi khô và đã chế biến.  

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
784 

(210) 4-2011-00115 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) THE SUNRIDER CORPORATION 
DBA SUNRIDER INTERNATIONAL  
(US) 
1625 Abalone Avenue, Torrance, 
California 90501, United States of 
America 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng làm từ dược thảo dùng để bồi bổ sức khỏe làm tăng 

sức đề kháng (dùng cho mục đích y tế), chất bổ sung cho ăn kiêng làm từ dược thảo 
dùng để bồi bổ sức khỏe làm tăng sức đề kháng (dùng cho mục đích y tế), chế phẩm 
vitamin, rễ thực vật dùng cho ăn kiêng không có chất dinh dưỡng (dùng cho mục đích y 
tế). 

 
Nhóm 29: Thức ăn làm từ thảo mộc dạng viên, viên nang, bột, lỏng, và viên đặc như 
thạch; thức ăn làm từ thảo mộc dạng cô đặc; rau và quả phơi khô và đã chế biến.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-00116 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) THE SUNRIDER CORPORATION 
DBA SUNRIDER INTERNATIONAL  
(US) 
1625 Abalone Avenue, Torrance, 
California 90501, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng làm từ dược thảo dùng để bồi bổ sức khỏe làm tăng 

sức đề kháng (dùng cho mục đích y tế), chất bổ sung cho ăn kiêng làm từ dược thảo 
dùng để bồi bổ sức khỏe làm tăng sức đề kháng (dùng cho mục đích y tế), chế phẩm 
vitamin, rễ thực vật dùng cho ăn kiêng không có chất dinh dưỡng (dùng cho mục đích y 
tế). 

 
Nhóm 29: Thức ăn làm từ thảo mộc dạng viên, viên nang, bột, lỏng, và viên đặc như 
thạch; thức ăn làm từ thảo mộc dạng cô đặc; rau và quả phơi khô và đã chế biến. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
785 

(210) 4-2011-00117 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) THE SUNRIDER CORPORATION 
DBA SUNRIDER LNTERNATIONAL  
(US) 
1625 Abalone Avenue, Torrance, 
California 90501, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng làm từ dược thảo dùng để bồi bổ sức khỏe làm tăng 

sức đề kháng (dùng cho mục đích y tế), chất bổ sung cho ăn kiêng làm từ dược thảo 
dùng để bồi bổ sức khỏe làm tăng sức đề kháng (dùng cho mục đích y tế), chế phẩm 
vitamin, rễ thực vật dùng cho ăn kiêng không có chất dinh dưỡng (dùng cho mục đích y 
tế). 

 
Nhóm 29: Thức ăn làm từ thảo mộc dạng viên, viên nang, bột, lỏng, và viên đặc như 
thạch; thức ăn làm từ thảo mộc dạng cô đậc; rau và quả phơi khô và đã chế biến. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-00118 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) THE SUNRIDER CORPORATION 
DBA SUNRIDER LNTERNATIONAL  
(US) 
1625 Abalone Avenue, Torrance, 
California 90501, United States of 
America 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng làm từ dược thảo dùng để bồi bổ sức khỏe làm tăng 

sức đề kháng (dùng cho mục đích y tế), chất bổ sung cho ăn kiêng làm từ dược thảo 
dùng để bồi bổ sức khỏe làm tăng sức đề kháng (dùng cho mục đích y tế), chế phẩm 
vitamin, rễ thực vật dùng cho ăn kiêng không có chất dinh dưỡng (dùng cho mục đích y 
tế). 

 
Nhóm 29: Thức ăn làm từ thảo mộc dạng viên, viên nang, bột, lỏng, và viên đặc như 
thạch; thức ăn làm từ thảo mộc dạng cô đặc; rau và quả phơi khô và đã chế biến. 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
786 

(210) 4-2011-00119 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) THE SUNRIDER CORPORATION 
DBA SUNRIDER LNTERNATIONAL  
(US) 
1625 Abalone Avenue, Torrance, 
California 90501, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng làm từ dược thảo dùng để bồi bổ sức khỏe làm tăng 

sức đề kháng (dùng cho mục đích y tế), chất bổ sung cho ăn kiêng làm từ dược thảo 
dùng để bồi bổ sức khỏe làm tăng sức đề kháng (dùng cho mục đích y tế), chế phẩm 
vitamin, rễ thực vật dùng cho ăn kiêng không có chất dinh dưỡng (dùng cho mục đích y 
tế). 

 
Nhóm 29: Thức ăn làm từ thảo mộc dạng viên, viên nang, bột, lỏng, và viên đặc như 
thạch; thức ăn làm từ thảo mộc dạng cô đặc; rau và quả phơi khô và đã chế biến. 

 
 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-00120 

 
(220) 

 
05.01.2011 

  (441) 25.03.2011 
(731) THE SUNRIDER CORPORATION 

DBA SUNRIDER LNTERNATIONAL  
(US) 
1625 Abalone Avenue, Torrance, 
California 90501, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng làm từ dược thảo dùng để bồi bổ sức khoẻ làm tăng 

sức đề kháng; chất bổ sung cho ăn kiêng làm từ dược thảo dùng để bồi bổ sức khoẻ làm 
tăng sức đề kháng; chế phẩm vitamin; rễ thực vật dùng cho ăn kiêng, không có chất dinh 
dưỡng. 

 
Nhóm 29: Thức ăn làm từ thảo mộc dạng viên, viên nang, bột, lỏng, và viên đặc như 
thạch; thức ăn làm từ thảo mộc dạng cô đặc; rau vả quả phơi khô và đã chế biến. 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
787 

(210) 4-2011-00121 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) THE SUNRIDER CORPORATION 
DBA SUNRIDER INTERNATIONAL  
(US) 
1625 Abalone Avenue, Torrance, 
California 90501, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng làm từ dược thảo dùng để bồi bổ sức khoẻ làm tăng 
sức đề kháng; chất bổ sung cho ăn kiêng làm từ dược thảo dùng để bồi bổ sức khoẻ làm 
tăng sức đề kháng; chế phẩm vitamin; rễ thực vật dùng cho ăn kiêng, không có chất dinh 
dưỡng.  

 

Nhóm 29: Thức ăn làm từ thảo mộc dạng viên, viên nang, bột, lỏng, và viên đặc như 
thạch; thức ăn làm từ thảo mộc dạng cô đặc; rau và quả phơi khô và đã chế biến. 

 
 

(210) 4-2011-00122 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) THE SUNRIDER CORPORATION 
DBA SUNRIDER INTERNATIONAL  
(US) 
1625 Abalone Avenue, Torrance, 
California 90501, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng làm từ dược thảo dùng để bồi bổ sức khoẻ làm tăng 

sức đề kháng; chất bổ sung cho ăn kiêng làm từ dược thảo dùng để bồi bổ sức khoẻ làm 
tăng sức đề kháng; chế phẩm vitamin; rễ thực vật dùng cho ăn kiêng, không có chất dinh 
dưỡng.  

 
Nhóm 29: Thức ăn làm từ thảo mộc dạng viên, viên nang, bột, lỏng, và viên đặc như 
thạch; thức ăn làm từ thảo mộc dạng cô đặc; rau và quả phơi khô và đã chế biến.  

 
 

(210) 4-2011-00123 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) THE SUNRIDER CORPORATION 
DBA SUNRIDER INTERNATIONAL  
(US) 
1625 Abalone Avenue, Torrance, 
California 90501, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
788 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, cụ thể là dầu thơm môi không chứa thuốc, các sản phẩm chăm sóc 
miệng, cụ thể là kem đánh răng, bột dùng để đánh răng, chế phẩm làm trắng răng, nước 
xúc miệng (không dùng cho mục đích y tế); chất tẩy rửa đa năng dùng trong gia đình; 
chất tẩy dùng cho máy rửa bát đĩa; chất tẩy sạch dùng cho quần áo; chất tẩy rửa bát đĩa; 
chất tẩy rửa cho sản phẩm không dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng làm từ dược thảo dùng để bồi bổ sức khoẻ làm tăng 
sức đề kháng; chất bổ sung cho ăn kiêng làm từ dược thảo dùng để bồi bổ sức khoẻ làm 
tăng sức đề kháng; chế phẩm vitamin; rễ thực vật dùng cho ăn kíêng, không có chất dinh 
dưỡng.  

 
Nhóm 29: Thức ăn làm từ thảo mộc dạng viên, viên nang, bột, lỏng, và viên đặc như 
thạch. 

 
 

(210) 4-2011-00124 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) THE SUNRIDER CORPORATION 
DBA SUNRIDER INTERNATIONAL  
(US) 
1625 Abalone Avenue, Torrance, 
California 90501, United States of 
America 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng làm từ dược thảo dùng để bồi bổ sức khoẻ làm tăng 

sức đề kháng; chất bổ sung cho ăn kiêng làm từ dược thảo dùng để bồi bổ sức khoẻ làm 
tăng sức đề kháng; chế phẩm vitamin; rễ thực vật dùng cho ăn kiêng, không có chất dinh 
dưỡng.  

 
Nhóm 29: Thức ăn làm từ thảo mộc dạng viên, viên nang, bột, lỏng, và viên đặc như 
thạch; thức ăn làm từ thảo mộc dạng cô đặc; rau và quả phơi khô và đã chế biến.  

 
 

(210) 4-2011-00128 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) THE SUNRIDER CORPORATION 
DBA SUNRIDER INTERNATIONAL  
(US) 
1625 Abalone Avenue, Torrance, 
California 90501, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng làm từ dược thảo dùng để bồi bổ sức khoẻ làm tăng 

sức đề kháng; chất bổ sung cho ăn kiêng làm từ dược thảo dùng để bồi bổ sức khoẻ làm 
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tăng sức đề kháng; chế phẩm vitamin; rễ thực vật dùng cho ăn kiêng, không có chất dinh 
dưỡng.  

 
Nhóm 29: Thức ăn làm từ thảo mộc dạng viên, viên nang, bột, lỏng, và viên đặc như 
thạch; thức ăn làm từ thảo mộc dạng cô đặc; rau và quả phơi khô và đã chế biến.   

 
Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước có ga và đồ uống không có cồn; đồ uống làm từ 
rau và quả (không chứa cồn); đồ uống làm từ thảo mộc không dùng cho mục đích y tế và 
không chứa cồn (không phải trà); si rô dùng cho đồ uống, và chế phẩm để làm đồ uống.   

 
 

(210) 4-2011-00129 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
Đồng Thuận  (VN) 
Số 7/4 ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, huyện 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống.  

 
 

(210) 4-2011-00130 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Thế Ngọc  
(VN) 
16 Đào Cam Mộc, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-00131 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) THE SUNRIDER CORPORATION 
DBA SUNRIDER INTERNATIONAL  
(US) 
1625 Abalone Avenue, Torrance, 
California 90501, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng làm từ dược thảo dùng để bồi bổ sức khoẻ làm tăng 

sức đề kháng (dùng cho mục đích y tế); chất bổ sung cho ăn kiêng làm từ dược thảo 
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dùng để bồi bổ sức khoẻ làm tăng sức đề kháng (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm 
vitamin; rễ thực vật dùng cho ăn kiêng, không có chất dinh dưỡng (dùng cho mục đích y 
tế).  

 
Nhóm 29: Thức ăn làm từ thảo mộc dạng viên, viên nang, bột, lỏng, và viên đặc như 
thạch. 

 
Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước có ga và đồ uống không có cồn; đồ uống làm từ 
rau và quả (không chứa cồn); đồ uống làm từ thảo mộc không dùng cho mục đích y tế và 
không chứa cồn (không phải trà); si rô dùng cho đồ uống, và chế phẩm để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2011-00132 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) THE SUNRIDER CORPORATION 
DBA SUNRIDER INTERNATIONAL  
(US) 
1625 Abalone Avenue, Torrance, 
California 90501, United States of 
America  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng làm từ dược thảo dùng để bồi bổ sức khoẻ làm tăng 

sức đề kháng (dùng cho mục đích y tế); chất bổ sung cho ăn kiêng làm từ dược thảo 
dùng để bồi bổ sức khoẻ làm tăng sức đề kháng (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm 
vitamin; rễ thực vật dùng cho ăn kiêng, không có chất dinh dưỡng (dùng cho mục đích y 
tế).  

 
Nhóm 29: Thức ăn làm từ thảo mộc dạng viên, viên nang, bột, lỏng, và viên đặc như 
thạch. 

 
 

(210) 4-2011-00134 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.9; 26.4.4; 26.4.7; 26.5.1 
(591) Vàng, xanh dương, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VNMAC Việt Nam  
(VN) 
Xóm Xuân Dục, xã Tân Minh, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán lẻ; giới 

thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy tính; dịch vụ cung ứng 
hỗ trợ kinh doanh.      
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(210) 4-2011-00135 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại dịch vụ Khải 
Đăng   (VN) 
188/52 Quán Thánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 

(210) 4-2011-00136 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại dịch vụ Khải 
Đăng   (VN) 
188/52 Quán Thánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 

(210) 4-2011-00139 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 
Vàng   (VN) 
Lô M18, đường N8, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh cho cây trồng.  

 
 

(210) 4-2011-00140 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Cơ sở Đại Phát   (VN) 
62/1B Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 09: Loa; đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); 
bộ trộn âm (micxơ); ống nói (micrô).  

 
 

(210) 4-2011-00141 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Vàng cam, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Phú Sĩ San  

(VN) 
ấp 4, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm làm cửa; cửa nhôm; đồ ngũ kim; vật liệu xây dựng làm bằng kim 

loại. 
 

Nhóm 19: Cửa nhựa; thanh nhựa để làm cửa.  
 
 

(210) 4-2011-00142 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.7.3 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phương Nam  
(VN) 
Thôn Tân Phú, xã Yên Lương, huyện ý 
Yên, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa bát, nước rửa bồn cầu, nước lau sàn, xà phòng giặt, nước rửa kính, 

nước rửa ô tô xe máy. 
 
 

(210) 4-2011-00144 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
kinh doanh Toàn Mỹ  (VN) 
ấp Hòa Lân, xã Thuận Giao, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ dùng cho gia đình và bếp như: chậu rửa, xô, nồi, chảo (không dùng 

điện).  
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(210) 4-2011-00145 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
kinh doanh Toàn Mỹ   (VN) 
ấp Hòa Lân, xã Thuận Giao, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ dùng cho gia đình và bếp như: chậu rửa, xô, nồi, chảo (không dùng 

điện).  
 
 

(210) 4-2011-00146 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Hoàng Phúc   (VN) 
161/22 Ba Vân, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-00147 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại cà phê Tam Sơn  
(VN) 
62A đường số 12, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại; các chất thay thế cà phê; chè (trà) các loại.  

 
 

(210) 4-2011-00148 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(591) Đỏ. (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sài Gòn Linh Chi  
(VN) 
13/1 Gò Cẩm Đệm, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Nấm đã qua chế biến. 
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(210) 4-2011-00149 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.1; 26.13.25; A5.5.20; 3.13.1 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, xanh dương đậm.
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Gia Gia Phát   (VN) 
173/41/41, khu phố 3, phường Tân 
Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sơn; mua bán vật liệu xây dựng.  

 
 
 

(210) 4-2011-00150 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 25.1.6; 24.1.1; 3.1.1; 20.7.1 
(591) Đỏ, đen, nâu, xanh dương, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ á Mỹ   (VN) 
Số 47/1, thị trấn An Thạnh, huyện Thuận 
An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, dạy nghề; tư vấn du học; tổ chức hội thảo; tổ chức hội nghị.  

 
 
 

(210) 4-2011-00151 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ 
Nhật Hà  (VN) 
543 tổ 80 phường Phương Liệt, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-00152 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  
(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao 
cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, 
kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, 
bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, giá 
cầm, nước giải khát, nước uống tinh khiết.  

 
 

(210) 4-2011-00153 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  
(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao 
cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, 
kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, 
bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, giá 
cầm, nước giải khát, nước uống tinh khiết.  

 
 

(210) 4-2011-00154 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  
(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao 
cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, 
kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; muạ bán lương thực, thực phẩm, 
bánh, kẹo, gạo. bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, giá 
cầm, nước giải khát, nước uống tinh khiết.  

 
 

(210) 4-2011-00155 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  
(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao 
cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, 
kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, 
bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, giá 
cầm, nước giải khát, nước uống tinh khiết.  

 
 

(210) 4-2011-00156 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  
(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao 
cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, 
kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, 
bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, giá 
cầm, nước giải khát, nước uống tinh khiết.  
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(210) 4-2011-00157 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.3.14; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Công nghệ 
xanh Hưng Phát   (VN) 
Số 4, ngõ 93, ngách 20 đường Hoàng 
Văn Thái, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2011-00158 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty Cổ phần Dược phẩm 
Duy Tân   (VN) 
72/17 Trần Quốc Toản, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-00159 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty Cổ phần Dược phẩm 
Duy Tân    (VN) 
72/17 Trần Quốc Toản, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-00160 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) HAWON PHARMACEUTICAL 
CORPORATION.  (KR) 
543-3, Kakok-Ri, Jinwee-Myun, 
Pyungtaek-City, Kyunggi-Do, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-00161 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.5.20; 26.13.25; 3.7.17; 18.3.21 
(591) Đen, trắng, hồng. 
(731) NANJING POTOMAC BEAUTY & 

HEALTH CARE CO., LTD   (CN) 
No. 5 Tianpu Road, Pukou Economical 
Development Zone, Nanjing City, 
Jiangsu Province, P.R.China, 211800  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước thơm làm sạch; nước xức tóc; mỹ phẩm dùng để tắm; mặt nạ trang 

điểm; chế phẩm tẩy trang; mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-00163 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(591) Xanh đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH vật tư thiết bị 

Khoa học và Công nghệ  (VN) 
Số 3, ngõ 3, Nguyễn Thái Học, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học sử dụng trong công nghệ luyện kim; vật liệu hóa học dùng 

trong công nghiệp luyện kim; sản phẩm hóa học chống ăn mòn lò thép bao gồm viên 
cacbon magie oxit; hợp chất phủ thùng trung gian trong công nghệ đúc thép liên tục. 

 
Nhóm 17: Vật liệu chịu lửa (không dùng trong xây dựng).  

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu nguyên liệu vật liệu sản xuất, máy móc thiết bị 
trong công nghiệp luyện kim; mua bán và xuất nhập khẩu vật liệu chịu lửa (không dùng 
trong xây dựng). 

 
Nhóm 40: Gia công vật liệu chịu lửa (không dùng trong xây dựng).  

 
 

(210) 4-2011-00164 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) ALLEVIARE LIFE SCIENCES LTD  
(HK) 
Rm 804, Sino centre, 582-592 Nathan 
Rd, Kln, Hong Kong  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 
 
 

(210) 4-2011-00165 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nam Bắc   (VN) 
102/2A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 

cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  
 
 
 
 
(210) 4-2011-00166 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SAMSUNG C&T CORPORATION  
(KR) 
29FL, Samsung C&T Corporation 
Building, 1321-20, Seocho 2-dong, 
Seocho- Gu, Seoul, Korea 137-857  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00168 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Bảo Trí  (VN) 
QQ16 Ba Vì, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, dầu gội, sữa tắm. 
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(210) 4-2011-00169 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Vĩnh 

Phong   (VN) 
Khu tái định cư, quốc lộ 63, ấp An Bình, 
xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh 
Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai.  

 
 

(210) 4-2011-00170 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.3; A1.1.9; A26.4.6 
(731) Công ty TNHH Chiau Hung Việt 

Nam   (VN) 
Lô 2-13, đường số 5A, khu công nghiệp 
Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ ngắt điện; bộ nối điện; công tắc điện; nút ngắt điện; thiết bị đánh lửa điện; 

công tắc đánh lửa điện; công tắc khởi động đánh lửa điện xe ô tô. 
 
 

(210) 4-2011-00171 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.17.5 
(731) Công ty TNHH truyền hình số 

vệ tinh Việt Nam   (VN) 
Tầng 15, tháp A, tòa nhà Handi Resco, 
số 521 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ giải mã và nhận tín hiệu truyền hình vệ tinh, mặt đất và truyền hình cáp; 

thiết bị giải mã tín hiệu mã hóa gồm bộ thu tín hiệu truyền hình; thiết bị giải mã tín hiệu 
truyền hình gồm bộ phận giải mã và bộ phận hướng dẫn xem tương hỗ; thiết bị giải mãi 
gồm bộ phận giải mã và bộ phận ghi để ghi lại chương trình truyền hình và truyền thanh; 
thiết bị giải mã tín hiệu gồm bộ phận giải mã và bộ phận ghi được lập trình để truyền dữ 
liệu đã ghi được vào bộ nhớ và đồng thời xóa bản ghi trước đó; thiết bị thu tích hợp dùng 
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để giải mã tín hiệu truyền hình vệ tinh; thiết bị thu dùng để giải mã tín hiệu truyền hình 
vệ tinh DTH; thiết bị để ghi chương trình truyền hình.  

 
Nhóm 16: Giấy, các sản phẩm của giấy, bìa các tông, các sản phẩm của bìa  các tông; ấn 
phẩm, công báo, báo, tạp chí (xuất bản định kỳ), truyện tranh, báo hàng ngày, sách; tài 
liệu hướng dẫn mua sắm trong đó liệt kê các sản phẩm để mua; ấn phẩm gồm thông tin 
hướng dẫn về xúc tiến về hàng hóa để bán qua truyền hình kỹ thuật số, mạng hoặc các 
kênh truyền thông; ảnh chụp.  

 
Nhóm 35: Hoạt động quảng cáo, nhập khẩu, xuất khẩu, bán và mua thiết bị kỹ thuật 
truyền hình vệ tinh, bản quyền phát sóng các kênh truyền hình trong nước và quốc tế.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình vệ tinh trả tiền, dịch vụ truyền âm thanh, hình ảnh 
và/hoặc chương trình nghe nhìn (bằng bất kỳ phương tiện nào); truyền tải phim; phát và 
truyền chương trình truyền hình và phim đến máy tính cá nhân; phát và truyền qua máy 
tính hoặc các thiết bị được máy tính hỗ trợ.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí cụ thể là sản xuất chương trình truyền hình cáp, 
sản xuất chương trình truyền hình trả tiền hàng tháng và hàng năm và sản xuất chương 
trình truyền hình vệ tinh, sản xuất các chương trình biểu diễn, dịch vụ tương tác truyền 
hình trực tuyến cụ thể là cung cấp thông tin và hình ảnh đồ họa thông qua mạng toàn 
cầu, dịch vụ cung cấp chương trình trò chơi trực tuyến trên truyền hình, dịch vụ xuất bản 
sách điện tử.  

 
Nhóm 42: Thiết kế chương trình mã hóa (thiết kế phần mềm máy tính), dịch vụ công 
nghệ và dịch vụ nghiên cứu và thiết kế liên quan đến công nghệ; dịch vụ phân tích và 
nghiên cứu công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; thiết 
kế, vẽ, viết các chương trình biên dịch trang web trên mạng; thông tin công nghệ được 
cung cấp trực truyến từ cơ sở dữ liệu của máy tính hoặc qua mạng; thiết kế và duy trì 
website; lắp đặt, cho thuê và bảo dưỡng phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2011-00172 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.17.5 
(731) Công ty TNHH truyền hình số 

vệ tinh Việt Nam    (VN) 
Tầng 15, tháp A, tòa nhà Handi Resco, 
số 521 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ giải mã và nhận tín hiệu truyền hình vệ tinh, mặt đất và truyền hình cáp; 

thiết bị giải mã tín hiệu mã hóa gồm bộ thu tín hiệu truyền hình; thiết bị giải mã tín hiệu 
truyền hình gồm bộ phận giải mã và bộ phận hướng dẫn xem tương hỗ; thiết bị giải mãi 
gồm bộ phận giải mã và bộ phận ghi để ghi lại chương trình truyền hình và truyền thanh; 
thiết bị giải mã tín hiệu gồm bộ phận giải mã và bộ phận ghi được lập trình để truyền dữ 
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liệu đã ghi được vào bộ nhớ và đồng thời xóa bản ghi trước đó; thiết bị thu tích hợp dùng 
để giải mã tín hiệu truyền hình vệ tinh; thiết bị thu dùng để giải mã tín hiệu truyền hình 
vệ tinh DTH; thiết bị để ghi chương trình truyền hình.   

 
Nhóm 16: Giấy, các sản phẩm của giấy, bìa các tông, các sản phẩm của bìa các tông; ấn 
phẩm, công báo, báo, tạp chí (xuất bản định kỳ), truyện tranh, báo hàng ngày, sách; tài 
liệu hướng dẫn mua sắm trong đó liệt kê các sản phẩm để mua; ấn phẩm gồm thông tin 
hướng dẫn về xúc tiến về hàng hóa để bán qua truyền hình kỹ thuật số, mạng hoặc các 
kênh truyền thông; ảnh chụp.   

 
Nhóm 35: Hoạt động quảng cáo, nhập khẩu, xuất khẩu, bán và mua thiết bị kỹ thuật 
truyền hình vệ tinh, bản quyền phát sóng các kênh truyền hình trong nước và quốc tế.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình vệ tinh trả tiền, dịch vụ truyền âm thanh, hình ảnh 
và/hoặc chương trình nghe nhìn (bằng bất kỳ phương tiện nào); truyền tải phim; phát và 
truyền chương trình truyền hình và phim đến máy tính cá nhân; phát và truyền qua máy 
tính hoặc các thiết bị được máy tính hỗ trợ.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí cụ thể là sản xuất chương trình truyền hình cáp, 
sản xuất chương trình truyền hình trả tiền hàng tháng và hàng năm và sản xuất chương 
trình truyền hình vệ tinh, sản xuất các chương trình biểu diễn, dịch vụ tương tác truyền 
hình trực tuyến cụ thể là cung cấp thông tin và hình ảnh đồ họa thông qua mạng toàn 
cầu, dịch vụ cung cấp chương trình trò chơi trực tuyến trên truyền hình, dịch vụ xuất bản 
sách điện tử.   

 
Nhóm 42: Thiết kế chương trình mã hóa (thiết kế phần mềm máy tính), dịch vụ công 
nghệ và dịch vụ nghiên cứu và thiết kế liên quan đến công nghệ; dịch vụ phân tích và 
nghiên cứu công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; thiết 
kế, vẽ, viết các chương trình biên dịch trang web trên mạng; thông tin công nghệ được 
cung cấp trực truyến từ cơ sở dữ liệu của máy tính hoặc qua mạng; thiết kế và duy trì 
website; lắp đặt, cho thuê và bảo dưỡng phần mềm máy tính.   

 
 
 

(210) 4-2011-00174 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Linh Đạt  (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2011-00175 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2011-00176 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2011-00177 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2011-00178 (220) 05.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.6; 4.5.14 
(591) Xanh lá cây, xanh dậm, xám, nâu, da 

cam. 
(731) Công ty TNHH Giải Pháp J.O.O.M  

(VN) 
Tầng 8, số 249A Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm quản trị nội dung website.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo tin học; đào tạo chuyên gia thiết kế phần mềm và website.  
 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy vi tính; lập chương trình máy tính; bảo 
trì phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; cho 
thuê phần mềm máy tính; thiết kế website; tư vấn và cung cấp các giải pháp về hệ thống 
thông tin, tích hợp dữ liệu và thương mại điện tử; dịch vụ cho thuê máy chủ.  

 
 

(210) 4-2011-00182 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.23; 15.1.13 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH máy móc thiết 
bị Mặt Trời Vàng  (VN) 
199 Phan Anh, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt; máy phay; máy đục lỗ mộng; máy tiện (máy công cụ); máy khắc trổ; 

máy xén (máy móc). 
 
 
(210) 

 
4-2011-00183 

 
(220) 

 
06.01.2011 

  (441) 25.03.2011 
(531) 1.15.23; 15.1.13 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH máy móc thiết 
bị Mặt Trời Vàng   (VN) 
199 Phan Anh, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt; máy phay; máy đục lỗ mộng; máy tiện (máy công cụ); máy khắc trổ; 

máy xén (máy móc). 
 
 

(210) 4-2011-00185 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.3.1; 1.15.24 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Thế giới Năng lượng 
Xanh  (VN) 
587 Kha Vạn Cân, khu phố 6, phường 
Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời. 
 
 

(210) 4-2011-00186 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư địa ốc No Va  (VN) 
313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư tài chính để phát triển: khu du lịch, khu vui chơi giải trí, khách sạn, 

nhà hàng, trung tâm thương mại dịch vụ; dịch vụ cho thuê nhà, văn phòng, mua bản, môi 
giới bất động sản; tư vấn đầu tư. 

 
 

(210) 4-2011-00187 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư địa ốc No Va    (VN) 
313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư tài chính để phát triển: khu du lịch, khu vui chơi giải trí, khách sạn, 

nhà hàng, trung tâm thương mại dịch vụ; dịch vụ cho thuê nhà, văn phòng, mua bản, môi 
giới bất động sản; tư vấn đầu tư. 

 
 

(210) 4-2011-00188 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va    (VN) 
313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư tài chính để phát triển: khu du lịch, khu vui chơi giải trí, khách sạn, 

nhà hàng, trung tâm thương mại dịch vụ; dịch vụ cho thuê nhà, văn phòng, mua bản, môi 
giới bất động sản; tư vấn đầu tư. 
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(210) 4-2011-00189 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.1.8 
(591) Xanh dương, xanh da trời, nâu. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Võ Anh Hùng  
(VN) 
417 Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe. 

 
 

(210) 4-2011-00191 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Phú Gia Mỹ  (VN) 
606/25 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn. 

 
 

(210) 4-2011-00192 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.15.3; 26.15.15 
(591) Trắng, đen, vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV NIC  (VN) 
Lô 43 Lê Thanh Nghị, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa các mặt hàng điện, điện tử, điện gia dụng; lắp đặt và sửa 

chữa thiết bị phòng cháy chữa cháy; lắp đặt và sửa chữa thang máy. 
 
 

(210) 4-2011-00193 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH XD - TM & DV 
Thịnh Phong  (VN) 
Tổ 8, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp; trang trí nội ngoại thất.  
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(210) 4-2011-00194 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) ARTERIUM CORPORATION  (UA) 
139, Saksaganskogo Street, Kyiv, 01032, 
Ukraine  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh; cao dán dùng trong ngành 
y, đồ băng bó (dùng cho ngành y và dùng trong phẫu thuật); vật liệu để hàn răng, sáp 
răng; chất tẩy uế dùng trong nhà vệ sinh hoá chất và chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ 
sinh; chế phẩm để diệt trừ sâu hại; thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ. 

 
 
 

(210) 4-2011-00195 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) ARTERIUM CORPORATION   (UA) 
139, Saksaganskogo Street, Kyiv, 01032, 
Ukraine   

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh; cao dán dùng trong ngành 
y, đồ băng bó (dùng cho ngành y và dùng trong phẫu thuật); vật liệu để hàn răng, sáp 
răng; chất tẩy uế dùng trong nhà vệ sinh hoá chất và chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ 
sinh; chế phẩm để diệt trừ sâu hại; thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ. 

 
 
 

(210) 4-2011-00196 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) ARTERlUM CORPORATION   (UA) 
139, Saksaganskogo Street, Kyiv, 01032, 
Ukraine  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chất 

ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, cao dán dùng trong ngành y, đồ 
băng bó (dùng cho ngành y và dùng trong phẫu thuật), vật liệu để hàn răng, sáp răng, 
chất tẩy uế dùng trong nhà vệ sinh hóa chất và chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh, 
chế phẩm để diệt trừ sâu hại, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ. 
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(210) 4-2011-00197 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) ARTERlUM CORPORATION    (UA) 
139, Saksaganskogo Street, Kyiv, 01032, 
Ukraine  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chất 

ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, cao dán dùng trong ngành y, đồ 
băng bó (dùng cho ngành y và dùng trong phẫu thuật), vật liệu để hàn răng, sáp răng, 
chất tẩy uế dùng trong nhà vệ sinh hóa chất và chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh, 
chế phẩm để diệt trừ sâu hại, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ. 

 
 

(210) 4-2011-00198 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.5.1; 26.15.15; 26.5.2 
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
S.C.A  (VN) 
18/7 Phan Văn Trị, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo dịch vụ thương mại. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt bảng hiệu, hộp đèn; trang trí nội thất. 
 

Nhóm 40: In trên bao bì. 
 

Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu. 
 
 

(210) 4-2011-00199 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đen, vàng đất. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh mỹ phẩm Thảo 
Vy  (VN) 
Số nhà 323, ấp Long Thanh, tỉnh lộ 835, 
xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh 
Long An 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: sữa rửa mặt; sữa tắm; dầu dưỡng tóc; dầu sơn móng tay, kem cạo 

râu; nước nhuộm tóc. 
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(210) 4-2011-00200 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(591) Đen, xám nhạt, xanh lá cây nhạt. (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Phương 
Hoa Trang   (VN) 
08 đường C22, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang) thơm. 

 
 
 

(210) 4-2011-00201 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A25.1.10; 25.1.25 
(591) Xanh lá cây nhạt, vàng, xám nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Phương 
Hoa Trang   (VN) 
08 đường C22, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang) thơm. 

 
 
 

(210) 4-2011-00202 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.5.20; 5.5.16; 5.5.19 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh lá cây nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Phương 
Hoa Trang    (VN) 
08 đường C22, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang) thơm. 
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(210) 4-2011-00203 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.1.5 
(591) Xanh lá cây, vàng, hồng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Minh Long Hưng  
(VN) 
63/15B Lã Xuân Oai, tổ 2, khu phố 2, 
phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo may sẵn. 

 
 

(210) 4-2011-00204 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Huỳnh Lê Hiệp  (VN) 
Thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, 
tỉnh Hậu Giang 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-00205 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ thương mại xuất nhập 
khẩu Thái Bình An   (VN) 
33/32 đường Tân Chánh Hiệp, khu phố 
4, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Miếng gạc (dùng cho vệ sinh trang điểm), bông dùng cho mỹ phẩm, bút chì 

dùng cho mỹ phẩm. 
 

Nhóm 21: Nùi bông để thoa phấn. 
 
 

(210) 4-2011-00206 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty luật TNHH Những 
Người Bạn Trực Tuyến  (VN) 
Phòng 12, lầu 4, tòa nhà Saigon Centre, 
số 65 đường Lê Lợi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC)
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn và đại diện sở hữu công nghiệp; dịch vụ tư vấn và đại diện bản 
quyền tác giả; dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ đại diện theo uỷ quyền để bảo vệ quyền 
lợi khách hàng (dịch vụ tranh tụng). 

 
 

(210) 4-2011-00207 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.5.1; 26.13.1; A1.5.23 
(591) Xanh lá cây, đen. 
(731) Công ty luật TNHH Những 

Người Bạn Trực Tuyến  (VN) 
Phòng 12, lầu 4, toà nhà Saigon Centre, 
số 65 đường Lê Lợi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC)
 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn và đại diện sở hữu công nghiệp; dịch vụ tư vấn và đại diện bản 

quyền tác giả; dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ đại diện theo uỷ quyền để bảo vệ quyền 
lợi khách hàng (dịch vụ tranh tụng). 

 
 

(210) 4-2011-00208 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.7.3; 24.13.1; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh dương, xanh 

lá cây. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

phát triển La Ni   (VN) 
363 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2011-00209 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.11; 17.2.25 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

thực phẩm Huế  (VN) 
118B Lý Thái Tổ, thành phố Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2011-00210 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) SENAO INTERNATIONAL CO., LTD.  

(TW) 
2F., No. 531, Chung Cheng Road, Hsin-
Tien, Taipei Hsien, Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Vỏ ống nghe điện thoại; bộ nạp pin; pin; pin cho đèn chớp; pin mặt trời; tai 

nghe không dây; bàn phím máy tính không dây; phim bảo vệ màn hình điện thoại di 
động; vỏ điện thoại di động làm bằng da hoặc silicôn.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00211 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 
Lưu Huỳnh Việt  (VN) 
Phòng 156 lô C, chung cư Mỹ Phước, số 
280 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ bệnh 

cho cây trồng. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-00212 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 
Lưu Huỳnh Việt   (VN) 
Phòng 156 lô C, chung cư Mỹ Phước, số 
280 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ bệnh 

cho cây trồng. 
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(210) 4-2011-00213 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 
Thương Mại Sản Xuất Phước 
Hưng  (VN) 
D16/8D Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Kiên, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ bệnh 

cho cây trồng. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-00214 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Văn Minh  (VN) 
78 Ngô Gia Tự, phường 9, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất: bàn gỗ, ghế gỗ, tủ gỗ, kệ gỗ, giường gỗ. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-00215 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH dược SUPER 
FRANCE  (VN) 
Số 51 đường Phố Hiến, phường Hồng 
Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; dược phẩm; dược 

thảo; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; chất ăn kiêng dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2011-00220 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.9; 26.7.25; 25.7.1; 26.3.23 
(591) Vàng, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cánh Diều Vàng  
(VN) 
125/2H Lê Văn Thọ, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; các dịch vụ gồm việc đăng ký, sao chép, soạn thảo, sưu 

tập, chuyển giao hoặc hệ thống hoá các thông báo và đăng ký dạng văn bản, cũng như 
việc sưu tập các số liệu toán học hay thống kê; các dịch vụ của các hãng quảng cáo và 
các dịch vụ như phát hành các tờ quảng cáo, trực tiếp hay qua bưu điện. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 

 
 

(210) 4-2011-00221 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.1.11 
(731) TELEBRANDS CORP.   (US) 

79 Two Bridges Road, Fairfield, New 
Jersey, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 21: Giỏ dùng để nấu ăn có thể xếp lại được.  

 
 

(210) 4-2011-00222 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

Phương Nam  (VN) 
D33/38 ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ mộc gia dụng, hàng trang trí nội thất như: giường gỗ, ghế gỗ, tủ gỗ, bàn 

gỗ. 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ mộc gia dụng và hàng trang trí nội thất. 
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(210) 4-2011-00223 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3; A2.1.23 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) Công ty cổ phần á Long  (VN) 

Lô A2 CN 8 Khu công nghiệp tập trung, 
xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Hãng kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, cho thuê bất động sản, 

quản lý bất động sản, dịch vụ cho thuê nhà ở, cho thuê văn phòng, định giá bất động sản, 
tư vấn tài chính, thông tin về tài chính, quản lý tài chính, dịch vụ về tài chính, thuê - mua 
tài chính, đánh giá tài chính, ngân hàng và quỹ tiết kiệm, dịch vụ bảo hiểm, môi giới 
chứng khoán và kỳ phiếu, dịch vụ quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.  

 
 

(210) 4-2011-00224 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  
(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao 
cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, 
kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, 
bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, giá 
cầm, nước giải khát, nước uống tinh khiết.  

 
 

(210) 4-2011-00225 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  
(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao 
cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, 
kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, 
bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, giá 
cầm, nước giải khát, nước uống tinh khiết. 

 
 

(210) 4-2011-00226 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  
(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao 
cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, 
kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, 
bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, giá 
cầm, nước giải khát, nước uống tinh khiết.  

 
 

(210) 4-2011-00227 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  
(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao 
cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, 
kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, 
bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, giá 
cầm, nước giải khát, nước uống tinh khiết.  
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(210) 4-2011-00228 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  
(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao 
cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, 
kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, 
bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, giá 
cầm, nước giải khát, nước uống tinh khiết. 

 
 

(210) 4-2011-00229 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Mê Công, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, mua bán mỹ phẩm, dầu 
gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực 
phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, 
cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước khoáng, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-00230 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH Chế biến Thực 

phẩm Phúc Vinh  (VN) 
Số 156 Nguyễn Chế Nghĩa, phường 12, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa bột và sản phẩm sữa (thuộc nhóm này).  
 
 
 

(210) 4-2011-00231 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Xanh da trời, xanh dương, xanh ngọc. 
(731) Công ty TNHH Đức Thành Phát 

(VN)  (VN) 
ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm thuỷ hải sản đã qua chế biến như: cá đông lạnh, tôm đông lạnh, 

mực đông lạnh; thuỷ hải sản sấy khô như: mực khô, tôm khô, cá khô.  
 
 
 

(210) 4-2011-00232 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH MTB (VN)  (VN) 
99, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Cư, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất cơ bản; hóa chất nông nghiệp và lâm nghiệp (trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc diệt sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất kích thích sinh 
trưởng cho cây trồng.  

 
 
 

(210) 4-2011-00233 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH Điện máy Thái 

Hiền Phát  (VN) 
Chợ Bửu, Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 09: Loa, âm ly, cục công suất (thiết bị điện), bàn míc (thiết bị điện), đầu đĩa, tivi. 
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(210) 4-2011-00234 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

thương mại Tầm Nhìn Giáo 
Dục  (VN) 
64/17D Nguyễn Phúc Chu, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo. 

 
 
 

(210) 4-2011-00235 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A25.7.6; A25.7.7; A11.1.4 
(591) Hồng, xanh dương, cam, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Cẩm Lệ  (VN) 
7 Đặng Thị Nhu, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng càfê. 

 
 
 

(210) 4-2011-00236 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.9.21; 3.7.17; A3.7.24; 3.7.21; 5.9.15; 
5.3.9 

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH Vị Hảo   (VN) 

Khu phố Phước Hải, thị trấn Thái Hòa, 
huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị, tương ớt. 
 

Nhóm 35: Mua bán gia vị, tương ớt. 
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(210) 4-2011-00237 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 4.3.9; 4.3.7 
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Dilvink Việt 

Nam  (VN) 
Tiểu khu Đại Nam, thị trấn Phú Xuyên, 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư IPS 

(IPS., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca c ao, mứt, bánh, kẹo. 

 
 

(210) 4-2011-00238 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.7; A26.3.5 
(591) Trắng, xanh da trời, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phúc Đạt  (VN) 
270 Huyền Trân Công Chúa, phường 8, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông 

(cầu đường, cống).  
 
 

(210) 4-2011-00239 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.15.15; 19.7.1; 19.3.3 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, chế phẩm làm sạch; nước hoa, tinh dầu; dầu thơm dùng để xoa bóp, 

không dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dùng để mát-xa (không dùng cho mục đích y 
tế), chất khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân) và chất chống chảy nhiều mồ hôi (dùng 
cho cá nhân), mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm dùng để trang điểm (không chứa dược 
chất); chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); mỹ 
phẩm chăm sóc da, dầu (mỹ phẩm) dùng cho da; kem bôi và nườc xức dùng cho da 
(không chứa dược chất); chế phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo 
râu chế phẩm làm rụng lông, chế phẩm làm nâu da dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm 
chống nắng, mỹ phẩm, chế phẩm dùng để trang điểm và tẩy trang; kem mỡ (mỹ phẩm) 
dùng để bôi trơn da (không chứa dược chất); chế phẩm dưỡng môi (không chứa dược 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
821 

chất); phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng 
khi trang điểm); xà phòng dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm, chất tẩy uế (dùng cho mục đích y tế) và chất khử trùng; chất khử 
mùi (không dùng cho cá nhân) và chế phẩm để làm mát không khí; khăn vệ sinh, miếng 
đệm lót vệ sinh; quần lót vệ sinh; nút bông, len hoặc vải thấm nước đặt vào âm hộ phụ 
nữ để thấm máu khi có kinh; băng vệ sinh; sáp dùng trong nha khoa; băng dùng để băng 
bó, cao dán (dùng cho mục đích y tế), vật liệu dùng để băng bó (dùng cho mục đích y 
tế), chế phẩm có chứa dược chất (dược phẩm) dùng để chăm sóc da và chăm sóc tóc chế 
phẩm có chứa dược chất (dược phẩm) dùng để dưỡng môi; chế phẩm dùng để điều trị 
và/hoặc Iàm giảm các vết sạm nắng (dùng cho mục đích y tế); mỡ dùng cho mục đích y 
tế; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; chế phẩm có nguồn gốc từ thảo dược dùng cho 
mục đích y tế; thảo dược;  và chất chiết xuất từ thảo dược (dùng trong ngành y), đồ uống 
kiêng làm từ thảo dược có chứa dược chất (dùng trong ngành y); trà thảo mộc dùng trong 
ngành y; vitamin và chất khoáng (dùng trong ngành y); chất bổ sung dinh dưỡng (dùng 
trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2011-00240 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.9; 26.4.2; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đổi mới và 
phát triển INDE  (VN) 
Số 2 lô 12B, Trung Yên, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2011-00241 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 25.5.1 
(591) Đen, trắng, vàng nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
phát triển dự án Việt Nam  
(VN) 
Phòng B 17, tầng 4, khách sạn Horison, 
số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý toà nhà (bất động sản); cho thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất 

động sản); hãng bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê tài 
sản cố định (bất động sản); cho thuê văn phòng (bất động sản). 
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(210) 4-2011-00244 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.4.6; 25.3.1; A25.3.7 
(731) SIAM YOKO COMPANY LIMITED  

(TH) 
340 Moo 4 Soi Sriboonrueng 1, 
Thepharak Rd., Thepharak Ampur 
Muang, Samutprakarn 10270, 
THAILAND 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu dùng để làm thon người (mỹ phẩm); dầu dưỡng mắt (mỹ phẩm) kèm dành 

cho nam giới (mỹ phẩm), dầu dành cho nam giới (mỹ phẩm), nước dưỡng da danh cho 
nam giới, phấn rôm, phấn trang điểm dạng bột, phấn dùng cho toàn thân, xà phòng có 
chứa glycerin; xà phòng nguyên chất; xà phòng nguyên chất dạng lỏng; xà phòng làm từ 
tinh chất đu đủ, xà phòng làm trắng da làm tử thảo mộc; dầu gội đầu làm từ thảo mộc, 
dầu tắm dưỡng ẩm cho da; kem tắm (mỹ phẩm); dầu gội dưỡng ẩm cho da đầu; mỹ phẩm 
chăm sóc da mặt; mặt nạ dưỡng tóc; nước dưỡng tóc; dầu xả; dầu dưỡng tóc; lăn khử 
mùi, nước chống nắng (mỹ phẩm); nước giữ ẩm da, son môi, kem dưỡng tay và toàn thân 
(mỹ phẩm); kem chống lão hóa da (mỹ phẩm); kem trị mụn (mỹ phẩm); kem làm trắng 
da toàn thân (mỹ phẩm); kem làm trắng da mặt (mỹ phẩm); kem dưỡng da ban đêm; kem 
làm săn chắc ngực ; kem làm nở ngực; nước dưỡng tay và móng; sữa rửa mặt; muối 
khoáng dùng để làm đẹp (không dùng trong ngành y); nước tẩy trang, kem tắm; son 
bóng; thuốc trang điểm mí mắt (mỹ phẩm); thuốc bôi mí mắt (mát ca ra) kem che khuyết 
điểm.  

 
 

(210) 4-2011-00245 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A11.3.4; 26.1.2 
(591) Nâu, nâu đậm, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phúc Đạt  (VN) 
17/21/9 Hoàng Diệu, phường Vĩnh 
Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2011-00246 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A10.1.11; A23.3.3; A23.3.5 
(731) Trần Thị Ngọc Bích  (VN) 

125 Mạc Thị Bưởi, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắc Lắk 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán cà phê. 
 
 

(210) 4-2011-00247 (220) 06.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.1.1; A5.1.16; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hữu Phát  (VN) 
455 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán gỗ tự nhiên.  

 
 

(210) 4-2011-00249 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.9.8; 26.13.25; A25.3.15 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại cà phê Tam Sơn  
(VN) 
62A đường số 12, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại; các chất thay thế cà phê; chè (trà) các loại.  

 
 

(210) 4-2011-00250 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.3.1; 1.15.24 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thiên Phúc Lợi  (VN) 
825/2 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản, cụ thể là: mua bán bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng, cụ thể là: xây dựng nhà cửa; sữa chữa, cụ thể là: sữa chữa nhà cửa.  
 

Nhóm 39: Vận tải dịch vụ vận tải hàng hóa.  
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(210) 4-2011-00251 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH 1 thành viên 
xuất nhập khẩu thuỷ sản 
ANPHA  (VN) 
633 tập đoàn 11, tổ 10, ấp Vĩnh Thành, 
xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành 
phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm thức ăn cho người được làm từ cá: cá không còn sống; cá đã qua 

chế biến; cá ướp muối; cá được bảo quản; cá róc xương và lạng; dầu cá ăn được. 
 

Nhóm 31: Bột cá dùng cho động vật. 
 
 

(210) 4-2011-00252 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.7.17; 1.15.15; A1.1.10; 1.15.23 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần nước 

khoáng Vĩnh Hảo  (VN) 
72 đường 19/4, phường Xuân An, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước uống tinh khiết; nước ép trái cây; nước sô đa 

(đồ uống).  
 
 

(210) 4-2011-00253 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nam úc Châu  
(VN) 
25 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Phẫu thuật thẩm mỹ.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
825 

(210) 4-2011-00255 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) BRISTOL-MYERS SQUIBB 
COMPANY, A DELAWARE 
CORPORATION    (US) 
345 Park Avenue, New York, New York 
10154, USA.   

(540) 

 

(740) Công ty luật hợp danh YKVN (  YKVN)
 
(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; cụ thể là, các tài liệu quảng cáo, tài liệu thông tin, tài liệu giới thiệu, 

tờ rơi, bản tin và văn phòng phẩm liên quan đến dược phẩm và điều trị và phòng ngừa 
bệnh tật.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ phát triển kinh doanh và doanh nghiệp trong lĩnh vực dược phẩm; 
dịch vụ tư vấn kinh doanh và tư vấn tiếp thị; cụ thể là, hoạch định và thực hiện các chiến 
lược tiếp thị theo yêu cầu cho các tổ chức y tế và các doanh nghiệp thông qua việc phân 
phối tài liệu in ấn quảng cáo, tổ chức các chương trình và tư vấn xúc tiến bán hàng. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và phát triển dược phẩm.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  

 
 

(210) 4-2011-00256 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; 26.4.4; 26.13.25 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu năng lượng 
Thịnh Phát  (VN) 
A7/11 Nguyễn Hữu Trí, khu phố 1, thị 
trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bình nước nóng.  

 
 

(210) 4-2011-00257 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A17.2.2; 17.2.17 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vàng Ngọc 
Đức Tín - ĐTJ (VN)   (VN) 
Số nhà 240, đường Trần Phú, phường 
Cẩm Thành, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng 
Ninh  

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, kim loại quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý.  
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Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, kim loại quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý.  
 
 

(210) 4-2011-00258 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A17.2.2; 17.2.17 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vàng Ngọc 
Đức Tín - ĐTJ (VN)    (VN) 
Số nhà 240, đường Trần Phú, phường 
Cẩm Thành, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng 
Ninh  

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, kim loại quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh vàng, bạc, kim loại quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý.  
 

Nhóm 36: Hãng bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ mua bán bất động 
sản; dịch vụ cho thuê khách sạn (bất động sản), nhà ở, văn phòng; dịch vụ làm tài chính; 
dịch vụ thuê, mua tài chính; đầu tư vốn.  

 
 

(210) 4-2011-00259 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A1.1.10; 5.7.21 
(591) Trắng, đỏ, xanh, nâu, kem. 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất nước màu Dừa 
Bảo Nhi  (VN) 
95A5, khu phố 2, phường Phú Khương, 
thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 29: Nước màu dừa; dầu dừa.  

 
 

(210) 4-2011-00261 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất - xuất nhập khẩu 
Quảng Thạnh  (VN) 
487 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện.  
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(210) 4-2011-00266 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A9.7.17; 8.7.4; A8.1.10 
(591) Trắng, nâu, cam nhạt, xám, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

quảng cáo Hoa Việt   (VN) 
8 đường 15, khu phố 4, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-00267 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 25.7.20; A24.15.13; A24.15.11; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất - 
thương mại - dược phẩm Trần 
Hoàng Long  (VN) 
26 Nguyễn Tương, thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng; các loại nước uống không cồn.  

 
 

(210) 4-2011-00268 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.1; 26.7.25; 26.4.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Hà CT   (VN) 
Số 04 Nguyễn Thi, phường Hòa Cường 
Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng   

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng dân dụng; dịch vụ xây dựng công trình công cộng; dịch vụ 

xây lắp công trình điện.  
 
 

(210) 4-2011-00269 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phân Phối Giai 
Điệu   (VN) 
490/6 Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-00275 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.23; 26.13.1; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Xanh, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Ngân Hà   (VN) 
Số nhà 39, tổ 52, hẻm 233/27/32/18, ngõ 
175, đường Xuân Thủy, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas, nồi cơm điện, lò nướng dùng điện, bình lọc nước uống được, máy hút 

khói (dùng cho nhà bếp) , máy khử mùi (dùng cho nhà bếp). 
 
 

(210) 4-2011-00276 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.15.1; 26.13.1; 26.13.25; 24.15.21 
(591) Xanh da trời, vàng, vàng nâu, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn VI 
NA  (VN) 
268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động cửa hệ thống 
máy vi tính.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm) (liên lạc 
bằng máy vi tính, máy trạm); thông tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến 
điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tin và hình 
ảnh bằng máy vi tính. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất bản sách.  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
dịch vụ cung cấp, tra cứu thông tin qua internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú 
dẫn địa điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp 
phương tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của 
khách hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu 
và các liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp 
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một website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến 
đi. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-00278 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.7.1; 3.7.16 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nguyễn Danh   (VN) 
205 Hùng Vương, thành phố Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn làm bằng nhôm và hợp kim thép. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-00279 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) ACTAVIS GROUP PTC EHF   (IE) 
ReykjavÝkurvegi 76-78, 220 
Hafnarfjordur, Iceland  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược chất và dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00280 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 25.1.25; 5.5.19; 5.13.25 
(731) ái Hiệp  (VN) 

Thôn Cổ Tháp, xã Quảng Lợi, huyện 
Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 31: Sản phẩm nông nghiệp: quả thanh long.  
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(210) 4-2011-00283 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 4.3.3 
(591) Đỏ, vàng, nâu đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhựa Đồng 
Nai  (VN) 
Đường số 9, khu công nghiệp Biên Hòa 
1, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 34: Diêm.  

 
 

(210) 4-2011-00284 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH trà và cà phê 
Bắc Bộ   (VN) 
23 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quán ăn tự phục 

vụ; quán cà phê tự phục vụ; cung cấp tiện nghi cho các cuộc hội nghị và hội thảo.  
 
 

(210) 4-2011-00286 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA   (JP) 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ; xe cộ giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước; xe mô tô, xe tay 

ga (xe cộ) và phụ tùng của xe tay ga cụ thể là khung xe tay ga. 
 
 

(210) 4-2011-00287 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
STADA - Việt Nam  (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-00288 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY  (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070) 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-00289 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY  (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070) 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-00290 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY.  (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070) 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-00291 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY.  (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070) 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-00292 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY.  (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070) 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-00293 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SHANGHAI PEST INTERNATIONAL 
TRADE CO., LTD.   (CN) 
Room 1207, No.81 Yanping Road, 
Jing'an District, Shanghai, China.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2011-00294 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SHANGHAI PEST INTERNATIONAL 
TRADE CO., LTD.    (CN) 
Room 1207, No.81 Yanping Road, 
Jing'an District, Shanghai, China.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt loài có hại; thuốc trừ sâu.  

 
 

(210) 4-2011-00295 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SHANGHAI PEST INTERNATIONAL 
TRADE CO., LTD.    (CN) 
Room 1207, No.81 Yanping Road, 
Jing'an District, Shanghai, China.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu.  
 
 
 

(210) 4-2011-00296 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.11.2 
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và dịch vụ Triều 
Phong   (VN) 
Số 10 Tôn Thất Tùng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ điện gia dụng và đồ dùng nhà bếp.  

 
 
 

(210) 4-2011-00297 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 6.1.2; 3.1.14; A26.11.12 
(591) Xanh, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Trí Bình  (VN) 
233/4 khu phố 3, phường Bình Đa, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đông Nai  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quạt máy, máy điều hòa, máy lạnh, thiết bị điện lạnh.  

 
 
 

(210) 4-2011-00298 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 7.3.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, trắng, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hiệp Thành  
(VN) 
Thôn Hiệp Thành, xã Tam Bố, huyện Di 
Linh, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch; gạch vuông ốp tường.  
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(210) 4-2011-00304 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.4; A25.3.15; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kiến trúc Cộng 
Sinh  (VN) 
99 Mai Thúc Loan, phường Thuận 
Thành, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp, giao thông; lắp đặt hệ thống 

cấp thoát nước; lắp đặt hệ thống điện; khai thác khoáng sản.  
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc.  
 

 

(210) 4-2011-00305 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A25.7.21; A1.1.10 
(591) Xanh dương sẫm, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EU   (VN) 
Số nhà 42, ngõ 69, phố Nam Dư, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; buôn bán mỹ 
phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; buôn bán 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-00306 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que 
thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00307 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A25.7.3; 26.1.2; A26.11.12; 21.1.15 
(591) Xanh dương, vàng, ghi, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

phát triển công nghệ và 
thương mại Nam Anh   (VN) 
Số nhà 17, ngõ 564/32/89, đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que 
thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00320 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ thuỷ sản Minh Phát  
(VN) 
28A đường số 7, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2011-00321 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ thuỷ sản Minh Phát  
(VN) 
28A đường số 7, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2011-00322 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ thuỷ sản Minh Phát  
(VN) 
28A đường số 7, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2011-00323 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ thuỷ sản Minh Phát  
(VN) 
28A đường số 7, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 

 
4-2011-00324 

 
(220) 

 
07.01.2011 

  (441) 25.03.2011 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ thuỷ sản Minh Phát  
(VN) 
28A đường số 7, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 
 
 

(210) 4-2011-00325 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) THE LEADING HOTELS OF THE 
WORLD, LTD  (US) 
99 Park Avenue, City of New York, State 
of New York 10016- 1601 United States 
of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 16: ấn phẩm in về khách sạn; ấn phẩm in về nhà hàng, ấn phẩm về việc đặt chỗ 

trước trong khách sạn; tạp chí về khách sạn; sách báo hướng dẫn khách sạn, sách báo về 
thương mại, tạp chí (định kỳ), bản tin; catalô (ấn phẩm); danh bạ (ấn phẩm), văn phòng 
phẩm, báo viết, giấy viết.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo và dịch vụ tiếp thị cho khách sạn, dịch vụ tư vấn và quản lý trong 
lĩnh vực khách sạn và du lịch; dịch vụ quảng cáo qua mạng cho người khác, quản lý 
chương trình lòng trung thành của người tiêu dùng để xúc tiến khách sạn và nhà hàng 
cho người khác.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ trước trong khách sạn, dịch vụ khách sạn và dịch vụ nhà hàng 
ăn uống phục vụ hội nghị; dịch vụ giữ chỗ trước ở khách sạn cho người khác, dịch vụ 
cung cấp danh sách khách sạn (để khách lựa chọn đặt chỗ khách sạn).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00326 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.9.1; A3.9.2 
(591) Nâu đậm, vàng. 
(731) TOA PAINT (THAILAND) CO., LTD.  

(TH) 
104 Soi Pookmitr, Poochaosamingprai 
Rd., Samrong Tai, Phrapradaeng, 
Samutprakarn, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn; vécni; chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc nhuộm, 

thuốc cắn màu.  
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(210) 4-2011-00327 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.9.1; A3.9.2 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) TOA PAINT (THAILAND) CO., LTD.  

(TH) 
104 Soi Pookmitr, Poochaosamingprai 
Rd., Samrong Tai, Phrapradaeng, 
Samutprakarn, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vécni; chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc nhuộm, 

thuốc cắn màu.  
 
 

(210) 4-2011-00329 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.25; 1.15.23; 7.1.24 (540) 

  

(731) Phạm Kim Tiến  (VN) 
A 51, chung cư Bình Thới, phường 8, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán kem - cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

nhà hàng ăn uống, giải khát; nhà nghỉ du lịch; quán rượu nhỏ. 
 

 

(210) 4-2011-00340 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(591) Đỏ. 
(731) Lê Thị Hồng  (VN) 

110/43/2/29 Bà Hom, phường 13, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 25: Giày dép.  

 
 

(210) 4-2011-00344 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
PMS   (VN) 
Số 17 ngách 61/44 Trần Duy Hưng, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2011-00345 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Thiện Hưng Phát   (VN) 
78/3 Cống Lở, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường chống thấm.  

 
 

(210) 4-2011-00347 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Quát-Tiên  
(VN) 
Thôn Minh Mỹ, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn 
Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 12: Lốp xe (vỏ xe); săm xe (ruột xe).  

 
 

(210) 4-2011-00348 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.15; A3.9.24; 25.5.25; 10.5.25 
(591) Xanh dương, xanh lá, trắng, vàng, cam, 

hồng. 
(731) Công ty cổ phần VIBI  (VN) 

421/16 A Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 16: Tã giấy; khăn giấy lau mặt; khăn tay giấy; giấy vệ sinh.  
 

Nhóm 25: Quần áo trẻ em và người lớn; giầy; dép.  
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(210) 4-2011-00349 (220) 07.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A3.9.24; 1.15.15; 10.5.25; 26.1.6 
(591) Tím, xanh dương, xanh lá, trắng, vàng, 

cam, hồng. 
(731) Công ty cổ phần VIBI   (VN) 

421/16 A Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 16: Tã giấy; khăn giấy lau mặt; khăn tay giấy; giấy vệ sinh.  
 

Nhóm 25: Quần áo trẻ em và người lớn; giầy; dép.  
 
 

(210) 4-2011-00361 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A1.1.10; 1.7.6; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH APOLO  (VN) 
162C/22 Trần Ngọc Quế, phường Xuân 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

 
(511)   Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 

chúng: thiết kế và phát triển phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; tạo và 
duy trì trang web của người khác; thiết kế hệ thống máy tính. 

 
 

(210) 4-2011-00362 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nhật Bản Thành  
(VN) 
237 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Chổi lau nhà. 

 
 

(210) 4-2011-00363 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) CISCO TECHNOLOGY, INC.   (US) 
170 West Tasman Drive, San Jose, 
California 95134, United States of 
America  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị liên lạc không dây, cụ thể là, phần cứng và mềm dùng cho mạng nội 
bộ không dây dùng để truyền giọng nói, dữ liệu, âm thanh và hình ảnh; thiết bị liên lạc 
đầu cuối bao gồm phần cứng và/hoặc phần mềm máy tính dùng để cung cấp hình ảnh, 
âm thanh, dữ liệu, trò chơi hình ảnh, và thiết bị liên lạc và/hoặc truyền bằng điện thoại; 
thiết bị lưu giữ mạng, bao gồm phần cứng và/hoặc phần mềm máy tính; thiết bị ghi, thiết 
lập, truyền và xem tệp tin âm thanh, thiết bị xử lý dữ liệu, thiết bị ngoại vi máy tính và 
máy vi tính; thẻ mạch giao diện mạng, cáp mạng; bộ điều hợp mạng máy tính; thiết bị 
ghi hình ảnh kỹ thuật số; hộp đổi tín hiệu cáp truyền hình; bộ cáp truyền hình; phần cứng 
và phần mềm máy tính dùng để kết nối, tích hợp, bảo vệ, quản lý, giám sát, và thiết bị 
hội thảo bằng hình ảnh; phần cứng và phần mềm máy tính dùng để cho phép nhiều hình 
ảnh nơi hội thảo; phần cứng và phần mềm máy tính dùng để xử lý hình ảnh và âm thanh; 
thiết bị hội thảo bằng hình ảnh và âm thanh bao gồm thiết bị điểm cuối và thiết bị dùng 
cho đồ nội thất, điện và cổng truy cập Ethernet, điện thoại giao thức Internet, máy quay 
phim, thiết bị hiển thị, thiết bị ánh sáng, loa, mi-crô, và máy chiếu.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp các tiện ích và thiết bị cho dịch vụ hội nghị bằng hình ảnh; 
cung cấp dịch vụ hội nghị qua điện thoại và hội nghị bằng hình ảnh; cung cấp dịch vụ 
hội nghị bằng hình ảnh.   

 
 

(210) 4-2011-00364 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển kiến trúc Việt Nam   (VN)
Số 25, ngõ 168 phố Hào Nam, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quá ăn tự phục vụ; quán cà phê; quán rượu nhỏ; 

dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2011-00365 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.7.3; 6.1.2; A6.3.14 
(591) Vàng nhạt, vàng xậm, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Cơ sở rượu Tuyết Mai   (VN) 
Khối 1B, thị trấn NghÌn, huyện Can Lộc, 
tỉnh Hà Tĩnh  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu.  
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(210) 4-2011-00367 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Hợp tác xã sơn mài Hợp Lộc  
(VN) 
Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh 
Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh.  
 

Nhóm 16: Tã lót trẻ sơ sinh dùng một lần và các sản phẩm giấy vệ sinh khác.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-00368 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần ứng dụng và 
phát triển công nghệ y học 
Sao Việt   (VN) 
Phòng 05, nhà A10, tập thể Học viện 
Thanh Thiếu niên Việt Nam, ngõ 59, phố 
Chùa Láng, phường Láng thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00369 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần ứng dụng và 
phát triển công nghệ y học 
Sao Việt    (VN) 
Phòng 05, nhà A10, tập thể Học viện 
Thanh Thiếu niên Việt Nam, ngõ 59, phố 
Chùa Láng, phường Láng thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-00380 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Trắng, nâu đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư - dịch vụ - thương mại 
Thiên An  (VN) 
195 B Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh biểu diễn nghệ thuật; giới thiệu sản phẩm; tổ 

chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông, để bán lẻ; quan hệ công chúng.   

 
Nhóm 42: Thiết kế kiểu dáng công nghiệp; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ vẽ trang trí 
cho bao bì; dịch vụ vẽ nghệ thuật tạo hình.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00382 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A24.15.13; A24.15.15; 24.15.2; A1.1.10
(591) Vàng, xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Trường Thành  (VN) 
Xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng 

công trình công ích: đê, đập, thuỷ lợi, thuỷ điện; phá dỡ công trình xây dựng; chuẩn bị 
mặt bằng để xây dựng công trình; lắp đặt hệ thống điện, lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, 
lò sưởi và điều hoà không khí, hoàn thiện công trình xây dựng; giám sát xây dựng và 
hoàn thiện; khai thác đá, cát sỏi, đất sét. 

 
Nhóm 42: Quy hoạch, thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế nội - ngoại thất công trình; 
thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; thiết kế xây dựng công trình cầu 
đường; thiết kế cấp thoát nước; thiết kế hệ thống điện; thiết kế công trình cảng đường 
thuỷ; thiết kế kỹ thuật trắc địa, đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính; khảo sát trắc địa công 
trình.  
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(210) 4-2011-00383 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 23.1.1; 2.9.23; A23.3.5 
(731) GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., 

LTD.   (TW) 
No. 6, Bau Chiang Rd. Hsin-Tien, Taipei 
231, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bảng mạch chính.  

 
 

(210) 4-2011-00384 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) GENZYME CORPORATION   (US) 
500 Kendall Street, Cambridge, 
Massachusetts 02142, USA  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (POLESTAR IP COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Kháng thể để chữa bệnh dùng như một chất chống tế bào lympho.  

 
 

(210) 4-2011-00385 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(731) GENZYME CORPORATION    (US) 

500 Kendall Street, Cambridge, 
Massachusetts 02142, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (POLESTAR IP COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Kháng thể để chữa bệnh dùng như một chất chống tế bào lympho.  

 
 

(210) 4-2011-00386 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) GENZYME CORPORATION    (US) 
500 Kendall Street, Cambridge, 
Massachusetts 02142, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (POLESTAR IP COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Kháng thể để chữa bệnh dùng như một chất chống tế bào lympho.  
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(210) 4-2011-00387 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) GENZYME CORPORATION    (US) 
500 Kendall Street, Cambridge, 
Massachusetts 02142, USA  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (POLESTAR IP COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để điều trị các bệnh rối loạn tim mạch và giảm 

cholesteron trong máu.  
 
 

(210) 4-2011-00388 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.3.6; A26.3.7; A26.3.5; 26.15.15 
(591) Đỏ, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Việt  (VN) 
Số 352 đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong nghành y.  

 
 

(210) 4-2011-00389 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 6.1.2; A18.1.8; A6.19.16; A6.19.11; 
A6.19.9 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, vàng, xanh 
dương, cam, nâu đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần CML  (VN) 
45 Nguyễn Trọng Lội, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-00400 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  
(KR) 
416 Maetan-dong, Yeongtong-gu, 
Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
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(511)   Nhóm 09: Chất bán dẫn, bản nhỏ silic (dùng cho mạch tổng hợp); mạch tổng hợp, thẻ 
nhớ, đĩa quang trắng, phần mềm máy vi tính ghi sẵn, bảng hiển thị tinh thể lỏng sử dụng 
bán dẫn màng mỏng, bảng hiển thịl plasma, màn hình máy vi tính tinh thể lỏng, máy sao 
chụp tài liệu điện tử, nhật ký điện tử; máy vi tính; máy tính xách tay; màn hình máy vi 
tính; ổ đĩa cho máy vi tính; ổ đĩa quang học; máy in dùng cho máy tính, bàn phím cho 
máy tính; con chuột (máy vi tính), thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (thường được gọi là 
PDA), máy tính bỏ túi, ổ đĩa CD-ROM; máy nhắn tin bằng sóng radio; thlết bị truyền 
thông di động; máy quay đĩa DVD, máy nghe nhạc MP3; máy chạy đĩa hình; máy chạy 
đĩa compac, bộ điều biến (môđem); tai nghe, máy thu vô tuyến truyền hình; máy điện 
thoại; pin khô và pin; thiết bị sạc pin; bao/túi đựng điện thoại di động; bàn là điện đế 
mỏng; máy tính (ghi) tiền mặt; máy quay video; máy quay video xách tay có kèm theo 
bộ phận ghi hình. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-00401 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A7.1.11; 6.1.2; 7.11.15 
(591) Đen, đỏ xẫm, vàng nâu 
(731) PT. GUDANG GARAM TBK.   (ID) 

Jalan Semampir II/1, Kediri 64121, 
Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; đầu lọc thuốc lá và thuốc lá có chứa đinh hương, xì gà, thuốc lá sợi 

dạng thô hay đã qua chế biến; hộp đựng thuốc lá; bình đựng thuốc lá; tẩu hút thuốc, túi 
đựng thuốc lá; bật lửa, diêm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00402 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.25; 1.15.23 
(731) Công ty TNHH xà  bông Hạnh 

Phước  (VN) 
31 Đào Nguyên Phổ, phường 4, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa làm bóng, nước xịt phòng để làm sạch và 

làm thơm không khí, kem đánh răng, nước lau sàn nhà.   
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(210) 4-2011-00403 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.3.25; A2.3.17; A25.7.21 
(591) Tím, vàng chanh, vàng nhủ, trắng. 
(731) Công ty TNHH xà bông Hạnh 

Phước   (VN) 
31 Đào Nguyên Phổ, phường 4, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa làm bóng, nước xịt phòng để làm sạch và 

làm thơm không khí, kem đánh răng, nước lau sàn nhà.   
 
 

(210) 4-2011-00404 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.5.1; 26.13.25; A17.2.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH vàng bạc Quý 
Phát  (VN) 
54 ngõ 75, đường Hồng Hà, phường 
Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc. 
 

Nhóm 40: Gia công, chế tác vàng bạc. 
 
 

(210) 4-2011-00405 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.11.2; 26.13.25; A26.11.12 
(731) SANKEN ELECTRIC CO., LTD.   (JP) 

3-6-3, Kitano, Niiza-Shi, Saitama, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 09: Dây bán dẫn; máy thu thanh bán dẫn/đài bán dẫn; điốt; thiết bị điện bao gồm: 

thiết bị tiếp hợp dòng đìện xoay chiều, máy biến thế, máy/thiết bị phản ứng điện, 
máy/thiết bị cung cấp điện liên tục (không ngắt quãng), thiết bị cung cấp điện theo 
phương thức chuyển mạch; máy/thiết bị đổi điện; máy/thiết bị cung cấp dòng điện một 
chiều; hệ thống đèn báo hiệu đường hàng không công suất lớn; bộ/ thiết bị cung cấp điện 
liên tục công suất lớn (UPS, là thiết bị có thể cung cấp điện liên tục cho hệ thống, máy 
tính ngay cả trong trường hợp mất điện lưới); điốt phát quang.   

 
Nhóm 11: Đèn huỳnh quang.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
848 

(210) 4-2011-00407 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.13.1; 2.9.10; 26.1.6 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị nha 
khoa Quốc Tế   (VN) 
351/14 Lê Đại Hành, phường 11, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, cụ thể là: dịch vụ khám và chữa bệnh chuyên khoa răng hàm 

mặt.  
 
 

(210) 4-2011-00409 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) DIAGEO BRANDS B.V.   (NL) 
Molenwerf 10-12, 1014BG Amsterdam, 
The Netherlands  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
 

(210) 4-2011-00410 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A1.1.10; 25.12.1; 26.1.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Thuận Vinh   (VN) 
683/5F- 683/5E Hồng Bàng, phường 6, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 23: Chỉ may; chỉ thêu.  

 
 

(210) 4-2011-00411 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.9.1; 25.1.25 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thiên Ngân Phúc   (VN) 
121 Hùng Vương, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-00415 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Ma San   (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; dầu ăn; thịt hộp; cá hộp; rau quả đóng hộp.  
 

Nhóm 30: Nước tương (xì dầu); mì ăn liền; tương ớt; bột nêm; nước sốt cà chua; gia vị.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-00416 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Trắng, nâu. 
(731) Liên hiệp hợp tác xã thương 

mại thành phố Hồ Chí Minh 
(SAIGON CO.OP)  (VN) 
199-205 Nguyễn Thái Học, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mặn; bánh mì; kẹo; mứt kẹo; bánh trung thu.  
 

Nhóm 35: Mua bán trái cây, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước ép hoa quả, 
hàng tiêu dùng, hàng bách hoá tổng hợp, thực phẩm.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; quán ăn; quán nước; quán cà phê; nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2011-00417 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.3.20; 5.7.3 
(591) Trắng, nâu, vàng. 
(731) Liên hiệp hợp tác xã thương 

mại thành phố Hồ Chí Minh 
(SAIGON CO.OP)   (VN) 
199-205 Nguyễn Thái Học, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mặn; bánh mì; kẹo; mứt kẹo; bánh trung thu.   
 

Nhóm 35: Mua bán trái cây, bánh kẹo, nước uống đóng chai, bia, rượu, nước ép hoa quả, 
hàng tiêu dùng, hàng bách hoá tổng hợp, thực phẩm.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; quán ăn; quán nước; quán cà phê; nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-00418 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần BT Việt Nam  
(VN) 
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhãm 05: Duîc phÈm.  

 
 

(210) 4-2011-00419 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần BT Việt Nam  
(VN) 
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-00420 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần BT Việt Nam  
(VN) 
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-00421 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần đầu tư An 
Phát  (VN) 
Số 12, ngõ 93, phố Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 06: Van nước bằng kim loại và các phụ kiện dùng cho ngành nước bằng kim loại, 

cụ thể là cút (đầu nối), tê (ống nối hình chữ T), măng sông, rắc co (để nối hai đầu ống). 
 

Nhóm 19: ống dẫn nước bằng nhựa cứng PVC, PPR, HDPE; các phụ kiện dùng cho 
ngành nước bằng nhựa cứng, cụ thể là cút (đầu nối), tê (ống nối hình chữ T), măng sông, 
rắc co (để nối hai đầu ống). 

 
Nhóm 20: Van nước bằng nhựa PVC. 

 
 

(210) 4-2011-00422 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần đầu tư An 
Phát   (VN) 
Số 12, ngõ 93, phố Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 06: Van nước bằng kim loại và các phụ kiện dùng cho ngành nước bằng kim loại, 

cụ thể là cút (đầu nối), tê (ống nối hình chữ T), măng sông, rắc co (để nối hai đầu ống).  
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Nhóm 19: ống dẫn nước bằng nhựa cứng PVC, PPR, HDPE; các phụ kiện dùng cho 
ngành nước bằng nhựa cứng, cụ thể là cút (đầu nối), tê (ống nối hình chữ T), măng sông, 
rắc co (để nối hai đầu ống).  

 
Nhóm 20: Van nước bằng nhựa PVC. 

 
 

(210) 4-2011-00423 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.5.1; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thức ăn chăn nuôi Phú Gia  
(VN) 
Số nhà 13, phố Lý Quốc Bảo, phường 
Nhị Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho lợn, gà, gia súc, gia cầm; thức ăn cho tôm, cá.  

 
 

(210) 4-2011-00424 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần đầu tư SUN 
PHA   (VN) 
Số 42, phố Thọ Lão, phường Đống Mác, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-00425 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần đầu tư SUN 
PHA    (VN) 
Số 42, phố Thọ Lão, phường Đống Mác, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 
 

(210) 4-2011-00426 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần đầu tư SUN 
PHA    (VN) 
Số 42, phố Thọ Lão, phường Đống Mác, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
(210) 

 
4-2011-00427 

 
(220) 

 
10.01.2011 

  (441) 25.03.2011 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-00429 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Minh 
Hải   (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-00430 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Minh 
Hải   (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00431 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00432 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Nam 
Thiên Phúc   (VN) 
Số nhà 64 ngõ Yết Kiêu, phố Yết Kiêu, 
phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-00433 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Nam 
Thiên Phúc   (VN) 
Số nhà 64 ngõ Yết Kiêu, phố Yết Kiêu, 
phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00434 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Nam 
Thiên Phúc   (VN) 
Số nhà 64 ngõ Yết Kiêu, phố Yết Kiêu, 
phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00435 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Nguyễn Đức Giang   (VN) 
Xã Song Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh 
Bắc Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh như: bệ xí bệt, bệ xí xổm, bô tiểu nam, vòi sen tắm, bồn tắm.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
856 

(210) 4-2011-00436 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và công nghệ Hà 
Minh   (VN) 
B5 lô 5 khu đô thị Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00438 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Khải Hùng Phát   (VN) 
Tập thể công ty Cầu 11, xã Hải Bối, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhãm 09: Loa; ©m-li.  
 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước gia dụng; tủ lạnh; quạt điện; nồi cơm điện.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-00439 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) KKC CORPORATION CO. LTD.   (KR) 
Rm no. 1924 Rosedale Bldg.724, SuSeo-
Dong, GangNam-Gu, Seoul, Korea   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-00440 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A1.1.9; 26.4.4 
(591) Xanh lam, xanh cô ban, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Việt Phát   (VN) 
Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 19: Kính dùng trong xây dựng và dân dụng; kính an toàn dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng.  
 
 

(210) 4-2011-00442 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) CALPIS CO., LTD.   (JP) 
4-1, Ebisu-Minami 2-chome, Shibuya-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước uống ngọt không chứa rượu; đồ uống trên cơ 

sở nước sữa; đồ uống từ quả không chứa cồn.  
 
 

(210) 4-2011-00443 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) CALPIS CO., LTD.    (JP) 
4-1, Ebisu-Minami 2-chome, Shibuya-
ku, Tokyo, Japan    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước uống ngọt không chứa rượu; đồ uống trên cơ 

sở nước sữa; đồ uống từ quả không chứa cồn.  
 
 

(210) 4-2011-00444 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.7.1; A5.5.20; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Nâu, đen, đỏ, trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Sao Mai   (VN) 
Khu phố Long Điền 2, phường Long 
Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình 
Phước  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-00445 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại vận tải Phan 
Thành   (VN) 
50A, hẻm 3, Mậu Thân, phường Xuân 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; mua bán hàng trang trí nội thất.  
 

Nhóm 37: San lấp mặt bằng; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, cầu 
đường, cơ sở hạ tầng khu dân cư.  

 
Nhóm 40: Gia công kim loại (cán tôn sóng vuông).  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-00446 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh tím than. 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại vận tải Phan 
Thành    (VN) 
50A, hẻm 3, Mậu Thân, phường Xuân 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại cát chuyên dùng cho xây dựng.  
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(210) 4-2011-00447 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh tím than. 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại vận tải Phan 
Thành    (VN) 
50A, hẻm 3, Mậu Thân, phường Xuân 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại đá chuyên dùng cho xây dựng. 

 
 

(210) 4-2011-00448 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh tím than. 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại vận tải Phan 
Thành    (VN) 
50A, hẻm 3, Mậu Thân, phường Xuân 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại đá chuyên dùng cho xây dựng. 

 
 

(210) 4-2011-00449 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) WEIXIANG MACHINERY CO. LTD.  
(TW) 
No. 35, Lane 151, See.2, Jhongshan Rd. 
shulin city Taipei County 238, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy khâu và các bộ phận của máy khâu (dùng cho mục đích công nghiệp) 

bao gồm: răng cưa đẩy vải, chân vịt; bàn kim (nơi tì vải lên để kim đâm xuyên qua); máy 
thêu; máy vắt sổ.  
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(210) 4-2011-00450 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) PLANET LEARNING 
INTERNATIONAL LIMITED   (VG) 
P.O.Box 3152, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2011-00451 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Gia 

Minh  (VN) 
Số 50, ngõ 41 Thái Hà, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị dùng trong vật lý trị liệu; thiết bị dùng cho 
giải phẫu; thiết bị phân tích dùng cho ngành y; vật liệu khâu vết thương; dụng cụ chỉnh 
hình.  

 
Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị và dụng cụ y tế; dịch vụ 
xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ tổ chức triển 
lãm nhằm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2011-00452 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH Sản xuất và 
Thương mại Vinh Phát   (VN) 
Số 101, A1.Lạc Chính, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày (trang phục quần áo); dép (trang phục quần áo); đồ đội đầu 

(trang phục quần áo); dây lưng (trang phục quần áo); cà vạt (trang phục quần áo).  
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Nhóm 35: Mua bán hàng hóa trong lĩnh vực hóa học dùng trong công nghiệp-nông 
nghiệp-khoa học, chất tẩy rửa, dầu mỡ công nghiệp, nhiên liệu, thuốc thú ý, thuốc bảo vệ 
thực vật, sản phẩm vệ sinh, kim loại, vật liệu xây dựng bằng kim loại, hàng ngũ kim, 
máy và máy công cụ, động cơ, công cụ và dụng cụ cầm tay, thiết bị và dụng cụ khoa 
học, đồ điện, đồ điện tử, hàng kim khí điện máy, thiết bị viễn thông, thiết bị bảo hộ lao 
động và an toàn, thiết bị chiếu sáng-sưởi nóng-làm lạnh-nấu nướng-thông gió, trang thiết 
bị vệ sinh, xe cộ-phương tiện giao thông trên bộ, phương tiện giao thông dưới nước, vũ 
khí, kim loại quí, đồ trang sức, dụng cụ âm nhạc, văn phòng phẩm, các sản phẩm bằng 
giấy, cao su, bán thành phẩm bằng chất dẻo, đồ da và giả da, túi sách, ba lô, gương, 
khung ảnh, đồ cắm trại, chăn, ga, gối, đệm, sản phẩm bằng lau hoặc sậy hoặc cói hoặc 
liễu hoặc sừng hoặc ngà voi hoặc hổ phách hoặc xà cừ hoặc bọt biển, đồ chứa đựng dùng 
trong gia đình hoặc bếp nóc, bàn chải, đồ lau dọn, đồ dùng bằng thủy tinh hoặc sành sứ, 
dụng cụ nhà bếp, dây buộc, lưới, vải bạt, vật liệu để nhồi, vật liệu sợi dệt, thảm chiếu, vật 
liệu trải sàn, giấy dán tường, đồ nội thất, đồ mĩ nghệ, đồ dùng gia đình, sợi để dệt, phụ 
liệu ngành may, đồ chơi trẻ em, trò chơi trẻ em, lương thực, thực phâm, rau-củ-quả, gia 
vị, nước chấm, cà phê, trà, bánh kẹo, đồ uống có cồn và không cồn, sản phẩm nông 
nghiệp; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quan hệ công chúng; giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tổ 
chức triển lãm nhằm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; xuất nhập khẩu.  

 
 

(210) 4-2011-00455 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.1 
(591) Xám, đỏ, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dịch vụ ô tô Vương Hiệp Long  
(VN) 
72C/63 Mai Văn Vĩnh, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 18: Tấm da và giả da dùng để bọc nệm ghế trên xe ô tô.  

 
 

(210) 4-2011-00456 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH Green Cross 

Việt Nam   (VN) 
Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để làm sạch; chế phẩm để tẩy trắng; chế phẩm để tẩy rửa, đánh 
bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-00457 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 25.7.20 
(591) Đen, trắng, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần quốc tế B M 

G   (VN) 
225D Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo tiếp thị; dịch vụ đào tạo bán hàng; dịch vụ đào tạo quản lý.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-00459 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.15.1; 1.15.23; A24.15.13 
(591) Đen, vàng. 
(731) Công ty cổ phần địa ốc Việt 

PROPERTY   (VN) 
Phòng 301, tòa nhà Prime Center, 53 
Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 35: Đại lý quảng cáo; tư vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ biên tập thông tin vào 

cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ hỗ trợ điều hành doanh 
nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; dịch vụ tư vấn về nghiệp vụ thương mại.   

 
Nhóm 36: Cho thuê căn hộ; cho thuê nhà xưởng; cho thuê văn phòng; môi giới bất động 
sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản. 
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(210) 4-2011-00460 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Trắng, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Nhân Tài  (VN) 
Tổ 5, ấp Bình Lợi, xã Bình Khánh, huyện 
Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất. 

 
 

(210) 4-2011-00461 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vận chuyển và 
giao nhận Tam Nhật Long  
(VN) 
54/19 Đào Duy Anh, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ bao gói hàng hóa; chuyển phát thư tín; phân phát 

hàng qua bưu điện.  
 
 

(210) 4-2011-00462 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 
Khang   (VN) 
105A Hải Thượng Lãn ông, thành phố 
Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y)  

 
 

(210) 4-2011-00463 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.3.15; A5.1.5; A5.1.16; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế và xây 
dựng Phố Xanh  (VN) 
Số 22 Nguyễn Huệ, phường 5, thành phố 
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  
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(511)   Nhóm 42: Thiết kế xây dựng, tư vấn thiết kế xây dựng.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-00464 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim 
Phó  (VN) 
ấp 4, thửa đất số 1/36, tờ bản đồ số 11, 
xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến 
Tre 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc đá quí. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-00468 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty liên doanh TNHH 
SACIDELTA   (VN) 
Tầng 6, số 141 Lê Duẩn, phường Cửa 
Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn xây dựng.  
 

Nhóm 42: Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kiến trúc công trình dân 
dụng và công nghiệp; thiết kế kiến trúc nội ngoại thất.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00469 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.2; 21.3.7 
(591) Trắng, xanh lá mạ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
giải trí Khôi Việt   (VN) 
06 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Báo, tạp chí.  
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(210) 4-2011-00475 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.3.20; 5.3.16 
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch - xây 
dựng - thương mại Phú Tân  
(VN) 
38 Nhiêu Tứ, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng cho tóc: thuốc duỗi, dầu hấp tóc, nước xức tóc, chế phẩm uốn 

quăn tóc, chất khử màu dùng cho tóc.  
 
 

(210) 4-2011-00476 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 6.1.2; 26.3.2; A5.3.15; A5.1.16; 5.3.20; 
A25.7.21; 26.1.1 

(591) Xanh tím, xanh dương, xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hòa Hiệp Hưng   (VN) 
Tổ 3, ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp, 
huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 17: Mủ cao su.  

 
 

(210) 4-2011-00478 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(591) Đỏ, vàng. (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Sáu Tâm  (VN) 
Tổ 4, khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh 
Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Đường từ nước thốt nốt.  

 
 

(210) 4-2011-00479 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.7.3; 15.7.1; 26.3.23 
(591) Xanh lá, xanh biển, vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Tư Tiến 
Thành  (VN) 
Số 76A đường Đoàn Thị Nghiệp, khu 2, 
thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, tỉnh 
Tiền Giang  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán xe hai bánh gắn máy; mua bán phụ tùng xe hai bánh.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-00482 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.5.1; 4.1.2; 4.1.1 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại và dịch 
vụ Lâm Phong  (VN) 
192 đường 3-2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; vali; ví (bóp); ba lô (bằng da và giả da).  
 

Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ nón.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-00483 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.9.1; 25.1.6; 3.1.1; A3.1.23; A3.1.22 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại và dịch 
vụ Lâm Phong  (VN) 
192 đường 3-2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; vali; ví (bóp); ba lô (bằng da và giả da).  
 

Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ nón.  
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(210) 4-2011-00484 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.9; 1.3.1 
(591) Cam, đỏ, trắng, xanh dương, đen. 
(731) Công ty cổ phần Sáng Ban 

Mai  (VN) 
Lô B_11A2_CN, đường NA5, khu công 
nghiệp Mỹ Phước 2, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Thang máy; tổ máy phát điện; máy phát điện.  

 
 

(210) 4-2011-00485 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.9 
(591) Trắng, cam. 
(731) Công ty cổ phần Sáng Ban 

Mai   (VN) 
Lô B_11A2_CN, đường NA5, khu công 
nghiệp Mỹ Phước 2, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Thang máy. 

 
 

(210) 4-2011-00486 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Sáng Ban 

Mai   (VN) 
Lô B_11A2_CN, đường NA5, khu công 
nghiệp Mỹ Phước 2, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Thang máy; tổ máy phát điện; máy phát điện.  
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(210) 4-2011-00487 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.9; A25.7.21 
(591) Trắng, cam. 
(731) Công ty cổ phần Sáng Ban 

Mai   (VN) 
Lô B_11A2_CN, đường NA5, khu công 
nghiệp Mỹ Phước 2, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Tổ máy phát điện.  

 
 

(210) 4-2011-00488 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.9; A25.7.21 
(591) Trắng, cam. 
(731) Công ty cổ phần Sáng Ban 

Mai    (VN) 
Lô B_11A2_CN, đường NA5, khu công 
nghiệp Mỹ Phước 2, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Tổ máy phát điện.  

 
 

(210) 4-2011-00489 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.7; A25.7.21 
(591) Trắng, cam. 
(731) Công ty cổ phần Sáng Ban 

Mai  (VN) 
Lô B_11A2_CN, đường NA5, khu công 
nghiệp Mỹ Phước 2, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Tổ máy phát điện.  
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(210) 4-2011-00490 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.7.25; 26.3.1; A1.1.10 
(591) Trắng, đỏ đậm, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ điện lạnh Thạch Lam  
(VN) 
98/684B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị điện lạnh, thiết bị chống sét, thiết bị hệ thống báo cháy tự 

động, thiết bị phòng cháy chữa cháy; bán buôn: vật liệu xây dựng, tre, nứa, gỗ cây và gỗ 
chế biến, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, véc ni, gạch ốp lát và 
thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim. 

 
Nhóm 37: Phá dỡ chuẩn bị mặt bằng xây dựng; hoàn thiện công trình xây dựng; xây 
dựng chuyên dụng dân dụng và công nghiệp; sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện lạnh, hệ 
thống điện; trang trí nội thất. 

 
 

(210) 4-2011-00491 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) ROSEFIELD LUXEMBOURG, SA  
(LU) 
412 F, Route D'esch L-1471 
Luxembourg  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm  
 

Nhóm 14: Đồ trang sức; đá quý; kim loại quý và hợp kim của những kim loại quý. 
 

Nhóm 18: Bộ hòm bằng da đi du lịch; cặp tài liệu bằng da; vali; túi du lịch; túi xách tay, 
ba lô; túi mua hàng; túi cho người cắm trại; túi dùng ở bãi biển. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 
 

(210) 4-2011-00492 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất và 
thương mại Minh Quân  (VN) 
Thôn Vật Phụ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 29: Nước mắm; chiết xuất của thịt; dầu ăn; nước ép cà chua; sữa đậu nành.  
 

Nhóm 30: Nước tương (xì dầu); tương ớt; nước chấm (nước xốt); gia vị; tương mù tạc; 
muối nấu ăn.  

 
 

(210) 4-2011-00494 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; 26.2.1 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Vĩnh Nhật Quang   (VN)
Tầng 02 & 03, 278 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y; xi rô dành cho ngành dược; viên thuốc hình thoi dùng trong ngành dược.  
 
 
(210) 

 
4-2011-00498 

 
(220) 

 
11.01.2011 

  (441) 25.03.2011 
(531) 26.1.2; 26.11.3 
(591) Trắng, xanh lam. 
(731) Công ty TNHH thương mại xây 

lắp điện HHB   (VN) 
Số 831 đường 5/1 Hùng Vương, Hồng 
Bàng, thành phố Hải phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện của các loại máy phát 

điện, động cơ đìện, dây cáp điện và máy móc, thiết bị, phụ tùng của máy khai khoáng, 
máy xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-00499 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.5.1; A26.1.13; 5.7.21 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thanh  (VN) 
Thôn Dân Cường, xã Hàm Thạnh, huyện 
Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất khẩu hàng nông sản.  
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(210) 4-2011-00503 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.7.25; 26.13.25 
(591) Đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn thiết kế xây dựng Quý 
Việt   (VN) 
Số 85 đường C18, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp, xây dựng công trình công cộng, 

xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng khu dân cư.  
 
 

(210) 4-2011-00504 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 18.1.21; 26.1.1; A19.13.21; A19.13.25 
(591) Xanh lá cây, vàng, xanh lá cây nhạt, đen, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư SUN 

PHA  (VN) 
Số 42, phố Thọ Lão, phường Đống Mác, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2011-00505 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; 18.1.21; A19.13.21; A19.13.25 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, đen, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư SUN 

PHA   (VN) 
Số 42, phố Thọ Lão, phường Đống Mác, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-00506 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.1; A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần bê tông khí 

chưng áp Việt Nam  (VN) 
Khu Đồng Dâu, xã Cổ Tiết, huyện Tam 
Nông, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch khối bê tông khí chưng áp; tấm bê tông khí chưng áp; vữa xây; bột bả 

(matít); tấm xây dựng thạch cao.  
 
 

(210) 4-2011-00507 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.1; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, vàng, nâu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần bê tông khí 

chưng áp Việt Nam   (VN) 
Khu Đồng Dâu, xã Cổ Tiết, huyện Tam 
Nông, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội ngoại thất, gạch xây dựng, gạch 

lát nền, đá granít, gạch granít, gạch khối bê tông khí chưng áp, bê tông nhẹ xôpa; mua 
bán tấm bê tông khí chứng áp, vữa xây, bột bả (matít), bột trét mạch, sơn nước, sơn 
bóng, sơn dầu, chất dùng để sơn lót, tấm xây dựng thạch cao, xi măng, phụ gia xi măng, 
sắt, thép. 

 
 

(210) 4-2011-00508 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.1; 26.4.9; 24.15.21 
(591) Xanh tím sẫm, trắng. 
(731) Nguyễn Xuân Cảnh  (VN) 

Nhà số 27, ngõ Thái Thịnh 1, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-00509 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.7.3; A1.1.10; A5.5.20; A1.5.3 
(591) Đỏ, vàng đậm, vàng nhạt, xanh dương, 

xanh nước biển. 
(731) Công ty cổ phần thức ăn 

chăn nuôi Đồng Tâm  (VN) 
Số nhà 66, ngõ 3, phố Tống Duy Tân, 
phường Ngọc Châu, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho lợn, gà, gia súc, gia cầm; thức ăn cho tôm, cá. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-00510 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn và kinh doanh Việt 
Bay  (VN) 
Số 64B, tổ 28 Lạc Trung B, phường 
Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán vật tư, thiết bị, máy móc ngành in, ngành ảnh, máy tính, linh kiện 

máy tính, máy văn phòng, buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm 
dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, 
dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền 
dịch, mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa 
chén, mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết,  
bia, rượu, đại lý mua, bán, ký gửi các hàng hóa trên, quảng cáo thương mại. 
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(210) 4-2011-00511 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.7.23; A5.5.20 
(591) Xanh hòa bình, xanh dương, da cam, đỏ, 

đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ADC   (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi 

khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ cỏ, thuốc diệt trừ rầy nâu. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-00512 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.7.23; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, da cam, đỏ, 

đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thuốc thú y thủy sản, 

thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật. 
 

Nhóm 29: Thủy sản chế biến như: tôm, cua, cá đóng hộp; tôm, cua, cá được bảo quản. 
 

Nhóm 30: Gạo, bột mỳ, bánh, kẹo, cà phê, bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc. 
 

Nhóm 31: Thức ăn cho thủy sản, hạt giống cây trồng, hạt giống hoa, hạt giống rau, cây 
giống, cây hoa giống. 

 
Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thuốc thú y thủy 
sản, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. 
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(210) 4-2011-00513 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.9.19 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Hạnh  (VN) 
Số 79 phố Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xông hơi; dịch vụ mát-xa xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ xoa bóp; 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-00514 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, chế phẩm làm sạch da (không chứa dược chất), sữa tắm và dầu 

(chất gel) để tắm vòi hoa sen (mỹ phẩm). 
 

Nhóm 09: Chương trình trò chơi viđêô (được ghi sẵn hay có thể tải xuống được) và 
chương trình trò chơi trên máy vi tính (được ghi sẵn hay có thể tải xuống được); chương 
trình trò chơi tương tác (được ghi sẵn hay có thể tải xuống được); chương trình trò chơi 
máy tính có thể tải xuống dược; nhạc số có thể tải xuống từ internet; nhạc chuông và đồ 
họa có thể tải xuống cho điện thoại di động; sách có thể tải xuống và sách có âm thanh 
có thể tải xuống dựa trên phim ảnh và các chương trình truyền hình trong lĩnh vực giải 
trí. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp việc sử dụng tạm thời các 
trò chơi viđêô không thể tải xuống được; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp việc sử dụng 
tạm thời các trò chơi tương tác không thể tải xuống được; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung 
cấp bản nhạc đã được ghi lại không thể tải xuống được trực tuyến qua internet; dịch vụ 
cung cấp sách trực tuyến không thể tải xuống được dựa trên phim ảnh và các chương 
trình truyền hình trong lĩnh vực giải trí; và dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trang web 
có các dịch vụ giải trí nói trên kèm theo các đoạn viđêô (video clip), các tài liệu đa 
phương tiện và kèm theo thông tin trong lĩnh vực giải trí.  
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(210) 4-2011-00516 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH An Phong (VN)  
(VN) 
304/63 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2011-00517 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH An Phong (VN)  
(VN) 
304/63 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 

(210) 4-2011-00518 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu nông dược Hoàng Ân 
(VN)  (VN) 
128 đường 19E, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 
động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2011-00519 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT  
(DE) 
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 
Leverkusen, Germany  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
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(210) 4-2011-00520 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần Huỳnh Mai  
(VN) 
ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 
 

(210) 4-2011-00521 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2; 5.7.3; 8.7.5; 2.1.11; 2.3.11 
(591) Đỏ, đỏ đậm, đỏ nhạt, xanh lá cây, xanh 

lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, xanh 
dương đậm, xanh da trời, nâu đậm, nâu, 
nâu nhạt, nâu hồng, da cam, da cam 
đậm, vàng đậm, vàng, vàng nhạt, trắng 
ngà, trắng, đen, hồng đậm, hồng nhạt. 

(731) Công ty cổ phần lương thực 
thực phẩm COLUSA-MILIKET  
(VN) 
1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; hủ tiếu ăn 

liền.  
 

 

(210) 4-2011-00522 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.7.3; 26.1.2; 8.7.5 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh 

lá cây đậm, xanh dương đậm, xanh 
dương nhạt, nâu đậm, nâu, nâu nhạt, nâu 
hồng, vàng đậm, vàng, vàng nhạt, trắng 
ngà, trắng, đen. 

(731) Công ty cổ phần lương thực 
thực phẩm COLUSA-MILIKET  
(VN) 
1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; mì gạo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2011-00523 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2; 5.7.3; 8.7.5 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xanh 

dương đậm, vàng nhạt, vàng, vàng đậm, 
xanh lá cây nhạt, xanh lá cây, xanh lá 
cây đậm, đỏ, đỏ nhạt, da cam, nâu hồng, 
đen, trắng, trắng ngà, ghi đậm. 

(731) Công ty cổ phần lương thực 
thực phẩm COLUSA-MILIKET  
(VN) 
1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; mì gạo ăn liền.  

 
 

(210) 4-2011-00524 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn và 
truyền thông Quý Phát   (VN) 
56C  Lương Sử C, phường Văn Chương,  
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da, ô, rương, túi, ví, dây đai (bằng da, đeo ở vai). 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, bít tất, giày, thắt lưng (quần áo). 
 
 

(210) 4-2011-00530 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) LABORATORIOS SYVA, S.A.U.    (ES) 
Avda. P¸rroco Pablo Diez 49-57, Leon, 
Spain  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
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(210) 4-2011-00531 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.7.2 
(731) LEIZHOU MODOCOM FOOD CO., 

LTD   (CN) 
Industrial Park of Zurong Village, 
Longmen Town, Leizhou City, 
Guangdong Province, 524272, China. 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà ở (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quầy bar (quán rượu nhỏ); dịch vụ 

quán cà phê; căng tin; nhà hàng ăn uống; quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; 
dịch vụ phòng trà; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ 
cho thuê phòng họp.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00532 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Đen, đỏ. 
(731) DUOBACK KOREA CO.,LTD  (KR) 

543-2, Gajwa-Dong, Seo-Gu, Incheon, 
404-250, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 20: Ghế các loại như ghế ngồi, ghế bành, ghế có tay dựa, ghế cao cho trẻ em, ghế 

tựa, ghế xếp. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-00535 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Pharmark Việt Nam   (VN) 
P. 315 tòa nhà 319 Tây Sơn, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-00536 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dược phẩm An Bình   (VN) 
Số 4, ngách 21, ngõ 4, phố Phương Mai, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2011-00537 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Thuốc Việt   (VN) 
40/11 cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2011-00538 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Thuốc Việt  (VN) 
40/11 cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-00539 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) LABORATE PHARMACEUTICAL  
(IN) 
E- 11, Ind. Area, Panipat- 132 103 
(India)  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2011-00540 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) LABORATE PHARMACEUTICAL  
(IN) 
E- 11, Ind. Area, Panipat- 132 103 
(India)  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2011-00541 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) LABORATE PHARMACEUTICAL  
(IN) 
E- 11, Ind. Area, Panipat- 132 103 
(India)  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-00542 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) LABORATE PHARMACEUTICAL  
(IN) 
E- 11, Ind. Area, Panipat- 132 103 
(India)  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-00543 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) LABORATE PHARMACEUTICAL  
(IN) 
E- 11, Ind. Area, Panipat- 132 103 
(India)  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
882 

(210) 4-2011-00544 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) LABORATE PHARMACEUTICAL  
(IN) 
E- 11, Ind. Area, Panipat- 132 103 
(India)  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-00545 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) LABORATE PHARMACEUTICAL  
(IN) 
E- 11, Ind. Area, Panipat- 132 103 
(India)  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-00548 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A25.7.21; 26.3.1; A26.3.5; 3.7.17 
(731) Ngô Đức Hậu  (VN) 

13 ngách 219 đê Tô Hoàng, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 
 

(210) 4-2011-00549 (220) 11.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Ngô Đức Hậu   (VN) 
13 ngách 219 đê Tô Hoàng, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2011-00550 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Phước Thịnh Trần  
(VN) 
325A1 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc và nguyên phụ liệu ngành may.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-00551 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.7.17; 26.13.25 
(591) Xanh da trời, trắng, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - quảng cáo Tiềm 
Năng Việt  (VN) 
44 đường số 1, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; in bao bì.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00552 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.13.1; 15.7.1 
(591) Xanh, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất Đồng Tâm  (VN) 
59/1 khu phố 1, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: Gia công, lắp rắp máy móc cơ khí. 
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(210) 4-2011-00553 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2; 26.13.25; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Vàng, cam, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo Dế 
MÌn   (VN) 
315/6D Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy vi tính; dịch vụ quảng cáo.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; tổ chức sự kiện về: văn hóa, thể thao, nghệ thuật và 
giải trí; tổ chức thi đấu thể thao, dịch vụ đào tạo nghề.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm, chương trình máy tính; dịch vụ thiết kế đồ họa.  

 
 
 

(210) 4-2011-00554 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24 
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xây dựng Trần Việt  
(VN) 
601A4 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; dịch vụ giám 

sát xây dựng công trình xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng.  
 

Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; thiết lập bản vẽ xây dựng.  
 
 
 

(210) 4-2011-00557 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cà phê Bảo 
Toàn  (VN) 
52/41/22/10 đường số 8, khu phố 8, 
phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột.  
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(210) 4-2011-00558 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.5.1; 2.5.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư & 
phát triển Thiện ý  (VN) 
Số 15 ngách 17/14, ngõ 17 Phùng Chí 
Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Khoai tây quay. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-00559 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.7; A1.1.10; 26.1.4 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và bê 
tông Thịnh Liệt  (VN) 
Ngõ 1141 đường Giải Phóng, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng: vữa xây dựng. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-00560 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Vàng chanh, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Sunhouse (SUNHOUSE GROUP 
JSC)  (VN) 
139 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Xoong nồi không dùng điện; xoong hầm thịt không dùng điện, chảo để rán 

không dùng điện, nồi áp suất không dùng điện, dụng cụ nấu ăn không dùng điện, bộ bát 
đĩa bày bàn (không làm bằng kim loại quý); cốc (thuộc về đồ đựng), vỉ nướng thịt cá 
(thuộc về đồ dùng nấu nướng không dùng điện); ấm đun nước không dùng điện.  
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(210) 4-2011-00562 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, xanh lam, 

trắng. 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp xã 

Thọ Lộc  (VN) 
Cụm 4, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Rau, quả tươi bao gồm: bắp cải, cải xanh, xu hào, cà rốt, đậu đũa, cà chua.  

 
 

(210) 4-2011-00563 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Bảo 
Lâm   (VN) 
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 

 
4-2011-00564 

 
(220) 

 
12.01.2011 

  (441) 25.03.2011 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Bảo 

Lâm    (VN) 
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-00565 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần BT Việt Nam  
(VN) 
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-00566 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần BT Việt Nam  
(VN) 
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-00567 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần BT Việt Nam  
(VN) 
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-00568 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Hội khoa học và kỹ thuật 
hàng không Việt Nam - Trung 
Ương Hội  (VN) 
Số 11, lô 2A, Trung Yên, Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn.  

 
 

(210) 4-2011-00569 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần MEKONGZONE 
Việt Nam  (VN) 
Phòng 222, C5 tập thể Vĩnh Hồ, Ngã Tư 
Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị viễn thông, máy điện thoại đi động, máy điện thoại di động dùng thẻ.  
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Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu và mua bán máy điện thoại di động.  
 
 

(210) 4-2011-00570 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Sao 
Việt   (VN) 
Số 8 tổ 47 Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy lưu điện. 

 
 

(210) 4-2011-00571 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.1 
(591) Trắng , đen, xanh biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Việt 
Đức   (VN) 
119-B7 Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất. 

 
 

(210) 4-2011-00572 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
mỹ thuật nhiếp ảnh Trung 
Đức  (VN) 
Số 253 Lê Hồng Phong, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ nhiếp ảnh, chụp ảnh nghệ thuật. 

 
 

(210) 4-2011-00573 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Shinpoong Daewoo   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 
 

(210) 4-2011-00574 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Shinpoong Daewoo   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-00575 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.2; A3.13.4; A3.13.24 
(591) Trắng, đỏ, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
Con Ong   (VN) 
4/5 Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 

vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, để bán lẻ; dịch vụ soạn thảo 
những bài quảng cáo; ghi lại các buổi nói chuyện; truyền các thông báo quảng cáo.  

 
 
 

(210) 4-2011-00576 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.5.1 
(591) Trắng, xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giao nhận vận 
chuyển và tư vấn du học Thế 
KỶ  (VN) 
400/5A Tùng Thiện Vương, phường 13, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; dịch vụ vận chuyển hành khách.  
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(210) 4-2011-00577 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.4 
(591) Trắng, đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VINAGRES  
(VN) 
327 - 329 Tô Hiến Thành, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: gạch men; gạch bong.  

 
 

(210) 4-2011-00578 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A1.1.10; 26.3.4 
(591) Cam, đen, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Tài   (VN) 
53 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mắt kính, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường.  

 
 

(210) 4-2011-00579 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Trắng, tím, xám đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Bảy Sắc Cầu 
Vồng  (VN) 
46-48 Cao Thắng, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp hình kỹ thuật số; dịch vụ phòng chụp hình; dịch vụ quay phim.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm.  
 
 

(210) 4-2011-00580 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh dương, xanh lá mạ, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
du lịch Sao Kim  (VN) 
44B Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch, vận tải, cho thuê xe, dịch vụ lái xe, cho thuê bãi đỗ xe.  
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(210) 4-2011-00582 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12 
(591) vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại đèn trang trí 
Hoàng Gia Phát  (VN) 
162 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Các thiết bị chiếu sáng; bóng đèn; các đèn tròn và đèn ống; chụp tán xạ ánh 

sáng, gương phản xạ ánh sáng; các thiết bị định vị đèn, bảo vệ, che phủ đèn và các bộ 
phận rời; các chi tiết và phụ tùng cho các hàng hoá kể trên.  

 
 

(210) 4-2011-00583 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 
(591) đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại đèn trang trí 
Hoàng Gia Phát   (VN) 
162 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 11: Các thiết bị chiếu sáng; bóng đèn; các đèn tròn và đèn ống; chụp tán xạ ánh 

sáng, gương phản xạ ánh sáng; các thiết bị định vị đèn, bảo vệ, che phủ đèn và các bộ 
phận rời; các chi tiết và phụ tùng cho các hàng hoá kể trên.  

 
 

(210) 4-2011-00584 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại đèn trang trí 
Hoàng Gia Phát   (VN) 
162 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 11: Các thiết bị chiếu sáng; bóng đèn; các đèn tròn và đèn ống; chụp tán xạ ánh 

sáng, gương phản xạ ánh sáng; các thiết bị định vị đèn, bảo vệ, che phủ đèn và các bộ 
phận rời; các chi tiết và phụ tùng cho các hàng hoá kể trên.  
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(210) 4-2011-00585 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 
(591) đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại đèn trang trí 
Hoàng Gia Phát   (VN) 
162 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 11: Các thiết bị chiếu sáng; bóng đèn; các đèn tròn và đèn ống; chụp tán xạ ánh 

sáng, gương phản xạ ánh sáng; các thiết bị định vị đèn, bảo vệ, che phủ đèn và các bộ 
phận rời; các chi tiết và phụ tùng cho các hàng hoá kể trên.  

 
 
 

(210) 4-2011-00586 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; 25.12.1; A25.7.5; 25.7.20 
(591) xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại đèn chiếu sáng 
Triệu Quang  (VN) 
172 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Các thiết bị chiếu sáng; bóng đèn; các đèn tròn và đèn ống; chụp tán xạ ánh 

sáng, gương phản xạ ánh sáng; các thiết bị định vị đèn, bảo vệ, che phủ đèn và các bộ 
phận rời; các chi tiết và phụ tùng cho các hàng hoá kể trên.  

 
 
 

(210) 4-2011-00587 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A1.1.10; A1.11.8 
(591) Trắng, vàng, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Hoàng Lê 
Bảo Ngọc  (VN) 
JJ9 Bạch Mã, cư xá Bắc Hải, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Các thiết bị chiếu sáng; bóng đèn; các đèn tròn và đèn ống; chụp tán xạ ánh 

sáng, gương phản xạ ánh sáng; các thiết bị định vị đèn, bảo vệ, che phủ đèn và các bộ 
phận rời; các chi tiết và phụ tùng cho các hàng hoá kể trên.  
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(210) 4-2011-00591 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
và đầu tư Nhiệt Đới   (VN) 
S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá; phân hữu cơ; phân hữu cơ khoáng; phân vi sinh.    
 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại, diệt nấm, diệt cỏ. 
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi, rau và quả tươi. 
 
 
 

(210) 4-2011-00592 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.23 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
kiến trúc A.N.D   (VN) 
Số 28 Chu Văn An, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 37: Tư vấn giám sát thi công xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 

Nhóm 42: Thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 
 
 

(210) 4-2011-00593 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A25.7.21; 26.1.1; A25.7.4 
(591) Xám, trắng đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tiêu Điểm Sáng  
(VN) 
357/2 quốc lộ 13, khu phố 5, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vải, mua bán xe hơi, mua bán máy tính, mua bán máy may, mua bán 

quần áo, mua bán gạo.  
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(210) 4-2011-00594 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.5; 1.15.23 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ Hùng Thuỷ   (VN) 
323 đường Chợ Lớn, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống đóng chai; nước giải khát có ga và không ga.  

 
 
 

(210) 4-2011-00595 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.5; 5.9.21; 5.9.15 
(591) Đỏ, đen, xanh lá cây, vàng. 
(731) Hộ kinh doanh ớt Tiêu   (VN) 

104 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quầy bán rượu.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00596 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.9.16; 25.1.6 
(591) Trắng, đỏ, đen. 
(731) Công ty cổ phần nhà hàng 

Tôm Vui Vẻ   (VN) 
212A2 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2011-00599 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) ALLERGAN, INC.   (US) 
2525 Dupont Drive, Irvine, California 
92612, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (POLESTAR IP COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ làm nở mô ngực dùng đặt dưới cơ ngực để tạo hình cho mô cấy vú và 

bộ phận của dụng cụ làm nở mô ngực; mô cấy vú; tất cả thuộc nhóm 10.  
 
 

(210) 4-2011-00600 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Vũ Hoàng Nam  (VN) 
Khu 4, tập thể Rạng Đông, huyện Nghĩa 
Hưng, tỉnh Nam Định  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-00601 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xuất 
nhập khẩu Thuận Phát  (VN) 
Tổ 7 Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng dùng trong xây dựng, kính dùng trong xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-00602 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 15.7.1; 26.5.1; 14.7.6 
(591) Đỏ, trắng, xám, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cao Đạt  (VN) 
Số 281, ngõ 143, đường Nguyễn Chính, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Thùng xe ô tô; khung gầm ô tô; mui xe ô tô, săm lốp ô tô; xe ô tô tải.  
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(210) 4-2011-00603 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Hồng Bàng   (VN) 
Tầng 2, số 17 Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-00604 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm PHYTOSANTÉ Việt 
Nam   (VN) 
P410, nhà B4, tập thể Bộ Ngoại Giao-
Nam Thành Công, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-00605 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thôn Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  
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(210) 4-2011-00606 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) EVER NEURO PHARMA GMBH  
(AU) 
Oberburgau 3, 4866 Unterach, Austria  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00607 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm á Mỹ  
(VN) 
134/1/48C Tô Hiến Thành, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-00609 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 

phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt), chất làm mềm vải (dùng 
để giặt), chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn; chế phẩm tạo mùi thơm và 
làm mới được dùng cho quần áo và vải; xà phòng; xà phòng làm chuội bóng vải; chế 
phẩm dùng để giặt quần áo và giặt vải bằng tay; hồ bột dùng để hồ vải khi giặt; chế 
phẩm để làm sạch, chế phẩm để làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để mài.  
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(210) 4-2011-00615 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A17.2.2 
(591) Xanh đen, trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH kinh doanh 

vàng bạc đá quý Hồng Kim 
Ngọc   (VN) 
393 Bùi Đình Túy, phường 14, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; kim loại quý; đá quý; đồ trang sức (đồ kim hoàn); đồ nữ trang.  

 
 

(210) 4-2011-00617 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Gia Phát  
(VN) 
57/7K đường Tân Thới Nhất 1, khu phố 
6, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột.  

 
 

(210) 4-2011-00618 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Gia Phát  
(VN) 
57/7K đường Tân Thới Nhất 1, khu phố 
6, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột.  

 
 

(210) 4-2011-00619 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Gia Phát  
(VN) 
57/7K đường Tân Thới Nhất 1, khu phố 
6, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 30: Cà phê bột.  
 
 

(210) 4-2011-00620 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(300) 85/179,973 18.11.2010 US 

(731) CHEVRON INTELLECTUAL 
PROPERTY LLC   (US) 
6001 Bollinger Canyon Road, San 
Ramon, California 94583, United States 
of America  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu máy/dầu động cơ; dầu bánh răng/dầu hộp số; dầu truyền động (dầu bôi 

trơn dùng cho hệ truyền động); dầu/mỡ để bôi trơn.  
 
 

(210) 4-2011-00621 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(300) 85/157,512 20.10.2010 US 

(531) 26.13.1; 25.5.25 
(591) Xanh da trời, ghi xám, đen, trắng, xanh 

dương. 
(731) CHEVRON INTELLECTUAL 

PROPERTY LLC   (US) 
6001 Bollinger Canyon Road, San 
Ramon, California 94583, United States 
of America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu máy/dầu động cơ; dầu bánh răngldầu hộp số; dầu truyền động (dầu bôi 

trơn dùng cho hệ truyền động); dầu/mỡ đề bôi trơn.  
 
 

(210) 4-2011-00622 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; A5.5.20; 25.1.5; A1.1.12 
(591) Vàng, xanh lá cây, đen. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng và quảng cáo Hà Việt  
(VN) 
Số 42 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dán áp phích quảng cáo; dịch vụ trình bày cho mục đích 
quảng cáo; dịch vụ quảng cáo ngoài trời; quảng cáo trên đài phát thanh và quảng cáo 
trên truyền hình. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ hãng thông tấn; dịch vụ truyền hình.  

 
Nhóm 40: In mẫu; nghề in; dịch vụ in phim ảnh; dịch vụ in trên lụa.  

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền 
hình; dàn dựng chương trình biểu diễn; dịch vụ giáo dục.  

 
 

(210) 4-2011-00623 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nhân Sinh (NASI PHARMA CORP)  
(VN) 
Số 131/37 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.   

 
 

(210) 4-2011-00624 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) LABORATE PHARMACEUTICAL  
(IN) 
E- 11, Ind. Area, Panipat-132 103 (India) 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-00625 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) LABORATE PHARMACEUTICAL  
(IN) 
E-11, Ind. Area, Panipat- 132 103 (India) 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-00626 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) LABORATE PHARMACEUTICAL  
(IN) 
E-11, Ind. Area, Panipat- 132 103 (India) 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
(210) 

 
4-2011-00627 

 
(220) 

 
12.01.2011 

  (441) 25.03.2011 
(731) LABORATE PHARMACEUTICAL  

(IN) 
E-11, Ind. Area, Panipat- 132 103 (India) 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-00628 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SAMSUNG C&T CORPORATION  
(KR) 
29 FL, Samsung C&T Corporation 
Building 1321-20, Seocho2-dong 
Seocho-Gu, Seoul, Korea 137-857 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-00629 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SAMSUNG C&T CORPORATION  
(KR) 
29 FL, Samsung C&T Corporation 
Building 1321-20, Seocho2-dong 
Seocho-Gu, Seoul, Korea 137-857 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-00630 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SAMSUNG C&T CORPORATION  
(KR) 
29 FL, Samsung C&T Corporation 
Building 1321-20, Seocho2-dong 
Seocho-Gu, Seoul, Korea 137-857   

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-00631 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SAMSUNG C&T CORPORATION  
(KR) 
29 FL, Samsung C&T Corporation 
Building 1321-20, Seocho2-dong 
Seocho-Gu, Seoul, Korea 137-857   

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-00632 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Tường Nghi   (VN) 
102/6 Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-00633 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) BAFNA PHARMACEUTICALS LTD  
(IN) 
299 Thambu Chetty Street, Chennai-
600001, India  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 
 
 

(210) 4-2011-00634 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) BAFNA PHARMACEUTICALS LTD  
(IN) 
299 Thambu Chetty Street, Chennai-
600001, India  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00635 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) BAFNA PHARMACEUTICALS LTD  
(IN) 
299 Thambu Chetty Street, Chennai-
600001, India  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00636 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.5.21; 5.5.19 
(591) Xanh, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Cở sở Anh Đào  (VN) 
¤ số 9, lô A-O, ấp Bình Thuận 2, xã 
Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy.  
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(210) 4-2011-00637 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.15.1; 26.1.2; 26.1.9 
(591) Đỏ, trắng, xám đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Long Đại Phát  (VN) 
95 Hiệp Bình, khu phố 6, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc thiết bị, dụng cụ vệ sinh, thiết bị và phụ tùng công nghiệp, 

thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp.  
 
 

(210) 4-2011-00638 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) EMPG INTERNATIONAL LIMITED  
(IE) 
7 5 St Stephen's Green, Dublin 2, Ireland

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); khảo thí giáo dục; dịch vụ về 

giáo dục giảng dạy; thông tin về giáo dục, trường mẫu giáo; xuất bản sách; giảng dạy. 
 
 

(210) 4-2011-00639 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A25.7.6; A25.7.7; 26.4.4; A5.5.20 
(731) EMPG INTERNATIONAL LIMITED  

(IE) 
7 5 St Stephen's Green, Dublin 2, Ireland  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); khảo thí giáo dục; dịch vụ về 

giáo dục giảng dạy; thông tin về giáo dục, trường mẫu giáo; xuất bản sách; giảng dạy. 
 
 

(210) 4-2011-00640 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.4; 26.1.6; A25.7.7; A25.7.6 
(731) EMPG INTERNATIONAL LIMITED  

(IE) 
75 St Stephen's Green, Dublin 2, Ireland  

(540) 

 (740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 
tư (LUVINA LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); khảo thi giáo dục; dịch vụ về 
giáo dục giảng dạy; thông tin về giáo dục, trường mẫu giáo; xuất bản sách; giảng dạy. 

 
 
 

(210) 4-2011-00641 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 25.5.2 
(731) EMPG INTERNATIONAL LIMITED  

(IE) 
7 5 St Stephen's Green, Dublin 2, Ireland  

(540) 

 
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); khảo thi giáo dục; dịch vụ về 

giáo dục giảng dạy; thông tin về giáo dục, trường mẫu giáo; xuất bản sách; giảng dạy. 
 
 
 

(210) 4-2011-00642 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH Ngân Thủy (VN)  
(VN) 
267C Trịnh Đình Trọng, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-00643 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.3.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH giầy Bình Minh  

(VN) 
879/42 đường Hương Lộ 2, khu phố 8, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Thú bông (đồ chơi).  
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(210) 4-2011-00647 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A25.7.21 
(731) SST BEARING CORP.  (US) 

154 Commerce Blvd., Loveland, Ohio 
45140, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: ổ trục các loại như: ổ bì, vòng bi, ổ bạc (dùng để đỡ các trục chuyển động).  

 
 
 

(210) 4-2011-00648 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.5.1; 24.1.1 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất và xuất 
nhập khẩu Khánh Linh   (VN) 
299/8F Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Cửa, tay vịn lan can, trụ cầu thang, cầu thang, kẹp kính, bản lề, tất cả làm 

bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Cửa gỗ, lan can gỗ, cầu thang gỗ, kính xây dựng.  
 
 
 

(210) 4-2011-00653 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Đông Minh   (VN) 
10 đường 55A, phường Tân Tạo, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo; mua bán giày đép, mua bán phụ kiện thời trang; mua bán 
túi xách; mua bán mỹ phẩm. 
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(210) 4-2011-00654 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
1061-9 Srinakarin Rd, Suanluang, 
Suanluang, Bangkok 10250, Thailand  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu dùng cho chó (thú nuôi); mỹ phẩm dạng xịt dùng cho bộ đồ 

giường (chăn, gối, nệm,) của thú nuôi; dầu gội dạng khô dùng cho chó (thú nuôi); mỹ 
phẩm dạng bột dùng cho chó (thú nuôi).  

 
 
 

(210) 4-2011-00656 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.25; 25.1.25 
(731) MIAO WEI WEI   (CN) 

No.42. Qianzhuang Village, Kunyang 
Town, Pingyang County, Zhejiang 
Province, China.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm trị mụn, sản phẩm dưỡng tóc (mỹ phẩm), sản phẩm dưỡng da (mỹ 

phẩm), dầu gội đầu, nước hoa, chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc (mỹ phẩm).  
 
 
 

(210) 4-2011-00659 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 25.5.2 
(591) Hồng, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH Truyền Thông 

Đỏ   (VN) 
Lầu 2, 254B Nguyễn Đình Chiểu, 
phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Dich vụ quảng cáo. 
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(210) 4-2011-00663 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) APC PHARMACEUTICALS AND 
CHEMICAL LIMITED   (HK) 
Suite 2102, 21/F, Wing on Center 111-
Connaught Road Central, Hongkong  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.   

 
 

(210) 4-2011-00664 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) APC PHARMACEUTICALS AND 
CHEMICAL LIMITED   (HK) 
Suite 2102, 21/F, Wing on Center 111-
Connaught Road Central, Hongkong  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-00665 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) APC PHARMACEUTICALS AND 
CHEMICAL LIMITED    (HK) 
Suite 2102, 21/F, Wing on Center 111-
Connaught Road Central, Hongkong  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-00666 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.3.14; 1.15.15; 26.1.1; A5.3.13 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại tổng hợp Xuân Nghiêm  
(VN) 
Tổ 11, khu 10, phường Quang Hanh, thị 
xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 04: Khí đốt hóa lỏng (ga); ga dùng cho chiếu sáng; hỗn hợp nhiên liệu khí hóa; 
xăng (gasolin).  

 
Nhóm 35: Mua bán khí đốt hoá lỏng (ga), bếp ga, dây dẫn ga, ống dẫn ga, phụ tùng điều 
chỉnh và an toàn cho thiết bị dùng ga, van điều áp của bình ga, dây và ống dẫn khí ga, 
máy lọc khí ga (bộ phận của thiết bị ga), đèn đốt bằng ga, thiết bị lọc nước uống, lò vi 
sóng, quạt hút khói, bình nước nóng sử dụng điện, máy hút mùi dùng cho nhà bếp; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm khí đốt hóa lỏng, bếp ga và các phụ tùng kèm theo.  

 
 

(210) 4-2011-00668 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) UNITED LABORATORIES, INC.,  (PH) 
66 United Street, Mandaluyong City, 
Metro Manila, Philippines 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chống nôn dùng trong điều trị ung thư. 

 
 

(210) 4-2011-00669 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH Bảo Hưng   (VN) 
Khu phố Khánh Long, thị trấn Tân 
Phước Khánh, huyện Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ (gường, tủ, bàn ghế).  

 
 

(210) 4-2011-00670 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.9.1; 3.9.16; 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, vàng, xanh dương, trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thi  (VN) 
61 Mai Lão Bạng, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm, mắm ruốc, mắm tôm, mắm cá cơm, mắm cá giò, mắm cá thu. 
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(210) 4-2011-00671 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A1.1.10; 3.1.4; 24.1.1; 9.1.10 
(591) Nâu, vàng, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Anh Tú  (VN) 
Tổ 20, phường An Khê, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 
 

(210) 4-2011-00672 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 25.1.25; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Vi  (VN) 
Tổ 14, Đà Sơn,  phường Hòa Khánh 
Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 
 

(210) 4-2011-00675 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; 26.13.25; 25.3.1 
(591) Xanh dương, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn giải pháp 
mạng Việt Nam  (VN) 
Số P209, 401 - B11D Nam Trung Yên, 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nghiên cứu thị trường; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, 

quảng cáo thương mại, đại lý quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ sản xuất phim giải trí, các chương trình giải trí ca nhạc; dịch vụ tổ 
chức biểu diễn nghệ thuật, văn hoá thể thao, tổ chức sự kiện văn hoá xã hội; tổ chức hội 
nghị hội thảo, vui chơi, giải trí.  
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(210) 4-2011-00677 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.9.1 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Doanh Nghiệp TN Nhà Hàng 
Kim  (VN) 
Số 48 (số cũ 08E) Yên Bái, quận Hải 
Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-00680 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần Liwayway 
Việt Nam    (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 
Việt Nam-Singapore, huyện Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt, chất chiết xuất từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; 

sữa và sản phẩm sữa (trừ kem ăn); nước quả nấu đông làm thực phẩm; mứt ướt và mứt 
quả dạng ướt.   

 
Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt; 
kẹo; nước xốt (gia vị); đồ uống trên cơ sở sôcôla, cacao, cà phê, trà và hương liệu (từ 
hương dầu tinh chất). 

 
 

(210) 4-2011-00681 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần Liwayway 
Việt Nam      (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 
Việt Nam-Singapore, huyện Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt, chất chiết xuất từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; 

sữa và sản phẩm sữa (trừ kem ăn); nước quả nấu đông làm thực phẩm; mứt ướt và mứt 
quả dạng ướt.    
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Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt; 
kẹo; nước xốt (gia vị); đồ uống trên cơ sở sôcôla, cacao, cà phê, trà và hương liệu (từ 
hương dầu tinh chất). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-00682 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần Liwayway 
Việt Nam      (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 
Việt Nam-Singapore, huyện Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt, chất chiết xuất từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; 

sữa và sản phẩm sữa (trừ kem ăn); nước quả nấu đông làm thực phẩm; mứt ướt và mứt 
quả dạng ướt.     

 
Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt; 
kẹo; nước xốt (gia vị); đồ uống trên cơ sở sôcôla, cacao, cà phê, trà và hương liệu (từ 
hương dầu tinh chất). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-00683 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần Liwayway 
Việt Nam       (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 
Việt Nam-Singapore, huyện Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 
và Chất lượng (NATUSI) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, chất chiết xuất từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; 

sữa và sản phẩm sữa (trừ kem ăn); nước quả nấu đông làm thực phẩm; mứt ướt và mứt 
quả dạng ướt.      

 
Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt; 
kẹo; nước xốt (gia vị); đồ uống trên cơ sở sôcôla, cacao, cà phê, trà và hương liệu (từ 
hương dầu tinh chất). 
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(210) 4-2011-00685 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.23; 24.17.21; 24.17.15; 13.1.5 
(731) Công ty cổ phần quốc tế Việt 

Am   (VN) 
27A Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu máy cân bằng ion.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00686 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.13.1; A3.13.24 
(731) TAIWAN YAMANI INC.   (TW) 

19F-3, NO.218, SEC.1, WEN-SIN RD., 
TAICHUNG, TAIWAN  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng để trên bản làm việc cụ thể là: bìa 

sách bằng da, ống để cắm bút, giá nhỏ để danh thiếp để trên bàn làm việc, giá nhỏ để 
lịch công tác trên bàn làm việc, khay dùng để xếp sổ ghi nhớ và hộp chuyên dụng đựng 
cái mở thư không chạy điện (đồ dùng văn phòng phẩm), sổ tay bỏ túi lịch công tác bỏ 
túi, sổ tay cá nhân, tập giấy viết thông báo, sổ tay, tập giấy viết để trên bàn làm việc; văn 
phòng phẩm, cặp bằng bìa cứng để đựng hồ sơ; cái cặp bằng bìa cứng để đựng giấy tờ; 
bút viết; bút chì, hộp đựng bút và hộp đựng bút chì.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00687 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tùng Ngộ 
Hương   (VN) 
14 Bàu Cát 7, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa. 
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(210) 4-2011-00688 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, trắng, xám, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ - 
thương mại - dịch vụ Minh 
Thành Phát   (VN) 
165/8 Ba Vân, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Mực in.  

 
 

(210) 4-2011-00689 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.2.7 
(591) Vàng, trắng, đỏ, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
cách nhiệt Thái Dương   (VN) 
174 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách âm, vật liệu cách nhiệt  

 
 

(210) 4-2011-00690 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.9.1 
(591) Vàng, bạc, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương Mại Tiến 
Hoàng   (VN) 
78 Lê Bình, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Két sắt.  

 
 

(210) 4-2011-00691 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.15.15; 7.15.5; 7.1.24; 7.15.25 
(591) Nâu, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khải Hoàn   (VN) 
292/37/3 Bình Lợi, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách âm, vật liệu cách nhiệt.  
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(210) 4-2011-00692 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
xây dựng và du lịch Bình 
Minh   (VN) 
299, Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các đồ thờ như kệ, tủ thờ, đồ lọ, bình đựng tro, tiêu, hài cốt.  
 

Nhóm 37: Xây dựng và đại tu sửa chữa các công trình như chùa, các nhà thờ họ.  
 

Nhóm 41: Tổ chức và thực hiện đào tạo phật pháp giáo dục tôn giáo, dịch vụ viết chữ 
nho. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ hỏa táng, mai táng, tang lễ lập số tử vi, tổ chức các buổi lễ tôn giáo. 

 
 

(210) 4-2011-00693 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.17.11; 26.1.6; 26.1.2; 20.7.1; 3.7.17 
(591) Xanh ô liu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khai Phát   (VN) 
Trưng Trắc, Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo, dạy nghề.  

 
 

(210) 4-2011-00696 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; 26.13.1 
(591) Đỏ, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hồ Hải Bình   (VN) 
4/14 đường số 2, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn thiết kế kiến trúc  xây dựng; thiết kế trang trí nội thất, thiết kế quy 

hoạch đô thị; thiết lập bảng vẽ xây dựng, thiết lập bản vẽ công nghiệp.  
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(210) 4-2011-00701 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần hạ tầng viễn 
thông CMC  (VN) 
Tầng 15, tòa nhà CMC, lô C1A, cụm sản 
xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp 
nhỏ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông và thông tin liên lạc; cung cấp dịch vụ thoại trên giao thức 

internet. 
 
 
 

(210) 4-2011-00702 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A25.7.6; A25.7.7 
(591) Đen, trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần hạ tầng viễn 

thông CMC  (VN) 
Tầng 15, tòa nhà CMC, lô C1A, cụm sản 
xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp 
nhỏ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông và thông tin liên lạc; cung cấp dịch vụ thoại trên giao thức 

internet. 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-00707 

 
(220) 

 
13.01.2011 

  (441) 25.03.2011 
(731) AJANTA PHARMA LIMITED  (IN) 

Ajanta House, Charkop, Kandivli (W), 
Mumbai 400 067, India 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-00708 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Shinpoong Daewoo  (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-00709 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.11.10 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Tân 
Thành Phát  (VN) 
102/1 Văn Thân, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 08: Bình xịt thuốc trừ sâu. 

 
 

(210) 4-2011-00710 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.15.3; 7.1.24; A7.1.11 
(591) Đỏ, da cam, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản Đồng Lợi   (VN) 
Số 16, tổ 1, đường Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý toà nhà (bất động sản); 

mua bán nhà; cho thuê căn hộ; đầu tư vốn trong lĩnh vực xây dựng dự án bất động sản.  
 

Nhóm 37: Giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; thông tin về xây dựng; 
xây dựng các công trình dân dụng như toà nhà chung cư; xây dựng các công trình công 
nghiệp; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị văn phòng.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách bằng ô tô; vận chuyển hàng hoá bằng ô tô; tổ chức 
các chuyến đi du lịch; người đi cùng (hướng dẫn) khách du lịch; dịch vụ lưu kho; đặt chỗ 
cho các chuyến đi du lịch.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn; 
nhà trọ. 
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(210) 4-2011-00711 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh cô ban. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 
kế và chuyển giao công nghệ 
xây dựng Nhà Cao Tầng   (VN) 
Phòng 503, nhà §9, tập thể Vĩnh Hồ, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Công việc thanh toán tài chính; thông tin tài chính; đánh giá bất động sản; 

quản lý bất động sản; môi giới bát động sản; cho thuê bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; thông tin về xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng; phá 
các công trình xây dựng; xí nghiệp xây dựng; dịch vụ giám sát xây dựng công trình xây 
dựng. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng, trắc địa; trắc địa địa chất; thiết kế 
(trang trí) nội thất; thử nghiệm vật liệu. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-00712 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 
kế và chuyển giao công nghệ 
xây dựng Nhà Cao Tầng   (VN) 
Phòng 503, nhà §9, tập thể Vĩnh Hồ, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 36: Công việc thanh toán tài chính; thông tin tài chính; đánh giá bất động sản; 

quản lý bất động sản; môi giới bấtt động sản; cho thuê bất động sản.   
 

Nhóm 37: Xây dựng; thông tin về xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng; phá 
các công trình xây dựng; xí nghiệp xây dựng; dịch vụ giám sát xây dựng công trình xây 
dựng.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng, trắc địa; trắc địa địa chất; thiết kế 
(trang trí) nội thất; thử nghiệm vật liệu. 
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(210) 4-2011-00714 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.9.1 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Anh Vinh  (VN) 
47/1 B Phan Xích Long, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày, dép; nón (mũ); tất. 

 
 

(210) 4-2011-00715 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.7.13 
(591) Trắng, đỏ, nâu, xanh lá cây, tím. 
(731) Trương Thị Thu Lan   (VN) 

Số 38F/141 đường Trường Chinh, 
phường Văn Hải, thành phố Phan Rang- 
Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trái cây. 

 
 

(210) 4-2011-00716 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Đức Tân   (VN) 
228 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm dùng trong xây dựng; tấm nhôm.  

 
 

(210) 4-2011-00717 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Tống Phước Thiện  (VN) 
51 Nguyễn Thái Học, thành phố Huế  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2011-00718 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Cơ sở Vạn Quang   (VN) 
Số 76 Trường Chinh, thành phố Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo mè xửng. 

 
 

(210) 4-2011-00721 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) AGAN CHEMICAL 
MANUFACTURERS LTD.   (IL) 
Northern Industrial Zone, P.O. Box 262, 
Ashdod 77102, Israel  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ loài có hại; thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm.  

 
 

(210) 4-2011-00724 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.2.7; A1.1.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Bình Minh Vàng  (VN) 
51A Nguyễn Tuyển, phường Bình Trưng 
Tây, quận 02, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo, thực phẩm, mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-00727 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Ngô Văn Tuấn  (VN) 
P612, nhà 32B, ngõ 90, phố Chính Kinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 11: vòi hoa sen, chậu rửa bát bằng Inox, bình nước nóng dùng trong nhà tắm, vòi 

xịt hang (thiết bị vệ sinh), lavabo, bệ xí. 
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(210) 4-2011-00728 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.25; 26.13.1 
(731) Công ty TNHH thương mại du 

lịch và dịch vụ Bắc và Trung  
(VN) 
50 Bà Triệu, thành phố Hội An, tỉnh 
Quảng Nam 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế thời trang. 

 
 
 

(210) 4-2011-00729 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.2; 26.3.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh dương. 
(731) Hộ kinh doanh Tương Lai   (VN)

11 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bao vô trùng bằng nylon sử dụng một lần để bảo vệ thiết bị, dụng cụ y khoa 

khi tiến hành các thao tác y khoa gồm: bao cần máy ghi hình nội soi, bao dây đốt điện, 
bao chiếc khoan điện dùng trong y khoa, bao kính hiển vi; dây hút dịch phẫu thuật; bộ 
dẫn lưu dùng trong y khoa; bình dẫn lưu của bộ dẫn lưu dịch ở phổi; nắp bình dẫn lưu 
của bộ dẫn lưu dịch ở phổi; bao đo lượng máu sau khi sinh; hộp dựng rác thải y tế sắc 
nhọn.  

 
 
 

(210) 4-2011-00731 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY  (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070)  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-00732 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY  (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070)  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-00733 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY  (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070) 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-00734 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY  (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070)  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-00735 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY  (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070)  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-00736 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY  (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070)  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-00737 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY  (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070)  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-00738 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY  (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070)  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-00739 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY  (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070)  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-00740 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY  (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Scocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070)  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-00741 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY  (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Scocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070)  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-00742 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Niềm Tin Toàn 
Cầu  (VN) 
143-145 Phan Xích Long, phường 7, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy khô, rau sấy khô. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: nước uống không cồn, nước ép trái cây, trái cây 
sây khô, rượu được làm từ trái cây. 

 
 

(210) 4-2011-00744 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm ME DI SUN   (VN) 
NN7 Bạch Mã, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 
 

(210) 4-2011-00745 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm ME DI SUN    (VN) 
NN7 Bạch Mã, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-00746 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm ME DI SUN    (VN) 
NN7 Bạch Mã, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-00747 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm ME DI SUN    (VN) 
NN7 Bạch Mã, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-00748 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm ME DI SUN    (VN) 
NN7 Bạch Mã, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00749 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm ME DI SUN    (VN) 
NN7 Bạch Mã, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00750 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Tâm Việt   (VN) 
Lô D19/D6 khu đô thị mới (nhà số 03, 
đường số 03, đường Nguyễn Phong Sắc 
kéo dài), phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-00751 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Đông Nam á   (VN) 
Số 106 phố Đông Phong, phường Nam 
Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ tránh thai; que thử thai; bao cao su; 

bơm kim tiêm dùng một lần; dây truyền dịch.  
 
 
 

(210) 4-2011-00752 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.5; 16.1.1; 26.11.3; 25.7.20; A16.1.5
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh dương, xanh đậm. 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Cang Khoa Trà 
Vinh  (VN) 
112A Bạch Đằng, phường 4, thành phố 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Ăng - ten. 

 
 
 

(210) 4-2011-00753 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.2 
(731) LAI, SHIANG-KAI  (TW) 

2F., No. 99-1, Lane 297, Yuanyuan Rd., 
Nuannuan Dist., Keelung City 205, 
TAIWAN 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe ô tô; xe ô tô tải; xe ô tô chạy bằng điện; xe mô tô chạy bằng điện; 

xe chở người chơi trên sân gôn có gắn động cơ (golf earts). 
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(210) 4-2011-00754 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.5.20; 5.5.4; 26.5.1; 25.5.25 
(591) Xanh đậm, xanh dương, trắng, xanh lá 

cây, vàng cam, đỏ cam 
(731) ANHUI BBCA BIOCHEMICAL CO., 

LTD.  (CN) 
No.73 Daqing Road, Bengbu, Anhui, 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Axit xitric dùng cho mục đích công nghiệp; axit xitric (dùng để bảo quản thức 

ăn); muối natri citrat (chế phẩm hóa học); axit lactic dùng cho mục đích công nghiệp; 
đường glucoza dùng cho mục đích công nghiệp; tinh bột dùng cho mục đích công 
nghiệp; điataza dùng cho mục đích công nghiệp; hóa chất dùng trong công nghiệp; chế 
phẩm hoá học để bảo quản thức ăn.  

 
 

(210) 4-2011-00755 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Xanh dương. 
(731) HAO YU WATERTEC. LTD.  (TW) 

No. 2, Ln. 701, Renhua Rd., Dali City, 
Taichung County 412, Taiwan 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị phân phối nước, thiết bị lọc nước; thiết bị làm sạch nước. 

 
 

(210) 4-2011-00757 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông IFM  (VN) 
Tầng 10, P10.05, tòa nhà V.E.T, 98 
Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Phát hành sách báo; quảng cáo thương mại; dịch vụ quảng cáo ngoài trời; 

quảng cáo trên báo chí; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại, quảng cáo, giới thiệu 
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sản phẩm; xuất bản những ấn phẩm quảng cáo; thực hiện các chương trình quảng cáo 
trên truyền hình; quảng cáo trên các phương tiện truyền thanh. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ dàn dựng chương trình phát thanh truyền hình; xuất bản sách, báo, 
tạp chí; tổ chức các sự kiện như thu xếp, hướng dẫn, giới thiệu các cuộc hội nghị, hội 
thảo và các hoạt động quan hệ cộng đồng. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế mỹ thuật, quảng cáo, đồ hoạ; tạo mẫu in các ấn phẩm quảng 
cáo như: ấn phẩm giới thiệu công ty (catalogue), tờ rơi (brochure), biểu tượng (logo). 

 
 
 

(210) 4-2011-00758 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.9.19; A9.9.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất & 
thương mại Tân Văn  (VN) 
Lô 133 khu giãn dân Yên Phúc, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-00759 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A25.7.22; 26.11.3; 26.2.7 
(591) Xanh lam, xanh nước biển, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất & 

thương mại Trí Thành  (VN) 
Tổ 9, khu vực 4, phường An Bình, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 29: Bò viên, cá viên, tôm viên, xúc xích; chả lụa (giò lụa); chả giò rÕ. 
 

Nhóm 30: Tương ớt. 
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(210) 4-2011-00760 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12; 26.4.2 
(591) Cam, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Indochina  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà 3D, đường Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xúc tiến thương mại; tư vấn trong tổ chức và điều hành 
kinh doanh (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính); dịch vụ quan hệ công chúng; tư 
vấn chiến lược phát triển thương hiệu; mua bán, phân phối: băng video, đĩa CD, VCD, 
chương trình trò chơi trực tuyến, trò chơi truyền hình; mua bán hàng thủ công mỹ nghệ. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức chuyến du lịch; dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa; dịch vụ 
vận tải hành khách và vận chuyển hàng hóa. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 

 
Nhóm 41: Ghi âm, xuất bản âm nhạc; sản xuất chương trình truyền hình; trường quay 
điện ảnh; giáo dục và đào tạo; tổ chức sự kiện về văn hóa, giáo dục. 

 
Nhóm 42: Thiết kế hệ thống máy tính; lập chương trình máy tính.; tư vấn thiết kế trang 
web; thiết kế quảng cáo; thiết kế biển hiệu, pano, áp phích quảng cáo; thiết kế đồ họa. 

 
 

(210) 4-2011-00761 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.1; 7.11.10 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Indochina  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà 3D, đường Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Tạp chí; sách; báo. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại, internet; dịch vụ cung cấp trực tuyến 
diễn đàn cộng đồng cho người sử dụng internet với mục đích gửi, tìm kiếm, theo dõi, 
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tham gia, phê bình, đánh giá và bình luận thông tin; cung cấp trực tuyến bản tin điện tử 
nhằm truyền thông tin giữa những người sử dụng mạng máy tính với nhau. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí trên truyền hình; biên tập và xuất bản báo chí và tạp chí định 
kỳ; sản xuất phim ký sự; dịch vụ lồng tiếng, phụ đề, phụ họa. 

 
 

(210) 4-2011-00762 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; A5.3.14; A5.3.13 
(591) Nâu, trắng. 
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng dưỡng thể; nước thơm dưỡng thể; kem dưỡng thể; dầu 

dưỡng thể; mỹ phẩm chăm sóc da mặt và toàn thân; xà phòng kem dưỡng thể. 
 
 

(210) 4-2011-00763 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  
(KR) 
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; thuốc nhuộm tóc; kem dưỡng tóc; dầu xả tóc; thuốc 

nhuộm màu cho tóc; xà phòng mỹ phẩm; kem đánh răng.  
 
 

(210) 4-2011-00765 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 7.1.13 
(731) Công ty TNHH Thiên Tiến Phát 

(VN)  (VN) 
Đội 3, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
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(210) 4-2011-00766 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 4.3.20; 4.3.3; 25.1.25; 25.1.5; 3.7.3 
(591) Đỏ, vàng, cam, xanh biển đậm, xanh lá 

cây đậm, nâu đỏ, trắng. 
(731) Cơ sở Như Lan  (VN) 

66 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh trung thu; bánh dẻo; bánh nướng; bánh trung thu chay. 

 
 

(210) 4-2011-00767 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Gia Kiệm  (VN) 
104/4H Võ Dõng, xã Gia Kiệm, huyện 
Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Dưa kiệu, dưa củ hành, dưa mắm, dưa leo ngâm giấm, thịt đầu heo ngâm 

giấm, dưa củ cải, dưa món, dưa tỏi, chôm chôm đóng lon, chuối chiên, trái khổ qua sấy 
khô. 

 

 
(210) 

 
4-2011-00768 

 
(220) 

 
13.01.2011 

  (441) 25.03.2011 
(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 

LIMITED   (AE) 
DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27, P.O. 
Box 506807 Dubai, UAE  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược phẩm, chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  

 
 

(210) 4-2011-00769 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 
LIMITED    (AE) 
DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27, P.O. 
Box 506807 Dubai, UAE   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược phẩm, chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2011-00770 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 
LIMITED    (AE) 
DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27, P.O. 
Box 506807 Dubai, UAE   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược phẩm, chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00771 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A1.5.3 
(591) Xanh lam, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phát triển giải 
pháp công nghệ Điện Tự Động 
Hóa  (VN) 
Số 5, Tô Vĩnh Diện, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công theo đơn đặt hàng: tủ điện.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00774 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.3.1; 3.9.16; A5.3.14; A5.3.13 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần đông lạnh 

thủy sản Long Toàn   (VN) 
Khóm 2, thị trấn Duyên Hải, huyện 
Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đông lạnh và bảo quản; cá đã chế biến; tôm đã chế biến; mực đã 

chế biến, cá khô, mực khô. 
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(210) 4-2011-00775 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Chí Vạn  
(VN) 
10 Phan Đình Phùng, khóm 2, phường 2, 
thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-00776 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 24.17.5 
(591) Vàng đậm, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Nam Dương   (VN) 
R4-93 Hưng Gia 2, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ phát hành phim ảnh và chương trình truyền hình. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-00778 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.9.1; A26.11.12; 1.15.5 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Mi Sa   (VN) 
8A Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh, bông y tế. 
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(210) 4-2011-00780 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) JAGUAR CARS LIMITED   (GB) 
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 
4LF, United Kingdom 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Các loại xe cộ mặt đất có động cơ và các bộ phận và linh kiện của chúng.  

 
 

(210) 4-2011-00781 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) JAGUAR CARS LIMITED    (GB) 
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 
4LF, United Kingdom 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Các loại xe cộ mặt đất có động cơ và các bộ phận và linh kiện của chúng.  

 
 

(210) 4-2011-00782 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) JAGUAR CARS LIMITED    (GB) 
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 
4LF, United Kingdom 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Các loại xe cộ mặt đất có động cơ và các bộ phận và linh kiện của chúng.  

 
 

(210) 4-2011-00784 (220) 13.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 6.1.2; 1.15.23; 24.15.1 
(591) Xanh dương, xanh lá mạ, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

và triển khai sản phẩm khoa 
học công nghệ sáng tạo Trần 
VŨ   (VN) 
444 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 20: Tủ; bàn; ghế; kệ (dùng cho ngành y tế và phòng thí nghiệm).  
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(210) 4-2011-00786 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thái Sơn (ThaiSon Group., JSC)  
(VN) 
Số 45 phố Hồ Đắc Di, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn; thực phẩm được chế biến từ thịt lợn; thực phẩm đóng hộp từ thịt lợn.  
 

Nhóm 43: Chuỗi nhà hàng, nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán rượu. 
 
 
 

(210) 4-2011-00787 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
tư vấn công nghệ Nguyên Gia  
(VN) 
Số nhà 204C, đường Hồng Mai, phường 
Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Camera giám sát. 

 
 
 

(210) 4-2011-00788 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A25.7.21; 26.4.2; 26.11.3; 20.5.7 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại sản xuất trang 
trí nội thất Kiến Phước Thành  
(VN) 
243 Phan Anh, khu phố 10, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hàng trang trí nội, ngoại thất.  
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(210) 4-2011-00789 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thép Thái 
Bình Dương  (VN) 
Đường số 1, khu công nghiệp Thanh 
Vinh, huyện Hoà Vang, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 06: Thép các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán sắt thép.  
 
 

(210) 4-2011-00790 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.5.1; A1.1.10; 3.9.16 
(591) Xanh dương, trắng đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Phú 
Nông - LT   (VN) 
Số 96, ấp Bình Dân, xã Nhị Mỹ, huyện 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 31: Tôm giống.  

 
 

(210) 4-2011-00793 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Hà Phú Thọ   (VN) 
877, ấp Phú Thọ, xã An Long, huyện 
Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh trung thu và bánh ngọt các loại.  

 
 

(210) 4-2011-00794 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.1; 26.1.2 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xây dựng và thương mại 
Quốc An  (VN) 
Ninh Giang, xã Danh Thắng, huyện Hiệp 
Hòa, tỉnh Bắc Giang 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
 
 

(210) 4-2011-00795 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.5.20; 1.15.15; 5.5.16 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng Hoa Sen  (VN) 
243/22 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; xây dựng; khai thác mỏ; 

dịch vụ khai thác đá. 
 
 

(210) 4-2011-00796 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.5.20; 5.5.16; 1.15.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lạc An  (VN) 
243/9/10L Tô Hiến Thành, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; xây dựng; khai thác mỏ; 

dịch vụ khai thác đá. 
 
 

(210) 4-2011-00797 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 6.1.2; A5.5.20; 1.15.15; 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lạc An   (VN) 
243/9/10L Tô Hiến Thành, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 37: Giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; xây dựng; khai thác mỏ; 

dịch vụ khai thác đá. 
 

 

(210) 4-2011-00799 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.5 
(591) Đen, trắng, cam, cam đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và xây dựng 
Công Khôi  (VN) 
85 đường 12, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2011-00800 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.5 
(591) Đen, trắng, da cam, da cam đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và xây dựng 
Công Khôi   (VN) 
85 đường 12, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 
 
 

(210) 4-2011-00803 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(300) 85/084,560 14.07.2010 US 

(731) LIEBERT CORPORATION   (US) 
1050 Dearborn Drive Columbus, Ohio 
43085, U.S.A.  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Hệ thống quản lý trung tâm dữ liệu và phòng máy tính được tạo thành bởi bộ 

điều khiển điện tử để kiểm soát điều hòa không khí và nhiệt độ, bộ cảm biến dòng không 
khí, hệ thống làm mát, điều khiển quạt, tủ và giá đỡ, các tấm ngăn, màn cửa và cửa.  

 
 
 

(210) 4-2011-00804 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(300) 85/125,913 09.09.2010 US 

(731) LIEBERT CORPORATION   (US) 
1050 Dearborn Drive Columbus, Ohio 
43085, U.S.A.  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Hệ thống quản lý trung tâm dữ liệu và phòng máy tính được tạo thành bởi bộ 

điều khiển điện tử để kiểm soát điều hòa không khí và nhiệt độ, bộ cảm biến dòng không 
khí, mô đun nối dây, bộ ổn định điện thế, bộ cấp nguồn liên tục, hệ thống làm mát, điều 
khiển quạt, tủ, giá đỡ, tấm ngăn, cửa, phần mềm để giám sát trung tâm dữ liệu và các 
thiết bị thuộc cơ sở hạ tầng của phòng máy vi tính.  
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(210) 4-2011-00805 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(300) 85/084,568 14.07.2010 US 

(731) LIEBERT CORPORATION    (US) 
1050 Dearborn Drive Columbus, Ohio 
43085, U.S.A.  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Mô-đun điện tử cho hệ thống phân phối công suất kiểu dạng bảng, tấm; mô- 

đun điện tử cho hệ thống UPS (bộ cấp nguồn liên tục); mô-đun phần cứng cho hệ thống 
phân phối công suất kiểu dạng bảng, tấm; mô-đun phần cứng cho hệ thống UPS (bộ cấp 
nguồn liên tục).   

 
 
 
 

(210) 4-2011-00806 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) TOYO-SASAKI GLASS Co., Ltd.   (JP) 
2-1-3, Nihonbashi-Bakurocho, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 21: Bộ đồ ăn không kể dao, dĩa và thìa; đồ chứa đựng bằng thủy tinh dùng cho gia 

dụng và nhà bếp; bình bằng thủy tinh để bảo quản đồ ăn; thùng (xô) nước đá; lọ đựng hạt 
tiêu; lọ đựng đường; lọ trộn muối; dụng cụ vắt ép chanh; bình cắm hoa.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00807 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây đậm. 
(731) TOYO-SASAKI GLASS Co., Ltd.   (JP) 

2-1-3, Nihonbashi-Bakurocho, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 21: Bộ đồ ăn không kể dao, dĩa và thìa; đồ chứa đựng bằng thủy tinh dùng cho gia 

dụng và nhà bếp; bình bằng thủy tinh để bảo quản đồ ăn; thùng (xô) nước đá; lọ đựng hạt 
tiêu; lọ đựng đường, lọ trộn muối; dụng cụ vắt ép chanh; bình cắm hoa.  
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(210) 4-2011-00808 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 25.1.25; 24.9.1 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hà An Hạnh  
(VN) 
Nhà B22-B23-B24-B25, khu nhà ở Kim 
Sơn, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: bồn vệ sinh, vòi nước, vòi rửa tay, bồn rửa mặt, sứ vệ sinh.  
 

Nhóm 19: Gạch ốp lát.  
 
 
 

(210) 4-2011-00810 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lạc An  (VN) 
243/9/10L Tô Hiến Thành, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 37: Giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; xây dựng; khai thác mỏ; 

dịch vụ khai thác đá. 
 
 
 

(210) 4-2011-00811 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.3.13; A26.11.12; A3.7.24; 24.17.25; 
24.17.17 

(591) Đen, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV ứng dụng 
công nghệ và DV truyền 
thông Âu Lạc (Alta Media)  
(VN) 
17 Đông Sơn, phường 7, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông. 
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(210) 4-2011-00814 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.23; A26.11.12; 1.15.24; 26.1.1; 
3.7.17 

(591) Xanh nước biển, xanh da trời, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
kinh doanh xuất nhập khẩu 
Trung Việt  (VN) 
Tổ 12, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 

Nhóm 35: Mua bán nước uống tinh khiết. 
 
 

(210) 4-2011-00815 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thái Phương 
Anh  (VN) 
Số 2A, ngõ Hàng Đậu, phố Hàng Đậu, 
phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ sứ; đồ gốm; đồ gốm dùng trong gia đình; đồ trang trí bằng sứ; đồ pha lê 

(đồ thuỷ tinh); bình (vại) bằng thuỷ tinh.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm về đồ gốm, sứ, thuỷ tinh; men gốm sứ; tác phẩm nghệ 
thuật bằng gốm, sứ. 

 
 

(210) 4-2011-00816 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.1; 26.2.7 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Trung Ương 3   (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-00817 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.1; A1.1.10; 26.13.1 
(591) trắng, xanh, đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Trung Ương 3   (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-00818 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.1; 7.3.11; 7.1.24; 26.3.2; 24.5.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, xám 

nâu. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Khải Minh  
(VN) 
18A Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Võ Trần (VO TRAN 

CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, bao gồm: mua bán bất động sản, cho thuê bất động 

sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ cầm đồ.  
 
 
 

(210) 4-2011-00819 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại và 
Dược phẩm Quốc Tế Nam 
Khánh   (VN) 
Số 16, ngõ 245/66, phố Định Công, tổ 18 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-00820 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dược phẩm quốc tế Nam 
Khánh    (VN) 
Số 16, ngõ 245/66, phố Định Công, tổ 
18, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-00821 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.1; 24.15.21; 3.7.3 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh út Hiền  (VN) 
Số 22/3 Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt gà ác, trứng gà ác (thực phẩm).  

 
 

(210) 4-2011-00826 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Hồ Thanh Nhanh   (VN) 
378D/14B khu vực 3, phường An Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-00829 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.15; A5.5.20; A25.3.15 
(591) Xanh dương đậm, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần BT Việt Nam  

(VN) 
Số 1B, phố Trung Liệt, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH IPIC GROUP (IPIC 
GROUP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa (trong đó sữa là chủ yếu, không thuộc nhóm khác); 
bơ (làm từ sữa); pho mát; sữa chua (không thuộc nhóm khác); sữa đậu nành (không 
thuộc nhóm khác).  

 
Nhóm 35: Mua bán sữa, đồ uống làm từ sữa (trong đó sữa là chủ yếu), bơ, pho mát, sữa 
chua, sữa đậu nành.  

 
 

(210) 4-2011-00830 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH giải pháp đô thị 
Nam Hải  (VN) 
Phòng 405B, số 133 Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy bơm nước.  

 
 

(210) 4-2011-00831 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.5; 26.3.23; 26.13.25 
(731) GUANGDONG SHENGJIE FIRE 

PROTECTION EQUIPMENT CO., 
LTD.  (CN) 
Xianyong Industrial Zone, Qiaonan 
Street, Panyu District, Guangzhou, 
Guangdong Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Bình cứu hoả; thiết bị dập lửa; còi báo cháy; thiết bị báo khói; xe cứu hoả; 

thiết bị bảo hộ cá nhân chống tai nạn. 
 
 

(210) 4-2011-00832 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Linh Đạt  (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, Dị Sử, Mỹ Hào, 
tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-00833 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Hồng Bàng   (VN) 
Tầng 2, số 17 Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00834 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ và dược phẩm 
ZORRO   (VN) 
Nhà số 19, ngách 93/5, ngõ 93 (tổ 12), 
phố Giáp Nhị (phường Thịnh Liệt), quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00835 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Trần Văn Kiên   (VN) 
Cụm 3, thôn Thượng Hiệp, xã Tam Hiệp, 
huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
947 

(210) 4-2011-00836 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Trần Văn Kiên    (VN) 
Cụm 3, thôn Thượng Hiệp, xã Tam Hiệp, 
huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, 

thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 
 

(210) 4-2011-00837 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Trần Văn Kiên    (VN) 
Cụm 3, thôn Thượng Hiệp, xã Tam Hiệp, 
huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ 
phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương 
thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 
 
(210) 

 
4-2011-00838 

 
(220) 

 
14.01.2011 

  (441) 25.03.2011 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm ¸ 

Đông   (VN) 
Số 130, đường Trường Chinh, phường 
Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-00839 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm ¸ 
Đông   (VN) 
Số 130, đường Trường Chinh, phường 
Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00840 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm ¸ 
Đông   (VN) 
Số 130, đường Trường Chinh, phường 
Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00841 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm ¸ 
Đông   (VN) 
Số 130, đường Trường Chinh, phường 
Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-00842 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm ¸ 
Đông   (VN) 
Số 130, đường Trường Chinh, phường 
Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-00844 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty Tuấn Phương - (TNHH)  
(VN) 
Thông Dương ổ, xã Phong Khê, huyện 
Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy, khăn tay bỏ túi bằng giấy, hộp các tông bằng giấy, giấy 

gói hàng, giấy vệ sinh, giấy viết. 
 
 

(210) 4-2011-00845 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty Tuấn Phương - (TNHH)  
(VN) 
Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, huyện 
Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy, khăn tay bỏ túi bằng giấy, hộp các tông bằng giấy, giấy 

gói hàng, giấy vệ sịnh, giấy viết. 
 
 

(210) 4-2011-00846 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.6; 26.11.3 
(591) Xanh tím than, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ giao nhận vận tải 
Liên Đại Phát  (VN) 
273/17 Lạc Long Quân, phường 3, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã chế biến: tôm, cua, ghẹ, mực và các loại rau củ quả đã được 
chế biến để tiêu dùng hoặc bảo quản.  

 
Nhóm 31: Thủy hải sản còn tươi sống, rau, củ và hoa quả tươi tất cả chưa qua chế biến.  

 
 

(210) 4-2011-00847 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Vinh Đạt  (VN) 
985/81 Lạc Long Quân, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 26: Nguyên phụ liệu ngành may mặc: khóa kéo, cúc áo, khuy bấm, khóa cài.  

 
 

(210) 4-2011-00849 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.5.20; A5.3.13; A5.3.15 
(731) Công ty cổ phần quốc tế y tế 

Tam Sơn   (VN) 
Tầng 1, khách sạn ATS, 33B Phạm Ngũ 
Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước thơm dùng cho mỹ phẩm, nước hoa, chất tẩy rửa, 

dược phẩm, thiết bị y tế; dịch vụ quảng cáo; tổ chức hội chợ triển lãm với mục đích 
thương mại.   

 
Nhóm 44: Bệnh viện; phòng khám đa khoa; nhà nghỉ dưỡng bệnh; dịch vụ vật lý trị liệu; 
dịch vụ xông hơi, mát - xa; dịch vụ tư vấn về chăm sóc sắc đẹp.  

 
 

(210) 4-2011-00851 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Song Thái   (VN) 
Phố Nỉ, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải hành khách, vận 
chuyển hàng hóa; cho thuê kho bãi; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê xe ô tô.  

 
 

(210) 4-2011-00852 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hồng Bích   (VN) 
29/71 phố Đại Đồng, phường Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Gia vị; gia vị thập cẩm; cây quế (gia vị); đinh hương (gia vị); bột cà-ri (gia vị); 

hạt tiêu.  
 
 

(210) 4-2011-00854 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.3.1; A25.1.10 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
túi xách Ngọc Châu  (VN) 
467/29 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Túi sách dành cho phụ nữ, ba lô, túi sách học sinh, túi thể thao, va li, túi du 

lịch.  
 
 

(210) 4-2011-00855 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A11.3.7 
(731) Công ty cổ phần Công nghệ 

và Dịch vụ Nam Hoàng Hà  
(VN) 
Đội 8, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện, 

căng tin, quán ăn tự phục vụ, quán rượu nhỏ.  
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(210) 4-2011-00856 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.13.1; A17.2.2; 24.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Lạc 
Vạn Gia  (VN) 
Lô 16, TT4, khu đô thị Mỹ Đình - Sông 
Đà, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn  

 
 

(210) 4-2011-00859 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.15.2; 5.1.1; A5.1.16; A24.15.13 
(591) Đen, xanh. 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại B.H  (VN) 
ấp 1B, An Phú, Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm từ gỗ và gỗ mỹ nghệ như: giường; tủ; bàn; ghế; kệ.  
 

Nhóm 35: Mua bán; các sản phẩm từ gỗ và gỗ mỹ nghệ như: giường, tủ, bàn, ghế, kệ, đồ 
điêu khắc, tranh sơn mài. 

 
 

(210) 4-2011-00860 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.3.13; 3.7.17; 26.4.1; A3.7.24 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần địa ốc Long 

Điền  (VN) 
104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, mua bán thiết bị lắp đặt trong xây dựng.  
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản.  
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Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; xây dựng 
công trình đường bộ; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.  

 
 
 

(210) 4-2011-00861 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 7.1.6 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Sài Gòn SPA  (VN) 
105 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể: chậu rửa (thiết bị vệ sinh); vòi giội nước (nhà vệ sinh); 

bồn tắm; vòi hoa sen, thiết bị sấy khô tay bằng khí nóng, phòng xông hơi nước (di 
chuyển được); phòng xông hơi khô nguyên bộ (di chuyển được).  

 
Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu thiết bị vệ sinh cụ thể: chậu rửa (thiết bị vệ sinh); vòi 
giội nước (nhà vệ sinh); bồn tắm; vòi hoa sen; thiết bị sấy khô tay bằng khí nóng; phòng 
xông hơi nước, xông hơi khô (di chuyển được). 

 
Nhóm 44: Mát xa (massage); xông hơi xoa bóp (tắm hơi); chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp 
(Spa); vật lý trị liệu; tư vấn về thẩm mỹ.  

 
 
 

(210) 4-2011-00862 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.9.1; A14.7.7 
(731) Nguyễn Thị Hồng Loan  (VN) 

47 Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Kìm cắt da và móng tay.  
 

Nhóm 35: Mua bán: kìm cắt da và móng tay.  
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(210) 4-2011-00863 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 
LIMITED   (AE) 
DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27, P.O. 
Box 506807 Dubai, UAE  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược phẩm, chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  

 
 

(210) 4-2011-00864 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 
LIMITED    (AE) 
DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27, P.O. 
Box 506807 Dubai, UAE   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược phẩm, chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  

 
 

(210) 4-2011-00865 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH Nam Bộ   (VN) 
88A-B, Trần Huy Liệu, F.15, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2011-00866 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH Nam Bộ   (VN) 
88A-B, Trần Huy Liệu, F.15, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt cỏ.  
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(210) 4-2011-00867 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
Toàn Cầu   (VN) 
44-46 đường số 21A, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Các loại kem bôi (mỹ phẩm). 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
 

 

(210) 4-2011-00868 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH Delphi   (VN) 
Số 86, tập thể trường công nhân xây 
dựng, phường Đại Phúc, thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc phá thai. 

 
 

(210) 4-2011-00869 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH Nam Bộ   (VN) 
88A-B, Trần Huy Liệu, F. 15, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt cỏ. 

 
 

(210) 4-2011-00870 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.2; A26.11.9; 25.7.20; 26.3.4; 26.4.1
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

dương đậm, xanh dương nhạt. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư IMG  

(VN) 
27B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán gas, vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị, vật tư ngành xây dựng; 
quảng cáo; tư vấn nghiệp vụ về thương mại; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông. 

 
Nhóm 36: Hãng bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất 
động sản; định giá bất động sản; môi giới thương mại.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu dự án.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng; dịch vụ khách sạn; nhà hàng du lịch; khu nghỉ dưỡng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00871 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) KKC CORPORATION CO. LTD.   (KR) 
Rm no.1924 Rosedale Bldg.724, SuSeo-
Dong, GangNam-Gu, Seoul, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-00872 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A3.7.24; 2.9.14; A2.9.15 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Giáo Dục Cộng Đồng  
(VN) 
16- 18 tổ 8, xã Đông Ngạc, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
957 

(210) 4-2011-00875 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2; 1.15.11 
(591) Đỏ, vàng, xanh da trời, trắng, xanh 

dương, xanh dương nhạt, xanh tím. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Trí 

Quang   (VN) 
127/44/22 Mai Xuân Thưởng, phường 4, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 16: Túi ni lông đựng rác.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00876 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.5.1; A1.1.10 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, da cam, 

xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH Toàn Thịnh 

Phát Bình Thuận  (VN) 
Thôn Thuận Thành, xã Thuận Quí, 
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 
Thuận 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn, khu nghỉ dưỡng (resort); nhà hàng ăn uống.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00877 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SST BEARING CORP.   (US) 
154 Commerce Blvd., Loveland, Ohio 
45140, USA.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: ổ trục các loại như: ổ bi, vòng bi, ổ bạc (dùng để đỡ các trục chuyển động).  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
958 

(210) 4-2011-00878 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản U&I (VN)   (VN) 
Số 9 Ngô Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, 
thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê 

bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng; xây dựng công nghiệp; xây dựng cầu đường; trang trí nội 
thất, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tư vấn giám sát thi công xây dựng. 

 
 

(210) 4-2011-00879 (220) 14.01.2011 
  (441) 

(731) 
25.03.2011 
Công ty cổ phần bất động 
sản U&I (VN)  (VN) 
Số 9 Ngô Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, 
thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê 

bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng; xây dựng công nghiệp; xây dựng cầu đường; trang trí nội 
thất, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tư vấn giám sát thi công xây dựng. 

 
 

(210) 4-2011-00880 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.7.3; A3.7.24; 3.7.9; 3.7.23 
(591) Vàng, vàng nhạt, đỏ, trắng, xám, đen. 
(731) Công ty TNHH rượu nếp và chế 

biến thực phẩm Kinh Bang 
(VN)  (VN) 
Xóm Tân Hạ, xã Thiên Lộc, huyện Can 
Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu nếp; rượu vang; rượu rum; rượu uýt ki.  
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(210) 4-2011-00881 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.3.14; A5.3.13; 1.15.15; 26.1.2; 
A11.3.7 

(591) Xám, trắng, đen, xanh rêu nhạt. 
(731) Công ty TNHH Thu Oanh (VN)  

(VN) 
ấp 3, thị trấn Ngã Năm, huyện Ngã Năm, 
tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, cụ thể: kem dưỡng da, sữa tắm, sữa rửa mặt. 

 
 
 

(210) 4-2011-00882 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.1; A11.3.4 
(591) Nâu, vàng, đỏ, trắng, đen, nâu đỏ 
(731) Lê Hoài Linh   (VN) 

34/38 đường số 9A, khu phố 5, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột.   

 
 
 

(210) 4-2011-00883 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 18.3.2; 18.3.23; A12.1.25; 9.7.1 
(591) Xanh tím, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Đào Trung Hưng  
(VN) 
259 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 06: Khung võng xếp bằng kim loại.  
 

Nhóm 22: Cái võng, túi vải dùng đựng võng. 
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(210) 4-2011-00885 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) DIAGEO BRANDS B.V   (NL) 
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, 
The Netherlands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (POLESTAR IP COM.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
 
 

(210) 4-2011-00886 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 25.1.25; 1.5.1; 26.11.3 
(591) Trắng, xanh lục, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, đỏ tươi, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
thương mại tổng hợp 576  (VN) 
Nhà ông Bùi Đình Long, xóm 2, xã Nam 
Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ: xây dựng công nghiệp, xây dựng dân dụng, xây dựng giao thông, xây 

dựng thủy lợi. 
 
 
 

(210) 4-2011-00887 (220) 14.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 7.1.24; A7.1.11 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng Đại Thành  (VN) 
Số 221, đường Lê Duẩn, khối 13, phường 
Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, quản lý bất động sản, cho thuê bất động 

sản, môi giới bất động sản, đánh giá bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng. 
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(210) 4-2011-00888 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại thực phẩm K A T  
(VN) 
81/42 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa.  
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc. 
 
 
 

(210) 4-2011-00889 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại thực phẩm K A T  
(VN) 
81/42 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 29: Sữa.    
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc. 
 
 
 

(210) 4-2011-00895 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 18.3.21 
(591) Cam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
KHT  (VN) 
103B/3 khu vực 5, phường An Bình, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 36: Đại lý và môi giới bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm: trách nhiệm dân sự, tai 

nạn con người, bảo hiểm tài sản.  
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa, thuê phương tiện vận chuyển, bốc dỡ 
hàng hóa.  
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(210) 4-2011-00896 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A3.7.24; 3.7.1; 1.15.23 
(591) Đen, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện tử Hoàng An  (VN) 
7A/19/31 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu video.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ điện gia dụng; mua bán xe đạp và phụ tùng xe đạp; mua bán dây 
điện.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00897 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.3.14 
(591) Xanh lá, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
mỹ phẩm Thảo Dược  (VN) 
423/32F Lạc Long Quân, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00898 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Xám. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại xuất nhập khẩu 
Gia Linh   (VN) 
71/32 Bùi Đình Túy, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2011-00900 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Khang Duy   (VN) 
312 Trường Chinh, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00901 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.3.20; A5.3.15; A1.1.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Biển Xanh  (VN) 
¤ số 6 + 7 lô 15, khu dân cư du lịch 
Đông Hùng Thắng, phường Bãi Cháy, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu hồi (dùng cho mục đích mỹ phẩm); tinh dầu tuyết tùng (dùng cho 

mục đích mỹ phẩm); mỹ phẩm; tinh dầu (dùng cho mục đích mỹ phẩm); nước hoa; xà 
phòng; kem đánh răng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00903 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển truyền hình Hà Nội  
(VN) 
Số 30, phố Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo.  
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(210) 4-2011-00904 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất nước đá Hoà Bình  
(VN) 
588 ấp 1 Nguyễn Văn Tạo, xã Long 
Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  

 
 
 

(210) 4-2011-00905 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.1; 26.1.5; 26.1.1 
(591) Đỏ, cam, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Mục Tiêu  (VN) 
A3.10 Hoàng Anh Gia Lai 1, Số 357 Lê 
Văn Lương, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo.  

 
 
 

(210) 4-2011-00906 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.1.17; A17.5.21 
(591) Đỏ, cam, vàng, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư và xây dựng Đất Vàng  (VN)
81 đường số 9, khu dân cư Trung Sơn, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, san lấp mặt bằng, sửa chữa 

nhà ở. 
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(210) 4-2011-00907 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Thanh bằng kim loại (vật liệu xây dựng); khung bằng kim loại (vật liệu xây 

dựng); trần vách ngăn bằng kim loại; tấm ốp bằng kim loại dùng trong xây dựng; phụ 
kiện bằng kim loại dùng cho nội thất; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện xây 
dựng bằng kim loại; khung trần bằng kim loại; khung vách ngăn bằng kim loại; vách 
ngăn và cấu kiện lắp ghép bằng kim loại.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00908 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Vĩnh Tường   (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Thanh bằng kim loại (vật liệu xây dựng); khung bằng kim loại (vật liệu xây 

dựng); trần vách ngăn bằng kim loại; tấm ốp bằng kim loại dùng trong xây dựng; phụ 
kiện bằng kim loại dùng cho nội thất; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện xây 
dựng bằng kim loại; khung trần bằng kim loại; khung vách ngăn bằng kim loại; vách 
ngăn và cấu kiện lắp ghép bằng kim loại.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00909 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Vĩnh Tường   (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Thanh bằng kim loại (vật liệu xây dựng); khung bằng kim loại (vật liệu xây 

dựng); trần vách ngăn bằng kim loại; tấm ốp bằng kim loại dùng trong xây dựng; phụ 
kiện bằng kim loại dùng cho nội thất; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện xây 
dựng bằng kim loại; khung trần bằng kim loại; khung vách ngăn bằng kim loại; vách 
ngăn và cấu kiện lắp ghép bằng kim loại.  
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(210) 4-2011-00920 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần Sinh học và 
Y học Tái tạo    (VN) 
Toà nhà FPT Cầu Giấy, lô B2, cụm Sản 
xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp 
nhỏ, đường Phạm Hùng, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 

(210) 4-2011-00921 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.17.5 
(731) Công ty cổ phần Sinh học và 

Y học Tái tạo    (VN) 
Toà nhà FPT Cầu Giấy, lô B2, cụm Sản 
xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp 
nhỏ, đường Phạm Hùng, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-00922 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 6.1.2; 7.15.1; 7.15.22 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 

dựng Hạ Long   (VN) 
Thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện 
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Gạch; đá; sỏi; vôi; xi măng; gỗ xây dựng.  
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Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng.  
 
 

(210) 4-2011-00923 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A2.3.16; A2.1.16; 2.1.8; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cân Bằng 
Cuộc Sống   (VN) 
2-4 đường số 12, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2011-00925 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân á  (VN) 
Lầu 8, cao ốc Nguyễn Huệ, số 8 Nguyễn 
Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Bia.  

 
 

(210) 4-2011-00926 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân á   (VN) 
Lầu 8, cao ốc Nguyễn Huệ, số 8 Nguyễn 
Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Bia.  

 
 

(210) 4-2011-00927 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.5.16; 24.15.3; A24.15.13 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, cam, hồng. 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

vận tải Ngân Sen   (VN) 
ấp 3, xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách bằng đường bộ tại nội thành hoặc ngoại thành; vận 
tải hàng hóa bằng đường bộ, vận chuyển hành khách bằng xe taxi; vận chuyển hành 
khách bằng xe khách. 

 
 

(210) 4-2011-00928 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A25.7.22; 1.15.19; 1.15.14 
(591) Xanh lá cây, xanh dương nhạt, xanh 

dương đậm, trắng. 
(731) Tổng Công ty thương mại Sài 

Gòn - TNHH một thành viên  
(VN) 
275B Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Âu Cơ (AUCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống, cụ thể là: nước khoáng thiên nhiên; nước uống đóng chai; đồ 

uống không có cồn; nước ép trái cây. 
 

 

(210) 4-2011-00929 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A25.7.22; 1.15.14; 1.15.19 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, 

trắng. 
(731) Tổng Công ty thương mại Sài 

Gòn - TNHH một thành viên  
(VN) 
275B Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Âu Cơ (AUCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống, cụ thể là: nước khoáng thiên nhiên; nước uống đóng chai; đồ 

uống không có cồn; nước ép trái cây. 
 
 

(210) 4-2011-00940 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-00941 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-00942 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-00943 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Kết nối Bán hàng   (VN) 
Phòng 1901, tòa nhà Sai Gon Trade 
Center, số 37 Tôn Đức Thắng, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Dung dịch sơn móng tay móng chân có màu và không màu; móng tay móng 

chân giả; keo dán móng tay móng chân; bút trang điểm sơn sửa vẽ móng; bột men đắp 
móng tay móng chân; sản phẩm dính vào móng (hột xoàn) và làm cho móng lấp lánh.  
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(210) 4-2011-00944 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Kết nối Bán hàng   (VN) 
Phòng 1901, tòa nhà Sai Gon Trade 
Center, số 37 Tôn Đức Thắng, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Dung dịch sơn móng tay móng chân có màu và không màu; móng tay móng 

chân giả; keo dán móng tay móng chân; bút trang điểm sơn sửa vẽ móng; bột men đắp 
móng tay móng chân; sản phẩm đính vào móng (hột xoàn) và làm cho móng lấp lánh.  

 
 

(210) 4-2011-00945 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
sản xuất và dịch vụ Sao Nam  
(VN) 
Số 10, phố Nguyễn Chính, phường Tân 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: sữa rửa mặt, kem dưỡng trắng da, kem chống nắng, kem tẩy tế 

bào chết, mặt nạ dưỡng trắng da.  
 
 
 

(210) 4-2011-00946 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.2.7 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nguyễn Danh   (VN) 
205 Hùng Vương, thành phố Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 06: Thanh trần bằng thép và hợp kim thép mạ kẽm hoặc mạ lạnh; cửa cuốn bằng 

hợp kim thép hoặc bằng nhôm.  
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(210) 4-2011-00947 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY  (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070)  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-00948 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY  (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070)  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-00949 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SEO KYUNG COMPANY  (KR) 
E-Rea Officetel Room 801, 1574-5 
Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, Korea 
(137-070)  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-00960 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
IMEXPHARM    (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-00961 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
A.I.D.A  (VN) 
54A đường 21, khu dân cư Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Sữa chứa albumin (dùng cho mục đích y tế); men sữa dùng trong ngành dược; 

thực phẩm ăn kiêng dùng cho y học; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; sữa ong 
chúa (dùng trong ngành y); sợi thực vật ăn được (dùng cho ngành y). 

 
 

(210) 4-2011-00963 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần Đất hiếm 

Việt Nam (VIETNAM RARE 
EARTH JOINT STOCK COMPANY)  
(VN) 
KCN Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, 
huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Kim loại đất hiếm. 

 
 

(210) 4-2011-00964 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Da cam. 
(731) KWONG LUNG ENTERPRISE CO., 

LTD (TAIWAN)   (TW) 
16FL., No. 105, Sec.2, Tun Hua S.R.D., 
Ta-An Dist., Taipei City, Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 20: Túi ngủ đi cắm trại, gối ngủ đệm; đệm cho vật nuôi trong nhà; tủ treo quần 

áo; gối ôm ở đầu giường.  
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Nhóm 35: Dịch vụ đấu giá; dịch vụ quảng cáo: qua mạng trực tuyến, qua phương tiện 
truyền thông, trên truvền hình; tổ chức triển lãm vì mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; dịch vụ xúc tiến thương mại.  

 
 

(210) 4-2011-00965 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 7.3.1 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) KWONG LUNG ENTERPRISE CO ., 

LTD   (TW) 
16FL., No. 105, Sec.2, Tun Hua S.R.D., 
Ta-An Dist., Taipei City, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 20: Túi ngủ đi cắm trại, gối, đệm, tủ treo quần áo, gối ở đầu giường, đệm dùng 

cho vật nuôi trong nhà.  
 

Nhóm 27: Thảm chùi chân phòng tắm, thảm chùi chân, thảm trải sàn, thảm chùi chân ở 
trước cửa nhà, thảm chống trơn, tấm phủ sàn.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ đấu giá; dịch vụ quảng cáo: qua phương tiện truyền thông, qua mạng 
trực tuyến, trên truyền hình, tổ chức hội chợ, triển lãm vì mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; dịch vụ xúc tiến thương mại.  

 
 

(210) 4-2011-00966 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Xanh dương 
(731) KWONG LUNG ENTERPRISE CO ., 

LTD   (TW) 
16FL., No. 105, Sec.2, Tun Hua S.R.D., 
Ta-An Dist., Taipei City, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 20: Túi ngủ đi cắm trại, gối, đệm, tủ treo quần áo, gối ở đầu giường, đệm dùng 

cho vật nuôi trong nhà.  
 

Nhóm 27: Thảm chùi chân phòng tắm, thảm chùi chân, thảm trải sàn, thảm chùi chân ở 
trước cửa nhà, thảm chống trơn, tấm phủ sàn.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ đấu giá; dịch vụ quảng cáo: qua phương tiện truyền thông, qua mạng 
trực tuyến, trên truyền hình; tổ chức hội chợ, triển lãm vì mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; dịch vụ xúc tiến thương mại.  
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(210) 4-2011-00967 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A14.7.7 
(591) Tím. 
(731) Trần Vĩnh Bảo  (VN) 

Số 107/5 ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 

Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 08: Kìm (kềm) cắt móng tay, móng chân; kìm (kềm) cắt da; dũa móng tay; kéo 

cắt tóc; nhíp nhổ chân mày. 
 

Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: kìm (kềm) cắt da và móng tay, kéo cắt tóc, nhíp 
nhổ chân mày, dũa móng tay các loại. 

 
 

(210) 4-2011-00968 (220) 17.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 25.3.1; 26.1.2 
(591) Trắng, vàng, đen. 
(731) Trần Vĩnh Bảo   (VN) 

Số 107/5 ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 

Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 08: Kìm (kềm) cắt móng tay, móng chân; kìm (kềm) cắt da; dũa móng tay; kéo 

cắt tóc; nhíp nhổ chân mày.    
 

Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: kìm (kềm) cất da và móng tay; kéo cắt tóc; nhíp 
nhổ chân mày; dũa móng tay các loại. 

 
 

(210) 4-2011-00980 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Vàng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 
kế Trường An  (VN) 
39 Hoa Hồng, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Kiến trúc, thiết kế trang trí nội thất, thiết lập bản vẽ xây dựng, trắc địa địa 

chất.  
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(210) 4-2011-00981 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.15; 7.1.24; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
- sản xuất - thương mại - dịch 
vụ - xuất nhập khẩu dầu ăn 
Trường Thọ  (VN) 
307 Phú Thọ Hoà (số mới 289), phường 
Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-00988 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.5.22; 26.13.25; 26.4.1 
(731) CREATION FOOD CO., LTD.   (TW) 

1Fl., No. 1, Lane 152, Sec. 2, Min Chuan 
E. Rd., Taipei, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa béo có chứa cà phê (sữa là chủ yếu), sữa béo dạng bột.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-00989 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm sử dụng với thiết bị kiểm tra lượng đường glucoza trong máu.  
 

Nhóm 10: Thiết bị kiểm tra lượng đường glucoza trong máu.  
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(210) 4-2011-01000 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Tiến 
Lượng    (VN) 
Số 360, Km 10, đường Phạm Văn Đồng, 
xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng nhôm, cửa sổ hai cánh bằng kim loại, cửa bằng kim loại, cửa 

chớp bằng kim loại, khung cửa bằng kim loại.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-01001 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A1.1.10; 26.13.25; 26.11.3 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 

trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ điện 
tử - viễn thông quốc tế Đông 
Dương  (VN) 
52/32T khu phố 4, phường Tân Chánh 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ đổi điện, máy đổi điện, máy biến thế (điện), pin măt trời, bình ắc qui, thiết 

bị xạc dùng cho pin điện.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-01002 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ điện 
tử - viễn thông quốc tế Đông 
Dương   (VN) 
52/32T khu phố 4, phường Tân Chánh 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 09: Bộ đổi điện, máy đổi điện, máy biến thế (điện), pin măt trời, bình ắc qui, thiết 

bị xạc dùng cho pin điện.  
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(210) 4-2011-01003 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ điện 
tử - viễn thông quốc tế Đông 
Dương  (VN) 
52/32T, khu phố 4, phường Tân Chánh 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Bộ đổi điện, máy đổi điện; máy biến thế (điện); pin mặt trời; bình ắc qui; thiết 

bị xạc dùng cho pin điện.  
 
 

(210) 4-2011-01004 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.5.1; 25.7.1; A25.7.8 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hoàng Vinh   (VN) 
Thôn Trung Tín 2, thị trấn Tuy Phước, 
huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 03: Dầu đánh bóng (dùng cho đồ gỗ, kim loại).  

 
 

(210) 4-2011-01005 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Thiên Đức   (VN) 
Số 5, khu tập thể Giáo Viên, đường 
Trung Yên 6, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-01006 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Thiên Đức    (VN) 
Số 5, khu tập thể Giáo Viên, đường 
Trung Yên 6, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-01007 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Thiên Đức    (VN) 
Số 5, khu tập thể Giáo Viên, đường 
Trung Yên 6, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-01008 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Thiên Đức    (VN) 
Số 5, khu tập thể Giáo Viên, đường 
Trung Yên 6, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-01009 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Thiên Đức   (VN) 
Số 5, khu tập thể Giáo Viên, đường 
Trung Yên 6, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-01020 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Cơ sở sản xuất bánh ngọt 
Phương Ngọc   (VN) 
Chợ Tã, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, bánh mỳ, bánh kem. 
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(210) 4-2011-01021 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 1.5.1; 25.7.20 
(591) Xanh nước biển, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần cung ứng 
dịch vụ Bưu Chính  (VN) 
Tầng 2 số 7B ngõ 275 Quan Nhân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát nhanh; dịch vụ giao nhận hàng hoá; dịch vụ lữ hành 

trong nước và lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải hành khách.  
 
 

(210) 4-2011-01023 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.17.5 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Hoá Nông   (VN) 
252 đường TA32, khu phố 2, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón: phân bón lá. 

 
 
(210) 

 
4-2011-01024 

 
(220) 

 
18.01.2011 

  (441) 25.03.2011 
(531) 5.9.24; 5.7.3 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh lá cây, vàng, 

vàng nhạt, nâu, đỏ, hồng, tím, cam. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Hoá Nông   (VN) 
252 đường TA32, khu phố 2, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón lá. 
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(210) 4-2011-01025 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.9.24; 5.7.24 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh dương, xanh da 

trời, xanh lá cây, vàng, vàng nhạt, nâu, 
đỏ, hồng tím. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Hoá Nông    (VN) 
252 đường TA32, khu phố 2, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón lá. 

 
 

(210) 4-2011-01026 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.9.24; 5.7.24 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh dương, xanh da 

trời, xanh lá cây, vàng, vàng nhạt, nâu, 
đỏ, hồng tím. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Hoá Nông    (VN) 
252 đường TA32, khu phố 2, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón lá. 

 
 

(210) 4-2011-01027 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.1.14 
(731) Nguyễn Thế Phương   (VN) 

271/38 Trịnh Đình Trọng, phường Hoà 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị dùng cho xe gắn máy cụ thể là: mô - bin sườn, mô- bin lửa, nút công 
tắc điện, bộ phận đánh lửa (IC), bộ sạc điện, rơ le đề.  

 
Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy: nan hoa, dây phanh (dây thắng), nhông xe, đĩa xe, má 
phanh, bộ ly hợp của xe.  

 
 

(210) 4-2011-01028 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Uyên 
Linh   (VN) 
Số 58/35 Nguyên Hồng, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; mỹ phẩm dùng để chăm sóc tóc, nước hoa.  

 
 

(210) 4-2011-01040 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) ALLOY RODS GLOBAL, INC.    (US) 
411 South Ebenezer Road, Florence, SC 
29501-0545, U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Dây hàn dùng cho hàn hồ quang.  

 
 

(210) 4-2011-01042 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đỏ, trắng. 
(731) YANGJIANGXUANFUREN 

INDUSTRIAL & TRADE CO., LTD.  
(CN) 
Yudong 6th Road, 4th Industrial Zone, 
Dongcheng Town, Yangdong County, 
Yangjiang City, Guangdong Province, 
People's Republic of China. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 08: Dao; kéo; bộ đồ ăn (gồm dao, dĩa, thìa); dụng cụ sửa móng tay; dụng cụ mài 

dao (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công); dụng cụ làm vườn (dụng cụ cầm tay, thao tác 
thủ công).  
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(210) 4-2011-01043 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH Thiên Tiến Phát 
(VN)  (VN) 
Đội 3, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-01044 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OSAKA   (VN) 
Phòng 210, nhà A1, khu tập thể 5 tầng, 
phường Quang Trung, Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-01045 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần FULINK Việt 
Nam   (VN) 
Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-01046 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần FULINK Việt 
Nam   (VN) 
Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-01047 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-01048 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  
(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-01049 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  
(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa: sữa bột, sữa tươi, sữa chua, sữa đặc, váng sữa.  

 
 
 

(210) 4-2011-01060 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần may Sơn Việt  
(VN) 
294 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo đàn ông, quần áo đàn bà quần trẻ em, quần áo lót nam, 

quần áo lót nữ, quần đùi, quần soóc, quần áo thể thao, quần áo bơi, tắm, mũ, nón, tất.  
 
 
 

(210) 4-2011-01061 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.11.1 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần may Sơn Việt  

(VN) 
294 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo đàn ông, quần áo đàn bà quần trẻ em, quần áo lót nam, 

quần áo lót nữ, quần đùi, quần soóc, quần áo thể thao, quần áo bơi, tắm, mũ, nón, tất.  
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(210) 4-2011-01062 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.15; 26.13.25 
(591) Xanh cốm, trắng. 
(731) Công ty cổ phần sữa Đà Lạt  

(VN) 
Số 19B Hai Bà Trưng, phường 6, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 44: Trồng trọt; chăn nuôi bò sữa. 
 
 

(210) 4-2011-01063 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đỏ, xanh dương nhạt. 
(731) Công ty Khải Hoàn - (TNHH)  

(VN) 
Số 386 đường Ngô Gia Tự, phường Tiền 
An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản, môi giới bất động sản, định giá bất động sản.  

 
 

(210) 4-2011-01064 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 18.1.21 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ vận tải Nhất Trung  
(VN) 
Lô 14 đường Bà Huyện Thanh Quan, 
phường Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành 
Sơn, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hoá. 
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(210) 4-2011-01065 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.13.1; A3.11.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Huyện Sĩ   (VN) 

149 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng; mua bán thiết bị dụng 

cụ y tế; mua bán mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-01066 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.1; 26.3.4; 26.1.2 (540) 

 

(731) Cơ sở in Thành Công  (VN) 
Số 7/7C, khu phố 4, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 

 
 

(210) 4-2011-01080 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 7.1.24; 26.11.3 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - xây dựng Phụng 
Hoàng Gia  (VN) 
F13/2W tổ 13, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dưng công trình dân dụng và công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-01081 (220) 18.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Khắc Tuân  (VN) 
163/28/8 Thống Nhất, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 
 

(210) 4-2011-01082 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) CELGENE CORPORATION   (US) 
86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 
07901, United States of America  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược điều trị bệnh về máu và bệnh ung thư.  

 
 

(210) 4-2011-01083 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty dược - trang thiết bị 
y tế Bình Định (BIDIPHAR)   (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-01084 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty dược - trang thiết bị 
y tế Bình Định (BIDIPHAR)    (VN)
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-01085 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty dược - trang thiết bị 
y tế Bình Định (BIDIPHAR)    (VN)
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 
 

(210) 4-2011-01086 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty dược - trang thiết bị 
y tế Bình Định (BIDIPHAR)    (VN)
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-01087 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.6; 26.15.5 
(731) INVISTA Technologies S.µ r.l.  

(CH) 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, 
Switzerland  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt cụ thể như: chỉ thêu, chỉ và sợi lanh, chỉ để khâu, chỉ 

và sợi tơ.  
 
 
 

(210) 4-2011-01088 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) S.C. JOHNSON & SON, INC.   (US) 
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 
53403-2236, USA  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm làm tươi mát không khí; chế phẩm khử mùi không khí; chế phẩm 

làm sạch không khí; chất khử trùng không khí; chất khử mùi dùng cho vải; chất khử mùi 
dùng cho phòng và thảm.  
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(210) 4-2011-01089 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

xanh lá cây nhạt, vàng, ghi. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên chiếu bóng 
ngôi sao BHD    (VN) 
Tầng 18, tòa nhà Prime Center, số 53 
Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, xuất nhập khẩu phim ảnh. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông cụ thể là dịch vụ cung cấp cho người sử dụng sự truy cập 
tới mạng máy tính toàn cầu. 

 
Nhóm 41: Khai thác phòng chiếu phim, chiếu phim tại rạp, cho thuê phim chiếu, cung 
cấp các dịch vụ giải trí trong nhà, sản xuất phim, cho thuê thiết bị và phụ tùng chiếu 
phim. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ.  

 
 
 

(210) 4-2011-01095 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.7.1; A24.7.23 
(591) Trắng, xám, đỏ, đỏ hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sài gòn phụ 
tùng ¤ TÔ  (VN) 
290 An Dương Vương, phường 4, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng ô tô, mua bán nệm ghế da ô tô, mua bán hàng phụ kiện 

trang trí dùng cho ô tô.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa ô tô, dịch vụ cải tạo nâng cấp ô tô, dịch vụ bảo dưỡng ô tô.  
 

Nhóm 42: Thiết kế phụ kiện ô tô. 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 

 

 
990 

(210) 4-2011-01100 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A17.2.2; 25.1.25; 26.1.2 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Trần Đặng Thanh Hồng  (VN) 
206/4 Nguyễn Biểu, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức: vàng, bạc, đá quý, kim cương. 

 
 

(210) 4-2011-01101 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Thành Quốc Việt  (VN) 
171 Nguyễn Hoàng, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in. 
 

Nhóm 35: Mua, bán mực in. 
 
 

(210) 4-2011-01103 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A1.1.10; 26.4.9; 7.1.24 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại dịch vụ Sinh Hùng  
(VN) 
Số 9G2 Trung tâm Thương Mại, phường 
7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị, dụng cụ hệ thống điện, sắt thép, ống thép, kim loại màu, 

máy móc thiết bị phục vụ ngành hàng hải, thiết bị bảo hộ lao động, dụng cụ đo lường, 
máy may công nghiệp, thiết bị hàn kim loại, thiết bị cắt kim loại; mua bán vật tư thiết bị 
ngành giao thông vận tải, ngành công nghiệp, ngành dầu khí, ngành xây dựng, ngành 
hóa chất, ngành lương thực thực phẩm.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa: máy điều hòa không khí, máy giặt, tủ lạnh, máy sấy, tàu, giàn 
khoan dầu khí; xây dựng công trình dân dụng, giao thông.  
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(210) 4-2011-01108 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH viễn thông Lê 
Hoàng  (VN) 
158M Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 38: Thông tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ bảng thông báo điện tử; liên lạc bằng 

thiết bị đầu cuối (máy vi tính, máy trạm); thông tin liên lạc bằng điện báo; thông tin về 
lĩnh vực viễn thông; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01109 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.21; 1.15.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xây dựng Đại Thắng  
(VN) 
86-88 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01123 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và công nghệ Hà 
Minh    (VN) 
B5 lô 5 khu đô thị Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-01124 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và công nghệ Hà 
Minh   (VN) 
B5 lô 5 khu đô thị Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-01125 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Tâm Việt   (VN) 
Số nhà 11, ngõ 8, tổ 36, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-01126 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm và thiết bị y tế 
Phương Lê   (VN) 
A37 lô 12 đô thị mới Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-01129 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) TAN-EI-SYA Co. Ltd.   (JP) 
1-1 Kataguchitakaba, Imizu, Toyama, 
934-0036, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Bánh xe hợp kim của xe cộ; bánh xe nhôm của xe cộ; bánh xe magiê của xe 

cộ.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-01141 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.15.11; 26.15.9 
(591) Trắng, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất thương mại keo dán và 
nhựa tổng hợp Nghiệp Phát  
(VN) 
83 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-01142 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.13; 26.13.1; 25.7.20 
(731) Trung tâm xúc tiến thương 

mại và đầu tư thành phố Hồ 
Chí Minh   (VN) 
92-96 đường Nguyễn Huệ, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm thương mại; dịch vụ xúc tiến thương mại.  
 

Nhóm 41: Tổ chức hội nghị hội thảo.  
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(210) 4-2011-01144 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 4.3.3; A3.9.24 
(591) Vàng nhạt, nâu pha vàng, xanh dương, 

trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhứt Trung Anh   (VN) 
Số 63, quốc lộ 1, phường 10, thành phố 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo dạy nghề lái xe ô tô, xe gắn máy.  

 
 

(210) 4-2011-01145 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.9.1 
(591) Vàng, vàng nhạt, đen, trắng, xanh lá cây.
(731) Hộ kinh doanh giày dép Tùng  

(VN) 
42 đường Hai Bà Trưng, phường 1, thành 
phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán giày dép; mua bán túi xách; mua bán dây thắt lưng dùng trong trang 

phục (dây nịt).  
 
 

(210) 4-2011-01146 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Đỏ, xanh dương, xanh da trời, xanh 

dương sẫm, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Tô Tuấn Tú  

(VN) 
ấp Nội ¤, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, 
huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2011-01149 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.13.25; 26.13.1; 6.1.2; 4.5.2 
(591) Trắng, xanh dương sẫm, xanh lá cây, 

xanh dương, ghi nhạt. 
(731) Jeju Special Self-Governing Province  

(KR) 
312-1, Yeon-dong, Jeju-si, Jeju Special 
Self-Governing Province, 690-700 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ phân phối và dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ: nước uống, nước 

khoáng, nước ép, đồ uống không chứa cồn và rượu.  
 
 

(210) 4-2011-01160 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.7.3; 1.13.1; 24.15.21; 15.7.1 
(591) Xanh dương, xanh dương sẫm, đỏ, xanh 

lá cây, trắng. 
(731) Trung tâm ứng dụng tiến bộ 

khoa học và công nghệ tỉnh 
Sóc Trăng   (VN) 
Số 101/21 đường Hùng Vương, phường 
6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ.  

 
 

(210) 4-2011-01161 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A6.3.13 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xanh 

dương đậm, xanh lá cây, xanh lá mạ, đỏ, 
đen, vàng trắng. 

(731) Cơ sở sản xuất nước uống 
tinh lọc đóng chai Lan Anh  
(VN) 
ấp Mỹ Thuận, thị trấn Huỳnh Hữu 
Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh lọc đóng chai. 
 
 
(210) 

 
4-2011-01162 

 
(220) 

 
19.01.2011 

  (441) 25.03.2011 
(531) 5.3.20; 8.7.5; 5.5.19 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá 

mạ, xanh dương, xanh da trời, nâu, nâu 
nhạt, nâu đen, nâu vàng, đỏ, đen, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh bánh cống 
Phượng Vĩ   (VN) 
2A đường Trần Quang Diệu, khóm 1, 
phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 
Trăng  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn uống phục vụ bánh cống (một loại bánh rán); cửa hàng ăn uống phục 

vụ bánh cống. 
 
 

(210) 4-2011-01163 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 25.1.25; 6.1.2; 6.6.25; 11.3.14 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh 

dương, xanh da trời, vàng, vàng nhạt, nâu 
đậm, nâu vàng, đen, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Phước Thành  
(VN) 
Số 152 ấp Phước Lợi, xã Phú Tân, huyện 
Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh pía; bánh nướng và bánh dẻo (bánh trung thu); bánh khảo (bánh in).  

 
 

(210) 4-2011-01164 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Hồng, hồng tím, trắng. 
(731) Trần Thị Mộng Điệp   (VN) 

268A Bạch Đằng, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 03: Sữa tắm; dầu gội đầu; sữa rửa mặt, mỹ phẩm rửa tay dạng gel; kem dưỡng da; 
sữa dưỡng da toàn thân. 

 
 

(210) 4-2011-01165 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  
(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-01166 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  
(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America    

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-01167 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  
(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America   

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-01168 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  
(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America    

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-01169 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  
(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-01180 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2011-01181 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2011-01182 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SAMRUDH PHARMACEUTICALS 
PVT, LTD  (IN) 
A/ 101, Prathana Apt, Plot No. 15, 
Jawahar Nagar, S.V.Road, Goregaon 
(W), Mumbai - 400 062, India 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 
 

(210) 4-2011-01183 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.7.5; A6.19.9 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, vàng nhạt, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân chế 
biến thực phẩm Việt Hưng  (VN)
Số 350 Phạm Văn Bạch, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Đồ uống có chứa sữa và nước ép từ bắp (ngô) tươi (trong đó sữa là chủ yếu).  

 
 

(210) 4-2011-01184 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.15.1 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Nhật Quang   (VN) 
3/1A Lý Thường Kiệt, phường 4, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2011-01185 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 25.1.6; A5.1.5; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, nâu, đỏ, vàng, đen, trắng. 
(731) Cơ cở sản xuất trà Mai Thanh  

(VN) 
1008 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát, 
thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê. 
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(210) 4-2011-01186 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2; 5.7.1; A11.3.4 
(591) Vàng cam, đỏ, vàng, nâu, ghi xám, đen, 

trắng. 
(731) Cơ sở sản xuất trà Mai Thanh  

(VN) 
1008 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát, 
thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè). 

 
 
 

(210) 4-2011-01187 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư du lịch Huy Hoàng  
(VN) 
30C Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân 
Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn. 

 
 
 

(210) 4-2011-01188 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.1.1 
(591) Xanh ngọc bích, đỏ,  hồng, trắng. 
(731) Công ty TNHH Hồng Phát  (VN) 

ấp Sa Nghe, xã An Cơ, huyện Châu 
Thành, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột mì; bột sắn. 
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(210) 4-2011-01189 (220) 19.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá An Giang  (VN) 
23/2 A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 
 

(210) 4-2011-01200 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.23; 25.5.25; 26.2.3; 7.3.2 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hạ 

Long   (VN) 
Số 8, phố Hoàng Long, phường Bạch 
Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, vật tư thiết bị y tế, mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-01201 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 16.1.4; 26.4.1 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH nhựa TEP  (VN) 
343 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Màn hình máy vi tính. 

 
 

(210) 4-2011-01203 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) PANASONIC CORPORATION   (JP) 
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501 Japan  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt chạy điện dùng trong gia đình.  
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(210) 4-2011-01204 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) 1. MARCOS SPORTS & RUBBER INC.  
(TW) 
No. 36, Lane 504, Shin-Sheng Road, 
Yuanlin Jen, Changhwa Hsien, Taiwan  
2. MARCOS GLOBAL LTD.  (TW) 
No. 36, Lane 504, Shin-Sheng Road, 
Yuanlin Jen, Changhwa Hsien, Taiwan  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp dùng cho xe ô tô; lốp dùng cho xe đạp, xe máy; săm dùng cho xe đạp, xe 

máy; săm dùng cho lốp bơm hơi; lốp dùng cho xe cộ; lốp không săm dùng cho xe đạp, 
xe máy.  

 
 

(210) 4-2011-01205 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A1.1.9; 26.13.1; 1.15.23 
(591) cam, vàng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hằng Thông   (VN) 
146 Hàm Nghi, quận Thanh Khê, thành 
phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy camera, đầu ghi hình kỹ thuật số, đầu karaoke.  

 
 

(210) 4-2011-01206 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.1.4; 3.1.16 
(591) Đen, xanh lá cây, xám, vàng. 

(540) 

  

(731) Đào Thị Thanh  (VN) 
Số nhà 217, tổ 40, phường Hoàng Văn 
Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 27: Thảm cỏ nhân tạo.  
 

Nhóm 28: Gậy dùng để chơi golf (gôn); bóng chơi golf, túi thể thao (dùng để mang dụng 
cụ thể thao, các loại vợt và gậy golf); các loại lưới dùng trong thể thao; các tấm bảo vệ 
(các sản phẩm dùng trong thể thao).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp các phương tiện dụng cụ sử dụng cho chơi golf, dịch vụ vui 
chơi giải trí cụ thể là chơi quần vợt, cầu lông, sân gôn (golf); huấn luyện chơi gôn; khu 
thể thao; kinh doanh sân gôn (golf); khai thác sân chơi golf.  
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(210) 4-2011-01208 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1 
(731) MAGNUSSEN INTERNATIONAL 

CORP.  (CA) 
66 Hincks Street, Unit 1, New Hamburg, 
Ontario, Canada N3A 2A3 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Hợp tác, Đầu tư và Phát 
triển Chung Việt (CHUNG VIET 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ; bàn; ghế; giường; tủ; giá kệ. 

 
 

(210) 4-2011-01209 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1 
(731) MAGNUSSEN INTERNATIONAL 

CORP.   (CA) 
66 Hincks Street, Unit 1, New Hamburg, 
Ontario, Canada N3A 2A3 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Hợp tác, Đầu tư và Phát 
triển Chung Việt (CHUNG VIET 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ; bàn; ghế; giường; tủ; giá kệ. 

 
 

(210) 4-2011-01220 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2; 26.2.7 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và đầu tư Kim 
Long  (VN) 
Khu 2, thôn Thắng Lợi, xã Phú Minh, 
huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Dép. 

 
 

(210) 4-2011-01221 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) GETZ PHARMA (PRIVATE) LTD  
(PK) 
29-30/27, Korangi Industrial Area, 
Karachi-74900, Pakistan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2011-01222 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.23; 7.3.11; 7.1.24 
(591) Xanh lá cây, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng thương mại Song Việt  
(VN) 
351/31 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ tư vấn xây dựng (trừ 

thiết kế công trình); dịch vụ giám sát công trình xây dựng; dịch vụ trang trí nội -ngoại 
thất.  

 
 

(210) 4-2011-01223 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dịch vụ thương mại Hồng 
Phúc   (VN) 
Tổ 6, ấp An Hòa, xã An Hảo, huyện Tịnh 
Biên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Đường thốt nốt.  

 
 

(210) 4-2011-01229 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A1.5.3 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Hồng 
Phước Thành  (VN) 
2C28 ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Mặt bàn bằng inox.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 
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(210) 4-2011-01240 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.2.9; 26.1.1 
(591) Hồng, xanh nước biển, đen, trắng. 
(731) Trần Thanh Hiền   (VN) 

515, M11 Láng Trung, Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ: giường; tủ; bàn; ghế; giá; kệ.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ chơi trẻ em, sữa, bánh kẹo, quần áo trẻ em, dụng cụ học tập, đồ 
nội thất phòng cho trẻ em.  

 
 
 

(210) 4-2011-01242 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) đen, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Đinh Công Xuân  (VN) 
54 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh 
Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quầy rượu. 

 
 
 

(210) 4-2011-01243 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A24.15.7; 24.15.1 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) MADIA DHARMA   (ID) 

JI. Petojo Utara 7/5A, Jakarta Pusat 
10130, Indonesia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm (như: bìa hồ sơ; kẹp giấy; thước kẻ; bút viết; sách; 

bưu thiếp) và các loại máy móc, thiết bị văn phòng (như: máy chấm công, máy tiêu hủy 
giấy, máy photocopy, máy fax, máy scan, máy in).  
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(210) 4-2011-01244 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Bầu Trời Rộng Mở    (VN)
Số 200 đường Nguyễn Sơn, phường Bồ 
Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Sách, báo, tạp chí giấy.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản sách, báo, tạp chí.   
 
 

(210) 4-2011-01245 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Bầu Trời Rộng Mở    (VN)
Số 200 đường Nguyễn Sơn, phường Bồ 
Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Sách, báo, tạp chí giấy.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản sách, báo, tạp chí.   
 
 

(210) 4-2011-01246 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu nông dược Hoàng Ân  
(VN) 
128 đường 19E, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
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(210) 4-2011-01247 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.3.1 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Gia Nam  (VN) 

387-388/5B, khu phố 5B, phường Tân 
Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị vệ sinh như: vòi hoa sen, 
bồn tắm, bồn rửa mặt, bồn vệ sinh; máy điều hòa nhiệt độ; bình nóng lạnh dùng điện 
hoặc sử dụng năng lượng mặt trời; lò vi sóng; thiết bị hấp thu năng lượng mặt trời để 
sưởi nóng.  

 
Nhóm 35: Mua bán: máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, thiết bị vệ sinh, máy 
điều hòa nhiệt độ, máy đun nước, đèn chùm, thiết bị lọc nước, thiết bị phân phối nước, 
máy nước nóng lạnh, lò vi sóng, thiết bị hấp thu năng lượng mặt trời để sưởi nóng, hàng 
trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, đồ gỗ gia dụng.  

 
 

(210) 4-2011-01248 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty luật TNHH Tâm Chung  
(VN) 
70 (lầu 1), Nguyễn Thái Bình, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tranh tụng, dịch vụ tư vấn luật trong lĩnh vực 
dân sự, đầu tư thương mại, doang nghiệp, lao động và hợp đồng; dịch vụ trọng tài trong 
lĩnh vực tranh chấp thương mại và dân sự; dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ, dịch vụ 
nghiên cứu về pháp lý, dịch vụ tư vấn về bản quyển tác giả. 

 
 

(210) 4-2011-01249 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12; 1.15.5 
(591) Xanh đen, nâu đậm, nâu nhạt. 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - xuất nhập khẩu 
An Phú Thái   (VN) 
870 ngõ 850 tổ 13 đường Láng, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 276 tập a (03.2011) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2011-01260 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.9.1; 3.1.1 
(591) Xanh dương, vàng, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại và dịch 
vụ Lâm Phong  (VN) 
192 đường 3-2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi sách, vali, ví (bóp), ba lô (các vật dụng bằng da và giả da). 
 

Nhóm 25: Giày dép: quần áo, mũ nón. 
 
 

(210) 4-2011-01261 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.7.25; 25.7.25; 25.1.25; 2.9.8; 2.9.1 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 

MARADO  (VN) 
CN 12 - lô 18 KCN Khai Quang, thành 
phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-01262 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.5.1; 26.1.1; 26.2.3 
(731) Công ty cổ phần đầu tư bất 

động sản Hà Nội   (VN) 
Số 156, Xã Đàn II, Nam Đồng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản và dịch vụ cho thuê văn phòng; tư vấn đầu tư trong 

lĩnh vực bất động sản.  
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1009 

(210) 4-2011-01263 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
Toàn Cầu   (VN) 
44-46, đường số 21A, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2011-01265 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.15.15; A8.1.21; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Nâu, nâu đậm 
(731) MARS, INCORPORATED   (US) 

6885 ELM Street, McLean, Virginia, 
22101, U.S.A 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (POLESTAR IP COM.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không tẩm thuốc, sô cô la, các loại sô cô la, sản phẩm sô cô la.  

 
 

(210) 4-2011-01267 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.11.1 
(731) GUANGZHOU KINCARE MEDICINE 

TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 
CO.,LTD  (CN) 
804 Xiang kang Commercial Building 
11-21 San Yuanli dadao Baiyun dis., 
Guangzhou Building 11-21 San Yuanli 
dadao, Baiyun di. Guangzhou 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; vacxin; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 

sinh học dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 10: Huyết áp kế; máy xét nghiệm dùng trong y tế; máy siêu âm dùng trong y tế; 
máy chụp X-quang dùng trong y tế; thiết bị và dụng cụ y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán máy móc thiết bị và các mô hình dùng để giảng dạy trong ngành y 
học; mua bán thực phẩm chức năng; mua bán mỹ phẩm. 
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(210) 4-2011-01268 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh da trời, xanh da trời 

nhạt, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH liên doanh Ha 

San - DERMAPHARM  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Nước súc miệng dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-01269 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A11.1.2; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ kỹ thuật 
Nam Anh   (VN) 
P1901 tòa nhà Saigon Trade Center, số 
37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị máy móc ngành nha khoa; mua bán trang thiết bị y tế; mua 

bán trang thiết bị y tế ngành nha khoa; mua bán linh kiện và vật liệu ngành nha khoa. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-01285 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Hộ kinh doanh Như Yến   (VN) 
557/62 hương lộ 3, khu phố 10, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 40: Gia công kính. 
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(210) 4-2011-01287 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) MUNDIPHARMA AG  (CH) 
St.Alban-Rheinweg 74, 4020 Basel, 
Switzerland 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và dược chất. 

 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-01289 

 
(220) 

 
20.01.2011 

  (441) 25.03.2011 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tân Đức   (VN) 
Số 1, ngách 2, ngõ Kiến Thiết, phố 
Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, băng y tế. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-01300 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.3; 1.15.23; A1.13.15; 25.7.20 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, vàng, đỏ, đen, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần y dược và 

đầu tư thương mại Sông Đà  
(VN) 
Tổ 2A, phường Tân Thịnh, thành phố 
Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-01301 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Xanh da trời, cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần An Bảo Minh  
(VN) 
Số nhà 4, hẻm 189/1/2 phố Hoàng Hoa 
Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01302 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Lê 
Thanh Lý  (VN) 
Sạp 41B khu 2B chợ Tân Bình, phường 
08, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01303 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A25.7.6; 25.7.1; A25.7.7; A25.7.4 
(591) Đen, trắng, vàng, vàng đậm. 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Lê 

Thanh Lý   (VN) 
Sạp 41B khu 2B chợ Tân Bình, phường 
08, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
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(210) 4-2011-01304 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.9.1; 1.15.15; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thuận Phát   (VN) 
39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 
 
 

(210) 4-2011-01305 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.9.1; 5.5.19; A25.7.7 
(591) Trắng, vàng đậm, vàng nhạt, đỏ, xanh lá 

cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ, đen. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thuận Phát   (VN) 
39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Dưa món. 

 
 
 

(210) 4-2011-01306 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.9.1; 25.5.25; 5.9.15; 5.9.21 
(591) Trắng, vàng đậm, vàng nhạt, đỏ, xanh lá 

cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ, đen. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thuận Phát    (VN) 
39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Tương ớt. 
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(210) 4-2011-01307 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.9.1; 25.5.25; 5.9.21; 5.9.15 
(591) Trắng, vàng đậm, vàng nhạt, đỏ, xanh lá 

cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thuận Phát    (VN) 
39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  

 
 

(210) 4-2011-01309 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại An 
Hoà   (VN) 
Xóm 3, Tân An, xã Lộc Hoà, thành phố 
Nam Định, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 29: Rau; trứng gà; trứng vịt; thịt; cá; gia cầm (tất cả đã qua chế biến và bảo quản).  

 
 

(210) 4-2011-01320 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Phương  
(VN) 
129 đường Trần Phú, phường Lam Sơn, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên Liệu (thuộc nhóm này); khí dầu mỏ hóa lỏng LPG nhiên liệu; khí nén, 

khí hóa lỏng (dùng để đốt hoặc làm nhiên liệu thuộc nhóm này); dầu mỡ nhờn (thuộc 
nhóm này ); nhiên liệu sinh học.  

 
 

(210) 4-2011-01321 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.15; 26.4.3; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Phương  
(VN) 
129 đường Trần Phú, phường Lam Sơn, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  
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(511)   Nhóm 04: Nhiên Liệu (thuộc nhóm này); khí dầu mỏ hóa lỏng LPG nhiên liệu; khí nén, 
khí hóa lỏng (dùng để đốt hoặc làm nhiên liệu thuộc nhóm này); dầu mỡ nhờn (thuộc 
nhóm này ); nhiên liệu sinh học.  

 
 

(210) 4-2011-01322 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Phương  
(VN) 
129 đường Trần Phú, phường Lam Sơn, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu (thuộc nhóm này); khí dầu mỏ hóa lỏng LPG nhiên liệu; khí nén, 

khí hóa lỏng (dùng để đốt hoặc làm nhiên liệu thuộc nhóm này); dầu mỡ nhờn (thuộc 
nhóm này); nhiên liệu sinh học.  

 
 

(210) 4-2011-01323 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Phương  
(VN) 
129 đường Trần Phú, phường Lam Sơn, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu (thuộc nhóm này); khí dầu mỏ hóa lỏng LPG nhiên liệu; khí nén, 

khí hóa lỏng (dùng để đốt hoặc làm nhiên liệu thuộc nhóm này); dầu mỡ nhờn (thuộc 
nhóm này); nhiên liệu sinh học.  

 
 

(210) 4-2011-01324 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Phương  
(VN) 
129 đường Trần Phú, phường Lam Sơn, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu (thuộc nhóm này); khí dầu mỏ hóa lỏng LPG nhiên liệu; khí nén, 

khí hóa lỏng (dùng để đốt hoặc làm nhiên liệu thuộc nhóm này); dầu mỡ nhờn (thuộc 
nhóm này); nhiên liệu sinh học.  

 
 

(210) 4-2011-01325 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.5.16; A5.5.21; 1.15.5; 1.15.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Phương  
(VN) 
129 đường Trần Phú, phường Lam Sơn, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  
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(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu (thuộc nhóm này); khí dầu mỏ hóa lỏng LPG nhiên liệu; khí nén, 
khí hóa lỏng (dùng để đốt hoặc làm nhiên liệu thuộc nhóm này); dầu mỡ nhờn (thuộc 
nhóm này); nhiên liệu sinh học.  

 
 

(210) 4-2011-01326 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Phương  
(VN) 
129 đường Trần Phú, phường Lam Sơn, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu (thuộc nhóm này); khí dầu mỏ hóa lỏng LPG nhiên liệu; khí nén, 

khí hóa lỏng (dùng để đốt hoặc làm nhiên liệu thuộc nhóm này); dầu mỡ nhờn (thuộc 
nhóm này); nhiên liệu sinh học.  

 
 

(210) 4-2011-01327 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Phương  
(VN) 
129 đường Trần Phú, phường Lam Sơn, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu (thuộc nhóm này); khí dầu mỏ hóa lỏng LPG nhiên liệu; khí nén, 

khí hóa lỏng (dùng để đốt hoặc làm nhiên liệu thuộc nhóm này); dầu mỡ nhờn (thuộc 
nhóm này); nhiên liệu sinh học.  

 
 

(210) 4-2011-01328 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Việt Phương  
(VN) 
129 đường Trần Phú, phường Lam Sơn, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu (thuộc nhóm này); khí dầu mỏ hóa lỏng LPG nhiên liệu; khí nén, 

khí hóa lỏng (dùng để đốt hoặc làm nhiên liệu thuộc nhóm này); dầu mỡ nhờn (thuộc 
nhóm này); nhiên liệu sinh học.  

 
 

(210) 4-2011-01329 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) DETASU PHARMEXCO   (IN) 
1096, 2nd Floor, Gali Bartan Market, 
Sadar Bazar, Delhi - 110 006, India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh dùng cho người.  
 
 
 

(210) 4-2011-01340 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nét 
Việt  (VN) 
91/1 Y ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân 
Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  

 
 
 

(210) 4-2011-01341 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.23; 26.13.25; 26.7.25; 26.1.1 
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại - 
xây dựng H & T  (VN) 
Lô B3, trung tâm thương mại Trần Hầu, 
phường Bình San, thị xã Hà Tiên, tỉnh 
Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 
 
 

(210) 4-2011-01342 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh lá nhạt, 
trắng. 

(540) 

 

(731) Cơ sở thực phẩm Nẫu   (VN) 
Thôn Dương Liễu Tây, thị trấn Bình 
Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 29: Nem chả.  
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(210) 4-2011-01343 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.9.1; A1.1.10; A5.3.15; A5.5.20; 5.5.4; 
A5.5.21 

(591) Vàng nâu, vàng ngả xanh, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sáng tạo Nhật - 
Việt  (VN) 
Số 34 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Phân phát sản phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-01344 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.9.1; A1.1.10; A5.5.20; 5.5.4; A5.5.21; 
A5.3.15 

(591) Vàng nâu, vàng ngả xanh, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sáng tạo Nhật - 
Việt   (VN) 
Số 34 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Là đồ vải; vá sửa quần áo; là hơi quần áo; làm mới lại quần áo; giặt; giặt đồ 

vải. 
 
 
 

(210) 4-2011-01345 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.3.15; A5.5.20; 5.5.4; A5.5.21; 
A1.1.10; 2.9.1 

(591) Vàng nâu, vàng ngả xanh, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sáng tạo Nhật - 
Việt    (VN) 
Số 34 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 40: Tẩy trắng vải; sửa quần áo cho vừa số đo; cắt vải; nhuộm vải; dịch vụ xử lý 

vải; dịch vụ làm co vải trước khi may; xử lý chống nhàu cho vải.  
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(210) 4-2011-01346 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.5.4; A5.3.15; A5.5.20; A5.5.21; 2.9.1; 
A1.1.10 

(591) Vàng nâu, vàng ngả xanh, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sáng tạo Nhật - 
Việt    (VN) 
Số 34 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Bộ quần áo tắm; thắt lưng (trang phục), dây đeo quần (trang phục); cái yếm; 

mũ lưỡi trai, sơ mi cộc tay; quần áo; áo choàng ngoài, áo khoác trùm đầu; bộ áo liền 
quần; áo nịt ngực; mũ; đồ đội đầu; áo sơ mi cộc tay chui đầu; khăn choàng, áo khoác 
ngoài; quần áo may sẵn; áo sơ mi; bít tất ngắn cổ; quần dài, quần áo lót. 

 
 
 

(210) 4-2011-01347 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.5.4; A5.5.21; A5.5.20; A5.3.15; 2.9.1; 
A1.1.10 

(591) Vàng nâu, vàng ngả xanh, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sáng tạo Nhật - 
Việt     (VN) 
Số 34 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Là đồ vải; vá sửa quần áo; là hơi quần áo; làm mới lại quần áo; giặt; giặt đồ 

vải.  
 
 
 

(210) 4-2011-01348 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Thịnh Hưng   (VN) 
54/9/33 Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
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(210) 4-2011-01349 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần nha khoa 
DETEC  (VN) 
2B, đường Láng, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 10: Răng giả. 

 
 

(210) 4-2011-01360 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.15.2; A24.15.11; 2.9.1 
(731) THE COCA-COLA COMPANY    (US) 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, USA   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (POLESTAR IP COM.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống, cụ thể là nước uống, nước uống có hương liệu, nước khoáng (đồ 

uống) và nước uống có ga; đồ uống không chứa cồn, cụ thể là nước ngọt, nước uống tăng 
lực (không dùng cho mục đích y tế) và nước uống dùng trong thể thao (không dùng cho 
mục đích y tế); nước uống hoa quả; nước ép hoa quả (đồ uống); si-rô, chất cô đặc, bột và 
các chế phẩm dùng làm đồ uống, cụ thể là nước uống có hương liệu, nước khoáng, nước 
có ga, nước ngọt, nước uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế), nước uống dùng 
trong thể thao (không dùng cho mục đích y tế), nước uống hoa quả và nước ép hoa quả; 
nước uống rau quả và nước ép rau quả (đồ uống).   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, dịch vụ giáo dục cụ thể là tổ chức lớp học, buổi hội thảo, 
hội nghị và thông tin giáo dục liên quan tới các vấn đề về sự lựa chọn đồ uống, sức khác, 
sự khỏe mạnh, sự phù hợp và lối sống của người tiêu dùng, các chương trình và hoạt 
động về gia nhập cộng đồng, môi trường, bâo tồn, cứu trợ khẩn cấp, sức khỏe và phúc lợi 
xã hội, giáo dục và y khoa; dịch vụ đào tạo, giải trí; hoạt động văn hóa và thể thao, tư 
vấn và cung cấp thông tin về các dịch vụ nói trên.  

 
 

(210) 4-2011-01361 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Federaciãn Nacional de 
Cafeteros de Colombia   (CO) 
Calle 73 No. 8 -13, Bogot¸, Colombia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (POLESTAR IP COM.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Đồ uống có sữa là thành phần chính có chứa cà phê.  
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(210) 4-2011-01362 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  
(591) Vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ và sản 
xuất mỹ phẩm Quỳnh Anh  
(VN) 
49/9/2 đường 22, tổ 7, khu phố 4, 
phường phước Long B, quận 9, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da ban ngày; kem dưỡng da ban đêm; kem dưỡng trắng da và dữ 

ẩm; kem trị nám và tàn nhang; kem dưỡng trắng da và nâng cơ.  
 
 
 

(210) 4-2011-01363 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Trung Nguyên  (VN) 
82-84 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hòa tan.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức 
ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 
 

(210) 4-2011-01364 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Trung Nguyên  (VN) 
82-84 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hòa tan.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức 
ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2011-01365 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 3.7.7; 3.7.16; 5.7.3; 1.17.11 
(591) Xanh, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Con Cò Vàng  (VN) 
23 lô B đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 
 

(210) 4-2011-01366 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.9.10 
(591) Xám. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
nha khoa Minh Khai   (VN) 
199 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, phòng khám nha khoa, chăm sóc vệ sinh làm đẹp.  

 
 
 

(210) 4-2011-01367 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Gia Toàn 
YMH   (VN) 
Lô 22 đường số 4, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe gắn máy; ô tô; lốp xe (vỏ xe); săm xe (ruột xe); vành bánh xe (niền xe); 

yên xe gắn máy; động cơ xe máy; ống xả khói xe máy; hộp chắn xích xe máy; má phanh 
xe máy.  
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(210) 4-2011-01368 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Cơ sở Hồng Thạnh   (VN) 
519-521 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 18: Bóp (ví); túi xách; ba lô; va li; cặp học sinh.  
 

Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; dây nịt (dây thắt lưng/trang phục), mũ (nón). 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, túi xách, giày, dép, đây nịt (dây thắt lưng), mũ (nón), bóp 
(ví), túi xách, ba lô, va li, cặp học sinh, mỹ phẩm, đồ trang sức.   

 
 
 
 

(210) 4-2011-01369 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Viễn 
Khang   (VN) 
ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, 
tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ bệnh cho cây; thuốc trừ sâu; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ ốc.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01381 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) RANBAXY LABORATORIES 
LIMITED   (IN) 
Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 
122001, Haryana, India  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc dùng cho người và thú y. 
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(210) 4-2011-01382 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) RANBAXY LABORATORIES 
LIMITED    (IN) 
Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 
122001, Haryana, India  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc dùng cho người và thú y. 

 
 
 

(210) 4-2011-01383 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty TNHH Sài An   (VN) 
45/24 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị và trang bị đi kèm dùng cho mục đích chiếu sáng; thiết bị và trang bị 

đi kèm dùng cho mục đích nấu nướng; thiết bị và trang bị đi kèm dùng để làm lạnh; thiết 
bị và trang bị đi kèm dùng để thông gió (điều hoà không khí); thiết bị sưởi nóng; thiết bị 
và trang bị vệ sinh.  

 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị và trang bị đi kèm dùng cho mục đích chiếu sáng, thiết bị và 
trang bị đi kèm dùng cho mục đích nấu nướng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị và trang bị vệ 
sinh; dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quan hệ công chúng; giới thiệu 
sản phẩm; dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 
 
 

(210) 4-2011-01384 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) PHARMIX CORPORATION   (KR) 
1304 Garak ID Tower, 99-7, Garak-
dong, Songpa-gu, Seoul, Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-01385 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 6.1.2; 26.3.4; A1.1.10; 3.7.17 
(731) Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh 

Phúc   (VN) 
Phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; phòng chữa bệnh (y tế).  

 
 
 

(210) 4-2011-01388 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và phát triển 
Nam Việt   (VN) 
Nhà số 24, ngõ 282 đường Thụy Khuê, 
phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-01389 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần đầu tư SUN 
PHA   (VN) 
Số 42, phố Thọ Lão, phường Đống Mác, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-01403 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) ANHUI XINLIN FASHION CO., LTD  
(CN) 
South two ring road sixian, Anhui p.r. 
China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); giày dép; mũ; quần áo dệt kim; găng tay 

(quần áo); ca-vát; khăn quàng cổ; cổ áo (quần áo); đai quần áo.  
 
 

(210) 4-2011-01405 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI 
KAISHA (TRADING AS SEIKO 
HOLDINGS CORPORATION)   (JP) 
5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ treo tường; đồng hồ bấm giờ (dùng trong cuộc chạy 

đua); đồng hồ và dụng cụ đo thời gian (đồng hồ); hộp đựng đồng hồ đeo tay; hộp đựng 
đồng hồ treo tường; hộp đựng đồng hồ bấm giờ (dùng trong cuộc chạy đua); hộp đựng 
đồng hồ; hộp đựng dụng cụ đo thời gian (đồng hồ); các bộ phận linh kiện của đồng hồ 
đeo tay; các bộ phận linh kiện của đồng hồ treo tường; các bộ phận linh kiện của đồng 
hồ bấm giờ (dùng trong cuộc chạy đua); các bộ phận linh kiện của đồng hồ và các bộ 
phận linh kiện của dụng cụ đo thời gian (đồng hồ).  

 
 
 

(210) 4-2011-01407 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.23; 26.4.2; 26.13.25 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

lam nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH Ngọc Hân  (VN) 

Thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp, 
tỉnh Đắk Nông 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 
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(210) 4-2011-01408 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Lý Lệ Mỹ Đại   (VN) 
121 đường số 3, cư xá Đô Thành, phường 
4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-01409 (220) 21.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY 
LIMITED  (TH) 
75/89-91, 34th Floor Ocean Tower 2, 
Sukhumvit 19 Road, North-Klongtoey, 
Wattana, Bangkok 10110, Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 21: Cốc để uống; bình đựng bằng thuỷ tinh; đồ pha lê (đồ thủy tinh); bát bằng 

thuỷ tinh; bình (vại) bằng thuỷ tinh; kính tấm (vật liệu thô); nồi bằng thủy tinh.  
 
 

(210) 4-2011-01420 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.23; 24.11.3 
(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, trắng, đỏ.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH y khoa Hoàng 
Mỹ Sài Gòn  (VN) 
50 Phan Huy ích, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám đa khoa.  

 
 

(210) 4-2011-01421 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoàng Đạt Vũ  (VN) 
553/34A Nguyễn Kiệm, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: mua bán (kinh doanh) thuốc; mua bán (kinh doanh) dụng cụ y tế, mỹ phẩm và 
vật phẩm vệ sinh; mua bán (kinh doanh) máy móc, thiết bị y tế 

 
 
 

(210) 4-2011-01422 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A1.1.10; 3.7.17 
(591) Xám, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Tiền Việt  (VN) 
360C Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe gắn máy, xe ô tô. 
 

Nhóm 39: Cho thuê xe ô tô, xe gắn máy. 
 
 
 

(210) 4-2011-01423 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 25.1.25; A5.5.20; 5.5.19; 26.13.25 (540) 

  

(731) Hồ Việt Hùng   (VN) 
Số 11, phố Đặng Dung, phường Quán 
Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ caraôkê (karaoke).  

 
 
 

(210) 4-2011-01425 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại kỹ thuật công 
nghệ Đông Khôi   (VN) 
96 Dương Đình Nghệ, phường 8, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: chất tẩy rửa, chế phẩm vệ sinh, mỹ phẩm, hóa chất.  
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(210) 4-2011-01426 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 18.3.2; 18.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và du 
lịch Đoàn Kết  (VN) 
Số 60, phố Nguyễn Trường Té, phường 
Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; tổ chức chuyến du lịch, cho thuê tàu biển; tham quan 

du lịch. 
 
 
 

(210) 4-2011-01428 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 24.13.1; 26.1.1; 26.13.25; 26.7.5 
(591) Đen, đỏ, trắng, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Kết Nối  
(VN) 
36 Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn ô tô và xe có động cơ, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và 

xe có động cơ khác.  
 
 
 

(210) 4-2011-01429 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.1.1; A1.1.10 
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt, ghi, nâu đất. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khách sạn 
Hùng Phát  (VN) 
Số 38 khu dân cư Trung Sơn, đường số 6, 
ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2011-01439 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; 17.2.25; 7.1.24; A7.1.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư tài 
chính Hà Nội Vàng   (VN) 
Tầng 3, toà nhà Artex, số 172 Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, đá quý, đồ trang sức, đá quý, đá bán qúy; dịch vụ xúc tiến 

thương mại; dịch vụ xuất nhập khẩu; mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng máy, đồ điện 
gia dụng, thiết bị chiếu sáng, lương thực, thực phẩm, các sản phẩm nông nghiệp, lâm 
nghiệp, hàng may sẵn, giầy dép, nước hoa, mỹ phẩm; dịch vụ quảng cáo bất động sản; 
hoạt động xúc tiến thương mại.  

 
Nhóm 36: Sàn giao dịch bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản; 
quản lý tài sản bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ đầu tư tài chính.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ giám sát xây dựng 
công trình; thi công xây dựng; lắp đặt và sữa chữa và bảo trì trang thiết bị nội ngoại thất 
công trình; cho thuê thiết bị xây dựng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế công trình xây dựng, kiểm định chất lượng công trình xây 
dựng; lập dự án đầu tư. 

 
 

(210) 4-2011-01442 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Nâu, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Gia Nam 
Việt  (VN) 
204 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ; tấm ván sàn; gỗ dán; gỗ xẻ; gỗ ván sàn.  

 
 

(210) 4-2011-01444 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.1.1; 2.3.1; 26.11.3 
(591) Trắng, nâu. 
(731) Công ty TNHH Phố Xưa   (VN) 

30 đường số 4, phường Thảo Điền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn (cho thuê 
chỗ ở tạm thời).  

 
 

(210) 4-2011-01447 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A11.3.7; A9.7.19 
(591) Trắng, cam. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Lê Thiên Khang   (VN) 
6/15 khu phố 2, phường 3, thị xã Tây 
Ninh, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí: karaoke.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống lưu động, được phục vụ bởi nhà hàng. 
 
 

(210) 4-2011-01449 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.15; 26.3.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Tập 

Phát   (VN) 
Số « 4/5, khu phố Thanh Bình, thị trấn 
Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa. 

 
 

(210) 4-2011-01460 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn và phát triển công 
nghệ Trung Thành   (VN) 
Số 351 Đê La Thành, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-01461 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.5; A26.3.6; 26.3.4 
(591) Tím, đen, trắng, hồng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn và phát triển công 
nghệ Trung Thành   (VN) 
Số 351 Đê La Thành, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-01462 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 25.7.17; 26.15.15; A19.13.15 
(591) Xanh tím than, xanh dương, đỏ, vàng, 

trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tân Đức   (VN) 
Số 1, ngách 2, ngõ Kiến Thiết, phố 
Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, băng y tế. 

 
 

(210) 4-2011-01463 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.9; A19.13.15; 26.15.15 
(591) Xanh sẫm, đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tân Đức  (VN) 
Số 1, ngách 2, ngõ Kiến Thiết, phố 
Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, băng y tế.  
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(210) 4-2011-01464 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A7.1.12; 6.1.2; A6.7.5 
(591) Xanh rêu, đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Phương Nam  

(VN) 
Đội 6, xã Phương Nam, thị xã Uông Bí, 
tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ khai thác đá. 

 
 
 

(210) 4-2011-01465 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 6.1.2; A7.1.12; A6.7.5 
(591) Xanh rêu, đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Phương Nam  

(VN) 
Đội 6, xã Phương Nam, thị xã Uông Bí, 
tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp nước nước sạch sinh hoạt. 

 
 
 

(210) 4-2011-01467 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.6; A5.5.20; 24.15.1 
(591) Xanh nõn chuối, đen, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quảng cáo và 
phần mềm Innity   (VN) 
2B Trần Khánh Dư, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo.  
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(210) 4-2011-01468 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.7.3; A5.1.5; 26.2.3 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

giống cây trồng Nam Việt  
(VN) 
Số 385 Nguyễn Công Phương, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ săm sóc vườn ươm cây, dịch vụ nuôi súc vật, nghề làm vườn. 

 
 

(210) 4-2011-01469 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  
(CH) 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống nông nghiệp cô đặc tính chịu được thuốc diệt cỏ và/ hoặc kháng sâu 

bệnh.  
 
 

(210) 4-2011-01482 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thiên Phong   (VN) 
15/62 ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên, 
phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách. 

 
 

(210) 4-2011-01483 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Thành Đạt  
(VN) 
654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 
 

(210) 4-2011-01484 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
A.I.D.A   (VN) 
54A đường 21, khu dân cư Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Sữa chứa anbumin (dùng cho mục đích y tế); men sữa dùng trong ngành dược; 

thực phẩm ăn kiêng dùng cho y học; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; sữa ong 
chúa (dùng trong ngành y); sợi thực vật ăn được (dùng cho ngành y). 

 
 
 

(210) 4-2011-01485 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
A.I.D.A   (VN) 
54A đường 21, khu dân cư Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh    

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Sữa chứa anbumin (dùng cho mục đích y tế); men sữa dùng trong ngành dược; 

thực phẩm ăn kiêng dùng cho y học; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; sữa ong 
chúa (dùng trong ngành y); sợi thực vật ăn được (dùng cho ngành y). 

 
 

(210) 4-2011-01486 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
A.I.D.A   (VN) 
54A đường 21, khu dân cư Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh    

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Sữa chứa anbumin (dùng cho mục đích y tế); men sữa dùng trong ngành dược; 
thực phẩm ăn kiêng dùng cho y học; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; sữa ong 
chúa (dùng trong ngành y); sợi thực vật ăn được (dùng cho ngành y). 

 
 

(210) 4-2011-01487 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Mỹ Đình   (VN) 
Công viên thành phố Tân An, phường 1, 
phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long 
An  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ thể thao. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ cho thuê sân quần vợt, cầu lông.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê. 
 
 

(210) 4-2011-01488 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.3.23 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Đỗ Việt Hùng   (VN) 

122/27/30/23 Tôn Đản, phường 10, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 11: Bồn rửa tay; bệ xí (dùng trong nhà vệ sinh).  

 
 

(210) 4-2011-01489 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Nguyễn Văn Hai  (VN) 
58 Bình Long, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu, sơn móng tay. 
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(210) 4-2011-01503 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) OWENS-BROCKWAY GLASS 
CONTAINER INC.   (US) 
One Michael Owens Way, Perrysburg, 
Ohio 43551, USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 21: Chai lọ. 

 
 

(210) 4-2011-01504 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  
(KR) 
416 Maetan-dong, Yeongtong-gu, 
Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước dùng cho mục đích gia đình; bếp ga có lò nướng, thiết bị điều 

hòa không khí, may làm sạch không khí, thiết bị lọc không khí, tủ lạnh; máy giữ độ ẩm 
không khí, lò vi sóng.  

 
 

(210) 4-2011-01506 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.15.1; 26.1.1; 2.7.23; 2.7.17 
(591) Đỏ tím, trắng, đen xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Ngọc 
Bích    (VN) 
373B Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc truyền hình.  

 
 

(210) 4-2011-01508 (220) 24.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.7.16; 26.1.1; 26.15.1 
(591) Đỏ tím, trắng, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Ngọc 
Bích    (VN) 
373B Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 38: Viễn Thông: dịch vụ phát các chương trình phát thanh hoặc truyền hình.  
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(210) 4-2011-01527 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.9.1 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH đầu tư và 

quảng cáo Cát Tiên Sa   (VN) 
142/6 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chất thay thế cà phê, ca cao, bột dùng cho thực phẩm, đường, chất 

thay thế đường.  
 
 

(210) 4-2011-01541 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A25.7.21; 3.7.13; 3.7.21 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Phương Thúy   (VN)
Kiốt 48 phố Tăng Bạt Hổ, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 31: Cám làm thức ăn cho vật nuôi; thức ăn cho động vật cảnh.  
 

Nhóm 35: Mua bán cám chim.  
 
 

(210) 4-2011-01542 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.23; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Quỳnh Minh  (VN) 
174/67/Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) hoa tươi, cà phê; quảng cáo (truyền hình); bán nước 

hoa, quà lưu niệm.  
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện (trong lĩnh vực giáo dục, giải trí, văn hoá, thể thao), đào tạo 
cắm hoa tươi, dạy khiêu vũ.  
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(210) 4-2011-01563 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 5.3.20; 5.13.4; 5.7.3; 19.9.1 
(591) Tím, đỏ, nâu tím. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Thái Bình   (VN) 
ấp Trị Yên, xã Tân Kim, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu nếp hồng cẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-01564 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Thanh Niên  (VN) 
10/16 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 37: Vệ sinh dân dụng công nghiệp.  
 

Nhóm 39: Giữ xe.  
 
 
 

(210) 4-2011-01565 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.5.1; 1.17.11; A3.13.4 
(591) Xanh dương, trắng, vàng, nâu, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Thanh Niên  (VN) 
10/16 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 37: Vệ sinh dân dụng - công nghiệp.  
 

Nhóm 39: Giữ xe.  
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(210) 4-2011-01568 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.15; 26.11.3; 25.7.20; 26.13.25 
(731) TANG SHI QING   (CN) 

2F-E Haiwangxing Building, New North 
Zone, Chongqing, China  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Bộ chế hòa khí. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và đại lý bộ chế hòa khí.  
 
 
 

(210) 4-2011-01580 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Cát Toàn Thắng   (VN) 
178 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 

(210) 4-2011-01581 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.1; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần địa ốc Long 

Điền  (VN) 
104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, mua bán thiết bị lắp đặt trong xây dựng cụ thể là: 

đầm nén, đầm rung, máy trộn nhựa đường, máy nén khí, máy trộn bê tông. 
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản, tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; xây dựng 
công trình đường bộ; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. 
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(210) 4-2011-01584 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12; 1.15.24; 25.1.25 
(591) Đỏ booc - đo. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển và dịch vụ Tân Hoàng 
Gia  (VN) 
41A/38A Trần Phú, phường Điện Biên, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-01585 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ du lịch Quang Anh  
(VN) 
Số 10 ngách 22, tập thể 128C Đại La, 
phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, nhà nghỉ du lịch, đặt chỗ ở khách sạn.  

 
 

(210) 4-2011-01587 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.11.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần văn phòng 
phẩm Phương Bắc  (VN) 
Thôn Từ Châu, xã Liên Châu, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Cặp kẹp tài liệu; sách; eke để vẽ; đồ dùng văn phòng (trừ đồ gỗ); giấy viết; bút 

(đồ dùng văn phòng).  
 
 

(210) 4-2011-01588 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A20.1.3 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần văn phòng 
phẩm Phương Bắc  (VN) 
Thôn Từ Châu, xã Liên Châu, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 16: Cặp kẹp tài liệu, sách, eke để vẽ, đồ dùng văn phòng (trừ đồ gỗ); giấy viết; bút 
(đồ dùng văn phòng). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-01589 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn V  
(VN) 
Tầng 14, tòa nhà Vinaconex 9, đường 
Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi trong nhà; trò chơi không dùng màn hình hoặc màn chiếu ngoài; trò 

chơi bảng; máy trò chơi, tự động và chơi bằng tiền xu; trò chơi cờ. 
 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-01600 

 
(220) 

 
25.01.2011 

  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn V  
(VN) 
Tầng 14, tòa nhà Vinaconex 9, đường 
Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 38: Viễn thông: cho thuê điện thoại; liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ điện thoại; 

thông tin liên lạc bằng điện thoại; cho thuê thiết bị gửi tin nhắn. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-01601 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn V  
(VN) 
Tầng 14, tòa nhà Vinaconex 9, đường 
Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính, chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống 

được), phần mềm máy vi tính (ghi sẵn), chương trình trò chơi trên máy vi tính.  
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(210) 4-2011-01602 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn V  
(VN) 
Tầng 14, tòa nhà Vinaconex 9, đường 
Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; thông tin về lĩnh vực giáo dục; 

dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục đào tạo; tổ chức triển lãm giáo dục; giáo 
dục thực hành.  

 
 

(210) 4-2011-01603 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn V  
(VN) 
Tầng 14, tòa nhà Vinaconex 9, đường 
Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 28: (Trò chơi, đồ chơi): đồ chơi xây dựng; thiết bị dừng cho trò chơi điện tử, trừ 

những loại được lắp chỉ sử dụng với máy thu hình; đồ chơi; xe cộ đồ chơi; đồ chơi bằng 
nhung. 

 
 

(210) 4-2011-01604 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn V  
(VN) 
Tầng 14, tòa nhà Vinaconex 9, đường 
Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng: giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; dịch vụ về cách 

điện, nhiệt, âm trong xây dựng; dịch vụ làm kín công trình; cho thuê thiết bị xây dựng.  
 
 

(210) 4-2011-01605 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.03.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn V  
(VN) 
Tầng 14, tòa nhà Vinaconex 9, đường 
Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người 
tiêu dùng), hỗ trợ việc điều hành (quản lý) các công việc kinh doanh, đánh giá công việc 
thương mại, quản lý tư liệu máy tính, hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy 
tính. 

 
 

(210) 4-2011-01606 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tân Phong   (VN) 
7Bis Tăng Bạt Hổ, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng 

dùng trong ngành y, dược liệu dùng để sản xuất thuốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, hoá mỹ phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị y tế; 
dịch vụ quảng cáo dược phẩm, hoá mỹ phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị y tế; 
dịch vụ xuất nhập khẩu dược phẩm, hoá mỹ phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị 
y tế; dịch vụ giới thiệu về dược phẩm, hoá mỹ phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trang thiết 
bị y tế.  

 
 

(210) 4-2011-01607 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần văn phòng 
phẩm Hải Phòng  (VN) 
Tổ 1, khu dân cư Phương Lung, phường 
Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố 
Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; giấy; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; đồ dùng văn phòng 

(trừ đồ gỗ).  
 

Nhóm 39: Đóng gói và lưu giữ hàng hoá.  
 

 

(210) 4-2011-01608 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang Vĩnh 
Thịnh   (VN) 
33 Lê Đình Thám, phường Tấn Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang các loại.  
 
 

(210) 4-2011-01609 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.2; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang Vĩnh 
Thịnh    (VN) 
33 Lê Đình Thám, phường Tấn Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang các loại.  

 
 

(210) 4-2011-01620 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Miền Đông  
(VN) 
Đường số 1, khu công nghiệp Biên Hòa 
1, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật tư, vật liệu xây dựng (gạch, ngói, sét, kaolanh, đá, sỏi, cấu kiện 

bê tông, kim khí, sắt, thép).  
 

Nhóm 36: Cho thuê nhà ở và văn phòng; môi giới bất động sản, đầu tư về tài chính để 
xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, công trình 
hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, hệ thống điện và nước, đường dây và trạm biến thế 
điện, khai thác khoáng sản.  

 
 

(210) 4-2011-01621 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Miền Đông  
(VN) 
Đường số 1, khu công nghiệp Biên Hòa 
1, tỉnh Đồng Nai   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật tư, vật liệu xây dựng (gạch, ngói, sét, kaolanh, đá, sỏi, cấu kiện 

bê tông, kim khí, sắt, thép).  
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Nhóm 36: Cho thuê nhà ở và văn phòng; môi giới bất động sản; đầu tư về tài chính để 
xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, công trình 
hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, hệ thống điện và nước, đường dây và trạm biến thế 
điện, khai thác khoáng sản.  

 
 

(210) 4-2011-01622 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Miền Đông  
(VN) 
Đường số 1, khu công nghiệp Biên Hòa 
1, tỉnh Đồng Nai   

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê nhà ở và văn phòng; môi giới bất động sản; đầu tư về tài chính.  

 
 

(210) 4-2011-01623 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Miền Đông  
(VN) 
Đường số 1, khu công nghiệp Biên Hòa 
1, tỉnh Đồng Nai   

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê nhà ở và văn phòng; môi giới bất động sản; đầu tư về tài chính.  

 
 

(210) 4-2011-01624 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 1.15.23; 1.5.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, xám, xanh 

cốm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nga My  (VN) 
Số 1A, Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, hương liệu dùng cho cá nhân, tinh dầu dùng cho cá nhân, 

nước thơm dùng cho cá nhân. 
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(210) 4-2011-01626 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A5.3.13; 1.15.23; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại, 
dịch vụ, sản xuất, xuất nhập 
khẩu Đức Thành  (VN) 
Số 785 - 787, Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (chất diệt động vật; chất diệt nấm; chất diệt cỏ). 
 
 

(210) 4-2011-01627 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 26.1.1; 26.15.1; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại, 
dịch vụ, sản xuất, xuất nhập 
khẩu Đức Thành  (VN) 
Số 785-787, Cách Mạng Tháng 8, 
phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ).  
 
 

(210) 4-2011-01641 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 2.5.3; A2.5.23 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

vàng, đỏ đậm, hồng. 
(731) SABINA FAREAST CO., LTD.   (TH) 

No. 12 Arun-amarin Road, Khwaeng 
Arun-amarin, Khet Bangkoknoi, 
Bangkok 10700, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 25: áo nịt ngực (cho phụ nữ); quần đùi; áo hai dây mặc bó sát người (cho phụ 
nữ), váy lót dài của phụ nữ; quần áo ngủ; thắt lưng (đi kèm quần áo); bộ quần áo com lê, 
quần áo bơi.  

 
 

(210) 4-2011-01642 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A18.1.8; 18.1.23 
(591) Cam nhạt, đỏ, xanh ngọc, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Careyou   (VN) 
Số 33, ngách 41, ngõ Thịnh Quang, phố 
Tây Sơn, phường Thịnh Quang, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe điện dành cho trẻ em (xe cộ); xe nôi (xe cộ), xe tập đi (xe cộ); xe đẩy dành 

cho trẻ em (xe cộ); ghế ngồi ô tô dành cho trẻ em (thiết bị của xe cộ); đai an toàn dùng 
cho ghế ngồi cho trẻ em (thiết bị của xe cộ) tất cả thuộc nhóm này.  

 
 

(210) 4-2011-01643 (220) 25.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) A1.5.3 
(591) Tím than, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Viện Môi Trường Nông Nghiệp  
(VN) 
Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Các loại chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp và công nghiệp (không 

dùng cho mục đích y tế và thú y).  
 
 

(210) 4-2011-01803 (220) 27.01.2011 
  (441) 25.03.2011 

(531) 6.1.2; A7.5.6; 7.5.10 (540) 

  

(731) Phòng Công Thương huyện Na 
Hang   (VN) 
Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh 
Tuyên Quang  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu ngô. 
 

Nhóm 35: Mua bán rượu ngô.  
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Phần v   
 

 

 
ĐƠN yêu cầu cấp giấy chứng nhận ĐĂNG Ký CHỈ DẪN ĐịA Lý 

 
Ngày công bố                         25.03.2011 

Số đơn                                      6-2010-00007  

Ngày nộp đơn                         27-10-2010 

Chủ đơn Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị  

Địa chỉ                                      Số 204, đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị  
Chỉ dẫn địa lý                       Quảng Trị 

Sản phẩm                                Hạt tiêu 
Tóm tắt chất lượng,đặc thù   

 

* Hình thái: 
- Hạt tiêu Quảng Trị được cấu tạo bởi hai lớp, vỏ hạt, phôi nhũ và các phôi. 
- Hạt tiêu khi già có màu xanh, chín có màu đỏ. Tiêu đen có màu đen 
bóng, nhỏ, tròn đều. 
- Hạt tiêu sọ có màu trắng sữa, nhỏ, tròn đều. 
- Đường kính hạt nhỏ hơn 5mm. 
* Chất lượng: 
- Hạt tiêu đen:   
+ độ ẩm: 10,79-11,82 %; 
+ hàm lượng piperin: 6,40-7,15%; 
+ hàm lượng tinh dầu bay hơi: 2,60-2,72%; 
+ hàm lượng tro tổng số: 3,88-4,63%; 
+ dung trọng của hạt tiêu: 516,68-644,35 g/l; 
+ hàm lượng sắt: 111,43-115,65mg/kg; 
+ hàm lượng mangan: 135,45-143,70mg/kg. 
- Hạt tiêu trắng (sọ):     
+ độ ẩm: 10,23-11,42% 
+ hàm lượng piperin: 7,09-7,42%; 
+ hàm lượng tinh dầu bay hơi: 1,64-2,04%; 
+ hàm lượng tro tổng số: 2,11-2,61%; 
+ dung trọng của hạt tiêu: 627,27-666,24 g/l; 
+ hàm lượng sắt: 93,40-109,22 mg/kg; 
+ hàm lượng mangan:  115,61-142,74 mg/kg. 

 

Khu vực địa lý Thị trấn Hồ Xá, xã Vĩnh Hiền, xã Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Nam thuộc huyện 
Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 
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Phần vi 
 

YÊU CẦU XÉT NGHIỆM NỘI DUNG 
 

ĐƠN SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
NỘP SAU KHI đơn Đã CÔNG Bố 

__________ 
   

 
Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 

Do người nộp đơn yêu cầu 
 

(21) 
Số đơn 

(11) 
Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2007-02849 19466 27.04.2009 23.02.2011     B32B 15/01 
1-2008-01780 19128 25.02.2009 25.01.2011     C08L 27/00 
1-2008-01951 19771 25.05.2009 23.02.2011     H01R 13/52 
1-2008-02094 19783 25.05.2009 24.02.2011     B60R 16/04 
1-2008-02364 19560 27.04.2009 27.01.2011     H01Q  
1-2008-02594 20037 25.06.2009 17.02.2011     G03B 13/00 
1-2008-02971 20075 25.06.2009 25.01.2011     C08F 285/00 
1-2009-00027 23195 26.07.2010 15.02.2011     G10D 1/00 
1-2009-00187 20574 25.08.2009 21.02.2011     C07D 401/12 
1-2009-00187 20574 25.08.2009 21.02.2011     C07D 401/12 
1-2009-01115 21498 25.12.2009 18.02.2011     C09D 1/02 
1-2009-01210 21729 25.01.2010 28.01.2011     F03B 13/20 
1-2009-01238 22677 25.05.2010 28.01.2011     G10L 19/00 
1-2009-02484 24904 27.01.2011 08.02.2011     C25D 7/00 
1-2009-02650 23013 25.06.2010 25.01.2011     H04N 7/015 
1-2009-02666 23014 25.06.2010 25.01.2011     H04N 7/015 
1-2009-02667 23015 25.06.2010 25.01.2011     H04N 7/015 
1-2009-02774 23529 25.08.2010 08.02.2011     C07D 487/04 
1-2009-02887 23270 26.07.2010 24.02.2011     C07D 491/04 
1-2010-00085 24071 25.10.2010 09.02.2011     H04L 12/56 
1-2010-00130 24343 25.11.2010 10.02.2011     H04W 36/18 
1-2010-00204 23314 26.07.2010 10.02.2011     H04L 5/00 
1-2010-00216 23079 25.06.2010 29.01.2011     A01N 47/24 
1-2010-00254 22868 25.05.2010 25.01.2011     B65D 85/86 
1-2010-00266 23323 26.07.2010 08.02.2011     B32B 17/10 
1-2010-00292 23325 26.07.2010 08.02.2011     H04W 52/08 
1-2010-00295 23559 25.08.2010 28.01.2011     A01N 53/00 
1-2010-00338 23566 25.08.2010 10.02.2011     H04B 1/38 
1-2010-00363 23337 26.07.2010 27.01.2011     C07D 471/04 
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1-2010-00370 24091 25.10.2010 09.02.2011     A01N 25/00 
1-2010-00393 22883 25.05.2010 10.02.2011     C07D 403/10 
1-2010-00401 23102 25.06.2010 26.01.2011     G06Q 40/00 
1-2010-00431 24556 27.12.2010 26.01.2011     C07D 491/10 
1-2010-00451 23110 25.06.2010 27.01.2011     A23G 4/00 
1-2010-00457 23111 25.06.2010 27.01.2011     A23G 4/00 
1-2010-00463 24100 25.10.2010 26.01.2011     C07D 239/34 
1-2010-00472 24358 25.11.2010 27.01.2011     C07D 213/24 
1-2010-00481 23582 25.08.2010 09.02.2011     C07D 495/04 
1-2010-00489 22891 25.05.2010 27.01.2011     C07D 401/14 
1-2010-00496 23362 26.07.2010 18.02.2011     G10L 19/00 
1-2010-00497 23583 25.08.2010 10.02.2011     H03M 13/09 
1-2010-00500 24559 27.12.2010 27.01.2011     A61P 9/10 
1-2010-00508 22894 25.05.2010 08.02.2011     A61K 31/497 
1-2010-00513 24561 27.12.2010 16.02.2011     C07D 261/04 
1-2010-00515 24914 27.01.2011 26.01.2011     G01N 33/569 
1-2010-00517 22897 25.05.2010 27.01.2011     H04L 12/56 
1-2010-00526 23584 25.08.2010 08.02.2011     C07F 5/02 
1-2010-00539 23125 25.06.2010 27.01.2011     A47J 27/00 
1-2010-00548 24104 25.10.2010 08.02.2011     C07D 493/08 
1-2010-00555 24915 27.01.2011 23.02.2011     C11D 3/50 
1-2010-00556 23793 27.09.2010 23.02.2011     C11D 1/62 
1-2010-00564 24562 27.12.2010 09.02.2011     C07D 493/04 
1-2010-00578 24916 27.01.2011 10.02.2011     C07K 16/28 
1-2010-00586 23798 27.09.2010 27.01.2011     A61K 31/437 
1-2010-00597 23135 25.06.2010 10.02.2011     E02B 17/02 
1-2010-00599 23136 25.06.2010 11.02.2011     F16B 39/30 
1-2010-00601 23137 25.06.2010 11.02.2011     F16B 25/00 
1-2010-00607 23586 25.08.2010 17.02.2011     B32B 18/00 
1-2010-00614 23800 27.09.2010 14.02.2011     A61K 47/48 
1-2010-00617 23383 26.07.2010 27.01.2011     C07D 417/04 
1-2010-00623 23146 25.06.2010 10.02.2011     A61K 9/00 
1-2010-00627 24368 25.11.2010 14.02.2011     A61K 31/00 
1-2010-00630 23803 27.09.2010 14.02.2011     C07D 243/08 
1-2010-00644 23389 26.07.2010 26.01.2011     F16D 13/71 
1-2010-00654 22906 25.05.2010 21.02.2011     C08F 4/646 
1-2010-00655 22907 25.05.2010 21.02.2011     C08F 4/649 
1-2010-00667 23810 27.09.2010 14.02.2011     C07K 11/02 
1-2010-00681 23592 25.08.2010 16.02.2011     E02F 9/20 
1-2010-00682 23593 25.08.2010 23.02.2011     E02F 9/20 
1-2010-00684 23812 27.09.2010 27.01.2011     B67D 1/04 
1-2010-00688 24115 25.10.2010 16.02.2011     A47D 7/00 



Công báo sở hữu công nghiệp số 276 Tập A (03.2011) 
 

1052 

1-2010-00690 23394 26.07.2010 10.02.2011     F21V 8/00 
1-2010-00695 24568 27.12.2010 23.02.2011     A61K 31/522 
1-2010-00701 23594 25.08.2010 09.02.2011     A61F 13/496 
1-2010-00706 23815 27.09.2010 23.02.2011     C11D 17/00 
1-2010-00707 23398 26.07.2010 10.02.2011     E04G 19/00 
1-2010-00712 23595 25.08.2010 08.02.2011     H05K 3/46 
1-2010-00715 23817 27.09.2010 21.02.2011     C07K 14/705 
1-2010-00724 23159 25.06.2010 23.02.2011     A61B 17/0 
1-2010-00748 23165 25.06.2010 10.02.2011     A61B 17/06 
1-2010-00754 23597 25.08.2010 09.02.2011     A61F 13/15 
1-2010-00786 23824 27.09.2010 10.02.2011     C07H 19/12 
1-2010-00800 23828 27.09.2010 23.02.2011     A61K 35/36 
1-2010-00817 23420 26.07.2010 27.01.2011     C07C 233/56 
1-2010-00827 24129 25.10.2010 10.02.2011     A01N 53/00 
1-2010-00831 23601 25.08.2010 09.02.2011     A61F 13/496 
1-2010-00842 23602 25.08.2010 17.02.2011     B29C 33/72 
1-2010-00882 24581 27.12.2010 23.02.2011     A61K 8/60 
1-2010-00903 24583 27.12.2010 23.02.2011     C11D 17/06 
1-2010-00923 23444 26.07.2010 29.01.2011     C11D 3/34 
1-2010-00973 23455 26.07.2010 23.02.2011     A61K 8/97 
1-2010-00983 23853 27.09.2010 27.01.2011     C07C 233/56 
1-2010-01005 24384 25.11.2010 09.02.2011     A61K 9/00 
1-2010-01008 23465 26.07.2010 15.02.2011     H04Q 7/34 
1-2010-01009 23466 26.07.2010 15.02.2011     H04Q 7/38 
1-2010-01078 24390 25.11.2010 24.02.2011     H04M 1/247 
1-2010-01080 23862 27.09.2010 18.02.2011     A61K 9/14 
1-2010-01089 23479 26.07.2010 23.02.2011     F16L 1/12 
1-2010-01130 23877 27.09.2010 28.01.2011     H02P 5/747 
1-2010-01163 24613 27.12.2010 14.02.2011     C07D 401/04 
1-2010-01218 23891 27.09.2010 14.02.2011     C10G 11/18 
1-2010-01231 23492 26.07.2010 18.02.2011     C07D 401/14 
1-2010-01668 24228 25.10.2010 09.02.2011     G03G 21/16 
1-2010-01810 24989 27.01.2011 10.02.2011     G01R 31/02 
1-2010-01814 24249 25.10.2010 29.01.2011     C07D 279/08 
1-2010-02067 24756 27.12.2010 24.02.2011     C22B 15/00 
1-2010-02192 25023 27.01.2011 14.02.2011     C07C 69/60 
1-2010-02226 24780 27.12.2010 27.01.2011     D04B 7/22 
1-2010-02301 25030 27.01.2011 17.02.2011     C08J 7/00 
1-2010-02384 25037 27.01.2011 21.02.2011     A61K 8/49 
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Phần vii 
  
 

Yêu cầu sửa đổi đơn  
 

 

a - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế và kiểu dáng công nghiệp 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 962/ TB-SHTT, ngày 22.02.2011  
(210)  Số đơn: 1-2009-01574  (220) Ngày nộp đơn 23.07.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn đồng thời là tác giả sáng chế John Larry Sanders 
(US) được sửa thành:  
Nội dung mới:  
13101 Canterbury, Leawood, KS 66209, USA 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 965/ TB-SHTT, ngày 22.02.2011  
(210)  Số đơn: 1-2008-01201  (220) Ngày nộp đơn 20.05.2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu công nghiệp sao bắc đẩu 
Tầng 6, Toà nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1080/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 1-2008-00581  (220) Ngày nộp đơn 10.03.2008 

Mục sửa đổi: Tên của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

Cephalon Australia Pty ltd  (au) 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1080/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 1-2008-02163  (220) Ngày nộp đơn 01.09.2008 

Mục sửa đổi: Tên của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

Cephalon Australia Pty ltd  (au) 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1082/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 1-2009-01103  (220) Ngày nộp đơn 28.05.2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

Aventis pharma s.a.   (fr) 
20 Avenue Raymond Aron, 92160 ANTONY, France 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1083/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 3-2010-00291  (220) Ngày nộp đơn 15.03.2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu công nghiệp sao bắc đẩu 
Tầng 6, Toà nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1231/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 1-2006-01503  (220) Ngày nộp đơn 13.09.2006 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

Glaxosmithkline llc  (us) 
One Franklin Plaza, 200 North 16th Street, Philadelphia, Pennsylvania 19102, USA. 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1232/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-01929  (220) Ngày nộp đơn 26.07.2010 

Mục sửa đổi: Quốc tịch tác giả sáng chế wachter, Andreas, k, được sửa thành:  

Nội dung mới:  đức   (de) 
_______________________ 

 

 

b - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu  
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1130/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-00122  (220) Ngày nộp đơn 05.01.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

Phòng 21-A6, số 12 Tôn Đản, phường 13, quận 4, TP. Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1131/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-01221  (220) Ngày nộp đơn 20.01.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

Số 57, đường Nguyễn Xiển, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội  
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1132/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-19063  (220) Ngày nộp đơn 10.09.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

Số 8, ngõ 221, khu 17, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
_______________________ 



Công báo sở hữu công nghiệp số 276 Tập A (03.2011) 
 

1055 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1133/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-23183  (220) Ngày nộp đơn 03.11.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

Số 666, tổ 19, ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1134/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-00080  (220) Ngày nộp đơn 02.01.2009 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1135/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-23547  (220) Ngày nộp đơn 03.11.2008 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu:  

Nội dung mới: Loại bỏ phần chữ iglool 

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1136/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2006-07162  (220) Ngày nộp đơn 10.05.2006 

Mục sửa đổi: Danh mục dịch vụ:  
Nội dung mới:  
Nhóm 05: Dược phẩm sử dụng trong việc điều trị bệnh tiêu hoá. 

_______________________ 
 



Công báo sở hữu công nghiệp số 276 Tập A (03.2011) 
 

1056 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1138/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-03121  (220) Ngày nộp đơn 11.02.2010 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu:  

Nội dung mới: Viện đào tạo công nghệ thông tin, hình 

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1139/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-01440  (220) Ngày nộp đơn 02.02.2009 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu:  

Nội dung mới: bio, hình 

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1140/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-10843  (220) Ngày nộp đơn 01.06.2009 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu:  
Nội dung mới:  

Pond’s pinkish white beauty 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1141/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-07403  (220) Ngày nộp đơn 09.04.2008 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu:  

Nội dung mới: crispy fry ajinomoto 

                               
_______________________ 
 



Công báo sở hữu công nghiệp số 276 Tập A (03.2011) 
 

1057 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1143/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-13720  (220) Ngày nộp đơn 25.06.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

Số 9 M5-TT6, khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1144/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-01467  (220) Ngày nộp đơn 03.02.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ bross & cộng sự  
(bross & partners) 
 

Phòng 1705, tầng 17, toà nhà GTC, 15-17 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1146/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-04829  (220) Ngày nộp đơn 12.03.2010 

Mục sửa đổi: Tên của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

Công ty cổ phần đầu tư tháI bình 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1147/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-01509  (220) Ngày nộp đơn 03.02.2009 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu:  

Nội dung mới: ms miyairi, hình 

                               
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1148/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-22068  (220) Ngày nộp đơn 14.10.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

           76-78 đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1149/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-07568  (220) Ngày nộp đơn 13.04.2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Gia bảo 
 

           D10 khu tập thể Công An, khu phố 11, phường Phú Thuỷ, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1151/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-01889  (220) Ngày nộp đơn 10.02.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

           Số 9 M5-TT6, khu đô thị Bắc Linh đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1151/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-03583  (220) Ngày nộp đơn 05.03.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

           Số 9 M5-TT6, khu đô thị Bắc Linh đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1151/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-19260  (220) Ngày nộp đơn 10.09.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

           Số 9 M5-TT6, khu đô thị Bắc Linh đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1151/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-19261  (220) Ngày nộp đơn 10.09.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

           Số 9 M5-TT6, khu đô thị Bắc Linh đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1151/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-14187  (220) Ngày nộp đơn 02.07.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

           Số 9 M5-TT6, khu đô thị Bắc Linh đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1151/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-25908  (220) Ngày nộp đơn 08.12.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

           Số 9 M5-TT6, khu đô thị Bắc Linh đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1152/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-16320  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

           331 North Vineland Ave., City of Industry, CA 91746, USA 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1152/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-16321  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

           331 North Vineland Ave., City of Industry, CA 91746, USA 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1152/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-16322  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

           331 North Vineland Ave., City of Industry, CA 91746, USA 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1152/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-16323  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

           331 North Vineland Ave., City of Industry, CA 91746, USA 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1152/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-16324  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

           331 North Vineland Ave., City of Industry, CA 91746, USA 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1152/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-16325  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

           331 North Vineland Ave., City of Industry, CA 91746, USA 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1152/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-16326  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

           331 North Vineland Ave., City of Industry, CA 91746, USA 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1152/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-16327  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

           331 North Vineland Ave., City of Industry, CA 91746, USA 
_______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1152/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-16328  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

           331 North Vineland Ave., City of Industry, CA 91746, USA 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1152/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-16329  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

           331 North Vineland Ave., City of Industry, CA 91746, USA 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1153/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-22807  (220) Ngày nộp đơn 23.10.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

           172 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1154/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-22806  (220) Ngày nộp đơn 23.10.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

           172 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1155/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-22805  (220) Ngày nộp đơn 23.10.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

           172 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1156/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-22803  (220) Ngày nộp đơn 23.10.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

           172 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1157/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-22804  (220) Ngày nộp đơn 23.10.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

           172 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1158/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-06849  (220) Ngày nộp đơn 05.04.2010 

Mục sửa đổi: Tên của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

           Công ty cổ phần my way hospitality 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1159/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-20261  (220) Ngày nộp đơn 27.09.2010 

Mục sửa đổi: Tên của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

           Công ty cổ phần my way hospitality 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1160/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-11269  (220) Ngày nộp đơn 26.05.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

           5.11 Cao ốc Thịnh Vượng-Intresco, số 531 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông,  
quận 2, TP. Hồ Chí Minh.  

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1161/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-17268  (220) Ngày nộp đơn 16.08.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

           5.11 Cao ốc Thịnh Vượng-Intresco, số 531 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông,  
quận 2, TP. Hồ Chí Minh.  

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1162/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-14123  (220) Ngày nộp đơn 10.07.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  
 

          Công ty tnhh tư vấn và đầu tư  Brandlink 
 Phòng 4, tầng 12A, toà nhà Fodacon, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1162/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-14124  (220) Ngày nộp đơn 10.07.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  
 

          Công ty tnhh tư vấn và đầu tư  Brandlink 
 Phòng 4, tầng 12A, toà nhà Fodacon, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1162/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-14125  (220) Ngày nộp đơn 10.07.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  
 

          Công ty tnhh tư vấn và đầu tư  Brandlink 
 Phòng 4, tầng 12A, toà nhà Fodacon, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1162/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-14126  (220) Ngày nộp đơn 10.07.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  
 

          Công ty tnhh tư vấn và đầu tư  Brandlink 
 Phòng 4, tầng 12A, toà nhà Fodacon, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1162/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-14127  (220) Ngày nộp đơn 10.07.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  
 

          Công ty tnhh tư vấn và đầu tư  Brandlink 
 Phòng 4, tầng 12A, toà nhà Fodacon, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1162/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-14128  (220) Ngày nộp đơn 10.07.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  
 

             Công ty tnhh tư vấn và đầu tư  Brandlink 
 Phòng 4, tầng 12A, toà nhà Fodacon, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1163/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-10242  (220) Ngày nộp đơn 13.05.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

           Phòng 1205, Lầu 12, Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị  Minh Khai,  phường 6, quận 3,  
TP. Hồ Chí Minh.   

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1164/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-23865  (220) Ngày nộp đơn 11.11.2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần sơn móng tay duy tân-kềm balli 
 

           54C Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.   
 
_______________________ 
 



Công báo sở hữu công nghiệp số 276 Tập A (03.2011) 
 

1064 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1165/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-25404  (220) Ngày nộp đơn 02.12.2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần sơn móng tay duy tân-kềm balli 
 

           54C Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.   
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1168/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-06444  (220) Ngày nộp đơn 28.03.2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  

Công ty tnhh thương mại và sản xuất tùng linh 
 

           Phố Tía, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.   
 Mẫu nhãn hiệu: 

 
_______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1201/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-10541  (220) Ngày nộp đơn 28.05.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện Sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  
 

            Văn phòng luật sư  phạm và liên danh 
8 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1221/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-22548  (220) Ngày nộp đơn 20.10.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn  và mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
 

           81C Phan Đình Phùng, phường Phú khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 
 Mẫu nhãn hiệu: Loại bỏ phần chữ “Phú Lễ” ra khỏi nhãn hiệu 

 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1222/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2007-20309  (220) Ngày nộp đơn 09.10.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn  và mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

           81C Phan Đình Phùng, phường Phú khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 
 Mẫu nhãn hiệu: Loại bỏ phần chữ “Phú Lễ” ra khỏi nhãn hiệu 
 

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1172/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-10347  (220) Ngày nộp đơn 14.05.2010 

Mục sửa đổi: Tên của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần thương mại dược phẩm daiso pháp 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1172/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-12742  (220) Ngày nộp đơn 14.06.2010 

Mục sửa đổi: Tên của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần thương mại dược phẩm daiso pháp 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1172/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-12743  (220) Ngày nộp đơn 14.06.2010 

Mục sửa đổi: Tên của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần thương mại dược phẩm daiso pháp 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1172/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-12744  (220) Ngày nộp đơn 14.06.2010 

Mục sửa đổi: Tên của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần thương mại dược phẩm daiso pháp 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1173/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-24607  (220) Ngày nộp đơn 18.11.2008 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

            Mẫu nhãn hiệu:  

 
_______________________ 
 

 Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1174/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-07268  (220) Ngày nộp đơn 09.04.2010 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

            Mẫu nhãn hiệu:  

 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1175/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-08940  (220) Ngày nộp đơn 08.05.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ  của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
21H Nguyễn Văn trổi, phường 12, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1176/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-11600  (220) Ngày nộp đơn 31.05.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ  của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Phòng 1611, nhà CT1 đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1177/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-25168  (220) Ngày nộp đơn 30.11.2010 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

            Mẫu nhãn hiệu:  

 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1178/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-12540  (220) Ngày nộp đơn 10.06.2010 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

            Mẫu nhãn hiệu:  

 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1179/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-14963  (220) Ngày nộp đơn 21.07.2009 

Mục sửa đổi: Tên của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần đầu tư  rô bốt 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1179/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-14964  (220) Ngày nộp đơn 21.07.2009 

Mục sửa đổi: Tên của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần đầu tư  rô bốt 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1179/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-19785  (220) Ngày nộp đơn 16.09.2009 

Mục sửa đổi: Tên của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần đầu tư  rô bốt 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1180/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-25124  (220) Ngày nộp đơn 19.11.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu công nghiệp sao bắc đẩu 
Tầng 6, Toà nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1181/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-26380  (220) Ngày nộp đơn 11.12.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 9 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1183/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-23585  (220) Ngày nộp đơn 08.11.2010 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Nhóm 41: Giáo dục bậc tiểu học, bậc trung học và sau đại học; giáo dục dạy nghề; giáo 
dục đào tạo không chính quy: đào tạo bổ sung, tu nghiệp định kỳ, bồi dưỡng nâng cao 
trình độ, cập nhật kiến thức-kỹ năng; giáo dục đáp ứng nhu cầu người học; tư vấn du học; 
nghiên cứu lịch sử, văn hóa và các hoạt động phát triển giáo dục. 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1184/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-23583  (220) Ngày nộp đơn 08.11.2010 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Nhóm 41: Giáo dục bậc tiểu học, bậc trung học và sau đại học; giáo dục dạy nghề; giáo 
dục đào tạo không chính quy: đào tạo bổ sung, tu nghiệp định kỳ, bồi dưỡng nâng cao 
trình độ, cập nhật kiến thức-kỹ năng; giáo dục đáp ứng nhu cầu người học; tư vấn du học; 
nghiên cứu lịch sử, văn hóa và các hoạt động phát triển giáo dục. 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1185/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-23582  (220) Ngày nộp đơn 08.11.2010 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Nhóm 41: Giáo dục bậc tiểu học, bậc trung học và sau đại học; giáo dục dạy nghề; giáo 
dục đào tạo không chính quy: đào tạo bổ sung, tu nghiệp định kỳ, bồi dưỡng nâng cao 
trình độ, cập nhật kiến thức-kỹ năng; giáo dục đáp ứng nhu cầu người học; tư vấn du học; 
nghiên cứu lịch sử, văn hóa và các hoạt động phát triển giáo dục. 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1186/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2007-00822  (220) Ngày nộp đơn 11.01.2007 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Nhóm 16: Giấy mỹ thuật có độ mịn cao 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1187/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-23925  (220) Ngày nộp đơn 07.11.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Toà nhà CotaNa Group Lô CC5A, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1188/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-13142  (220) Ngày nộp đơn 20.06.2008 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Loại bỏ nhóm 16, 21, 24, Danh mục sản phẩm còn lại trong đơn: nhóm 04, 07, 08, 20.  
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 323/ TB-SHTT, ngày 28.01.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009-11580  (220) Ngày nộp đơn 10.06.2009 

Mục sửa đổi: Huỷ bỏ tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp và Mẫu nhãn hiệu:  
Nội dung mới: 

- Công ty tnhh Sở hữu trí tuệ và tư  vấn  đầu tư  IPIC.  
- Mẫu nhãn hiệu: 

dvm 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 290/ TB-SHTT, ngày 20.01.2011  
(210)  Số đơn: 4-2006-04726  (220) Ngày nộp đơn 30.03.2006 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1509/ TB-SHTT, ngày 17.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-22202  (220) Ngày nộp đơn 21.10.2010 

Mục sửa đổi: Chủ đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Hội nông dân huyện ngọc hiển 
ấp Kiến Vàng, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 

      
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4386/ TB-SHTT, ngày 11.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2005-02816  (220) Ngày nộp đơn 18.03.2005 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đưon  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Panasonic corporation 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4387/ TB-SHTT, ngày 11.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007-26564  (220) Ngày nộp đơn 25.12.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đưon  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 2B Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4388/ TB-SHTT, ngày 11.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2001-05752  (220) Ngày nộp đơn 04.12.2001 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn và đại diện SHCN đưon  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

- Pfizer heath ab 
- Văn phòng luật sư phạm và liên danh (pham &associates) 
Số 8 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4389/ TB-SHTT, ngày 11.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008-10064  (220) Ngày nộp đơn 13.05.2008 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu:  
Nội dung mới: 

 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4629/ TB-SHTT, ngày 20.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008-16261  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2008 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu:  
Nội dung mới: 

 
 

_______________________ 
 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4797/ TB-SHTT, ngày 31.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2004-00917  (220) Ngày nộp đơn 10.02.2004 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN đưon  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 Văn phòng luật sư Đoàn hồng sơn 
Phòng 317, tầng 3, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4798/ TB-SHTT, ngày 31.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007-17363  (220) Ngày nộp đơn 04.09.2007 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
Hộ kinh doanh trịnh hiệp ký 
60/8 Nguyễn Văn Cự, khu phố 5, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4799/ TB-SHTT, ngày 31.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007-17365  (220) Ngày nộp đơn 04.09.2007 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
Hộ kinh doanh trịnh hiệp ký 
60/8 Nguyễn Văn Cự, khu phố 5, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4800/ TB-SHTT, ngày 31.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009-01749  (220) Ngày nộp đơn 09.02.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ thảo thọ quyến (invenco) 
29 Trương Hán Siêu, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4801/ TB-SHTT, ngày 31.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008-11928  (220) Ngày nộp đơn 05.06.2008 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Phần mềm máy tính có thể tải về được sử dụng để gửi tin nhắn tức thì trong mạng máy 
tính chung, trang thông tin điện tử cá nhân, trang thông tin điện tử. 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4802/ TB-SHTT, ngày 31.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008-03660  (220) Ngày nộp đơn 27.02.2008 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Global indian foundation limited 
_______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4803/ TB-SHTT, ngày 31.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008-03661  (220) Ngày nộp đơn 27.02.2008 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Global indian foundation limited 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4804/ TB-SHTT, ngày 31.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007-18702  (220) Ngày nộp đơn 19.09.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần xi  măng tây đô 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4805/ TB-SHTT, ngày 31.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007-10885  (220) Ngày nộp đơn 13.06.2007 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ được sửa thành:  
Nội dung mới:  
- Loại bỏ các sản phẩm thuộc nhóm 29, 30 
- Giới hạn sản phẩm nhóm 05 thành (Nhóm 05: Chế phẩm dược) 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4806/ TB-SHTT, ngày 31.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006-01498  (220) Ngày nộp đơn 27.01.2006 

Mục sửa đổi: Giới hạn danh mục sản phẩm/dịch vụ được sửa thành:  
Nội dung mới: Giới hạn danh mục sản phẩm/dịch vụ với việc thêm cụm từ 
“Không sản phẩm nào trong các sản phẩm trên là phần cứng hay phần mềm xử lý tính 
hiệu số hoá được dùng trong thao tác tín hiệu âm thanh cho dụng cụ âm nhạc thật hay ảo” 
Vào cuối danh mục sản phẩm của nhóm 09. 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4807/ TB-SHTT, ngày 31.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007-15044  (220) Ngày nộp đơn 03.08.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ  người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
34 Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4808/ TB-SHTT, ngày 31.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007-26209  (220) Ngày nộp đơn 21.12.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ  người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
34 Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4809/ TB-SHTT, ngày 31.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007-20900  (220) Ngày nộp đơn 14.10.2007 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ  người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần quốc tế hoà bình 
Số 5, ngõ 20, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4810/ TB-SHTT, ngày 31.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007-13004  (220) Ngày nộp đơn 10.07.2007 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Lotte dream pie 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4811/ TB-SHTT, ngày 31.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007-06368  (220) Ngày nộp đơn 13.04.2007 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ  người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần container vinashin - tgc 
Khu công nghiệp tàu thuỷ, xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4812/ TB-SHTT, ngày 31.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009-05848  (220) Ngày nộp đơn 31.03.2009 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh luckyhouse việt nam 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4813/ TB-SHTT, ngày 31.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009-02928  (220) Ngày nộp đơn 25.02.2009 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh một thành viên thương mại tô nga dũng 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4814/ TB-SHTT, ngày 31.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009-00108  (220) Ngày nộp đơn 05.01.2009 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 

 

 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4815/ TB-SHTT, ngày 31.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009-00109  (220) Ngày nộp đơn 05.01.2009 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

 

 

 

 

 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4816/ TB-SHTT, ngày 31.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008-26209  (220) Ngày nộp đơn 09.12.2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ  người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Doanh nghiệp tư nhân thịnh vượng 
        Thửa đất số 233, tờ bản đồ số 23, ấp Kinh Tế, xã Bình Minh, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4817/ TB-SHTT, ngày 31.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009-07401  (220) Ngày nộp đơn 17.04.2009 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

 

 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4818/ TB-SHTT, ngày 31.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007-25063  (220) Ngày nộp đơn 06.12.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sản xuất thương mại quang nghệ 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4819/ TB-SHTT, ngày 31.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008-00664  (220) Ngày nộp đơn 10.01.2008 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần công nghiệp chính xác việt nam 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4820/ TB-SHTT, ngày 31.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008-13903  (220) Ngày nộp đơn 01.07.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
156/1/13 Cộng Hoà, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Mi nh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4821/ TB-SHTT, ngày 31.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009-06264  (220) Ngày nộp đơn 03.04.2009 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần tập đoàn tháI tuấn 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4822/ TB-SHTT, ngày 31.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008-06961  (220) Ngày nộp đơn 03.04.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
104 Nguyễn Văn Cừ, phườngNguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. Hồ Chí Mi nh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4823/ TB-SHTT, ngày 31.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008-06962  (220) Ngày nộp đơn 03.04.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
104 Nguyễn Văn Cừ, phườngNguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. Hồ Chí Mi nh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4824/ TB-SHTT, ngày 31.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008-08685  (220) Ngày nộp đơn 23.04.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 43/3, ấp Tây, xã Vĩnh Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4825/ TB-SHTT, ngày 31.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009-07388  (220) Ngày nộp đơn 17.04.2009 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sản xuất thương mại  tháI hoa việt 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4826/ TB-SHTT, ngày 31.08.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007-13382  (220) Ngày nộp đơn 16.07.2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh tư vấn sở hữu trí tuệ việt 
117B Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4919/ TB-SHTT, ngày 10.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2005-03075  (220) Ngày nộp đơn 25.03.2005 

Mục sửa đổi:Danh mục sản phẩm dịch vụ được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; mua bán vật tư, thiết bị máy móc dùng trong xây 
dựng dân dụng, ngoại trừ việc mua bán sơn, bột bả tường và các vật liệu xây dựng dưới 
dạng hoá chất; đại lý mua, bán, ký gửi hàng hoá. 
Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; sửa chữa nhà ở; lắp đặt thang máy, cầu 
thang, băng chuyền tự động. 
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Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế trang trí nội, ngoại thất; dịch vụ khảo sát và tư vấn về kỹ thuật 
các công trình xây dựng dân dụng, giao thông, thuỷ lợi. 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4920/ TB-SHTT, ngày 10.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008-07104  (220) Ngày nộp đơn 04.04.2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty cổ phần tập đoàn sóng thần 
A1-P1 tập thể Trương Định, ngõ 274, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5056/ TB-SHTT, ngày 18.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008-13068  (220) Ngày nộp đơn 19.06.2008 

Mục sửa đổi:Danh mục sản phẩm dịch vụ được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Nhóm 06: ống đồng (không dùng trong hệ thống điều hoà không khí và cũng không phải 
là bộ phận của máy). 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5300/ TB-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2004-13607  (220) Ngày nộp đơn 06.12.2004 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Văn phòng luật sư phạm và lên danh (pham &associates) 
Số 8 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5301-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 12102  (220) Ngày nộp đơn 29.06.2007 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Nutro products, inc. 
445 Wilson Way, City of Industry, California 91744, USA. 
 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5305-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 19306  (220) Ngày nộp đơn 10.09.2008 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh liên doanh phú mỹ hưng 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5306-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 19307  (220) Ngày nộp đơn 10.09.2008 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh liên doanh phú mỹ hưng 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5308-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 07226  (220) Ngày nộp đơn 24.04.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
31B Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận Phú Nhụân, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5309-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009- 09286  (220) Ngày nộp đơn 13.05.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
98L Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5310-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009- 09287  (220) Ngày nộp đơn 13.05.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
98L Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5311-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009- 11662  (220) Ngày nộp đơn 10.06.2009 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh mai trang 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5312-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009- 09788  (220) Ngày nộp đơn 19.05.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
1018 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5313-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 08629  (220) Ngày nộp đơn 23.04.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
55 Nguyễn Cảnh Chân, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 
 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5314-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009- 01923  (220) Ngày nộp đơn 11.02.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
99/12 Trần Hưng đạo, phường Mỹ Xuyên,  TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5315-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 06906  (220) Ngày nộp đơn 02.04.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Thôn Tân Nhuệ, xã Thuỵ Phương, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5316-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 15149  (220) Ngày nộp đơn 06.08.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 34, ngõ 25B Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5317/ TB-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2004-02380  (220) Ngày nộp đơn 23.03.2004 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm /dịch vụ được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Nhóm 05: Thuốc thú y; thuốc tẩy uế; chế phẩm diệt trừ động vật có hại. 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5318-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 25649  (220) Ngày nộp đơn 14.02.2007 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần xvalue việt nam  
P1906, toà nhà 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5319-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 17780  (220) Ngày nộp đơn 07.09.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh dược phẩm shinpoong daewoo 
 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5320-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 17781  (220) Ngày nộp đơn 07.09.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh dược phẩm shinpoong daewoo 
 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5321-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 23244  (220) Ngày nộp đơn 14.11.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh dược phẩm shinpoong daewoo 
 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5322-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 23245  (220) Ngày nộp đơn 14.11.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh dược phẩm shinpoong daewoo 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5323-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 00682  (220) Ngày nộp đơn 10.01.2008 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh dược phẩm shinpoong daewoo 
 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5324-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 00681  (220) Ngày nộp đơn 10.01.2008 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh dược phẩm shinpoong daewoo 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5325-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006- 08269  (220) Ngày nộp đơn 29.05.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 40C, phố Hàm Long,  phường Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5326-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 21965  (220) Ngày nộp đơn 13.10.2008 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần thương mại và phát triển Hà An 
Mẫu nhãn hiệu:  

 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5327-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 21967  (220) Ngày nộp đơn 13.10.2008 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần thương mại và phát triển Hà An 
Mẫu nhãn hiệu:  

 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5328/ TB-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007-20744  (220) Ngày nộp đơn 15.10.2007 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/ dịch vụ được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn, bán lẻ các sản phẩm đồ da, túi xách, ba-lô, cặp tài 
liệu, ví nam, ví nữ, ga trải giường, vỏ gối, quần áo, đồ đội đầu và đồ đi chân; quảng cáo, 
giới thiệu hàng hoá trên phương tiện thông tin đại chúng dùng cho mục đích bán lẻ các 
sản phẩm đồ da, túi xách, ba-lô, cặp tài liệu, ví nam, ví nữ, ga trải giường, vỏ gối, quần 
áo, đồ đội đầu và đồ đi chân; phân phát các mẫu hàng, mẫu vật để quảng cáo hoặc xúc 
tiến việc bán các sản phẩm đồ da, túi xách, ba-lô, cặp tài liệu, ví nam, ví nữ, ga trải 
giường, vỏ gối, quần áo, đồ đội đầu và đồ đi chân. 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5329/ TB-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008-24166  (220) Ngày nộp đơn 12.11.2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh ambys hà nội 
Số 3, ngõ 123, đường Âu Cơ,  quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5330-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009- 16880  (220) Ngày nộp đơn 11.08.2009 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 
Mẫu nhãn hiệu:  

 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5331/ TB-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007-24865  (220) Ngày nộp đơn 04.12.2007 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/ dịch vụ được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Nhóm 35: Mua bán máy vi tính; mua bán linh kiện phụ tùng máy vi tính; mua bán thiết bị 
mạng máy vi tính; mua bán thiết bị văn phòng; mua bán thiết bị đầu nối mạng máy vi 
tính; mua bán phần mềm tin học. 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5332-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006- 12143  (220) Ngày nộp đơn 28.07.2006 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Diethelm travel holding ag 
 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5333/ TB-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007-23200  (220) Ngày nộp đơn 14.11.2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ sao việt (vipatco) 
Số 50/71 đường Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5334-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009- 00841  (220) Ngày nộp đơn 14.01.2009 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Cj o shopping co., ltd. 
 

_______________________ 
 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5335-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 14724  (220) Ngày nộp đơn 10.07.2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần tiêu điểm thông tin 
Số 6, ngõ 42, phố Liễu Giai, phương Cống Vị, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5335-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 14725  (220) Ngày nộp đơn 10.07.2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần tiêu điểm thông tin 
Số 6, ngõ 42, phố Liễu Giai, phương Cống Vị, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5335-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 14726  (220) Ngày nộp đơn 10.07.2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần tiêu điểm thông tin 
Số 6, ngõ 42, phố Liễu Giai, phương Cống Vị, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5336-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 22228  (220) Ngày nộp đơn 02.11.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới: 
Tầng 5, 126 Hùng Vương, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Đại diện sở hữu công nghiệp: 

Công ty tnhh tư vấn phương bắc & đồng sự (pbc partners) 
Lầu 15, toà nhà Bitexco, số 19-25 Nguyễn Huệ, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5337-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 23345  (220) Ngày nộp đơn 15.11.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới: 
Tầng 5, 126 Hùng Vương, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Đại diện sở hữu công nghiệp: 

Công ty tnhh tư vấn phương bắc & đồng sự (pbc partners) 
Lầu 15, toà nhà Bitexco, số 19-25 Nguyễn Huệ, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5338-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 05603  (220) Ngày nộp đơn 20.03.2008 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần vinatex đà nẵng 
Đại diện sở hữu công nghiệp: 

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ thảo thọ quyến (invenco) 
29 Trương Hán Siêu, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5339-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 19868  (220) Ngày nộp đơn 04.10.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Cơ sở hương giang 
Đại diện sở hữu công nghiệp: 

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ winco 
343 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5340-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 07787  (220) Ngày nộp đơn 14.04.2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ gia việt 
B405, toà nhà 78 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5340-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 07788  (220) Ngày nộp đơn 14.04.2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ gia việt 
B405, toà nhà 78 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5340-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 07789  (220) Ngày nộp đơn 14.04.2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ gia việt 
B405, toà nhà 78 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5341-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 02587  (220) Ngày nộp đơn 05.02.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Số 36 đường Trần Quý Kiên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5387-SHTT, ngày 30.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 04144  (220) Ngày nộp đơn 04.03.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
807 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5921-SHTT, ngày 05.11.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006- 22507  (220) Ngày nộp đơn 22.12.2006 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  

Hội nông dân xã an phú 
Thôn Xuân Dục, xã An Phú, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6043-SHTT, ngày 16.11.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 21180  (220) Ngày nộp đơn 19.10.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần giao nhận hàng hoá san ta 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6044-SHTT, ngày 16.11.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 10600  (220) Ngày nộp đơn 20.05.2008 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6045-SHTT, ngày 16.11.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 17468  (220) Ngày nộp đơn 14.08.2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ việt(viet ip co., ltd) 
33/32/7 đường số 19, phường 11, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6679-SHTT, ngày 28.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006- 09788  (220) Ngày nộp đơn 23.06.2006 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc-xây dựng-môI trường vạn xuân 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6680-SHTT, ngày 28.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 11487  (220) Ngày nộp đơn 30.05.2008 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần   f p t 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6680-SHTT, ngày 28.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 11488  (220) Ngày nộp đơn 30.05.2008 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần   f p t 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6680-SHTT, ngày 28.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 11489  (220) Ngày nộp đơn 30.05.2008 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần   f p t 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6680-SHTT, ngày 28.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009- 04061  (220) Ngày nộp đơn 11.03.2009 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần   f p t 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6680-SHTT, ngày 28.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009- 06001  (220) Ngày nộp đơn 01.04.2009 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần   f p t 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6681-SHTT, ngày 28.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009- 17743  (220) Ngày nộp đơn 21.08.2009 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần   khử  trùng việt nam 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6682-SHTT, ngày 28.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 22969  (220) Ngày nộp đơn 24.10.2008 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần  vinatex  đà nẵng 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6683-SHTT, ngày 28.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 23321  (220) Ngày nộp đơn 15.11.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Ponaflex  corporation 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6684-SHTT, ngày 28.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2005- 08238  (220) Ngày nộp đơn 05.07.2005 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ winco 
343 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6685-SHTT, ngày 28.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009- 14883  (220) Ngày nộp đơn 21.07.2009 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 
 

Blood flo-eze 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6686-SHTT, ngày 28.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009- 20584  (220) Ngày nộp đơn 25.09.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
160/3E Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6687-SHTT, ngày 28.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 01803  (220) Ngày nộp đơn 24.01.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số nhà 9, ngách 34A/16, đường Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6688-SHTT, ngày 28.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 21326  (220) Ngày nộp đơn 03.10.2008 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Moresco corporation 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6689-SHTT, ngày 28.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 21327  (220) Ngày nộp đơn 03.10.2008 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Moresco corporation 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6690-SHTT, ngày 28.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 12925  (220) Ngày nộp đơn 18.06.2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Văn phòng luật sư phạm và liên danh 
Số 8 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6691-SHTT, ngày 28.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 25281  (220) Ngày nộp đơn 10.12.2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh tư vấn phạm anh nguyên (anphamco co., ltd) 
51 C1 đô thị Đại Kim, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6692-SHTT, ngày 28.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 05665  (220) Ngày nộp đơn 03.04.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
20291 Valencia Circle, Lake Forest, California 92630 USA. 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6692-SHTT, ngày 28.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 06266  (220) Ngày nộp đơn 26.03.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
20291 Valencia Circle, Lake Forest, California 92630 USA. 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6692-SHTT, ngày 28.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 08687  (220) Ngày nộp đơn 23.04.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
20291 Valencia Circle, Lake Forest, California 92630 USA. 

_______________________ 
 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6692-SHTT, ngày 28.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 08928  (220) Ngày nộp đơn 25.04.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
20291 Valencia Circle, Lake Forest, California 92630 USA. 

_______________________ 
 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6692-SHTT, ngày 28.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 20666  (220) Ngày nộp đơn 25.09.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
20291 Valencia Circle, Lake Forest, California 92630 USA. 

_______________________ 
 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6692-SHTT, ngày 28.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 21761  (220) Ngày nộp đơn 09.10.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
20291 Valencia Circle, Lake Forest, California 92630 USA. 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6693-SHTT, ngày 28.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 07401  (220) Ngày nộp đơn 09.04.2008 

Mục sửa đổi: Nhóm sản phẩm /dịch vụ được sửa thành:  
Nội dung mới: 
Tách các nhóm 01, 35, 37, 39, 40 sang đơn 4-2009-23545  

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6694-SHTT, ngày 28.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 22747  (220) Ngày nộp đơn 08.11.2007 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh tư vấn sở hữu trí tuệ á Đông 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6695-SHTT, ngày 28.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 00561  (220) Ngày nộp đơn 09.01.2008 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần liwayway việt nam 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6696-SHTT, ngày 28.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 26562  (220) Ngày nộp đơn 15.12.2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty luật tnhh tư  vấn  quốc tế 
Phòng 4C2, toà nhà Hán Nam, 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6697-SHTT, ngày 28.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009- 20245  (220) Ngày nộp đơn 22.09.2009 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
_______________________ 

 
 



Công báo sở hữu công nghiệp số 276 Tập A (03.2011) 
 

1091 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6698-SHTT, ngày 28.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 24307  (220) Ngày nộp đơn 28.11.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
11 Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh. 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6699-SHTT, ngày 28.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 21164  (220) Ngày nộp đơn 02.10.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
691 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6700-SHTT, ngày 28.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 21165  (220) Ngày nộp đơn 02.10.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
691 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6701-SHTT, ngày 28.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009- 20148  (220) Ngày nộp đơn 21.09.2009 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6702-SHTT, ngày 28.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009- 04386  (220) Ngày nộp đơn 16.03.2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ ngôI sao chuyên nghiệp và liên danh 
140/4 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh. 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6810-SHTT, ngày 31.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 11306  (220) Ngày nộp đơn 29.05.2008 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm dịch vụ  được sửa thành:  
Nội dung mới: 
Loại bỏ các dịch vụ sau khỏi Danh mục sản phẩm/dịch vụ 
Quản lý kinh doanh: quản trị kinh doanh; quảng bá/quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của 
người khác thông qua phân phôí các tài liệu quảng cáo dưới dạng bản in, âm thanh, hoặc 
viđêô (video); dịch vụ bán buôn và bán lẻ trực tuyến sử dụng máy vi tính; dịch vụ tiếp thị, 
quan hệ công chúng, rao hàng (quảng cáo) và xúc tiến (thương mại); dịch vụ cung cấp 
thông tin kinh doanh; dịch vụ tóm lược tin tức. 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6812-SHTT, ngày 31.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 11305  (220) Ngày nộp đơn 29.05.2008 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm dịch vụ  được sửa thành:  
Nội dung mới: 
Loại bỏ các dịch vụ sau khỏi Danh mục sản phẩm/dịch vụ 
Quản lý kinh doanh: quản trị kinh doanh; quảng bá/quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của 
người khác thông qua phân phôí các tài liệu quảng cáo dưới dạng bản in, âm thanh, hoặc 
viđêô (video); dịch vụ bán buôn và bán lẻ trực tuyến sử dụng máy vi tính; dịch vụ tiếp thị, 
quan hệ công chúng, rao hàng (quảng cáo) và xúc tiến (thương mại); dịch vụ cung cấp 
thông tin kinh doanh; dịch vụ tóm lược tin tức. 

_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6836-SHTT, ngày 31.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 08282  (220) Ngày nộp đơn 18.04.2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp investip 
11A Đào Tấn, quận Ba Đình, TP.HÀ Nội. 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6838-SHTT, ngày 31.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2005- 03253  (220) Ngày nộp đơn 29.03.2005 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm dịch vụ  được sửa thành:  
Nội dung mới: 
Kim loại thường; hợp kim của kim loại thường; đồ sắt trong nhóm này bao gồm các sản 
phẩm: sắt, thép, kim loại không chứa sắt, hợp kim bazơ không chứa sắt, quặng kim loại 
thường, vật liệu lắp ráp bằng kim loại dùng cho đồ đạc trong nhà, thùng chứa bằng kim 
loại, ròng rọc bằng kim loại (không bao gồm các thiết bị máy móc), van bằng kim loại 
(không bao gồm các thiết bị máy móc), bình đựng bằng kim loại dùng cho gaz nén, bình 
đựng bằng kim loại dùng cho thức ăn và đồ uống, hộp bao bì bằng kim loại, đồ chứa đựng 
bằng kim loại (trừ loại dùng cho gia dụng), nắp bao bì bằng kim loại, ghế để chân bằng 
kim loại, thang bằng kim loại, ống dẫn bằng kim loại, vòng kẹp bằng kim loại (ngoài loại 
là bộ phận máy), dây cáp, chuồng bằng kim loại cho vật nuôi quý/động vật/chim, bóng có 
hình xoắn ốc bằng kim loại; hàng ngũ kim; móc kim loại; đinh; đinh vít; xích chó; thiếc; 
giấy thiếc; ôxit nhôm. 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6839-SHTT, ngày 31.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2005- 03255  (220) Ngày nộp đơn 29.03.2005 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm dịch vụ  được sửa thành:  
Nội dung mới: 
Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, 
báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu và giảng dạy; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc 
hình ảnh; vật mang dữ kiện từ tính, đĩa ghi; máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý các dữ 
kiện và máy vi tính; thiết bị dập lửa; ống nhòm, máy ảnh, máy quay đĩa CD, đĩa CD, dụng 
cụ chỉnh độ sáng của đèn điện, còi điều khiển chó, tai nghe, máy bấm giờ luộc trứng 
(đồng hồ cát), máy bấm giờ nấu ăn, cửa chắn sáng (máy ảnh), kính bảo vệ, mũ bảo hiểm, 
áo cứu hộ, thiết bị đo lường, chén và thìa định lượng, điện thoại cầm tay, máy thu thanh, 
cái cân, bộ điều chỉnh nhiệt, băng viđiô, kính áp tròng, nhiệt kế (không dùng cho mục 
đích y tế), nhiệt kế dùng trong gia đình, đồng hồ đo thời gian và công tắc hẹn giờ; tất cả 
các sản phẩm trên không bao gồm các sản phẩm cùng loại với sản phẩm cái chặn ổ cắm điện. 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6840-SHTT, ngày 31.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009- 18545  (220) Ngày nộp đơn 31.08.2009 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm dịch vụ  được sửa thành:  
Nội dung mới: 
Nhóm 18: Cặp đựng tài liệu; bao đựng chìa khoá bằng da; vali; túi dùng để du lịch; túi xách 
tay loại nhỏ; túi xách tay thuộc nhóm này dùng cho đàn ông; lọng [dùng để che nắng]; «. 
Nhóm 25: Giày da; giày [thuộc nhóm này]; dép xăng đan; bộ com lê dùng cho đàn ông; 
áo vét; quần bò; quần áo dùng khi tắm; áo len dài tay; áo phông; bít tất ngắn; mũ có vành; 
thắt lưng [quần áo]; giày dép thể thao; quần soóc dùng cho đàn ông; áo chui đầu; áo 
khoác; áo sơ mi dùng cho lễ phục; ca vát.  

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6841-SHTT, ngày 31.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009- 18546  (220) Ngày nộp đơn 31.08.2009 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm dịch vụ  được sửa thành:  
Nội dung mới: 
Nhóm 18: Cặp đựng tài liệu; bao đựng chìa khoá bằng da; vali; túi dùng để du lịch; túi 
xách tay loại nhỏ; túi xách tay thuộc nhóm này dùng cho đàn ông; lọng [dùng để che 
nắng]; «. 
Nhóm 25: Giày da; giày [thuộc nhóm này]; dép xăng đan; bộ com lê dùng cho đàn ông; 
áo vét; quần bò; quần áo dùng khi tắm; áo len dài tay; áo phông; bít tất ngắn; mũ có vành; 
thắt lưng [quần áo]; giày dép thể thao; quần soóc dùng cho đàn ông; áo chui đầu; áo 
khoác; áo sơ mi dùng cho lễ phục; ca vát.  

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6842-SHTT, ngày 31.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 03760  (220) Ngày nộp đơn 28.02.2008 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm dịch vụ  được sửa thành:  
Nội dung mới: 
Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông dược bào chế dạng viên hoàn, viên nang cứng, viên nang 
mềm, viên nén, viên bao đường, viên bao màng tá dược, thuốc bột, hỗn dịch, dung dịch. 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6843-SHTT, ngày 31.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006- 18407  (220) Ngày nộp đơn 30.10.2006 

Mục sửa đổi: Tên người nộp được sửa thành:  

Công ty cổ phần nông nghiệp hp 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6844-SHTT, ngày 31.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009- 08342  (220) Ngày nộp đơn 29.04.2009 

Mục sửa đổi: Tên người nộp được sửa thành:  

Công ty cổ phần nông nghiệp hp 
_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6845-SHTT, ngày 31.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 22225  (220) Ngày nộp đơn 02.11.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ  người nộp được sửa thành:  
Tầng 5, 126 Hùng Vương, quận 5, TP Hồ Chí Minh 
Đại diện sở hữu công nghiệp 

Công ty tnhh tư vấn phương bắc & đồng sự (pbc partners) 
Lầu 15, toà nhà văn phòng Bitexco, 19-25 Nguyễn Huệ, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6845-SHTT, ngày 31.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 22226  (220) Ngày nộp đơn 02.11.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ  người nộp được sửa thành:  
Tầng 5, 126 Hùng Vương, quận 5, TP Hồ Chí Minh 
Đại diện sở hữu công nghiệp 

Công ty tnhh tư vấn phương bắc & đồng sự (pbc partners) 
Lầu 15, toà nhà văn phòng Bitexco, 19-25 Nguyễn Huệ, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6845-SHTT, ngày 31.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 22227  (220) Ngày nộp đơn 02.11.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ  người nộp được sửa thành:  
Tầng 5, 126 Hùng Vương, quận 5, TP Hồ Chí Minh 
Đại diện sở hữu công nghiệp 

Công ty tnhh tư vấn phương bắc & đồng sự (pbc partners) 
Lầu 15, toà nhà văn phòng Bitexco, 19-25 Nguyễn Huệ, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6845-SHTT, ngày 31.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 22229  (220) Ngày nộp đơn 02.11.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ  người nộp được sửa thành:  
Tầng 5, 126 Hùng Vương, quận 5, TP Hồ Chí Minh 
Đại diện sở hữu công nghiệp 

Công ty tnhh tư vấn phương bắc & đồng sự (pbc partners) 
Lầu 15, toà nhà văn phòng Bitexco, 19-25 Nguyễn Huệ, quận 1, Hồ Chí Minh 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6845-SHTT, ngày 31.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 23344  (220) Ngày nộp đơn 15.11.2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ  người nộp được sửa thành:  
Tầng 5, 126 Hùng Vương, quận 5, TP Hồ Chí Minh 
Đại diện sở hữu công nghiệp 

Công ty tnhh tư vấn phương bắc & đồng sự (pbc partners) 
Lầu 15, toà nhà văn phòng Bitexco, 19-25 Nguyễn Huệ, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6847-SHTT, ngày 31.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 26760  (220) Ngày nộp đơn 27.12.2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  

Công ty tnhh dương & trần 
85 Ngô Gia Tự, quận Long Biên  TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6848-SHTT, ngày 31.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 15285  (220) Ngày nộp đơn 17.07.2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp investip 
11A Đào Tấn, quận Ba Đình, TP.HÀ Nội. 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6850-SHTT, ngày 31.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 01361  (220) Ngày nộp đơn 18.01.2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  

Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp investip 
11A Đào Tấn, quận Ba Đình, TP.HÀ Nội. 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6852-SHTT, ngày 31.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 01363  (220) Ngày nộp đơn 18.01.2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  

Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp investip 
11A Đào Tấn, quận Ba Đình, TP.HÀ Nội. 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6854-SHTT, ngày 31.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 01368  (220) Ngày nộp đơn 18.01.2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  

Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp investip 
11A Đào Tấn, quận Ba Đình, TP.HÀ Nội. 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6856-SHTT, ngày 31.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 05129  (220) Ngày nộp đơn 14.03.2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp investip 
11A Đào Tấn, quận Ba Đình, TP.HÀ Nội. 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6858-SHTT, ngày 31.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 18027  (220) Ngày nộp đơn 12.09.2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp investip 
11A Đào Tấn, quận Ba Đình, TP.HÀ Nội. 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6860-SHTT, ngày 31.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 19145  (220) Ngày nộp đơn 25.09.2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp investip 
11A Đào Tấn, quận Ba Đình, TP.HÀ Nội. 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6862-SHTT, ngày 31.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 25163  (220) Ngày nộp đơn 07.12.2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp investip 
11A Đào Tấn, quận Ba Đình, TP.HÀ Nội. 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6865-SHTT, ngày 31.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009- 08988  (220) Ngày nộp đơn 11.05.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới: 
43R/12 Hồ Văn Huê, phường 9,  quận Phú Nhuận, TP.HỒ Chí Minh 

_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6866-SHTT, ngày 31.12.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009- 09608  (220) Ngày nộp đơn 18.05.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới: 
43R/12 Hồ Văn Huê, phường 9,  quận Phú Nhuận, TP.HỒ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 48-SHTT, ngày 11.01.2010  
(210)  Số đơn: 4-2007- 21946  (220) Ngày nộp đơn 30.10.2007 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm /dịch vụ được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Tách các nhóm 31, 43 với mẫu nhãn hiệu đã loại bỏ phần chữ “công ty tnhh hoa 
biển”, “hoa bien co., ltd” sang đơn 4-2009-11540 
 

_______________________ 
 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 49-SHTT, ngày 11.01.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 24344  (220) Ngày nộp đơn 10.11.2009 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 50-SHTT, ngày 11.01.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 23940  (220) Ngày nộp đơn 05.11.2009 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 51-SHTT, ngày 11.01.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 23941  (220) Ngày nộp đơn 05.11.2009 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 52-SHTT, ngày 11.01.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 23942  (220) Ngày nộp đơn 05.11.2009 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
_______________________ 

 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 53-SHTT, ngày 11.01.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 23943  (220) Ngày nộp đơn 05.11.2009 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
_______________________ 

 
 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 54-SHTT, ngày 11.01.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 23944  (220) Ngày nộp đơn 05.11.2009 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
_______________________ 

 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 55-SHTT, ngày 11.01.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 23945  (220) Ngày nộp đơn 05.11.2009 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 56-SHTT, ngày 11.01.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 24325  (220) Ngày nộp đơn 10.11.2009 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 57-SHTT, ngày 11.01.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 24326  (220) Ngày nộp đơn 10.11.2009 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 58-SHTT, ngày 11.01.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 24327  (220) Ngày nộp đơn 10.11.2009 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 

 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 59-SHTT, ngày 11.01.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 24328  (220) Ngày nộp đơn 10.11.2009 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 60-SHTT, ngày 11.01.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 24329  (220) Ngày nộp đơn 10.11.2009 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 61-SHTT, ngày 11.01.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 24340  (220) Ngày nộp đơn 10.11.2009 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 62-SHTT, ngày 11.01.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 24341  (220) Ngày nộp đơn 10.11.2009 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 63-SHTT, ngày 11.01.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 24342  (220) Ngày nộp đơn 10.11.2009 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 64-SHTT, ngày 11.01.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 24343  (220) Ngày nộp đơn 10.11.2009 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 65-SHTT, ngày 11.01.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 24345  (220) Ngày nộp đơn 10.11.2009 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 66-SHTT, ngày 11.01.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 24346  (220) Ngày nộp đơn 10.11.2009 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 67-SHTT, ngày 11.01.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 24347  (220) Ngày nộp đơn 10.11.2009 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 68-SHTT, ngày 11.01.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 24348  (220) Ngày nộp đơn 10.11.2009 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 531-SHTT, ngày 23.02.2010  
(210)  Số đơn: 4-2007- 22384  (220) Ngày nộp đơn 05.11.2007 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 532-SHTT, ngày 23.02.2010  
(210)  Số đơn: 4-2007- 19949  (220) Ngày nộp đơn 05.10.2007 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 533-SHTT, ngày 23.02.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 23201  (220) Ngày nộp đơn 28.10.2009 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 534-SHTT, ngày 23.02.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 10506  (220) Ngày nộp đơn 19.05.2008 

Mục sửa đổi:  Huỷ bỏ đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ban ca 
 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 535-SHTT, ngày 23.02.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 27300  (220) Ngày nộp đơn 16.12.2009 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 536-SHTT, ngày 23.02.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 02043  (220) Ngày nộp đơn 28.01.2008 

Mục sửa đổi:  Nhóm sản phẩm:  
Nội dung mới: 
Tách nhóm 36 sang đơn 4-2009-26040 

 
______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 537-SHTT, ngày 23.02.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 24667  (220) Ngày nộp đơn 18.11.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
Thôn Yên Khê, xã đại Yên, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

 
______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 538-SHTT, ngày 23.02.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 08981  (220) Ngày nộp đơn 28.04.2008 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 539-SHTT, ngày 23.02.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 01169  (220) Ngày nộp đơn 16.01.2008 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ 
(investconsult Group) 
26/41 Thái Hà, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 540-SHTT, ngày 23.02.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 09280  (220) Ngày nộp đơn 05.05.2008 

Mục sửa đổi:  Nhóm sản phẩm:  
Nội dung mới: 
Tách nhóm 03 sang đơn 4-2009-26880 
 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 541-SHTT, ngày 23.02.2010  
(210)  Số đơn: 4-2007- 23120  (220) Ngày nộp đơn 13.11.2007 

Mục sửa đổi:  Nhóm sản phẩm:  
Nội dung mới: 
Tách nhóm 43 sang đơn 4-2009-00900 

______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 542-SHTT, ngày 23.02.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 00107  (220) Ngày nộp đơn 05.01.2009 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
Phòng 1402, nhà 17T9 khu Trung Hoà - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, TP. Hà Nội 

______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 543-SHTT, ngày 23.02.2010  
(210)  Số đơn: 4-2007- 07825  (220) Ngày nộp đơn 07.05.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ winco 
343 Phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 

______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 544-SHTT, ngày 23.02.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 20722  (220) Ngày nộp đơn 28.09.2009 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ nhóm 10:  
Nội dung mới: 
Thiết bị y tế dùng để điều trị các bệnh về da 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 545-SHTT, ngày 23.02.2010  
(210)  Số đơn: 4-2007- 22965  (220) Ngày nộp đơn 12.11.2007 

Mục sửa đổi:  Nhóm sản phẩm:  
Nội dung mới: 
Tách nhóm 09, 14, 18 sang đơn 4-2008-27285 

______________________ 
 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 546-SHTT, ngày 23.02.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 01123  (220) Ngày nộp đơn 16.01.2008 

Mục sửa đổi:  Nhóm sản phẩm:  
Nội dung mới: 
Tách nhóm 38, 42 sang đơn 4-2009-28245 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 547-SHTT, ngày 23.02.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 04489  (220) Ngày nộp đơn 07.03.2008 

Mục sửa đổi:  Huỷ bỏ đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh tư vấn quản trị thương hiệu việt 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 548-SHTT, ngày 23.02.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 16788  (220) Ngày nộp đơn 11.08.2009 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới: 

Công ty sở hữu trí tuệ gia việt 
B405, nhà 78 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 549-SHTT, ngày 23.02.2010  
(210)  Số đơn: 4-2007- 25521  (220) Ngày nộp đơn 13.12.2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty hà nội ching hai  electric works co., ltd 
Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 550-SHTT, ngày 23.02.2010  
(210)  Số đơn: 4-2007- 06183  (220) Ngày nộp đơn 11.04.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
22, Kou Hsin Rd., Pei Chuang Tsun, Shenkang Hsien, Taichung Hsien, Taiwan 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 551-SHTT, ngày 23.02.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 10369  (220) Ngày nộp đơn 16.05.2008 

Mục sửa đổi:  Huỷ bỏ đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh tư vấn thương hiệu việt tháI dương 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1298-SHTT, ngày 03.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2010- 01615  (220) Ngày nộp đơn 22.01.2010 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

 công ty tnhh trường xuân (ageless) 
Tầng 2, ssó 148 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 963-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 20442  (220) Ngày nộp đơn 23.09.2008 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Ultra motor limited 
80 Guildhall Street, Bury St Edmunds, Suffolk, IP33 1QB, United Kingdom 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 964-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 15705  (220) Ngày nộp đơn 29.07.2009 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
NNI-NNIA Bạch mã, phường 15, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 965-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 15706  (220) Ngày nộp đơn 29.07.2009 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
NNI-NNIA Bạch mã, phường 15, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 966-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 06989  (220) Ngày nộp đơn 03.04.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh liên doanh khách sạn thống nhất metropole 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 967-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2005- 04096  (220) Ngày nộp đơn 13.04.2005 

Mục sửa đổi:  Nhóm sản phẩm:  
Nội dung mới: 
Tách nhóm 35, 37, 42, 43 sang đơn 4-2008-15407 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 968-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 08260  (220) Ngày nộp đơn 8.04.2008 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 969-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 01386  (220) Ngày nộp đơn 18.01.2008 

Mục sửa đổi:  Nhóm sản phẩm:  
Nội dung mới: 
Tách nhóm 07, 35 sang đơn 4-2009-12160 

______________________ 
 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 970-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 18323  (220) Ngày nộp đơn 27.08.2008 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 971-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 28101  (220) Ngày nộp đơn 25.12.2009 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 972-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 02022  (220) Ngày nộp đơn 11.02.2009 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới: 

Công ty luật tnhh tư vấn quốc tế 
Phòng 4C2, toà nhà Hán Nam, 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 973-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 01327  (220) Ngày nộp đơn 22.01.2009 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới: 

Công ty luật tnhh tư vấn quốc tế 
Phòng 4C2, toà nhà Hán Nam, 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 974-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 01328  (220) Ngày nộp đơn 22.01.2009 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới: 

Công ty luật tnhh tư vấn quốc tế 
Phòng 4C2, toà nhà Hán Nam, 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 975-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 01329  (220) Ngày nộp đơn 22.01.2009 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới: 

Công ty luật tnhh tư vấn quốc tế 
Phòng 4C2, toà nhà Hán Nam, 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 976-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 01846  (220) Ngày nộp đơn 10.02.2009 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới: 

Công ty luật tnhh tư vấn quốc tế 
Phòng 4C2, toà nhà Hán Nam, 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 977-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 04082  (220) Ngày nộp đơn 12.03.2009 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới: 

Công ty luật tnhh tư vấn quốc tế 
Phòng 4C2, toà nhà Hán Nam, 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 978-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 13082  (220) Ngày nộp đơn 26.06.2009 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới: 

Công ty luật tnhh tư vấn quốc tế 
Phòng 4C2, toà nhà Hán Nam, 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 979-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 20940  (220) Ngày nộp đơn 29.09.2008 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh tư vấn sở hữu trí tuệ và thời trang ngày nay lê gia 
328 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 980-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 04960  (220) Ngày nộp đơn 19.03.2009 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn:  
Nội dung mới: 
3-2 Ohtemachi 1- Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8270, Japan 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 981-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 04961  (220) Ngày nộp đơn 19.03.2009 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn:  
Nội dung mới: 
3-2 Ohtemachi 1- Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8270, Japan 

______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 982-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 28160  (220) Ngày nộp đơn 25.12.2009 

Mục sửa đổi:  Tên  người nộp đơn:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần quốc tế  hanico 
______________________ 

 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 983-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 11202  (220) Ngày nộp đơn 28.05.2008 

Mục sửa đổi:  Tên  người nộp đơn:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần tập đoàn vi na 
______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 983-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 27560  (220) Ngày nộp đơn 30.12.2008 

Mục sửa đổi:  Tên  người nộp đơn:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần tập đoàn vi na 
______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 983-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 27561  (220) Ngày nộp đơn 30.12.2008 

Mục sửa đổi:  Tên  người nộp đơn:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần tập đoàn vi na 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 983-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 27562  (220) Ngày nộp đơn 30.12.2008 

Mục sửa đổi:  Tên  người nộp đơn:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần tập đoàn vi na 
 

______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 983-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 27563  (220) Ngày nộp đơn 30.12.2008 

Mục sửa đổi:  Tên  người nộp đơn:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần tập đoàn vi na 
______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 983-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 27564  (220) Ngày nộp đơn 30.12.2008 

Mục sửa đổi:  Tên  người nộp đơn:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần tập đoàn vi na 
______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 983-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 27565  (220) Ngày nộp đơn 30.12.2008 

Mục sửa đổi:  Tên  người nộp đơn:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần tập đoàn vi na 
______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 983-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 27566  (220) Ngày nộp đơn 30.12.2008 

Mục sửa đổi:  Tên  người nộp đơn:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần tập đoàn vi na 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 983-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 00022  (220) Ngày nộp đơn 02.01.2009 

Mục sửa đổi:  Tên  người nộp đơn:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần tập đoàn vi na 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 983-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 00023  (220) Ngày nộp đơn 02.01.2009 

Mục sửa đổi:  Tên  người nộp đơn:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần tập đoàn vi na 
______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 983-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 00600  (220) Ngày nộp đơn 12.01.2009 

Mục sửa đổi:  Tên  người nộp đơn:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần tập đoàn vi na 
______________________ 

 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 983-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 00601  (220) Ngày nộp đơn 12.01.2009 

Mục sửa đổi:  Tên  người nộp đơn:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần tập đoàn vi na 
______________________ 

 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 983-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 00602  (220) Ngày nộp đơn 12.01.2009 

Mục sửa đổi:  Tên  người nộp đơn:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần tập đoàn vi na 
______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 983-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 00603  (220) Ngày nộp đơn 12.01.2009 

Mục sửa đổi:  Tên  người nộp đơn:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần tập đoàn vi na 
______________________ 

 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 983-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 00604  (220) Ngày nộp đơn 12.01.2009 

Mục sửa đổi:  Tên  người nộp đơn:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần tập đoàn vi na 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 983-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 03566  (220) Ngày nộp đơn 05.03.2009 

Mục sửa đổi:  Tên  người nộp đơn:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần tập đoàn vi na 
______________________ 

 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 983-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 11180  (220) Ngày nộp đơn 04.06.2009 

Mục sửa đổi:  Tên  người nộp đơn:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần tập đoàn vi na 
______________________ 

 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 983-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 26225  (220) Ngày nộp đơn 03.12.2009 

Mục sửa đổi:  Tên  người nộp đơn:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần tập đoàn vi na 
______________________ 

 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 984-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 01805  (220) Ngày nộp đơn 09.02.2009 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ  người nộp đơn:  
Nội dung mới: 
16 yersin, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 985-SHTT, ngày 31.03.2010  
(210)  Số đơn: 4-2010- 01683  (220) Ngày nộp đơn 25.01.2010 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1248 -SHTT, ngày 09.04.2010  
(210)  Số đơn: 4-2006- 02057  (220) Ngày nộp đơn 15.02.2006 

Mục sửa đổi:  Đại diên sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh trần hữu nam và đồng sự 
Số 1 Nguyễn Gia Thiều, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

______________________ 
 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1849-SHTT, ngày 25.05.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 27446  (220) Ngày nộp đơn 17.12.2009 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ  người nộp đơn:  
Nội dung mới: 
Số 29B, ngõ 74/30, phố Thượng Thanh, phường Thượng Thanh,  quận Long Biên, TP. Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1850-SHTT, ngày 25.05.2010  
(210)  Số đơn: 4-2007- 21463  (220) Ngày nộp đơn 24.10.2007 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1854 -SHTT, ngày 25.05.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 06946  (220) Ngày nộp đơn 14.04.2009 

Mục sửa đổi:  Đại diên sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới: 

Công ty luật tnhh tư vấn quốc tế 
Phòng 4C2, toà nhà Hán Nam, 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1855 -SHTT, ngày 25.05.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 06947  (220) Ngày nộp đơn 14.04.2009 

Mục sửa đổi:  Đại diên sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới: 

Công ty luật tnhh tư vấn quốc tế 
Phòng 4C2, toà nhà Hán Nam, 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 2198-SHTT, ngày 08.06.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 10369  (220) Ngày nộp đơn 16.05.2008 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 2199-SHTT, ngày 08.06.2010  
(210)  Số đơn: 4-2010- 06828  (220) Ngày nộp đơn 02.04.2010 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 2260 -SHTT, ngày 11.06.2010  
(210)  Số đơn: 4-2007- 12086  (220) Ngày nộp đơn 28.06.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diên sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh tư vấn phương bắc & đồng sự (pbc partners) 
Lầu 15, toà nhà văn phòng Bitexco, soos 19-25 Nguyễn  Huệ, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 2410-SHTT, ngày 21.06.2010  
(210)  Số đơn: 4-2005- 05890  (220) Ngày nộp đơn 20.05.2005 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ  người nộp đơn và Đại diên sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới: 
- Phòng 202, B3, ngõ 27, phố C ţ Linh, tập thể Bộ Nông Nghiệp và ph ţ triển nông thôn, phường 
Cát Linh,  quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
- Huỷ bỏ đại diên sở hữu công nghiệp 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 2411-SHTT, ngày 21.06.2010  
(210)  Số đơn: 4-2007- 19367  (220) Ngày nộp đơn 27.09.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ  người nộp đơn:  
Nội dung mới: 
Số 5 Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 2412-SHTT, ngày 21.06.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 26185  (220) Ngày nộp đơn 09.12.2008 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 2413-SHTT, ngày 21.06.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 26267  (220) Ngày nộp đơn 10.12.2008 

Mục sửa đổi:  Đại diên sở hữu công nghiệp và danh mục sản phẩm:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh đại tín và liên danh 
Số 12A4, phố Lý Nam Đế,  quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
- Danh mục sản phẩm và dịch vụ: 
Loại bỏ nhóm 16 và sửa” dịch vụ sản xuất bao bì theo yêu cầu của người khác; dịch vụ in 
bao bì theo yêu cầu của người khác” trong nhóm 40 thành “dịch vụ sản xuất vỏ bao xi 
măng theo yêu cầu của người khác, dịch vụ in bao bì xi măng theo yêu cầu của người khác. 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 2414-SHTT, ngày 21.06.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 12000  (220) Ngày nộp đơn 06.06.2008 

Mục sửa đổi:  Đại diên sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh đại tín và liên danh 
Số 12A4, phố Lý Nam Đế,  quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 2415-SHTT, ngày 21.06.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 12203  (220) Ngày nộp đơn 10.06.2008 

Mục sửa đổi:  Đại diên sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh tư vấn quốc tế 
Phòng 4C2, toà nhà Hán Nam, 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 2415-SHTT, ngày 21.06.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 12205  (220) Ngày nộp đơn 10.06.2008 

Mục sửa đổi:  Đại diên sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh tư vấn quốc tế 
Phòng 4C2, toà nhà Hán Nam, 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 2415-SHTT, ngày 21.06.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 21826  (220) Ngày nộp đơn 10.10.2008 

Mục sửa đổi:  Đại diên sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh tư vấn quốc tế 
Phòng 4C2, toà nhà Hán Nam, 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 2415-SHTT, ngày 21.06.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 04083  (220) Ngày nộp đơn 12.03.2009 

Mục sửa đổi:  Đại diên sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh tư vấn quốc tế 
Phòng 4C2, toà nhà Hán Nam, 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 2415-SHTT, ngày 21.06.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 09465  (220) Ngày nộp đơn 15.05.2009 

Mục sửa đổi:  Đại diên sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh tư vấn quốc tế 
Phòng 4C2, toà nhà Hán Nam, 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 2416-SHTT, ngày 21.06.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 09721  (220) Ngày nộp đơn 09.05.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ  người nộp đơn:  
Nội dung mới: 
25 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 2417-SHTT, ngày 21.06.2010  
(210)  Số đơn: 4-2007- 24389  (220) Ngày nộp đơn 28.11.2007 

Mục sửa đổi:  Danh mục sản phẩm:  
Nội dung mới: 
Tách các nhóm 35,36, 43 sang đơn 4-2010-06862 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 2418-SHTT, ngày 21.06.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 10046  (220) Ngày nộp đơn 22.05.2009 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ  người nộp đơn:  
Nội dung mới: 
Số 119B, tổ 11, phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 2419-SHTT, ngày 21.06.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 04660  (220) Ngày nộp đơn 18.03.2009 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ  người nộp đơn:  
Nội dung mới: 
90 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 2420-SHTT, ngày 21.06.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 17882  (220) Ngày nộp đơn 21.08.2008 

Mục sửa đổi:  Đại diên sở hữu công nghiệp và Địa chỉ  người nộp đơn:  
Nội dung mới: 

Văn phong luật sư phạm và liên danh 
Số 8 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  
- Địa chỉ  người nộp đơn: 
Km 9 đường Bắc Thăng Long, Nội Bài, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang 
Minh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội 

______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 2421-SHTT, ngày 21.06.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 02687  (220) Ngày nộp đơn 20.02.2009 

Mục sửa đổi:  Danh mục sản phẩm:  
Nội dung mới: 
Loại nhãn hiệu yêu cầu đăng ký là nhãn hiệu tập thể. 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 2422-SHTT, ngày 21.06.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 17883  (220) Ngày nộp đơn 21.08.2008 

Mục sửa đổi:  Đại diên sở hữu công nghiệp và Địa chỉ  người nộp đơn:  
Nội dung mới: 

Văn phong luật sư phạm và liên danh 
Số 8 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  
- Địa chỉ  người nộp đơn: 
Km 9 đường Bắc Thăng Long, Nội Bài, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang 
Minh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội 

______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 2561-SHTT, ngày 28.06.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 15407  (220) Ngày nộp đơn 13.04.2005 

Mục sửa đổi:  Danh mục sản phẩm:  
Nội dung mới: 
Chuyển nhóm 36 sang đơn 4-2005-04096 
 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 2724-SHTT, ngày 30.06.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 02982  (220) Ngày nộp đơn 19.02.2008 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh đầu tư  xây dựng sản xuất và thương mại châu ¸ 
Số 133 Tam Trinh, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. 

______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 2727-SHTT, ngày 30.06.2010  
(210)  Số đơn: 4-2007- 14949  (220) Ngày nộp đơn 02.08.2007 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 

 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 2728-SHTT, ngày 30.06.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 12728  (220) Ngày nộp đơn 23.06.2009 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
272 Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 2729-SHTT, ngày 30.06.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 26624  (220) Ngày nộp đơn 09.12.2009 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
272 Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 2730-SHTT, ngày 30.06.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 05863  (220) Ngày nộp đơn 31.03.2009 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần an phú hưng 
 Số 266, đường Điện Biên II, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên  
 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 2731-SHTT, ngày 30.06.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 27662  (220) Ngày nộp đơn 21.12.2009 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần an phú hưng 
 Số 266, đường Điện Biên II, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên  

______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 2732-SHTT, ngày 30.06.2010  
(210)  Số đơn: 4-2010- 04725  (220) Ngày nộp đơn 12.03.2010 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần g & p - land 
 Số 22, ngõ 134 Lê Trọng Tấn,  phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 2733-SHTT, ngày 30.06.2010  
(210)  Số đơn: 4-2009- 07681  (220) Ngày nộp đơn 22.04.2009 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 43 Lê Niệm, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 2734-SHTT, ngày 30.06.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 17228  (220) Ngày nộp đơn 12.08.2008 

Mục sửa đổi:  Đại diên sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh tư vấn sở hữu trí tuệ và thời trang ngày nay lê gia 
Số 328 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 3231-SHTT, ngày 18.08.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 08723  (220) Ngày nộp đơn 24.04.2008 

Mục sửa đổi:  Danh mục sản phẩm:  
Nội dung mới: 
Nhóm 06: Ray trượt và các bộ phận bằng kim loại cho cửa trượt, khung ngang và các bộ 
phận bằng kim loại cho cửa xếp, khung ngang và các bộ phận bằng kim loại cho vách 
ngăn/bình phong và các chi tiết bằng kim loại cho cửa có bản lề. 

______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 3232-SHTT, ngày 18.08.2010  
(210)  Số đơn: 4-2006- 18407  (220) Ngày nộp đơn 30.10.2006 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Tiffysuper 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 3233-SHTT, ngày 18.08.2010  
(210)  Số đơn: 4-2004- 01361  (220) Ngày nộp đơn 24.02.2004 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Kabushiki kaisha benkan japan (benkan japan kk.) 
2-5-13, Sanno, Ota-ku, Tokyo, Japan 

______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 5761-SHTT, ngày 31.12.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 17504  (220) Ngày nộp đơn 14.08.2008 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Sp liquidating, inc. 
4270 Ivy Pointe Boulevard, Cincinnati, Ohio 45245. USA. 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 5763-SHTT, ngày 31.12.2010  
(210)  Số đơn: 4-2008- 11148  (220) Ngày nộp đơn 27.05.2008 

Mục sửa đổi:  Đại diên sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh đại tín và liên danh 
Số 12A4, phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 289-SHTT, ngày 20.01.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008- 22162  (220) Ngày nộp đơn 15.10.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn và mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 198 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1086-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 09403  (220) Ngày nộp đơn 05.05.2010 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần korea united pharm int’l. 
Số 2A, đại lộ Tự Do, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1086-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 09404  (220) Ngày nộp đơn 05.05.2010 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần korea united pharm int’l. 
Số 2A, đại lộ Tự Do, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1086-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 09405  (220) Ngày nộp đơn 05.05.2010 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần korea united pharm int’l. 
Số 2A, đại lộ Tự Do, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 

______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1086-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 09406  (220) Ngày nộp đơn 05.05.2010 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần korea united pharm int’l. 
Số 2A, đại lộ Tự Do, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 

______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1087-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 12080  (220) Ngày nộp đơn 04.06.2010 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
Tầng 11, toà nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1087-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 12081  (220) Ngày nộp đơn 04.06.2010 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
Tầng 11, toà nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1087-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 12082  (220) Ngày nộp đơn 04.06.2010 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
Tầng 11, toà nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1087-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 12083  (220) Ngày nộp đơn 04.06.2010 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
Tầng 11, toà nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, TP.  Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1088-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009- 20323  (220) Ngày nộp đơn 23.09.2009 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
Corner House, 20 Parliament Steet, Hamilton, Bermuda 

______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1089-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009- 08928  (220) Ngày nộp đơn 08.05.2009 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
Corner House, 20 Parliament Steet, Hamilton, Bermuda 

______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1090-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 12340  (220) Ngày nộp đơn 08.06.2010 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
Tầng 7, toà nhà CMC Tower, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

______________________ 
 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1091-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008- 14007  (220) Ngày nộp đơn 02.07.2008 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 
 

 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1092-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009- 02481  (220) Ngày nộp đơn 18.02.2009 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Alere switzerland gmbh 
______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1093-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 22003  (220) Ngày nộp đơn 20.10.2010 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
10/3 Lê Hồng Phong, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 

______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1094-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008- 16660  (220) Ngày nộp đơn 05.08.2008 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 

 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1095-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 16866  (220) Ngày nộp đơn 10.08.2010 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty luật tnhh ip max 
Phong 501, toà nhà Thành Đông, số 132-138 Kim Mã, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 

______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1096-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 16867  (220) Ngày nộp đơn 10.08.2010 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty luật tnhh ip max 
Phong 501, toà nhà Thành Đông, số 132-138 Kim Mã, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1097-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009- 23847  (220) Ngày nộp đơn 04.11.2009 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược đông phương 
______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1098-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 12005  (220) Ngày nộp đơn 03.06.2010 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược đông phương 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1099-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009- 00005  (220) Ngày nộp đơn 02.01.2009 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
78F Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1100-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 12006  (220) Ngày nộp đơn 03.06.2010 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược đông phương 
______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1101-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009- 25187  (220) Ngày nộp đơn 20.11.2009 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 4 D1/99 đường Kênh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1102-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 01640  (220) Ngày nộp đơn 25.01.2010 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 4 D1/99 đường Kênh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 
 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1103-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 23363  (220) Ngày nộp đơn 05.11.2010 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

The difference. Demonstrated. 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1104-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 13404  (220) Ngày nộp đơn 23.06.2010 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
94B4 Trần Khắc Chân, phường 9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1105-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009- 03540  (220) Ngày nộp đơn 04.03.2009 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty luật tnhh bizlink 
Phòng 1802 toà nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, quận Ba Đình. TP. Hà Nội 

______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1106-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009- 21767  (220) Ngày nộp đơn 12.10.2009 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty luật tnhh bizlink 
Phòng 1802 toà nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, quận Ba Đình. TP. Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1107-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009- 15869  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2009 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ 
(investconsult) 
26/41 Thái Hà, quận Đống Đa. TP. Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1105-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 12065  (220) Ngày nộp đơn 04.06.2010 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
259 Phạm TháI Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1109-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 15745  (220) Ngày nộp đơn 23.07.2010 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh kinh doanh tổng hợp nguyên hưng 
______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1110-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009- 14829  (220) Ngày nộp đơn 20.07.2009 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 58, phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1111-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009- 03101  (220) Ngày nộp đơn 26.02.2009 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

- Văn phòng luật sư minervas 
Số 218, phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 

- merck sharp & dohme corp. 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1112-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 22565  (220) Ngày nộp đơn 26.10.2010 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1113-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009- 15882  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2009 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần nội thất phân phối 
Số 28-30 đường 9A, KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1114-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 14623  (220) Ngày nộp đơn 08.07.2010 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển việt á châu 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1115-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009- 21281  (220) Ngày nộp đơn 05.10.2009 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 811A-811B Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1116-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 05864  (220) Ngày nộp đơn 24.03.2010 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh một thành viên asahi tec việt nam 
Phòng 309A, tầng3, V-Tower, số 649 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1117-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 09346  (220) Ngày nộp đơn 05.05.2010 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 43 Lê Thị Hồng Gấm, phòng 601, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1118-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009- 25329  (220) Ngày nộp đơn 23.11.2009 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 2 đường Phạm Ngọc Thạch,  phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1119-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 17688  (220) Ngày nộp đơn 19.08.2010 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1120-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008- 16622  (220) Ngày nộp đơn 04.08.2008 

Mục sửa đổi:  Tên  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

- Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư việt nam 
- Huỷ bỏ đại diện sở hữu công nghiệp (Công ty cổ phần tư vấn S &B) 
 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1121-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008- 16623  (220) Ngày nộp đơn 04.08.2008 

Mục sửa đổi:  Tên  người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

- Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư việt nam 
- Huỷ bỏ đại diện sở hữu công nghiệp (Công ty cổ phần tư vấn S &B) 
 

______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1122-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009- 08828  (220) Ngày nộp đơn 07.05.2009 

Mục sửa đổi:  Huỷ bỏ đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới: 
Huỷ bỏ đại diện sở hữu công nghiệp  
 

______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1197-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009- 12009  (220) Ngày nộp đơn 16.06.2009 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới: 

Văn phòng luật sư phạm và liên danh 
Số 8 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
 

______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1199-SHTT, ngày 28.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009- 02287  (220) Ngày nộp đơn 17.02.2009 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới: 

công ty cổ phằn tư vấn S & B 
Phòng 208, nhà B, khách sạn Thể Thao, phố Nguỵ Như Kon Tum, quận Thanh Xuân,  
TP. Hà Nội 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1016-SHTT, ngày 25.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 04279  (220) Ngày nộp đơn 08.03.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số1, ngách 2, ngõ Kiến Thiết, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1017-SHTT, ngày 25.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 20750  (220) Ngày nộp đơn 01.10.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số1, ngách 2, ngõ Kiến Thiết, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1018-SHTT, ngày 25.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009- 27296  (220) Ngày nộp đơn 16.12.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số1, ngách 2, ngõ Kiến Thiết, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1019-SHTT, ngày 25.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 27613  (220) Ngày nộp đơn 29.12.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Tổ 22, phường Hoà Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1020-SHTT, ngày 25.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009- 18979  (220) Ngày nộp đơn 08.09.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
303 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1021-SHTT, ngày 25.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 15758  (220) Ngày nộp đơn 26.07.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
606/71 đường3 tháng 2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1022-SHTT, ngày 25.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009- 05830  (220) Ngày nộp đơn 31.03.2009 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới: 

công ty cổ phằn shtt bross & cộng sự 
______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1023-SHTT, ngày 25.02.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 20631  (220) Ngày nộp đơn 30.09.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
B. Ordynka Street, 24, 119017 Moscow, Russia 

______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1345-SHTT, ngày 09.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2006- 22793  (220) Ngày nộp đơn 27.12.2006 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới: 

công ty tnhh tư vấn nhiệt tâm và cộng sự 
Phòng 402, Tập thể Dầu Khí, số 59 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1346-SHTT, ngày 09.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008- 02915  (220) Ngày nộp đơn 18.02.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
17/9 đường Liên Khu 2-10, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh  

______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1347-SHTT, ngày 09.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 23257  (220) Ngày nộp đơn 04.11.2010 

Mục sửa đổi:  Tên của chủ đơn và Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 
- Wuhan Humanwell Medicine Market Co., ltd. 

- công ty tnhh sở hữu trí tuệ gia việt 
B405, nhà 78 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1348-SHTT, ngày 09.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 23256  (220) Ngày nộp đơn 04.11.2010 

Mục sửa đổi:  Tên của chủ đơn và Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 
- Wuhan Humanwell Medicine Market Co., ltd. 

- công ty tnhh sở hữu trí tuệ gia việt 
B405, nhà 78 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1349-SHTT, ngày 09.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009- 11758  (220) Ngày nộp đơn 12.06.2009 

Mục sửa đổi:  Danh mục sản phẩm/dịch vụ sửa thành:  
Nội dung mới: 
Nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký theo đơn còn lại là: 09, 33, 36, 37 

______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1350-SHTT, ngày 09.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009- 08733  (220) Ngày nộp đơn 06.05.2009 

Mục sửa đổi:  Danh mục sản phẩm/dịch vụ sửa thành:  
Nội dung mới: 
Nhóm 30: Bánh quy, bánh kẹo 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1351-SHTT, ngày 09.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2006- 02906  (220) Ngày nộp đơn 02.03.2006 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Toà nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1352-SHTT, ngày 09.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011- 00030  (220) Ngày nộp đơn 04.01.2011 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1353-SHTT, ngày 09.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009- 06797  (220) Ngày nộp đơn 13.04.2009 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

Gpetro 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1449-SHTT, ngày 16.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 04717  (220) Ngày nộp đơn 12.03.2010 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn  sửa thành:  
Nội dung mới: 
48 Hoa Sứ- C 504, phường 7, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1450-SHTT, ngày 16.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009- 27534  (220) Ngày nộp đơn 18.12.2009 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ của người nộp đơn  sửa thành:  
Nội dung mới: 

Ms&ad insurance Group Holdings, inc. 
3-7, Yaesu 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan 

______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1451-SHTT, ngày 16.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009- 26334  (220) Ngày nộp đơn 04.12.2009 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh tư vấn sở hữu trí tuệ việt (viet ip co., ltd) 
______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1452-SHTT, ngày 16.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009- 26333  (220) Ngày nộp đơn 04.12.2009 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh tư vấn sở hữu trí tuệ việt (viet ip co., ltd) 
______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1453-SHTT, ngày 16.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011- 1935  (220) Ngày nộp đơn 28.01.2011 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1454-SHTT, ngày 16.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011- 1934  (220) Ngày nộp đơn 28.01.2011 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1455-SHTT, ngày 16.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011- 01933  (220) Ngày nộp đơn 28.01.2011 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1456-SHTT, ngày 16.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011- 01932  (220) Ngày nộp đơn 28.01.2011 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1457-SHTT, ngày 16.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011- 01931  (220) Ngày nộp đơn 28.01.2011 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1458-SHTT, ngày 16.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011- 01930  (220) Ngày nộp đơn 28.01.2011 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1459-SHTT, ngày 16.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008- 23690  (220) Ngày nộp đơn 05.11.2008 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh sở hữu công nghiệp sao bắc đẩu 
Tầng 6, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
 

______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1460-SHTT, ngày 16.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009- 01835  (220) Ngày nộp đơn 10.02.2009 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Xã An Khánh, huyện Hoài Đức,  TP. Hà Nội 
 

______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1461-SHTT, ngày 16.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008- 10933  (220) Ngày nộp đơn 26.05.2008 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Hộ kinh doanh hồng trang 
100M bis Cô Giang, phường Cô Giang, quận 1,  TP. Hồ Chí Minh 
 

______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1462-SHTT, ngày 16.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009- 13195  (220) Ngày nộp đơn 29.06.2009 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần đầu tư thương mại đại dương 
Phòng 1502 nhà A1, Mỹ Đình, huyện Từ Liêm,  TP. Hà Nội 
 

______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1575-SHTT, ngày 22.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009- 08534  (220) Ngày nộp đơn 05.05.2009 

Mục sửa đổi:  Danh mục hàng hoá và tên của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
- Chuyển toàn bộ sản phẩm từ nhóm 01 sang nhóm 05 

- công ty cổ phần công nghệ việt ¸ 
 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1576-SHTT, ngày 22.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008- 03918  (220) Ngày nộp đơn 29.02.2008 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1601-SHTT, ngày 24.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 23732  (220) Ngày nộp đơn 10.11.2010 

Mục sửa đổi:  Chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 Hội nông dân huyện trần văn thời 
Khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 

______________________ 
 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1600-SHTT, ngày 24.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010- 22584  (220) Ngày nộp đơn 26.10.2010 

Mục sửa đổi:   Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ thảo thọ quyến (invenco) 
29 Trương Hán Siêu, quận Hoàn Kiếm , TP. Hà Nội 
- Chủ đơn được sửa thành: 

Hội nông dân huyện u minh 
Khóm 2, thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau 
 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 4569-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006- 22262  (220) Ngày nộp đơn 20.12.2006 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần truyền thông và thương mại điện tử thanh long 
28 Nguyễn Văn Mai, phường 8, quận 3,  TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 4571-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 04760  (220) Ngày nộp đơn 11.03.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 609 đường Nguyễn Khoái, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai,  TP. Hà Nội 
 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 4571-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 04761  (220) Ngày nộp đơn 11.03.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 609 đường Nguyễn Khoái, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai,  TP. Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 4571-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 04762  (220) Ngày nộp đơn 11.03.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 609 đường Nguyễn Khoái, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai,  TP. Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 4572-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2005- 06824  (220) Ngày nộp đơn 08.06.2005 

Mục sửa đổi:  Danh mục sản phẩm sửa thành:  
Nội dung mới: 
Nhóm 07: Máy giặt dùng điện. 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 4573-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006- 01099  (220) Ngày nộp đơn 20.01.2006 

Mục sửa đổi:  Tên của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Nguyễn hoàng 
 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 4574-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 03262  (220) Ngày nộp đơn 23.02.2007 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 4575-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006- 00483  (220) Ngày nộp đơn 10.01.2006 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Dntn dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp song ngọc 
16 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 4576-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006- 05528  (220) Ngày nộp đơn 11.04.2006 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 2, ngõ 126 Kim Ngưu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 4577-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2005- 11444  (220) Ngày nộp đơn 06.09.2005 

Mục sửa đổi:  Danh mục sản phẩm sửa thành:  
Nội dung mới: 
Rau quả được bảo quản khô và nấu chín, lát quả đã được bảo quản, lát khoai tây rán, dầu 
và chất béo có thể ăn được, bơ thực vật, cà chua nghiền nhuyễn, thịt, gia cầm (không còn 
sống) và thú săn (không còn sống). 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 4578-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 09808  (220) Ngày nộp đơn 30.05.2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Sở văn hoá, thể thao và du lịch hảI phòng 
Số 18 Minh Khai,  quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 4579-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006- 10542  (220) Ngày nộp đơn 06.07.2006 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 4580-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 10503  (220) Ngày nộp đơn 19.05.2008 

Mục sửa đổi:  Tên của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Hân giao 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 45801- SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 16541  (220) Ngày nộp đơn 22.08.2007 

Mục sửa đổi:  Tên của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh một thành viên sản xuất dịch vụ thương mại kiếng tấn phát 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 4582-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 11904  (220) Ngày nộp đơn 05.06.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
25 Võ Văn Tần, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 4583-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 20569  (220) Ngày nộp đơn 12.10.2007 

Mục sửa đổi:  Tên của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh một thành viên cảng hảI phòng 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 4584-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 15487  (220) Ngày nộp đơn 09.08.2007 

Mục sửa đổi:  Tên của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty luật tnhh châu ¸ 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 4585-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 16742  (220) Ngày nộp đơn 24.08.2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Li ming machinery co., ltd. 
No.1. Alley 33, Lane 144, Sec.1, Tanfu RD., Tanzih Township, Taichung County 427, 
Taiwan 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 4586-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 00208  (220) Ngày nộp đơn 04.01.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 12A tập thể trường PTTH Minh Khai, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 4587-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 12483  (220) Ngày nộp đơn 12.06.2008 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

Fire - freeze 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 4588-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006- 17885  (220) Ngày nộp đơn 24.10.2006 

Mục sửa đổi:  Tên của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dược phẩm opv 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 4589-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006- 10703  (220) Ngày nộp đơn 10.07.2006 

Mục sửa đổi:  Tên của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh mỹ phẩm marado 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 4590-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006- 05965  (220) Ngày nộp đơn 18.04.2006 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 106B-F4 Láng Hạ, ngõ 171 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa TP. Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 4591-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006- 07328  (220) Ngày nộp đơn 12.05.2006 

Mục sửa đổi:  Tên của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh sản xuất – thương mại – dịch vụ gia toàn ymh 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 4592-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 08367  (220) Ngày nộp đơn 21.04.2008 

Mục sửa đổi:  Tên của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh sản xuất thương mại  thức cách 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 4593-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 20547  (220) Ngày nộp đơn 12.10.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
11 Đoàn Văn Bơ, phường 12,  quận 4 TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 4594-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 20548  (220) Ngày nộp đơn 12.10.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
11 Đoàn Văn Bơ, phường 12,  quận 4 TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 4595-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 13581  (220) Ngày nộp đơn 18./07/2007 
Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  

Nội dung mới: 
11 Đoàn Văn Bơ, phường 12,  quận 4 TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 4597-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 06961  (220) Ngày nộp đơn 03.04.2008 

Mục sửa đổi:  Tên của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh một thành viên thương mại và dịch vụ sóng nhạc 
______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 4598-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 06962  (220) Ngày nộp đơn 03.04.2008 

Mục sửa đổi:  Tên của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh một thành viên thương mại và dịch vụ sóng nhạc 
______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 4599-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 23861  (220) Ngày nộp đơn 22.11.2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh thương mại sản xuất phụ tùng xe máy đỉnh kim cương 
345/17 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP. Hồ CHÍ Minh 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 4600-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008- 00728  (220) Ngày nộp đơn 11.01.2008 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 4601-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 07725  (220) Ngày nộp đơn 04.05.2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần acecook việt nam 
Lô II-3 và II-5 đường số 11. nhóm CN II, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, TP. Hồ 
CHÍ Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 4602-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 07726  (220) Ngày nộp đơn 04.05.2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần acecook việt nam 
Lô II-3 và II-5 đường số 11. nhóm CN II, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, TP. Hồ 
CHÍ Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 4603-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 07727  (220) Ngày nộp đơn 04.05.2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần acecook việt nam 
Lô II-3 và II-5 đường số 11. nhóm CN II, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, TP. Hồ 
CHÍ Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 4604-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 07728  (220) Ngày nộp đơn 04.05.2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần acecook việt nam 
Lô II-3 và II-5 đường số 11. nhóm CN II, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, TP. Hồ 
CHÍ Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 4605-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 07729  (220) Ngày nộp đơn 04.05.2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần acecook việt nam 
Lô II-3 và II-5 đường số 11. nhóm CN II, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, TP. Hồ 
CHÍ Minh 

______________________ 
 



Công báo sở hữu công nghiệp số 276 Tập A (03.2011) 
 

1142 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 4606-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 07749  (220) Ngày nộp đơn 04.05.2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần acecook việt nam 
Lô II-3 và II-5 đường số 11. nhóm CN II, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, TP. Hồ 
CHÍ Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 4607-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 09587  (220) Ngày nộp đơn 28.05.2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần acecook việt nam 
Lô II-3 và II-5 đường số 11. nhóm CN II, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, TP. Hồ 
CHÍ Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 4608-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 09588  (220) Ngày nộp đơn 28.05.2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần acecook việt nam 
Lô II-3 và II-5 đường số 11. nhóm CN II, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, TP. Hồ 
CHÍ Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 4609-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 09589  (220) Ngày nộp đơn 28.05.2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần acecook việt nam 
Lô II-3 và II-5 đường số 11. nhóm CN II, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, TP. Hồ 
CHÍ Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 4610-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 17800  (220) Ngày nộp đơn 07.09.2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần acecook việt nam 
Lô II-3 và II-5 đường số 11. nhóm CN II, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, TP. Hồ 
CHÍ Minh 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 4611-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 17802  (220) Ngày nộp đơn 07.09.2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần acecook việt nam 
Lô II-3 và II-5 đường số 11. nhóm CN II, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, TP. Hồ 
CHÍ Minh 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 4612-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 17804  (220) Ngày nộp đơn 07.09.2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần acecook việt nam 
Lô II-3 và II-5 đường số 11. nhóm CN II, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, TP. Hồ 
CHÍ Minh 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 4613-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 17803  (220) Ngày nộp đơn 07.09.2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần acecook việt nam 
Lô II-3 và II-5 đường số 11. nhóm CN II, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, TP. Hồ 
CHÍ Minh 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 4614-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 17801  (220) Ngày nộp đơn 07.09.2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần acecook việt nam 
Lô II-3 và II-5 đường số 11. nhóm CN II, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, TP. Hồ 
CHÍ Minh 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 4615-SHTT, ngày 03.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006- 06307  (220) Ngày nộp đơn 24.04.2006 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  

 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 4727-SHTT, ngày 05.09.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007- 23665  (220) Ngày nộp đơn 19.11.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn và mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  

Nội dung mới: samhwa precision co., ltd 

                         
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 5339-SHTT, ngày 15.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007- 26009  (220) Ngày nộp đơn 19.12.2007 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: Loại nhãn hiệu đăng ký: Nhãn hiệu tập thể  

 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 5340-SHTT, ngày 15.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007- 26008  (220) Ngày nộp đơn 19.12.2007 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: Loại nhãn hiệu đăng ký: Nhãn hiệu tập thể  

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 5353-SHTT, ngày 17.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005- 17219  (220) Ngày nộp đơn 16.12.2005 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
PO Box 344, 5 Castle Street, ST Helier, Jersey, JE4 8UW, Channel Islands United Kingdom 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 5354-SHTT, ngày 17.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005- 17220  (220) Ngày nộp đơn 16.12.2005 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
PO Box 344, 5 Castle Street, ST Helier, Jersey, JE4 8UW, Channel Islands United Kingdom 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 5355-SHTT, ngày 17.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006- 08329  (220) Ngày nộp đơn 30.05.2006 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh thạnh hưng 
G04-a, khu công nghiệp Đức Hoà 1  Hạnh Phúc, ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh 
Long An. 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 5356-SHTT, ngày 17.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006- 04640  (220) Ngày nộp đơn 29.03.2006 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 5357-SHTT, ngày 17.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005- 05889  (220) Ngày nộp đơn 20.05.2005 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
- Phòng 202 B3, ngõ 27, phố Cát Linh, tập thể Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, phường 
Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. 
- Huỷ bỏ Đại diện sở hữu công nghiệp 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 5358-SHTT, ngày 17.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2004 - 13266  (220) Ngày nộp đơn 29.11.2004 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam 
- Toà nhà Ocean Park, số 1, Đào Duy Anh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 5358-SHTT, ngày 17.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2004 - 13267  (220) Ngày nộp đơn 29.11.2004 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam 
- Toà nhà Ocean Park, số 1, Đào Duy Anh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 5358-SHTT, ngày 17.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2004 - 13268  (220) Ngày nộp đơn 29.11.2004 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam 
- Toà nhà Ocean Park, số 1, Đào Duy Anh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 5359-SHTT, ngày 17.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 08409  (220) Ngày nộp đơn 14.05.2007 

Mục sửa đổi:  Tên của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần nguồn nhân lực quốc tế 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 5360-SHTT, ngày 17.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005 - 15093  (220) Ngày nộp đơn 09.11.2005 

Mục sửa đổi:  Danh mục sản phẩm/dịch vụ (đối với nhóm 25):  
Nội dung mới: 
Quần áo, cà vạt, mũ đội đầu, đồ bơi, thắt lưng (quần áo), khăn choàng, áo mưa. 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 5361-SHTT, ngày 17.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 09828  (220) Ngày nộp đơn 30.05.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Văn phòng luật sư phạm và liên danh 
Số 8 Trần Hưng Đạo, TP. Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 5362-SHTT, ngày 17.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 11062  (220) Ngày nộp đơn 27.05.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
367 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 5363-SHTT, ngày 17.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 11063  (220) Ngày nộp đơn 27.05.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
367 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 5364-SHTT, ngày 17.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 08328  (220) Ngày nộp đơn 30.05.2006 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh thạnh hưng 
G04-a, khu công nghiệp Đức Hoà 1 Hạnh Phúc, ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà,  
tỉnh Long An 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 5365-SHTT, ngày 17.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 12529  (220) Ngày nộp đơn 02.08.2006 

Mục sửa đổi:  Tên của người nộp đơn và đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần đầu tư phát triển hoa lâm 
- Đại diện sở hữu công:  

Trung tâm tư vấn đầu tư và công nghệ  vietbid 
Phòng 436 Khách sạn Bình Minh, 27 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 5366-SHTT, ngày 17.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 22827  (220) Ngày nộp đơn 09.11.2007 

Mục sửa đổi:  Danh mục sản phẩm/ dịch vụ:  
Nội dung mới: 
Loại bỏ nhóm 05 ra khỏi Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 5367-SHTT, ngày 17.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 21647  (220) Ngày nộp đơn 11.12.2006 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
2 Handy Road #01-16 The Cathay, Singapore 229233 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 5368-SHTT, ngày 17.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 21648  (220) Ngày nộp đơn 11.12.2006 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
2 Handy Road #01-16 The Cathay, Singapore 229233 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 5369-SHTT, ngày 17.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 21649  (220) Ngày nộp đơn 11.12.2006 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
2 Handy Road #01-16 The Cathay, Singapore 229233 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 5370-SHTT, ngày 17.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005 - 06003  (220) Ngày nộp đơn 24.05.2005 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
5519 W, Idlewild Avenue, Tampa, Florida 33634-8016, U.S.A. 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 5376-SHTT, ngày 17.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 22127  (220) Ngày nộp đơn 01.11.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
243/1/2 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 5377-SHTT, ngày 17.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 02090  (220) Ngày nộp đơn 15.02.2006 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 06, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 5378-SHTT, ngày 17.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 02092  (220) Ngày nộp đơn 15.02.2006 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 06, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 5379-SHTT, ngày 17.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 02093  (220) Ngày nộp đơn 15.02.2006 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 06, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 5380-SHTT, ngày 17.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 02099  (220) Ngày nộp đơn 15.02.2006 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 06, TP. Hồ Chí Minh 
 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 5381-SHTT, ngày 17.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 09309  (220) Ngày nộp đơn 24.05.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
826 Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 5382-SHTT, ngày 17.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 09308  (220) Ngày nộp đơn 24.05.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
826 Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 5383-SHTT, ngày 17.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 00382  (220) Ngày nộp đơn 07.01.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
585B/2 (trệt) Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 5384-SHTT, ngày 17.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 09766  (220) Ngày nộp đơn 29.05.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
230 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 5385-SHTT, ngày 17.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 23820  (220) Ngày nộp đơn 21.11.2007 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 5386-SHTT, ngày 17.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 14288  (220) Ngày nộp đơn 26.07.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh tư vấn sở hữu trí tuệ á đông 
215 (lầu 1) Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 5387-SHTT, ngày 17.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 14289  (220) Ngày nộp đơn 26.07.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh tư vấn sở hữu trí tuệ á đông 
215 (lầu 1) Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 5388-SHTT, ngày 17.10.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 18220  (220) Ngày nộp đơn 14.09.2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đơn , Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh kỷ thuật nước VI NA 
63/18/24 Chu Thiên, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 
- Đại diện sở hữu công nghiệp 

Công ty tnhh tư vấn sở hữu trí tuệ và thời trang ngày nay lê gia 
328 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. TP. Hồ Chí Minh 
 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 5730-SHTT, ngày 04.11.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 04244  (220) Ngày nộp đơn 05.03.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 19, ngõ 133, phố TháI Hà,  phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. .Hà Nội 
 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 5731-SHTT, ngày 04.11.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 04245  (220) Ngày nộp đơn 05.03.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 19, ngõ 133, phố TháI Hà,  phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. .Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 5733-SHTT, ngày 04.11.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 21800  (220) Ngày nộp đơn 26.10.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
1080 Hwansanri-gun, Onsan-eup, Ulju-gun, Ulsan, Korea 
 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 5796-SHTT, ngày 10.11.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 13062  (220) Ngày nộp đơn 19.06.2008 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần xây dựng 179 
Thị trấn Vôi, huyện Lang Giang, tỉnh Bắc Giang 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 5885-SHTT, ngày 13.11.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 19089  (220) Ngày nộp đơn 07.11.2006 

Mục sửa đổi:  Tên của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Lotte co., ltd. 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 5886-SHTT, ngày 13.11.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 07104  (220) Ngày nộp đơn 04.04.2008 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 5887-SHTT, ngày 13.11.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005 - 17045  (220) Ngày nộp đơn 14.12.2005 

Mục sửa đổi:  Tên của người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Alibaba group holding limited 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 5888-SHTT, ngày 13.11.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 13081  (220) Ngày nộp đơn 19.06.2008 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

Epost  
______________________ 
 



Công báo sở hữu công nghiệp số 276 Tập A (03.2011) 
 

1152 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 5889-SHTT, ngày 13.11.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 13321  (220) Ngày nộp đơn 24.06.2008 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 5890-SHTT, ngày 13.11.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 16989  (220) Ngày nộp đơn 08.08.2008 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh tư vấn sở hữu trí tuệ havip 
Số 212 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. TP. Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 5891-SHTT, ngày 13.11.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 19562  (220) Ngày nộp đơn 14.11.2006 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
B/2, Mahalaxmi Chambers, 22, Bhulabhai Desai Road, Mumbai 400 026, India 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 5892-SHTT, ngày 13.11.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 16520  (220) Ngày nộp đơn 01.08.2008 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Xiamen global bright imp & exp co., ltd 
Room 2812A, Bank Center, No. 189 Xiahe Road, Si Ming Area, Xiamen, Fujian, China 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 5893-SHTT, ngày 13.11.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 16521  (220) Ngày nộp đơn 01.08.2008 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Xiamen global bright imp & exp co., ltd 
Room 2812A, Bank Center, No. 189 Xiahe Road, Si Ming Area, Xiamen, Fujian, China 
 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 5896-SHTT, ngày 13.11.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 02945  (220) Ngày nộp đơn 12.02.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh tư vấn sở hữu trí tuệ việt (viet ip co., ltd.) 
117B Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3. TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6652-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 05587  (220) Ngày nộp đơn 12.09.2006 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6653-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 15324  (220) Ngày nộp đơn 13.09.2006 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần quốc tế hoà bình 
Số 5, ngõ 20, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6654-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 26728  (220) Ngày nộp đơn 27.12.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh sản xuất, thương Mại và dịch vụ thanh hoa 
- Đại diện sở hữu công nghiệp: 

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ  havip 
212 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6655-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 26729  (220) Ngày nộp đơn 27.12.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh sản xuất, thương Mại và dịch vụ thanh hoa 
- Đại diện sở hữu công nghiệp: 

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ  havip 
212 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 6656-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005 - 15424  (220) Ngày nộp đơn 15.11.2005 

Mục sửa đổi:  Danh mục/ sản phẩm:  
Nội dung mới: 
Loại bỏ nhóm 09 ra khỏi danh mục sản phẩm/ dịch vụ 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6657-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005 - 01249  (220) Ngày nộp đơn 02.07.2003 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp: 
Nội dung mới: 

Công ty luật tnhh ambys hà nội 
    Số 3/123 Âu Cơ, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6658-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 23362  (220) Ngày nộp đơn 15.11.2007 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6659-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 13166  (220) Ngày nộp đơn 12.07.2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Coors brewing company 
1225 17th Street, Suite 3200 Denver, Colorado 80202, U.S.A. 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6660-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 03201  (220) Ngày nộp đơn 21.02.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
391 An Dương Vương, phường 10, quận 6, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 6661-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 03202  (220) Ngày nộp đơn 21.02.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
391 An Dương Vương, phường 10, quận 6, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 6662-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 16424  (220) Ngày nộp đơn 21.08.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
024 lô H chung cư Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 11, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 6662-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 19880  (220) Ngày nộp đơn 04.10.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
024 lô H chung cư Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 11, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 6662-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 09084  (220) Ngày nộp đơn 28.04.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
024 lô H chung cư Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 11, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 6663-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 16660  (220) Ngày nộp đơn 05.08.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 319 Tây Sơn, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 6664-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2005 - 15238  (220) Ngày nộp đơn 11.11.2005 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh dược phẩm nata – hoa linh 
  Số 1, đường Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

- Đại diện sở hữu công nghiệp: 

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ bình minh 
Phòng 405A, Toà nhà 133 Thái Hà, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 6665-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 06905  (220) Ngày nộp đơn 19.04.2007 

Mục sửa đổi:  Tên  người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ nguyễn hoàng 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6666-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 06004  (220) Ngày nộp đơn 25.03.2008 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần an vương 
153 Tuệ Tĩnh, phường 12, quận 11, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6667-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 06005  (220) Ngày nộp đơn 25.03.2008 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần an vương 
153 Tuệ Tĩnh, phường 12, quận 11, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6668-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 16645  (220) Ngày nộp đơn 04.08.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
47/3A khu phố 4, thị trấn Hoà Thành, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 6669-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 08964  (220) Ngày nộp đơn 21.05.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
34 đường D 2, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 6670-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 04528  (220) Ngày nộp đơn 19.03.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
912-914-916 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 11, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 6671-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 02897  (220) Ngày nộp đơn 02.03.2006 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh tư vấn sở hữu trí tuệ việt 
  117B Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, TP. . Hồ Chí Minh  
______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6672-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 02897  (220) Ngày nộp đơn 02.03.2006 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần giao nhận và vận chuyển in do trần 
______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6673-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 22925  (220) Ngày nộp đơn 13.11.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
28/36 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới  Hoà, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6674-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 18649  (220) Ngày nộp đơn 29.08.2008 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6675-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 22926  (220) Ngày nộp đơn 09.11.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
28/36 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới  Hoà, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6676-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 14521  (220) Ngày nộp đơn 08.07.2008 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh tư vấn sở hữu trí tuệ việt 
  117B Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, TP. . Hồ Chí Minh  
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 6677-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 24261  (220) Ngày nộp đơn 27.11.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh tư vấn sở hữu trí tuệ việt 
  117B Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, TP. . Hồ Chí Minh  
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 6678-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 24262  (220) Ngày nộp đơn 27.11.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh tư vấn sở hữu trí tuệ việt 
  117B Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, TP. . Hồ Chí Minh  
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 6679-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 14520  (220) Ngày nộp đơn 08.07.2008 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh tư vấn sở hữu trí tuệ việt 
  117B Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, TP. . Hồ Chí Minh  
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 07904  (220) Ngày nộp đơn 07.05.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 12665  (220) Ngày nộp đơn 05.07.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 12666  (220) Ngày nộp đơn 05.07.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 12667  (220) Ngày nộp đơn 05.07.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 12900  (220) Ngày nộp đơn 09.07.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 12901  (220) Ngày nộp đơn 09.07.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 12902  (220) Ngày nộp đơn 09.07.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 17300  (220) Ngày nộp đơn 31.08.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 21006  (220) Ngày nộp đơn 17.10.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 21007  (220) Ngày nộp đơn 17.10.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 21565  (220) Ngày nộp đơn 24.10.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 23160  (220) Ngày nộp đơn 13.11.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 07082  (220) Ngày nộp đơn 03.04.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 07083  (220) Ngày nộp đơn 03.04.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 07084  (220) Ngày nộp đơn 03.04.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 07085  (220) Ngày nộp đơn 03.04.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 10643  (220) Ngày nộp đơn 20.05.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 13205  (220) Ngày nộp đơn 20.06.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 13206  (220) Ngày nộp đơn 20.06.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 13207  (220) Ngày nộp đơn 20.06.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 14346  (220) Ngày nộp đơn 04.07.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 14347  (220) Ngày nộp đơn 04.07.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 14348  (220) Ngày nộp đơn 04.07.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 14360  (220) Ngày nộp đơn 07.07.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 14361  (220) Ngày nộp đơn 07.07.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 14362  (220) Ngày nộp đơn 07.07.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 14363  (220) Ngày nộp đơn 07.07.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 14364  (220) Ngày nộp đơn 07.07.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 14365  (220) Ngày nộp đơn 07.07.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 14366  (220) Ngày nộp đơn 07.07.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 14367  (220) Ngày nộp đơn 07.07.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 14368  (220) Ngày nộp đơn 07.07.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 14369  (220) Ngày nộp đơn 07.07.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 15221  (220) Ngày nộp đơn 16.07.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 15222  (220) Ngày nộp đơn 16.07.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 15223  (220) Ngày nộp đơn 16.07.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 18384  (220) Ngày nộp đơn 27.08.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 18385  (220) Ngày nộp đơn 27.08.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 20783  (220) Ngày nộp đơn 26.09.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 20784  (220) Ngày nộp đơn 26.09.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6680-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 20785  (220) Ngày nộp đơn 26.09.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6681-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 21268  (220) Ngày nộp đơn 19.10.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần kềm nghĩa 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6682-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 09949  (220) Ngày nộp đơn 27.06.2006 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6683-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 09948  (220) Ngày nộp đơn 27.06.2006 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 6684-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 09947  (220) Ngày nộp đơn 27.06.2006 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 6685-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 17106  (220) Ngày nộp đơn 30.08.2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh một thành viên bioseed việt nam 
Phòng 348, tầng 3 khách sạn Bình Minh, số 27 phố Lý Thái Tổ, phường Lý TháI Tổ, quận 
Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 6686-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 21607  (220) Ngày nộp đơn 08.10.2008 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh một thành viên bioseed việt nam 
Phòng 348, tầng 3 khách sạn Bình Minh, số 27 phố Lý Thái Tổ, phường Lý TháI Tổ, quận 
Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 6687-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 21608  (220) Ngày nộp đơn 08.10.2008 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh một thành viên bioseed việt nam 
Phòng 348, tầng 3 khách sạn Bình Minh, số 27 phố Lý Thái Tổ, phường Lý TháI Tổ, quận 
Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 6688-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 21609  (220) Ngày nộp đơn 08.10.2008 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh một thành viên bioseed việt nam 
Phòng 348, tầng 3 khách sạn Bình Minh, số 27 phố Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận 
Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 6837-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 15243  (220) Ngày nộp đơn 17.07.2008 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty luật tnhh việt an 
139/24 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 6835-SHTT, ngày 31.12.2008  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 15242  (220) Ngày nộp đơn 17.07.2008 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty luật tnhh việt an 
139/24 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 37-SHTT, ngày 07.01.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 03811  (220) Ngày nộp đơn 17.03.2006 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Lock & lock co., ltd. 
386 Gasan-li, Seonjang-myun, Asan-si, Chungcheongnam-do, Korea                                                       

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 38-SHTT, ngày 07.01.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 00436  (220) Ngày nộp đơn 10.01.2006 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Lock & lock co., ltd. 
386 Gasan-li, Seonjang-myun, Asan-si, Chungcheongnam-do, Korea                                                       

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 55-SHTT, ngày 08.01.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 21606  (220) Ngày nộp đơn 08.10.2008 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh một thành viên bioseed việt nam 
Phòng 348, tầng 3 khách sạn Bình Minh, số 27 phố Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận 
Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 879-SHTT, ngày 19.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 12662  (220) Ngày nộp đơn 05.07.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần jia non biotech 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 880-SHTT, ngày 19.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 25822  (220) Ngày nộp đơn 04.12.2008 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1075-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 03263  (220) Ngày nộp đơn 23.02.2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Mf global inc. 
717 Fifth Avenue, 9th Floor, New York, NY 10022, U.S.A. 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1076-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 13443  (220) Ngày nộp đơn 24.06.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 2 Bis -4-6 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1077-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 13444  (220) Ngày nộp đơn 24.06.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 2 Bis -4-6 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1078-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 20528  (220) Ngày nộp đơn 11.10.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
111 Somerset Road, #15-01, Singapore 238164 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1079-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 20529  (220) Ngày nộp đơn 11.10.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
111 Somerset Road, #15-01, Singapore 238164 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1080-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 11945  (220) Ngày nộp đơn 27.06.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ bình minh 
Số 8, ngõ 61/44/1 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
- Tên người nộp đơn: 

Công ty tnhh dược phẩm nata – hoa linh 
______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1081-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 11946  (220) Ngày nộp đơn 27.06.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ bình minh 
Số 8, ngõ 61/44/1 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
- Tên người nộp đơn: 

Công ty tnhh dược phẩm nata – hoa linh 
______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1082-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 15425  (220) Ngày nộp đơn 08.08.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và tên người nộp đơn sửa thành:  

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ bình minh 
Số 8, ngõ 61/44/1 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
- Tên người nộp đơn: 

Công ty tnhh dược phẩm nata – hoa linh 
______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1083-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 15426  (220) Ngày nộp đơn 08.08.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ bình minh 
Số 8, ngõ 61/44/1 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
- Tên người nộp đơn: 

Công ty tnhh dược phẩm nata – hoa linh 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1084-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 15427  (220) Ngày nộp đơn 08.08.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ bình minh 
Số 8, ngõ 61/44/1 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
- Tên người nộp đơn: 

Công ty tnhh dược phẩm nata – hoa linh 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1085-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 09280  (220) Ngày nộp đơn 23.05.2007 

Mục sửa đổi:  Danh mục sản phẩm/ dịch vụ sửa thành:  
Nội dung mới: 
Loại bỏ sản phẩm “chất bổ sung cho thực phẩm (dùng cho mục đích y tế)” trong nhóm 
05, loại bỏ nhóm 30 trong Danh mục sản phẩm/dịch vụ. 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1086-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2005 - 06003  (220) Ngày nộp đơn 24.05.2005 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Văn phòng luật sư phạm và liên danh 
Số 8, Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1087-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 06142  (220) Ngày nộp đơn 11.04.2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đươn  sửa thành:  
Nội dung mới: 

Tổng công ty cổ phần bia – rượu – nước giảI  khát sài gòn 
Số 6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1088-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 06143  (220) Ngày nộp đơn 11.04.2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đươn  sửa thành:  
Nội dung mới: 

Tổng công ty cổ phần bia – rượu – nước giảI  khát sài gòn 
Số 6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1089-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 09281  (220) Ngày nộp đơn 23.05.2007 

Mục sửa đổi:  Danh mục sản phẩm/ dịch vụ sửa thành:  
Nội dung mới: 
Loại bỏ sản phẩm “chất bổ sung cho thực phẩm (dùng cho mục đích y tế)” trong nhóm 
05, loại bỏ nhóm 30 trong Danh mục sản phẩm/dịch vụ. 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1090-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 09283  (220) Ngày nộp đơn 23.05.2007 

Mục sửa đổi:  Danh mục sản phẩm/ dịch vụ sửa thành:  
Nội dung mới: 
Loại bỏ sản phẩm “chất bổ sung cho thực phẩm (dùng cho mục đích y tế)” trong nhóm 
05, loại bỏ nhóm 30 trong Danh mục sản phẩm/dịch vụ. 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1091-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 09285  (220) Ngày nộp đơn 23.05.2007 

Mục sửa đổi:  Danh mục sản phẩm/ dịch vụ sửa thành:  
Nội dung mới: 
Loại bỏ sản phẩm “chất bổ sung cho thực phẩm (dùng cho mục đích y tế)” trong nhóm 
05, loại bỏ nhóm 30 trong Danh mục sản phẩm/dịch vụ. 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1092-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 10464  (220) Ngày nộp đơn 07.06.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (investconsult) 
Số 26/41 TháI Hà,  quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1093-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 00787  (220) Ngày nộp đơn 11.01.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn  sửa thành:  
Nội dung mới: 
P1612 – OCT1 - ĐN1- Bắc Linh Đàm, phường đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1094-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 08480  (220) Ngày nộp đơn 14.05.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty luật tnhh b d và cộng sự 
Tầng 5, trung tâm thương mại Hoàng Cầu, 36 phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1095-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 08481  (220) Ngày nộp đơn 14.05.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty luật tnhh b d và cộng sự 
Tầng 5, trung tâm thương mại Hoàng Cầu, 36 phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1096-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 04326  (220) Ngày nộp đơn 15.03.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơnn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần hiền đức 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1097-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 04325  (220) Ngày nộp đơn 15.03.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơnn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần hiền đức 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1098-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 04324  (220) Ngày nộp đơn 15.03.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơnn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần hiền đức 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1099-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 04329  (220) Ngày nộp đơn 15.03.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơnn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần hiền đức 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1100-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 04328  (220) Ngày nộp đơn 15.03.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơnn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần hiền đức 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1101-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 04327  (220) Ngày nộp đơn 15.03.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơnn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần hiền đức 
______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1100-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 04328  (220) Ngày nộp đơn 15.03.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơnn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần hiền đức 
______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1102-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 06827  (220) Ngày nộp đơn 04.05.2006 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1103-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 11886  (220) Ngày nộp đơn 05.06.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơnn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh một thành viên xi măng lâm nghiệp 
______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1104-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 09602  (220) Ngày nộp đơn 28.05.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần 2ng và cộng sự 
P316 H9 Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1105-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 06161  (220) Ngày nộp đơn 11.04.2007 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

Dove dry therapy 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1106-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 09243  (220) Ngày nộp đơn 02.05.2008 

Mục sửa đổi:  Danh mục sản phẩm/ dịch vụ sửa thành:  
Nội dung mới: 
Loại bỏ sản phẩm “chương trình phần mềm máy tính trong lĩnh vực thi đấu thể thao và 
huấn luyện thể thao” trong nhóm 09.  

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1107-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 08063  (220) Ngày nộp đơn 25.05.2006 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơnn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần hiền đức 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1107-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 08063  (220) Ngày nộp đơn 25.05.2006 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơnn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 40C, phố Hàm Long, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm. TP. Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1107-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 08064  (220) Ngày nộp đơn 25.05.2006 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơnn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 40C, phố Hàm Long, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm. TP. Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1107-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 08065  (220) Ngày nộp đơn 25.05.2006 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơnn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 40C, phố Hàm Long, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm. TP. Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1107-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 08067  (220) Ngày nộp đơn 25.05.2006 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơnn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 40C, phố Hàm Long, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm. TP. Hà Nội 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1107-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 08068  (220) Ngày nộp đơn 25.05.2006 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơnn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 40C, phố Hàm Long, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm. TP. Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1108-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 15802  (220) Ngày nộp đơn 14.08.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơnn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư  I.p.a 
______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1109-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 26743  (220) Ngày nộp đơn 27.12.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơnn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư  I.p.a 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1110-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 03468  (220) Ngày nộp đơn 13.03.2006 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh tư vấn bizconsult 
Số 20 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1111-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 08227  (220) Ngày nộp đơn 29.05.2006 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ tầm nhìn mới 
Số 42/71 Hoàng Văn Thái, quận Thanh  Xuân, TP. Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1112-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 06100  (220) Ngày nộp đơn 10.04.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
356A, đường Giải Phóng, quận Thanh  Xuân, TP. Hà Nội 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1112-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 06101  (220) Ngày nộp đơn 10.04.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
356A, đường Giải Phóng, quận Thanh  Xuân, TP. Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1112-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 06102  (220) Ngày nộp đơn 10.04.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
356A, đường Giải Phóng, quận Thanh  Xuân, TP. Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1112-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 06322  (220) Ngày nộp đơn 12.04.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
356A, đường Giải Phóng, quận Thanh  Xuân, TP. Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1112-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 06323  (220) Ngày nộp đơn 12.04.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
356A, đường Giải Phóng, quận Thanh  Xuân, TP. Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1112-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 06324  (220) Ngày nộp đơn 12.04.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
356A, đường Giải Phóng, quận Thanh  Xuân, TP. Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1112-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 06325  (220) Ngày nộp đơn 12.04.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
356A, đường Giải Phóng, quận Thanh  Xuân, TP. Hà Nội 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1112-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 06326  (220) Ngày nộp đơn 12.04.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
356A, đường Giải Phóng, quận Thanh  Xuân, TP. Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1112-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 06327  (220) Ngày nộp đơn 12.04.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
356A, đường Giải Phóng, quận Thanh  Xuân, TP. Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1112-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 06328  (220) Ngày nộp đơn 12.04.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
356A, đường Giải Phóng, quận Thanh  Xuân, TP. Hà Nội 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1112-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 06329  (220) Ngày nộp đơn 12.04.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
356A, đường Giải Phóng, quận Thanh  Xuân, TP. Hà Nội 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1114-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 23409  (220) Ngày nộp đơn 16.11.2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh đồng hồ và nữ trang q.u.e.e.n 
68 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1115-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 17463  (220) Ngày nộp đơn 14.08.2008 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh đồng hồ và nữ trang q.u.e.e.n 
68 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1116-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 15888  (220) Ngày nộp đơn 25.07.2008 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1117-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 25422  (220) Ngày nộp đơn 28.11.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh máy may lộc hưng 
______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1118-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 19965  (220) Ngày nộp đơn 17.09.2008 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần 2ng và cộng sự 
P316 H9 Thanh Xuân Nam, quận Thanh  Xuân, TP. Hà Nội 
- Địa chỉ người nộp đơn 
Số 4, ngõ Yên Thành, phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, TP. Hà Nội 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1119-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 09746  (220) Ngày nộp đơn 29.05.2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần quốc tế hoà bình 
Số 5, ngõ 20 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1120-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 09841  (220) Ngày nộp đơn 30.05.2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần quốc tế hoà bình 
Số 5, ngõ 20 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1121-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 09501  (220) Ngày nộp đơn 19.06.2006 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh tư vấn sở hữu trí tuệ việt 
117B Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1122-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 14349  (220) Ngày nộp đơn 04.07.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh ha san - dermapharm 
______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1123-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 25167  (220) Ngày nộp đơn 25.11.2008 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1124-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 06122  (220) Ngày nộp đơn 11.04.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 
Chấm dứt việc uỷ quyền đại diện sở hữu công nghiệp cho Văn phòng luật sư Phạm và liên danh. 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1125-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 06123  (220) Ngày nộp đơn 11.04.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 
Chấm dứt việc uỷ quyền đại diện sở hữu công nghiệp cho Văn phòng luật sư Phạm và liên danh. 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1126-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 05100  (220) Ngày nộp đơn 06.04.2006 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Km 9, đường Bắc thăng Long, Nội Bài, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang 
Minh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội. 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1127-SHTT, ngày 31.03.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 26309  (220) Ngày nộp đơn 21.12.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty luật tnhh bd và cộng sự 
Tầng 5, trung tâm thương mại Hoàng Cầu, 36 phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1611-SHTT, ngày 08.04.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 21387  (220) Ngày nộp đơn 06.10.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần thương mại bếp việt 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1612-SHTT, ngày 08.04.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 04098  (220) Ngày nộp đơn 22.03.2006 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Thôn Bá Kế, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1613-SHTT, ngày 08.04.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 11189  (220) Ngày nộp đơn 17.07.2006 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Thôn Bá Kế, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1613-SHTT, ngày 08.04.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 19848  (220) Ngày nộp đơn 16.11.2006 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Thôn Bá Kế, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1613-SHTT, ngày 08.04.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 11080  (220) Ngày nộp đơn 15.06.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Thôn Bá Kế, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1614-SHTT, ngày 08.04.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009 - 01367  (220) Ngày nộp đơn 22.01.2009 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1615-SHTT, ngày 08.04.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 12423  (220) Ngày nộp đơn 12.06.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Panasonic corporation 
______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1616-SHTT, ngày 08.04.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 12424  (220) Ngày nộp đơn 12.06.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Panasonic corporation 
______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1617-SHTT, ngày 08.04.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 13881  (220) Ngày nộp đơn 23.07.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Panasonic corporation 
______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1618-SHTT, ngày 08.04.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 19525  (220) Ngày nộp đơn 01.10.2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đơn , mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh Isb việt nam  
Toà nhà E.Town 2. số 364, đường Cộng Hoà, phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. 
- Mẫu nhãn hiệu: 

 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1619-SHTT, ngày 08.04.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 10560  (220) Ngày nộp đơn 08.06.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
104 Soi Pookmitr, Poochaosamingprai Rd., Samrong Tai, Phrapradaeng, Samutprakarn, 
Thailand. 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1620-SHTT, ngày 08.04.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 15402  (220) Ngày nộp đơn 08.08.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dệt may - đầu tư – thương mại thành công 
______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1620-SHTT, ngày 08.04.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 15403  (220) Ngày nộp đơn 08.08.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dệt may - đầu tư – thương mại thành công 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1620-SHTT, ngày 08.04.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 15404  (220) Ngày nộp đơn 08.08.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dệt may - đầu tư – thương mại thành công 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1620-SHTT, ngày 08.04.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 15405  (220) Ngày nộp đơn 08.08.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dệt may - đầu tư – thương mại thành công 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1620-SHTT, ngày 08.04.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 15901  (220) Ngày nộp đơn 15.08.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần dệt may - đầu tư – thương mại thành công 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1621-SHTT, ngày 08.04.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 13241  (220) Ngày nộp đơn 13.07.2007 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
 

 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1622-SHTT, ngày 08.04.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 08823  (220) Ngày nộp đơn 24.04.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần bv pharma 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1623-SHTT, ngày 08.04.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 12188  (220) Ngày nộp đơn 10.06.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
104 Soi Pookmitr, Poochaosamingprai Rd., Samrong Tai, Phrapradaeng, Samutprakarn, 
Thailand. 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1624-SHTT, ngày 08.04.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 20481  (220) Ngày nộp đơn 24.09.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
104 Soi Pookmitr, Poochaosamingprai Rd., Samrong Tai, Phrapradaeng, Samutprakarn, 
Thailand. 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1625-SHTT, ngày 08.04.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 20480  (220) Ngày nộp đơn 24.09.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
104 Soi Pookmitr, Poochaosamingprai Rd., Samrong Tai, Phrapradaeng, Samutprakarn, 
Thailand. 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1626-SHTT, ngày 08.04.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 12187  (220) Ngày nộp đơn 10.06.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
104 Soi Pookmitr, Poochaosamingprai Rd., Samrong Tai, Phrapradaeng, Samutprakarn, 
Thailand. 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1627-SHTT, ngày 08.04.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 20149  (220) Ngày nộp đơn 08.10.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
104 Soi Pookmitr, Poochaosamingprai Rd., Samrong Tai, Phrapradaeng, Samutprakarn, 
Thailand. 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1628-SHTT, ngày 08.04.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 04562  (220) Ngày nộp đơn 07.03.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
104 Soi Pookmitr, Poochaosamingprai Rd., Samrong Tai, Phrapradaeng, Samutprakarn, 
Thailand. 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1629-SHTT, ngày 08.04.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 08824  (220) Ngày nộp đơn 24.04.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần bv pharma 
______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1630-SHTT, ngày 08.04.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 12186  (220) Ngày nộp đơn 10.06.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
104 Soi Pookmitr, Poochaosamingprai Rd., Samrong Tai, Phrapradaeng, Samutprakarn, 
Thailand. 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1631-SHTT, ngày 08.04.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 11503  (220) Ngày nộp đơn 21.06.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh nam việt và liên danh (vipco) 
98/20A Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1632-SHTT, ngày 08.04.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 06726  (220) Ngày nộp đơn 01.04.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần tập đoàn đại viễn dương 
 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1633-SHTT, ngày 08.04.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 02201  (220) Ngày nộp đơn 29.01.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
17/9 đường Liên Khu 2-10, khu phố 10, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân,  
TP. Hồ Chí Minh 
 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1634-SHTT, ngày 08.04.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 20160  (220) Ngày nộp đơn 19.09.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
17/9 đường Liên Khu 2-10, khu phố 10, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân,  
TP. Hồ Chí Minh 
 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1635-SHTT, ngày 08.04.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 16181  (220) Ngày nộp đơn 29.07.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
17/9 đường Liên Khu 2-10, khu phố 10, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân,  
TP. Hồ Chí Minh 
 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 1636-SHTT, ngày 08.04.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 20161  (220) Ngày nộp đơn 19.09.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
17/9 đường Liên Khu 2-10, khu phố 10, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân,  
TP. Hồ Chí Minh 
 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 1699-SHTT, ngày 10.04.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 13064  (220) Ngày nộp đơn 11.07.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và tên  người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ bình minh (sunrise ip) 
Số 8, ngõ 61/44/1 Trần Duy Hưng,  quận Cầu Giấy, TP. Hồ Chí Minh 
- Tên người nộp đơn: 

Công ty tnhh dược phẩm nata-Hoa linh 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 2880-SHTT, ngày 04.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 26608  (220) Ngày nộp đơn 15.12.2008 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh tập đoàn hoàng phát vissai 
______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 2922-SHTT, ngày 05.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 20745  (220) Ngày nộp đơn 15.10.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp và địa chỉ  người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh wizpro 
Phòng 1714, nhà OCT1, ĐN1, X1, khu đô thị Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, TP. Hà Nội 
Địa chỉ người nộp đơn: 
Đội 3, thôn Giữa, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 2923-SHTT, ngày 05.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 16440  (220) Ngày nộp đơn 29.09.2006 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, U.S.A. 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 2923-SHTT, ngày 05.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 16441  (220) Ngày nộp đơn 29.09.2006 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, U.S.A. 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 2923-SHTT, ngày 05.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 16442  (220) Ngày nộp đơn 29.09.2006 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, U.S.A. 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 2923-SHTT, ngày 05.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 16443  (220) Ngày nộp đơn 29.09.2006 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, U.S.A. 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 3488-SHTT, ngày 29.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 08549  (220) Ngày nộp đơn 22.04.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
56 đường số 2, Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 3489-SHTT, ngày 29.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 12207  (220) Ngày nộp đơn 29.06.2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Seo kyung company 
801 E-Rea Officetel, 1574-4 Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea. 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 3489-SHTT, ngày 29.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 12209  (220) Ngày nộp đơn 29.06.2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Seo kyung company 
801 E-Rea Officetel, 1574-4 Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea. 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 3489-SHTT, ngày 29.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 14600  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Seo kyung company 
801 E-Rea Officetel, 1574-4 Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea. 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 3489-SHTT, ngày 29.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 11801  (220) Ngày nộp đơn 04.06.2008 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Seo kyung company 
801 E-Rea Officetel, 1574-4 Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea. 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 3489-SHTT, ngày 29.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 22806  (220) Ngày nộp đơn 23.10.2008 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Seo kyung company 
801 E-Rea Officetel, 1574-4 Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea. 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 3490-SHTT, ngày 29.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 02526  (220) Ngày nộp đơn 01.02.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Lô E9, tầng 1, toà nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
TP. Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 3491-SHTT, ngày 29.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 17607  (220) Ngày nộp đơn 20.10.2006 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ gia việt 
B405, nhà 78 Láng Hạ,  quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
Địa chỉ người nộp đơn: 
Đội 3, thôn Giữa, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 3492-SHTT, ngày 29.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2006 - 17607  (220) Ngày nộp đơn 20.10.2006 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 3493-SHTT, ngày 29.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 13325  (220) Ngày nộp đơn 24.06.2008 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh sản xuất và thương mại an phú hưng 
Số 32 lô 34 đường Nguyễn Công Trứ, khu đô thị Hoà Vượng, TP. Nam Định,  
tỉnh Nam Định 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 3493-SHTT, ngày 29.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 13327  (220) Ngày nộp đơn 24.06.2008 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh sản xuất và thương mại an phú hưng 
Số 32 lô 34 đường Nguyễn Công Trứ, khu đô thị Hoà Vượng, TP. Nam Định,  
tỉnh Nam Định 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 3493-SHTT, ngày 29.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 17768  (220) Ngày nộp đơn 20.08.2008 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh sản xuất và thương mại an phú hưng 
Số 32 lô 34 đường Nguyễn Công Trứ, khu đô thị Hoà Vượng, TP. Nam Định,  
tỉnh Nam Định 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 3494-SHTT, ngày 29.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 19444  (220) Ngày nộp đơn 10.09.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 86, tập thể trường công nhân xây dựng, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, 
 tỉnh Bắc Ninh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 3495-SHTT, ngày 29.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009 - 02209  (220) Ngày nộp đơn 16.02.2009 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Phòng 804, toà nhà CT3-2, khu đô thị Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội. 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 3496-SHTT, ngày 29.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009 - 02507  (220) Ngày nộp đơn 19.02.2009 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Phòng 804, toà nhà CT3-2, khu đô thị Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội. 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 3497-SHTT, ngày 29.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009 - 00980  (220) Ngày nộp đơn 16.01.2009 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Lô M13 (C4-9) khu công nghiệp Hoà Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 3498-SHTT, ngày 29.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2005 - 03256  (220) Ngày nộp đơn 29.03.2005 

Mục sửa đổi:  Danh mục sản phẩm dịch vụ sửa thành:  
Nội dung mới: 

Thiết bị và dụng cụ y tế; vật liệu khâu vết thương; dụng cụ chỉnh hình; cái nạng; đai đeo 
bụng dùng trong y tế; băng đàn hồi y tế; nẹp đầu gối y tế; băng chỉnh hình; băng chân dùng cho 
người bị giãn tĩnh mạch; đồ đi chân dùng để chỉnh hình; tấm đỡ dùng cho người bệnh; túi đựng 
đá chườm y tế; tấm lót dùng cho người bệnh không kiềm chế được vệ sinh cá nhân; thìa dùng để 
đếm thuốc; miếng bọt biển và xơ mướp dùng cho mục đích phẫu thuật; bao cao su; dụng cụ tránh 
thai không bằng thuốc. 
______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 3499-SHTT, ngày 29.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 17165  (220) Ngày nộp đơn 30.08.2007 

Mục sửa đổi:  Tên người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phấnản xuất thương mại dịch vụ lâm hưng phát 
______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 3500-SHTT, ngày 29.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009 - 02024  (220) Ngày nộp đơn 11.02.2009 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Số 614, đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 3501-SHTT, ngày 29.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 23803  (220) Ngày nộp đơn 21.11.2007 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

Mapletree commercial trust 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 3502-SHTT, ngày 29.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 25421  (220) Ngày nộp đơn 28.11.2008 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Phòng 204A toà nhà Thăng Long, số 105 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
TP. Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 3503-SHTT, ngày 29.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 16969  (220) Ngày nộp đơn 28.08.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ bross & cộng sự 
Phòng 1705, tầng 17, toà nhà GTC, 15-17 Ngoc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 3504-SHTT, ngày 29.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 09687  (220) Ngày nộp đơn 29.05.2007 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 
Xóm Lẻ, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 3505-SHTT, ngày 29.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 07760  (220) Ngày nộp đơn 04.05.2007 

Mục sửa đổi:  Tên  người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu an giang 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 3506-SHTT, ngày 29.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 26200  (220) Ngày nộp đơn 21.12.2007 

Mục sửa đổi:  Tên  người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Trường Đại học hồng bàng 
______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 3507-SHTT, ngày 29.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2009 - 00949  (220) Ngày nộp đơn 16.01.2009 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ thảo thọ quyến (invenco) 
29 Trương Hán Siêu, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

______________________ 
 



Công báo sở hữu công nghiệp số 276 Tập A (03.2011) 
 

1192 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 3508-SHTT, ngày 29.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 15748  (220) Ngày nộp đơn 23.07.2008 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới: 
Huỷ bỏ đại diện sở hữu công nghiệp  

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 3509-SHTT, ngày 29.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 15747  (220) Ngày nộp đơn 23.07.2008 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới: 
Huỷ bỏ đại diện sở hữu công nghiệp  

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 3510-SHTT, ngày 29.06.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 14943  (220) Ngày nộp đơn 02.08.2007 

Mục sửa đổi:  Tên  người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty cổ phần thức ăn thuỷ sản sao ¸ 
______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 4013-SHTT, ngày 21.07.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 10860  (220) Ngày nộp đơn 13.06.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ thảo thọ quyến (invenco) 
29 Trương Hán Siêu, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 4014-SHTT, ngày 21.07.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 10860  (220) Ngày nộp đơn 13.06.2007 

Mục sửa đổi:  Tên  và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu long phước 
Tỉnh lộ 52, ấp Tây, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số 4127-SHTT, ngày 21.07.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 01986  (220) Ngày nộp đơn 29.01.2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp, địa chỉ người nộp đơn :  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh tư vấn sở hữu trí tuệ việt 
117 B Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 
- địa chỉ người nộp đơn: 
ấp Bình Thạnh, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số 4128-SHTT, ngày 29.07.2009  
(210)  Số đơn: 4-2008 - 00101  (220) Ngày nộp đơn 03.01.2008 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp, địa chỉ người nộp đơn:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh tư vấn sở hữu trí tuệ việt 
117 B Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 
- Tên người nộp đơn: 

Ami entertainment network, inc. 
155 Rittenhouse Circle, Bristol, Pennsylvania 19007, USA. 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 5307-SHTT, ngày 30.07.2009  
(210)  Số đơn: 4-2007 - 18704  (220) Ngày nộp đơn 20.09.2007 

Mục sửa đổi:  Tên và địa chỉ người nộp đơn sửa thành:  
Nội dung mới: 

Công ty tnhh đầu tư  kinh đô 
6/134 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số 1599-SHTT, ngày 24.03.2011  
(210)  Số đơn: 4 - 2007 - 17233  (220) Ngày nộp đơn 31.08.2007 

Mục sửa đổi:  Mẫu nhãn hiệu sửa thành:  
Nội dung mới: 

 
______________________ 
 

 Kết quả xem xét yêu cầu sửa đổi đơn 
 

Kết quả xem xét yêu cầu sửa đổi đơn số: 1354/ TB-SHTT, ngày 09.03.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-19173  (220) Ngày nộp đơn: 09.09.2009 

Nội dung:  
1. Yêu cầu nói trên chưa được chấp thuận vì còn có những thiếu sót cần sửa đổi bổ sung như sau: 

Địa chỉ của người nộp đơn trong tờ khai ĐKNH khác với địa chỉ trong Giấy phép hoạt động kinh 
doanh (số 43/UBCK - GPHĐKD ngày 28/12/2006). 
 

2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày  
ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót  không được sửa chữa trong thời hạn nói trên thì Yêu 
cầu ghi nhận sửa đổi đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có thông 
báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn.  
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Phần viii 
  

 

chuyển giao đơn 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 511/ TB-SHTT, ngày 29.01.2011 
(210)  Số đơn: 1-2008-00035  (220) Ngày nộp đơn: 07.01.2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
 

CELLEX K.K.     (JP) 
 

8F, Hongo Ishiwata Bidg., 3-38-1, Hongo, bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan 

Bên  được chuyển giao :  
 

Otsuka pharmaceutical factory, inc. (jp) 
115 Aza Kuguhara, Tateiwa, Muya-cho, Naruto, Tokushima 772-8601, Japan 
Otsuka Pharmaceutical Factory,Inc. (jp) trở thành đồng chủ đơn với Kabushiki 
Kaisha Hayashibara Seibutsu Kagaku Kenkyujo (JP) và The University of Tokyo (JP) 
 
 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 664/ TB-SHTT, ngày 11.02.2011 
(210)  Số đơn: 1-2010-00551  (220) Ngày nộp đơn: 08.03.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
 

Aqua solution international nv (be) 
 

Maatheide 1540 B-3920 Lommel, Belgium 

Bên  được chuyển giao :  
 

Vestergaard sa  (ch) 
Chemin Messidor 5-7, 1006 Lausanne, Switzerland 
 
 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 759/ TB-SHTT, ngày 16.02.2011 
(210)  Số đơn: 1-2010-03045  (220) Ngày nộp đơn: 12.11.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
 

Yoo, hye kyung      (kr) 
 

#206-2002, Seonbi Maeul Apt., 2-danji, Songchon-dong, Daedeok-gu, Daejeon, 306-776,  
Republic of Korea 

Bên  được chuyển giao :  
 

1. Byung ho, yoo (kr) 
4-16, Yongjeon-dong, Dong-gu, daejeon, 300-200, Republic of  Korea 
2- dae-sik, kim (kr) 
302-902, Sinseong Misojium Apt., 448-1, Samsan-dong, Bupyeong-gu Incheon, 403-090, 
Republic of Korea 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 760/ TB-SHTT, ngày 16.02.2011 
(210)  Số đơn: 1-2009-01626  (220) Ngày nộp đơn: 02.11.2007 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Nội dung mới:  

Bên chuyển giao:  
 

1- LNG JAPAN CORPORATION   (JP) 
 

9-9 Roppongi 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 106-0032 Japan 
2- jfe holdings inc. (jp) 
1-2, Marunonchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan 
3- jfe steel CORPORATION   (JP) 
2-3, Uchisaiwaicho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0011 Japan 
4- jfe engineering CORPORATION   (JP) 
1-2, Marunonchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan 
5- hitachi ltd. (jp) 
6-6,  Marunonchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8280, Japan 
6- marubeni corporation (jp) 
4-2, Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8088 Japan 
 

Bên  được chuyển giao :  
 

1. inpex corporation (jp) 
5-3-1, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 107-6332 Japan 
2- japan petroleum exploration co., ltd. (jp) 
1-7-12, marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan 
3- total gas & power ventures (fr) 
2 Place dela Coupole, Ladefence 6, 92400 Courbevoie, France 
4- toyota tsusho corporation (jp) 
9-8, Meieki 4-chome, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi, 450-8575 Japan 
Đơn còn lại  bốn chủ là: 
1- inpex corporation (jp) 
2- japan petroleum exploration co., ltd. (jp) 
3- total gas & power ventures (fr) 
4- toyota tsusho corporation (jp) 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 966/ TB-SHTT, ngày 22.02.2011 
(210)  Số đơn: 1-2008-01201  (220) Ngày nộp đơn: 20.05.2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Nội dung mới:  

Bên chuyển giao:  
 

Austfield technologies pty ltd  (au) 
 

473 Darling Street, Balmain, New South Wales 2041. Australia 

Bên  được chuyển giao :  
 

Biomass technologies pty ltd   (au) 
434 Elizabeth Street, Surry Hills, NSW 2010, Australia 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 980/ TB-SHTT, ngày 23.02.2011 
(210)  Số đơn: 1-2009-01075  (220) Ngày nộp đơn: 25.05.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Nội dung mới:  

Bên chuyển giao:  
 

Bayer cropscience ag (de) 
 

Alfred-Nobel-Str, 50, 40789 Monheim, Germany 

Bên  được chuyển giao :  
 

Plant health care, inc.   (us) 
285 Kappa Drive, Pittsburgh, PA 15238. USA 
 
 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 981/ TB-SHTT, ngày 23.02.2011 
(210)  Số đơn: 1-2005-01495  (220) Ngày nộp đơn: 13.10.2005 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Nội dung mới:  

Bên chuyển giao:  
 

Bristol myers squibb company  (us) 
 

P.O. Box 4000, Lawrenceville-princeton Road, princeton, New Jersey 08543, USA 

Bên  được chuyển giao :  
 

Mead johnson nutrition company   (us) 
2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, USA 
Mead johnson nutrition company (us) trở thành đồng chủ đơn với The 
Board of Regents of The University of Texas System (US) đối với đơn 1-2007-02595. 
 
 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 981/ TB-SHTT, ngày 23.02.2011 
(210)  Số đơn: 1-2007-00215  (220) Ngày nộp đơn: 30.01.2007 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Nội dung mới:  

Bên chuyển giao:  
 

Bristol myers squibb company  (us) 
 

P.O. Box 4000, Lawrenceville-princeton Road, princeton, New Jersey 08543, USA 

Bên  được chuyển giao :  
 

Mead johnson nutrition company   (us) 
2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, USA 
Mead johnson nutrition company (us) trở thành đồng chủ đơn với The 
Board of Regents of The University of Texas System (US) đối với đơn 1-2007-02595. 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 981/ TB-SHTT, ngày 23.02.2011 
(210)  Số đơn: 1-2007-02595  (220) Ngày nộp đơn: 05.12.2007 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Nội dung mới:  

Bên chuyển giao:  
 

Bristol myers squibb company  (us) 
 

P.O. Box 4000, Lawrenceville-princeton Road, princeton, New Jersey 08543, USA 

Bên  được chuyển giao :  
 

Mead johnson nutrition company   (us) 
2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, USA 
Mead johnson nutrition company (us) trở thành đồng chủ đơn với The 
Board of Regents of The University of Texas System (US) đối với đơn 1-2007-02595. 
 
 

 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1198/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-12009  (220) Ngày nộp đơn: 16.06.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Nội dung mới:  

Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh dược phẩm việt-pháp   

Số 36B ngõ 111 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

Bên  được chuyển giao :  
 

Nhs blood and transplant t/a bio products laboratory 
Dagger Lane, Elstree, Hertfordshire, WD6 3BX, United Kingdom 
 
 

 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1200/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-02287  (220) Ngày nộp đơn: 17.02.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Nội dung mới:  

Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh làng thảo điền 

189, 191, 193, 195, 197/1, 197/2 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2,  
TP. Hồ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty tnhh nhà hàng ngon 
160 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1202/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-10541  (220) Ngày nộp đơn: 28.05.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh phy nga 

275 đường D3, Văn Thánh Bắc, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
 

Laboratoire  sintyl s.a. 
Rte des Jeunes 23, CH-1227 Carouge, Switzerland 
 
 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1203/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-09483  (220) Ngày nộp đơn: 15.05.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
 

Công ty cổ phần phát triển đầu tư  xây dựng việt nam 

¤ đất CN6, khu công nghiệp Nguyên Khuê, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 

Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty cổ phần  avinaa 
¤ đất CN6, khu công nghiệp Nguyên Khuê, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 

 
 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1204/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-04563  (220) Ngày nộp đơn: 11.03.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
 

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại song sơn 

Số 20 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

Bên  được chuyển giao :  
 

Nguyễn xuân nguyên 
Phòng 1103, toà nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
 

 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1205/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-04562  (220) Ngày nộp đơn: 11.03.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
 

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại song sơn 

Số 20 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

Bên  được chuyển giao :  
 

Nguyễn xuân nguyên 
Phòng 1103, toà nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1206/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011 
(210)  Số đơn: 4-2006-02055  (220) Ngày nộp đơn: 15.02.2006 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Nội dung mới:  

Bên chuyển giao:  
 

Suisse programme limited 

10/8 International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar, GL-Gibraltar 

Bên  được chuyển giao :  
 

s.p. laboratories sa 
LGT Socie’te’ Fiduciaire Suisse, 43 Avenue Charles-Ferdinand Ramuz 1009,  
Pully, Switzerland 

 
 

 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1207/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011 
(210)  Số đơn: 4-2008-27584  (220) Ngày nộp đơn: 03.12.2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Nội dung mới:  

Bên chuyển giao:  
 

o.p.v. international, inc 

20 Beacon Street, Chestnut Hill, Massachusetts 02467, U.S.A 

Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty cổ phần dược phẩm opv 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng Nai 

 
 

 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1208/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-01066  (220) Ngày nộp đơn: 18.01.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Nội dung mới:  

Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh thương mại nhật hà nam 

Thôn Vân, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội 

Bên  được chuyển giao :  
 

Ngô thị hà 
Thôn Vân, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1209/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-05509  (220) Ngày nộp đơn: 22.03.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
 

Nguyễn thị thu hiền 

44/14 Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 

Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty tnhh một thành viên hướng nghiệp trần 
P802,lầu 8, toà nhà Đại Minh, số 77 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, quận 7, Hồ Chí Minh 
 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1210/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-02761  (220) Ngày nộp đơn: 08.02.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
 

Hộ kinh doanh ánh dương 

415/1 An Dương Vương, phường 10, quận 6, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
 

Hộ kinh doanh thịnh hưng 
43 đương số 53, phường 10, quận 6, TP. Hồ Chí Minh 
 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1211/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011 
(210)  Số đơn: 4-2005-10257  (220) Ngày nộp đơn: 15.08.2005 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
 

Công ty cổ phần kim tín 

E4/48 quốc lộ 1A,  phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty tnhh thương mại kim tín 
69 Nguyễn Thi, phường 13, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1212/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-13749  (220) Ngày nộp đơn: 25.06.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
 

Hộ kinh doanh tú trinh 
F5/29/2 ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty tnhh thương mại sản xuất ánh sáng hồng 
F5/29/2 ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1213/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-13748  (220) Ngày nộp đơn: 25.06.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
 

Hộ kinh doanh tú trinh 
F5/29/2 ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty tnhh thương mại sản xuất ánh sáng hồng 
F5/29/2 ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1214/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-26300  (220) Ngày nộp đơn: 03.12.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh hùng phát 
14 cư xá Tân Sơn Nhì, phường 14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty cổ phần sản xuất trà hùng phát 
Tổ 4, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 

 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1215/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-10925  (220) Ngày nộp đơn: 21.05.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
 

Công ty cổ phần thang máy hoa hoa 
335 Trương Định, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty tnhh hoa hoa 
335 Trương Định, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1216/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-26302  (220) Ngày nộp đơn: 03.12.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh hùng phát 
14 cư xá Tân Sơn Nhì, phường 14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty cổ phần sản xuất trà hùng phát 
Tổ 4, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1217/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-26301  (220) Ngày nộp đơn: 03.12.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh hùng phát 
14 cư xá Tân Sơn Nhì, phường 14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty cổ phần sản xuất trà hùng phát 
Tổ 4, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 

 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1218/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-17444  (220) Ngày nộp đơn: 17.08.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh siam holdings (vn) 
Lô A117, khu công nghiệp Thái Hoà, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty cổ phần nông nghiệp sinh tháI  siam 
Lô A117, đường số 3, khu công nghiệp Thái Hoà, ấp Tân Hoà, xã Đức Lập Hạ,  
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1220/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-25305  (220) Ngày nộp đơn: 23.11.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh tokyo 
P208 Nơ 4 đô thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty tnhh duramoto việt nam 
Lô D14, D15 khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1220/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-25306  (220) Ngày nộp đơn: 23.11.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh tokyo 
P208 Nơ 4 đô thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty tnhh duramoto việt nam 
Lô D14, D15 khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1220/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-14463  (220) Ngày nộp đơn: 07.07.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Nội dung mới:  

Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh tokyo 
P208 Nơ 4 đô thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty tnhh duramoto việt nam 
Lô D14, D15 khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

 
 

 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1220/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-14464  (220) Ngày nộp đơn: 07.07.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Nội dung mới:  

Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh tokyo 
P208 Nơ 4 đô thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty tnhh duramoto việt nam 
Lô D14, D15 khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

 
 

 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1220/ TB-SHTT, ngày 28.02.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-17384  (220) Ngày nộp đơn: 17.08.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Nội dung mới:  

Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh tokyo 
P208 Nơ 4 đô thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty tnhh duramoto việt nam 
Lô D14, D15 khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1297/ TB-SHTT, ngày 03.03.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-01615  (220) Ngày nộp đơn: 22.01.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Nội dung mới:  

Bên chuyển giao:  
 

Công ty tnhh vinacapital real estate 
Sunwah Tower, số 115, đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  được chuyển giao :  
 

Công ty cổ phần golden gain việt nam 
Khu N03, đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, đường Hoàng Minh Giám,  
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
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đính chính   

 
Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2010-001366, 1-2010-01367, 1-2010-01368, 
trong Công báo sở hữu công nghiệp số 270 tập A ngày 27 tháng 09 năm 2010, số công bố 23920, 
23921, 23922. 
 

Nội dung đính chính: Ngày yêu cầu thẩm định nội dung của các đơn được sửa thành: 31.05.2010. 
 

         
 
Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2010-00592, trong Công báo sở hữu công nghiệp 
số 270 tập A ngày 27 tháng 09 năm 2010, số công bố 23799. 
 

Nội dung đính chính: Ngày yêu cầu thẩm định nội dung của đơn được sửa thành: 11.03.2010. 
 

         
 
Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2010-00814, trong Công báo sở hữu công nghiệp 
số 269 tập A ngày 25 tháng 08 năm 2010, số công bố 23600. 
 

Nội dung đính chính: Tên tác giả sáng chế thứ nhất  được sửa thành: Qian Hong Liang (CN). 
 

         
 
Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2009-01336, trong Công báo sở hữu công nghiệp 
số 258 tập A ngày 25 tháng 9 năm 2009, số công bố 20946. 
 

Nội dung đính chính: Tên tác giả sáng chế thứ ba được sửa thành: oba Katsuhiko. 
 

         
 
Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2010-01104, trong Công báo sở hữu công nghiệp 
số 269 tập A ngày 25 tháng 8 năm 2010, số công bố 23626. 
 

Nội dung đính chính: Tên tác giả sáng chế thứ tư được sửa thành: hohlbein Douglas (US). 
 

         
 
Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2009-02256, trong Công báo sở hữu công nghiệp 
số 268 tập A ngày 26 tháng 07 năm 2010.  
 

Nội dung đính chính: Hình vẽ công bố của đơn trên được sửa thành:  

 
 

Hình.1. 
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Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2010-02221, trong Công báo sở hữu công nghiệp 
số 273 tập A ngày 27 tháng 12 năm 2010.  
 

Nội dung đính chính: Công bố của đơn trên được sửa lại thành đơn 1-2009-02221:  
     (11)   24778                                                                         (51) H04L  12/56 
     (21)   1-2009-02221 
     (22)   20/10/2009                                                                (87) WO2007/055689     18/05/2007 
     (86)   PCT/US2005/040699   09/11/2005                                                       
     (71)   THOMSON LICENSING (FR) 
              46, Quai A, Le Gallo, F-92100 Boulogne-Billancourt, France 
     (72)   LIU, Hang 
              486 Keating Drive, Yardley, PA 19067, USA 

(54) Phương pháp và thiết bị định tuyến giữa nút nguồn và nút đích 
trong mạng không dây. 

 

(57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp tìm đường truyền giữa nút nguồn và 
nút đích trong mạng không dây bao gồm các bước thiết lập cờ ‘nút trung gian trả lời’ 
của thông báo yêu cầu định tuyến bởi nút nguồn, truyền tràn thông báo yêu cầu định 
tuyến này trên mạng không dây và đáp lại thông báo yêu cầu định tuyến bằng một thông 
báo trả lời định tuyến từ nút trung gian đầu tiên có đường truyền hợp lệ đến nút đích. 
Sáng chế cũng đề cập đến hệ thống và phương pháp tìm đường truyền tốt nhất trong 
trường hợp thông báo trả lời định tuyến là thông báo trả lời định tuyến đầu tiên. Hệ 
thống và phương pháp tìm đường truyền tốt nhất bao gồm các bước chọn bằng nút đích 
đường truyền tốt nhất giữa chính nó và nút nguồn dựa trên các metric tích luỹ thu được 
trong các thông báo yêu cầu định tuyến mà nút đích đã nhận được, tạo ra một thông báo 
trả lời định tuyến khác và truyền thông báo trả lời định tuyến khác đó theo chế độ truyền 
đơn phương đến nút nguồn. 

                                                                              

 Hình  4
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Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2009-02785, trong Công báo sở hữu công nghiệp 
số 264 tập A ngày 25 tháng 03 năm 2010, số công bố 22384. 
 

Nội dung đính chính: Ngày ưu tiên của đơn ưu tiên thứ hai được sửa thành: 21.12.2007. 
 
         
 
Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2010-00528, trong Công báo sở hữu công nghiệp 
số 267 tập A ngày 25 tháng 6 năm 2010, số công bố 23121. 
 

Nội dung đính chính: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
 

184-1, Maioka- cho, Totsuka- ku, Yokohama- shi, Kanagawa 2448522 Japan. 
 
         

 
Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2008-00854, trong Công báo sở hữu công nghiệp 
số 272 tập A ngày 25 tháng 11 năm 2010, số công bố 24309. 
 

Nội dung đính chính: Tên tác giả sáng chế thứ nhất được sửa thành: 
 

Bailo-schleiermacher, Isidro 
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